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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 44796 
(21) 1-2014-00215 (51) 7 H02P  9/04, F03B  15/00 

(22) 01.04.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/002675     01.04.2013 (87) WO2014/123276 A1 14.08.2014 
(30) 10-2013-0014308          08.02.2013      KR 
(71) 1. HALLA ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP  (KR) 

7-19 Sincheon-dong, Songpa-gu, Seoul 138-240, Republic of Korea 
2. KOLON GLOBAL CORP.   (KR) 
199-5 Jeondae-ri, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-815, Republic 
of Korea 
3. DONGYANG ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 
589-1 Makgok-ri, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 760-801, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Won Kyoung  (KR), KIM, Jeong Yeon  (KR), CHAE, Kyu Jung (KR), KIM, 
Dong Soo (KR), KIM, Chun Dong (KR), SEOK, Dong Yeop (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phát điện bằng thủy điện nhỏ và phương pháp điều 

khiển thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phát điện bằng thủy điện nhỏ và phương pháp điều khiển thiết 

bị. Thiết bị bao gồm bể chứa nước (10), bánh xe nước (20), ống chuyển (30), van đầu 
vào (40), cụm dẫn động thủy lực (50), cụm điều khiển (70), máy phát điện (60) và 
chuyển mạch điện từ. Bánh xe nước được bố trí bên dưới bể chứa nước và bao gồm 

moayơ, và các cánh được lắp xung quanh moayơ có thể thay đổi theo góc nghiêng. ống 
chuyển nối bể chứa nước vói bánh xe nước. Van đầu vào sẽ mở hoặc đóng đường dẫn 
dòng chảy của ống chuyển. Cụm dẫn động thủy lực điều khiển van đầu vào và góc 
nghiêng của các cánh. Máy phát điện được nối với bánh xe nước. Chuyển mạch điện từ 
được bật khi tốc độ vòng quay trên phút của bánh xe nước đạt tới tốc độ đã tính toán, vì 
vậy sẽ nối máy phát điện với hệ thống cung cấp điện. 
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(11) 44797 
(21) 1-2014-00359 (51) 7 B32B 37/02, 27/12, A45C 11/00 

(22) 05.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/009925      05.11.2013 (87) WO2014/088213 12.06.2014 
(30) 10-2012-0140108           05.12.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2014 
(71) DIC CO., LTD  (KR) 

Haebong-ro 78, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-833 Korea. 
(72) LEE, Hyun Chul (KR), SHIN, Yong Hun (KR), WON, Dong Sik (KR), PYON, Won 

Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm tăng cứng mang từ tính và phương pháp sản xuất tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm tăng cứng mang từ tính và phương pháp sản xuất tấm này, 
phương pháp sản xuất theo sáng chế bao gồm bước cắt nhựa tổng hợp chứa vật liệu tẩm 
trước thành dạng phiến; tạo ra phiến xếp chồng đã tẩm trước bằng cách xếp chồng, đốt 
nóng và ép các phiến tẩm trước được cắt; tạo ra một hoặc nhiều lỗ lắp tấm mang từ tính 
xuyên qua phiến xếp chồng đã tẩm trước bằng cách cắt phiến xếp chồng đã tẩm trước; 
lắp tấm mang từ tính vào trong từng lỗ lắp tấm mang từ tính; tạo ra phiến chứa tấm tăng 
cứng mang từ tính bằng cách xếp chồng, đốt nóng và ép các phiến tẩm trước bổ sung 
trên các mặt trên và dưới của phiến xếp chồng đã tẩm trước mà tấm mang từ tính đã 
được lắp; và tạo ra một hoặc nhiều tấm tăng cứng mang từ tính bằng cách cắt phiến chứa 
tấm tăng cứng mang từ tính. Do đó, tấm tăng cứng mang từ tính có thể được tạo ra, 
trong đó sự mất từ tính được ngăn ngừa, việc sản xuất được thực hiện một cách dễ dàng 
và sự liền khối giữa các bề mặt cần được gán với nhau được tạo ra một cách dễ dàng. 
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(11) 44798 
(21) 1-2014-00383 (51) 7 H02P  29/00 

(22) 14.02.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/053582          14.02.2013 (87) WO2014/125604 A1 21.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  10.02.2014 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 
(72) TOMOMI HARADA (JP), MASAHARU KANEKO (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp điều khiển mạch dẫn động mô tô và mạch dẫn 

động động cơ mô tô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển mạch dẫn động động cơ mô tô và mạch 

dẫn động động cơ mô tô. Mạch dẫn động động cơ mô tô theo sáng chế bao gồm bộ xử 
lý trung tâm (CPU) để tính toán điện áp điều khiển đưa ra từ bộ tiền dẫn động để điều 
khiển sự vận hành của mạch cầu, mạch phát hiện điện áp để phát hiện điện áp pin của 
pin dựa trên điện áp ở cực ắc quy thứ nhất, mạch cấp điện để cấp điện năng từ pin cho 
CPU thông qua cực công tắc thứ nhất khi công tắc chính được bật để kích hoạt CPU, và 
mạch đầu vào thứ nhất đưa ra thông tin về công tắc để gửi đến CPU để xác định xem 
liệu công tắc khởi động có được bật hay không dựa trên tín hiệu từ cực công tắc thứ hai. 
Ngoài ra, mạch dẫn động động cơ tính toán thời gian giới hạn dẫn động động cơ và thời 
gian không được cho phép dẫn động động cơ dựa trên điện áp ắc quy, và dừng kích hoạt 
mạch cầu để dừng dẫn động động cơ khi xác định được thời gian giới hạn dẫn động 
động cơ đã trôi qua tính từ thời điểm bắt đầu kích hoạt mạch cầu khi phát hiện mô tơ đã 
dừng quay. 
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(11) 44799 
(21) 1-2014-01202 (51) 7 B65B  3/02, B65D  77/06,  5/00 

(22) 13.09.2012 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/ES2012/000261     13.09.2012 (87) WO2013/038037 21.03.2013 
(30) P201101023          13.09.2011     ES 

P201101148          18.10.2011     ES 
P201200301          15.03.2012     ES 
P201200401          11.04.2012     ES 
P201200926          10.09.2012     ES 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2015 
(71) PACK SAVE PLANET, S.L.  (ES) 

Zalbides Auzoa, 13 E-48610 Urduliz -  Vizcaya, Spain 
(72) LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ, Guillermo (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình chuyển đổi bao bì mềm, máy tạo hình bao bì mềm và 

bao bì mềm thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển đổi bao bì mềm bao gồm hai giai đoạn, giai đoạn 

một là giai đoạn tạo áp lực lên bề mặt xung quanh của bao bì ban đầu bằng cách dùng 
một hoặc nhiều vật thể tác động (6) để nén một phần các chất lỏng, khí chứa bên trong 
bao bì ban đầu, tạo ra một, hai hoặc nhiều tai bao (hoặc phần có cấu trúc hình tam giác) 
ở bên ngoài và một hay nhiều mặt hỗ trợ; giai đoạn hai là giai đoạn làm ổn định vĩnh 
viễn hình dạng, cấu trúc đã tạo được sau giai đoạn một bằng cách hàn (nhờ các kẹp hàn 
hoặc kẹp hàn và cắt (8) có ít nhất một nguồn nhiệt) một, hai, ba hoặc nhiều hơn các tai 
bao muốn được tạo ra (chủ yếu tại khu vực tiếp giáp giữa tai bao và phần còn lại của bao 
bì). Sau đó, tai bao này có thể bị cắt đi hoặc giữ nguyên. Ngoài ra, tai bao sau khi đã 
được hàn, có thể được gấp nếp và gắn hoặc dán vào phần còn lại của bao bì. Một trường 
hợp nữa là tai bao không bị hàn và, theo tùy chọn, có thể được gấp nếp và gắn hoặc dán 
vào phần còn lại của bao bì. 
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(11) 44800 
(21) 1-2014-01687 (51) 7 A61K  36/00,  36/54,  36/282,  

36/906 
(22) 26.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     26.05.2014 
(71) Công ty cổ phần y dược Khánh Thiện  (VN) 

Số 193 đường Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
(72) Phạm Thị Chẵn (VN) 
(54) Chế phẩm bột ngải cứu và phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm bột ngải cứu chứa thành phần chính là ngải cứu kết hợp 
với một số thảo dược rất hữu ích trong việc điều trị một số chứng bệnh và cải thiện sức 
khỏe con người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế chế phẩm này. 
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(11) 44801 
(21) 1-2014-01696 (51) 7 B22D 18/06, 27/15 

(22) 26.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      26.05.2014 
(71) EVERINN INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

No. 815-5, Sec. 2, Liming Rd., Situn Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Yu-Pei HO  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Van chân không của khuôn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van chân không của khuôn bao gồm khuôn đúc thứ nhất (2) có lỗ 
lắp (20) được tạo ra bên trong, khuôn đúc thứ hai (3) được liên kết với khuôn đúc thứ 
nhất (2) và khối trượt (4). Khuôn đúc thứ hai (3) có khoang tạo hình (30), rãnh trượt 
(31) thông với một phía của khoang tạo hình (30), rãnh chân không (32) thông với phía 
đối diện của khoang tạo hình (30). Khoang tạo hình (30) được xác định bởi bề mặt đáy 
có răng cưa (301) và kết hợp với lỗ lắp (20) để xác định khoảng trống thích ứng (7). 
Khối trượt (4) được bố trí di chuyển được bên trong khoảng trống thích ứng (7) và có 
phần đầu (41) và phần thân (42). Phần đầu (41) có bề mặt bên có răng cưa (411) khớp 
vào bề mặt đáy có răng cưa (301). Phần đầu (41) kết hợp với khuôn đúc thứ hai (3) để 
xác định khoảng trống tạo hình (70). 
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(11) 44802 
(21) 1-2014-01725 (51) 7 F26B 3/00 

(22) 28.05.2014 (43) 25.12.2015 
(71) Trường đại học Bách Khoa, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Chí Hiệp (VN), Đặng Văn Bên (VN) 
(54) Thiết bị sấy khô hủ tiếu tươi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy khô hủ tiếu tươi bao gồm bộ hâm nóng không khí gồm 
có bề mặt nhận nhiệt làm bằng các ống nhôm, lớp kính phủ trong suốt để tạo hiệu ứng 
nhà kính và các lớp cách nhiệt phía dưới và xung quanh bề mặt nhận nhiệt; và bếp khí 
hóa trấu được ra có dạng hình ống trụ thẳng đứng làm việc theo kiểu gián đoạn. 
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(11) 44803 
(21) 1-2014-01776 (51) 7 E04B  5/00,  5/16 

(22) 30.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      30.05.2014 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Kết cấu tấm sàn bê tông rỗng đúc sẵn cốp pha và quy trình 

chế tạo tấm sàn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu tấm sàn bê tông rỗng đúc sẵn cốp pha, bao gồm: lưới cốt thép 

trên; lưới cốt thép dưới; nhiều quả bóng rỗng được bố trí nằm giữa lưới cốt thép trên và 
lưới cốt thép dưới sao cho các quả bóng rỗng này tiếp xúc với nhau; các khung sườn 
tăng cứng chạy dài theo chiều dài của tấm sàn, được hàn điểm để cố định lưới cốt thép 
trên với lưới cốt thép dưới theo phương đứng; chi tiết liên kết được cố định với lưới cốt 
thép dưới; và cốp pha đáy bằng bê tông mác cao UHPC được đúc bao kín một phần chân 
của chi tiết liên kết sao cho cốp pha đáy bằng UHPC được cố định với lưới cốt thép dưới 
và được tách biệt một khoảng nhất định với lưới cốt thép dưới. 
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(11) 44804 
(21) 1-2014-01846 (51) 7 C01B  31/00 

(22) 05.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp thu hồi cacbon từ các loại khí chứa cacbon từ 

các nguồn khí thải và từ khí quyển, và phương pháp xử lý rác 
thải rắn hữu cơ 

  (57)     Phương pháp thu hồi cacbon từ các loại khí chứa cacbon từ khí thải do đốt cháy các vật 
chất hữu cơ và từ khí quyển, và thu hồi các dioxin từ các nguồn chất thải, với cacbon 
được tách ra từ pha khí theo phương pháp này dưới dạng rắn, khác biệt ở chỗ, quá trình 
thu hồi được thực hiện qua 3 giai đoạn nhiệt, theo đó, giai đoạn nhiệt thứ 1 là lúc các 

chất hữu cơ được đốt cháy tới nhiệt độ 800 độ c, sau đó khí sinh ra được chuyển tới giai 

đoạn thứ 2, khi nhiệt độ được tăng lên tới 1.100 độ c, sau đó khí được chuyển tới giai 

đoạn nhiệt thứ 3, khi nhiệt độ tăng lên tới 1.800 độ c, tại các giai đoạn nhiệt đó, khí tạo 
ra được trải qua một sốc nhiệt âm bằng cách đưa chất xúc tác là hợp chất bao gồm các 

ion kim loại kiềm và kiềm thổ đất hiếm và các ion H và o để tạo ra một sốc nhiệt âm 
làm giảm nhiệt rất nhanh xuống tới nhiệt độ tiêu chuẩn, và như vậy, thu được cacbon và 
các dioxin ở dạng chất rắn. Phương pháp này cũng được sử dụng để xử lý rác thải rắn 
hữu cơ theo đúng quy trình như vậy. 
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(11) 44805 
(21) 1-2014-01847 (51) 7 C02F  3/00,  3/28,  3/30,  1/00,  9/00 

(22) 05.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) Trần Tuấn Khương  (VN) 

P42-C2, Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nước thải và sản xuất nước sinh 

hoạt 
  (57)     Phương pháp và thiết bị xử lý nước thải và sản xuất nước sinh hoạt, khác biệt ở chỗ, để 

tăng hiệu suất xử lý, giảm không gian chiếm chỗ đến mức loại trừ hồ điều hòa trước xử 
lý, có cấu tạo gồm các ống xoắn và nước cần xử lý được lưu chuyển trong ống xoắn này 
được đi qua các giai đoạn xử lý kỵ khí, hiếu khí và sát trùng, đồng thời, thiết bị này 
cũng có cấu tạo để xử lý được cả pha khí và pha rắn. Với cơ chế sục khí để làm sạch với 
tốc độ cao, hệ thống như vậy cũng có thể sử dụng để sản xuất nước sạch cho mục đích 
sinh hoạt, ăn uống. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
19 

(11) 44806 
(21) 1-2014-01850 (51) 7 G06F  
(22) 06.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2014 
(71) Công ty cổ phần BKAV  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Tử Quảng (VN), Vũ Ngọc Sơn (VN) 
(54) Phương pháp diệt phần mềm gián điệp không cần cập nhật sẵn 

mẫu nhận diện 
  (57)     Sáng chế đề cập phương pháp diệt phần mềm gián điệp trên máy tính, trong đó khắc 

phục được nhược điểm của các chương trình phần mềm diệt virus hiện nay, bằng cách 
phát hiện phần mềm gián điệp mà không cần cập nhật mẫu nhận diện từ trước thông qua 
theo dõi thường trực các hoạt động của các phần mềm chạy hệ điều hành để phát hiện 
hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu trái phép để chỉ ra các phần mềm gián điệp trên hệ 
thống. 
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(11) 44807 
(21) 1-2014-01855 (51) 7 F02M 19/00 

(22) 06.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2015 
(75) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Số 12, đường số 1, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cổ hút tiết kiệm nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cổ hút tiết kiệm nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong nhằm làm 
giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống tới mức thấp nhất mà vẫn giữ nguyên công suất của 
động cơ. Cổ hút bao gồm một ống kim loại hình trụ (A) hay nhiều ống (cụm ống), dọc 
phía bên trong ống kim loại hình trụ có bố trí chi tiết có dạng cánh quạt (1) bằng kim 
loại, mảnh kim loại hay mảnh vách lưới (2), vách lưới (3) và cánh trục vít (4). Khi động 
cơ ở kỳ hút, không khí và nhiên liệu được hòa trộn với nhau trong bộ chế hòa khí sau đó 
chúng được hút vào cổ hút với vận tốc lớn, nhờ chi tiết có dạng cánh quạt (1), mảnh kim 
loại hay mảnh vách lưới (2), vách lưới (3) và cánh trục vít (4) mà hỗn hợp hòa khí tạo 
thành các dòng xoắn lớn, nhỏ hỗn loạn (B) và chúng bị va đập mạnh, do đó hỗn hợp hòa 
khí được tán nhuyễn và đánh tơi trước khi đi vào buồng đốt, trong xi lanh, hỗn hợp hòa 
khí này sẽ cháy hết gần như hoàn toàn. 
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(11) 44808 
(21) 1-2014-01864 (51) 7 H05B  , H04M , F21S  

(22) 06.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      22.09.2014 
(71) Công ty TNHH Thương mại và Khoa học Kỹ thuật  (VN) 

298D Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Shalom Shaphyr (IL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị mô phỏng mục tiêu nhiệt 

  (57)     Thiết bị mô phỏng mục tiêu trên không và thiết bị mô phỏng mục tiêu trên biển, Trong 
đó; thiết bị mô phỏng mục tiêu trên không gồm sản phẩm có dạng hình cầu, được lắp 
đặt thêm bộ phận phát nhiệt và thiết bị phản xạ radar; sau khi được bơm khí nhẹ sẽ được 
thả lên không trung qua hệ thống máy tời. Thiết bị mô phỏng mục tiêu trên biển gồm 
hai dạng chính: hình lập phương và dạng hình ống, được lắp đặt thêm bộ phận phát nhiệt 
và thiết bị phản xạ radar; sau khi được bơm đầy không khí, sẽ được thả xuống biển; neo 
nổi và phần đế dưới đáy (của dạng hình lập phương) sẽ giữ thăng bằng cho sản phẩm, và 
giữ cho sản phẩm không bị trôi xa. 
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(11) 44809 
(21) 1-2014-01881 (51) 7 A43D  33/00 

(22) 09.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    09.06.2014 
(75) TENG-JEN YANG  (TW) 

No.13, Alley 2, Lane 67. Jifeng Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ khuôn với nhiều cụm chi tiết khác nhau được lồng vào có 

thể thay thế được 
(57)     Bộ khuôn với nhiều cụm chi tiết khác nhau được lồng vào có thể thay thế được gồm có 

đế khuôn với đế khuôn thứ nhất và đế khuôn thứ hai. Mỗi cụm chi tiết trong số nhiều 
cụm chi tiết khác nhau gồm có chi tiết được lồng vào và chi tiết được lồng, ít nhất hai 
trong số các cụm chi tiết được lồng vào có các chi tiết được lồng vào của chúng được 
sắp đặt có thể di chuyển được ở mặt bên trong của đế khuôn thứ hai của đế khuôn, và có 
các chi tiết được lồng của chúng được sắp đặt có thể di chuyển được ở mặt bên trong 
của đế khuôn thứ nhất. Trên đế khuôn có ít nhất hai cụm chi tiết được lồng được tạo ra 
mà có thể được thay thế dễ dàng để đáp ứng các nhu cầu sản xuất khác nhau. Ngoài ra, 
đế khuôn có ít nhất hai cụm chi tiết được lồng vào được tạo ra, mà làm giảm số lần cụm 
chi tiết được lồng vào phải thay thế, do vậy tiết kiệm nhân lực trong khi hiệu quả sản 
xuất tăng. 
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(11) 44810 
(21) 1-2014-01888 (51) 7 A01D  
(22) 10.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) Phạm Văn Vấn  (VN) 

Tổ 7, ấp 3, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu 
(54) Máy nhổ mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nhổ mạ bao gồm khung càng (1), ván trượt (2), ốc hiệu chỉnh 
(3), thanh đỡ (4), lò xo (5), bánh xe (6), động cơ (7), bộ giảm tốc (8), bạc thứ cấp (9), 
cặp bánh răng đổi hướng (10), cặp bánh răng đổi chiều (11), lồng (12), cần ép (13), lò 
xo ép (14) và miếng dẫn mạ (15), trong đó lồng cán vào đất và thanh răng cào vào mạ 
nên có thể nâng cao năng suất. 
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(11) 44811 
(21) 1-2014-01907 (51) 7 C02F 3/28, 3/06 

(22) 11.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:      11.06.2014 
(71) Công ty cổ phần thiết bị xử lý nước SETFIL  (VN) 

Phòng 107, nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Công Hải (VN), Hoàng Đức Phúc (VN) 
(54) Thiết bị xử lý chất hữu cơ trong nước bằng vi sinh vật theo 

công nghệ lọc liên tục 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nước có các chất hữu cơ bằng phương pháp kết hợp giữa 

nguyên lý lọc liên tục với vi sinh vật. Thiết bị gồm đường cấp nước vào (1), đường cấp 
khí (2) và (3), vách ngăn bùn (4), vật liệu lọc (5), đường nước sạch (6), đường xả bùn 
(7), đường xả đáy (8). Nước được cấp vào đáy bể lọc (1), nước sẽ thẩm thấu qua lớp vật 
liệu lọc theo nguyên lý lọc ngược và được các vi sinh vật xử lý. Nước sạch sau khi qua 
vật liệu lọc sẽ được dẫn ra ngoài (6). Đường cấp khí (2) để tuần hoàn vật liệu lọc, bùn 
bẩn sẽ qua vách ngăn bùn (4) và được dẫn ra ngoài (7). Đường xả đáy vệ sinh bể lọc (8). 
Đường (3) để nuôi cấy vi sinh vật. 
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(11) 44812 
(21) 1-2014-01925 (51) 7 A47C 23/00 

(22) 12.06.2014 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại đầu tư Song Ngọc  (VN) 

13 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Ngọc Duyên (VN) 
(54) Nệm gấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nệm gấp có thể kết hợp được hai chức năng là vừa gấp lại được (tiết 
kiệm không gian và thuận tiện cho việc vận chuyển) và vừa có bề mặt phẳng - liền như 
nệm nguyên tấm. Nệm gấp là một tấm nệm hoàn chỉnh gồm ba phần nệm rời, hai tấm 
nhỏ có cùng kích thước nằm ở phía ngoài và một tấm lớn có kích thước lớn gấp đôi kích 
thước của hai tấm nhỏ nằm ở giữa được nối với nhau bằng vỏ bọc nệm. 
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(11) 44813 
(21) 1-2014-01960 (51) 7 B04C 5/181, 5/13 

(22) 16.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy tách bụi lọc ly tâm khô 
  (57)     Để khắc phục các nhược điểm của máy tách bụi xyclon cổ điển hiện nay, máy tách bụi 

lọc ly tâm được đề xuất. Máy có đường ống lớn dẫn hỗn hợp khí-bụi vào máy, dòng khí 
bụi này sẽ được phân bố đồng đều cho toàn bộ bề mặt ngoài của cột lưới lọc đặt tại 
chính tâm của máy. Quạt ly tâm sẽ tạo lực ly tâm đủ mạnh để tách các hạt bụi ra khỏi 
dòng khí thải khi phải vượt qua cột lưới lọc, tại đây các hạt bụi sẽ va chạm với nhau, va 
chạm với lưới lọc và sẽ mất động năng và phải rơi xuống dưới để ra ngoài, còn dòng khí 
sạch sau lưới lọc sẽ thoát ra ngoài. Cột lưới lọc có thể dày đến 100 mm, nó bao gồm 
nhiều lớp lưới, với kích thước các lỗ lưới cũng như khoảng cách giữa các lớp lưới phải 
tương thích đối với hỗn hợp khí-bụi trong thực tế cần xử lý. Để bụi không bị tắc nghẽn 
trong cột lưới lọc, ta phải tạo rung liên tục cho cột lưới lọc. 
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(11) 44814 
(21) 1-2014-01961 (51) 7 F01N 3/037, F24F 3/16 

(22) 16.06.2014 (43) 25.12.2015 

(75) Nguyễn Dần  (VN) 
Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy tách bụi lọc ly tâm ướt 
  (57)     Để khắc phục các nhược điểm của máy tách bụi xyclon cổ điển hiện nay, máy tách bụi 

lọc ly tâm ướt được đề xuất. Máy có đường ống lớn dẫn hỗn hợp khí-bụi vào máy, dòng 
khí bụi sau khi vào máy sẽ phải hòa đồng với dòng hơi sương do các vòi phun sương tạo 
ra làm cho nhiệt độ dòng khí thải chứa bụi nhanh chóng hạ xuống đến mức hơi nước có 
trong dòng khí thải có thể ngưng tụ. Dòng khí và bụi sẽ được phân bố đồng đều cho toàn 
bộ bề mặt ngoài của cột lưới lọc đặt tại chính tâm của máy. Dòng nước hay dung dịch 
kiềm hoặc soda được dẫn tới máy và phun đều lên toàn bộ cột lưới lọc để trung hóa các 
oxit axit có trong khí thải. Quạt ly tâm sẽ tạo lực ly tâm đủ mạnh để tách các hạt bụi ra 
khỏi dòng khí thải, dòng khí phải vượt qua cột lưới lọc, tại đây các hạt bụi sẽ va chạm 
với nhau, va chạm với lưới lọc và sẽ mất động năng và sẽ bị dòng nước thu gom chảy 
xuống dưới để ra ngoài, còn dòng khí sạch sau lưới lọc sẽ thoát ra ngoài. Cột lưới lọc có 
thể dày đến 100 mm. 
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(11) 44815 
(21) 1-2014-01963 (51) 7 E02D  27/04 

(22) 16.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    16.06.2014 
(71) Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ CTV Việt Nam  (VN) 

Tầng 8 tòa nhà Nam Anh, số 68/166 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Việt Hưng (VN), Trần Quang Đạt (VN), Nguyễn Văn An (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xây dựng móng trụ đỡ tuabin gió của máy phát 

điện bằng sức gió ở vị trí nước nông gần bờ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xây dựng móng trụ đỡ tuabin gió của máy phát điện 

bằng sức gió ở vị trí nước nông gần bờ bao gồm các công đoạn: chế tạo trước cấu kiện 
khuôn móng (1) có dạng bể chứa hình trụ rỗng với các lỗ chờ (2) được tạo ra ở mặt đáy 
để tiếp nhận các cọc (4), từng lỗ chờ (2) có lắp ống chắn nước (3); vận chuyển cấu kiện 
khuôn móng (1) đến vị trí đặt móng và cố định tạm thời tại đó; đóng các cọc (4) làm 
bằng bê tông cốt thép vào các lỗ chờ (2); nâng cấu kiện khuôn móng (1) lên tới cao độ 
mong muốn; liên kết cố định cấu kiện khuôn móng (1) và hệ các cọc (4), đổ bê tông lấp 
kín các lỗ chờ (2) và tháo hệ thống nâng (5); đổ bê tông phần còn lại của kết cấu móng; 
lấp đất và hoàn thiện kết cấu móng. 
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(11) 44816 
(21) 1-2014-01992 (51) 7 C23C 2/00 

(22) 18.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:       18.06.2014 
(71) CHOU YEH INVESTMENT CO., LTD.  (TW) 

No. 8, Aly. 8, Ln. 554, Sec. 1, Wunsian Rd., Tainan City, Taiwan 
(72) Chih-Cheng CHOU  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Con lăn vận chuyển để vận chuyển tấm kim loại qua dung dịch 

mạ kẽm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn vận chuvển để vận chuyển tấm kim loại qua dung dịch mạ 

kẽm bao gồm thân con lăn và gân. Thân con lăn kéo dài dọc theo trục con lăn và được 
tạo kết cấu để được bố trí trong dung dịch mạ kẽm và quay xung quanh trục con lăn. 
Gân được bố trí ở mặt ngoài của thân con lăn và kéo dài bao quanh trục con lăn. Gân 
gồm có nhiều đoạn gân kéo dài theo đường tròn bao quanh trục con lăn và được dịch 
chuyển so với nhau theo trục con lăn để tạo thành các đoạn rãnh xoi. Mỗi đoạn rãnh xoi 
được tạo ra bởi hai đoạn gân liền kề. Các đoạn rãnh xoi được nối liên tiếp để tạo thành 
rãnh xoi liên tục. 
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(11) 44817 
(21) 1-2014-02004 (51) 7 C12P 23/00 

(22) 19.06.2014 (43) 25.12.2015 
(71) Sở Khoa học và Công nghệ  (VN) 

244 Điện Biên Phủ, phường 07, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Kim Phụng (VN), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (VN) 
(54) Phương pháp chiết xuất lycopen và beta-caroten từ màng hạt 

gấc bằng chất lỏng siêu tới hạn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết xuất lycopen và -caroten từ màng hạt gấc bằng 

chất lỏng siêu tới hạn được thực hiện bao gồm các bước: xử lý nguyên liệu, chiết xuất 

lycopen và -caroten từ màng hạt gấc và thu hồi sản phẩm. Sản phẩm này có thể ứng 
dụng vào việc sản xuất dược phẩm. 
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(11) 44818 
(21) 1-2014-02054 (51) 7 A61K 9/10, 9/14, A61P 17/02 

(22) 23.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    23.06.2014 
(75) 1. Trần Văn Hòa  (VN) 

26/87 đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt 
Nam 

2. Cao Ngọc Thành  (VN) 
31/64 đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Lê Văn Thảo  (VN) 
Số 2 phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

4. Trần Đình Bình  (VN) 
10/3 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

5. Nguyễn Sanh Tùng  (VN) 
130c (số cũ); 5/154 (số mới) đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(74) Công ty TNHH VIET - PRO CONSULTANT (VIET-PRO CONSULTANT CO.,LTD.) 
(54) Thuốc điều trị bỏng và phương pháp bào chế nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc điều trị bỏng bao gồm dầu mè và bột hạt cau, trong đó bột 
hạt cau chiếm tỷ lệ 50% theo trọng lượng và phương pháp bào chế nó. 
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(11) 44819 
(21) 1-2014-02056 (51) 7 B60C 23/10 

(22) 23.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) 1. Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
130 ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

3. Trần Truyền Kiệt  (VN) 
42 lô A, khu dân cư K8, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

4. Trần Truyền Tiến  (VN) 
3L/2 Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Dụng cụ bơm hơi bằng ống xả xe máy 
  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ bơm hơi bằng ống xả xe máy được sử dụng cho mục đích bơm 

hơi vào bánh xe bằng chính áp lực khí thải từ ống xả xe máy, bao gồm: ống dẫn khí (1), 
một đầu ống dẫn khí (1) là đầu nối ống xả (2) được nối trực tiếp với lỗ thoát khí thải của 
ống xả xe máy (6); đầu còn lại của ống dẫn khí (1) là vòi bơm (4) được nối với vòi bơm 
của bánh xe; ở giữa đoạn ống dẫn khí (1) có van một chiều (3), van một chiều (3) này có 
chiều xuôi theo chiều thổi khí từ ống xả xe máy (6), ngăn không cho áp lực khí từ bánh 
xe thổi ngược trở lại ống xả xe máy (6), để áp lực bơm vào bánh xe được nhẹ đi, ở giữa 
đoạn ống dẫn khí (1) có thêm bình chứa khí (5); ống dẫn khí (1) được nối vào bình chứa 
khí (5) thông qua van một chiều vào bình chứa (5.1), ống dẫn khí (1) được dẫn ra từ 
bình chứa khí (5) thông qua van đóng mở (5.2). 
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(11) 44820 
(21) 1-2014-02057 (51) 7 C07C 405/00 

(22) 23.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     23.06.2014 
(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H - số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(72) Phạm Quốc Long (VN), Nguyễn Văn Tuyến Anh (VN), Đặng Thị Phương Ly  (VN), 
Nguyễn Thị Nguyệt  (VN), Phạm Minh Quân  (VN), Lê Tất Thành (VN) 

(54) Quy trình phân lập prostaglandin E2 từ rong câu (Gracilaria) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phân lập hợp chất axit (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-

[(E)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxoxyclopentyl]hept-5-enoic (PGE2) có công thức (1) từ 
rong câu Gracilaria. 
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(11) 44821 
(21) 1-2014-02300 (51) 7 A47B  57/32,  47/00 

(22) 31.05.2012 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2012/000261      31.05.2012 (87) WO2013/095680 27.06.2013 
(30) 13/374,326           20.12.2011      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2015 
(75) HANNIBAL INDUSTRIES, INC  (US) 

3851S. Santa Fe Ave., Los Angeles, CA 90058, United States 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Khung chịu mômen của kệ lưu trữ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung chịu mômen của kệ lưu trữ được điều chỉnh để nhận tấm 
nâng có hàng hóa lưu trữ. Khung này uốn cong khi một vectơ, lực biên "V" tác dụng, 
chẳng hạn trong trận động đất. Khung bao gồm các trụ đứng có khoảng cách đều nhau. 
Các bộ dầm ngang và dầm chéo được lắp tháo được dọc theo chiều dài của các trụ đứng. 
Khi vectơ lực "V" tác dụng lên khung chịu mômen, phần trên cùng của khung được 

chuyển vị từ vị trí thẳng đứng một góc linh hoạt "∆ linh hoạt", góc này lớn hơn góc"∆ 

cứng" của kệ với khung cứng. Vì vậy, với góc linh hoạt này, khung chịu mômen làm 
giảm thiệt hại tiềm tàng cho hàng hóa lưu trữ.  
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(11) 44822 
(21) 1-2014-02632 (51) 7 H01R  12/00 

(22) 05.08.2014 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0065099           29.05.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2014 
(71) DOOSUNG INDUSTRIAL CO., LTD.  (KR) 

730-7, Bono-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 426-180, Republic of Korea 
(72) LIM, Eun-A (KR), PARK, Hee Jung (KR), KIM, Yu Na (KR), KIM, Yong Woo (KR), 

CHUNG, Chul Hwa (KR), LEE, Sang Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Đồng sự (DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
(54) Đầu tiếp xúc điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu tiếp xúc điện. Đầu tiếp xúc điện bao gồm lõi đàn hồi (20), lớp 
kim loại (30) bao quanh lõi đàn hồi và được liên kết với nó; và các bộ phận cách điện 
(31) được bố trí ở cả hai mặt bên của lớp kim loại và giữa chúng có khoảng cách. 
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(11) 44823 
(21) 1-2014-03170 (51) 7 A61G 7/00 

(22) 23.09.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   23.09.2014 
(75) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 

Khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 
(54) Giường dành cho người bị bại liệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giường dành cho người bị bại liệt bao gồm cụm chi tiết thứ nhất 
gồm có chân khung giường, khung giường, và giường phụ; cụm chi tiết thứ hai là 
giường chính; và cụm chi tiết thứ ba là giá đỡ di động. Trong đó, khung giường và 
giường phụ được ghép nối với nhau bằng các mối hàn, các bu lông định vị và các chốt 
liên kết tạo thành giường vững chắc đặt cố định ở trong phòng. Giường chính được tạo 
kết cấu bởi bốn tấm riêng biệt và liên kết với nhau bằng bản lề cho phép tạo ra một mặt 
phẳng 180 độ hoặc xếp lại tạo thành hình của chiếc ghế tựa có góc trong lớn hơn 110 
độ. Trên mặt giường chính có gắn các bộ phận để xoa bóp lưng và chân. Giá đỡ di động 
có bốn bánh xe (hai bánh xe lớn và hai bánh xe nhỏ), các chi tiết được gắn với nhau 
bằng mối hàn, có bộ phận điều chỉnh khi chuyển từ giường thành chiếc xe lăn hoặc 
chiếc băng ca cá nhân. 
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(11) 44824 
(21) 1-2014-03225 (51) 7 A42B 3/00 

(22) 25.09.2014 (43) 25.12.2015 
(30) 103209473     29.05.2014 TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende District, Tainan City, Taiwan 
(72) Chin-Hsing HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Miếng lót mũ bảo hiểm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng lót mũ bảo hiểm được làm thích ứng để được gắn vào mặt 
trong của mũ bảo hiếm, lớp lót mũ bảo hiểm này bao gồm lớp liên kết (1), lớp làm mát 
(2) và lớp đệm chức năng (5). Lớp liên kết (1) bao gồm mặt thứ nhất (11) được làm 
thích ứng để tiếp xúc với mặt trong của mũ bảo hiểm và mặt thứ hai (12) đối điện với 
mặt thứ nhất (11). Lớp làm mát (2) được liên kết với mặt thứ hai (12) của lớp liên kết 
(1). Lớp đệm chức năng (5) được bố trí giữa lớp liên kết (1) và lớp làm mát (2) và phát 
ra bức xạ hồng ngoại xa và giải phóng ion âm. 
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(11) 44825 
(21) 1-2014-03360 (51) 7 A61M  
(22) 07.10.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2014 
(75) Cao Thị Thẩm  (VN) 

30 Lưu Trọng Lư, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(54) Nòng ống thông bằng nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nòng ống thông bằng nhựa bao gồm phần nòng ống có đầu dạng tù 
gắn với nút đậy có gioăng. Trong đó, phần nòng ống đế luồn vào ống thông tĩnh mạch 
để ngăn máu tràn vào ống thông gây tắc đường tiêm, truyền; nút đậy có gioăng để 
không cho máu tràn ra ngoài, tránh nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào, tránh không khí từ 
bên ngoài vào lòng mạch. 
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(11) 44826 
(21) 1-2014-04004 (51) 7 E05B  63/00, E05C  3/04 

(22) 28.05.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/001568    28.05.2013 (87) WO2013/182278 12.12.2013 
(30) 10 2012 011 332.3         06.06.2012    DE 
(71) NOVOMATIC AG  (AT) 

Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria 
(72) WINKLER, Heinz (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị khoá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khóa để bố trí vào phần lõm của tổ hợp cần khóa, thiết bị 
khóa này bao gồm chốt dẫn động và phần then có thể được nối với chốt dẫn động theo 
cách không xoay được, có thể khóa và/hoặc mở khóa bằng cách xoay chốt dẫn động, và 
có thể được bắt chặt vào chốt dẫn động ở nhiều vị trí khác nhau. Sáng chế cũng đề cập 
đến việc sử dụng thiết bị khoá này làm khoá vận chuyển cho phần thân cần khoá, ví dụ, 
như cửa vỏ máy của các thiết bị giải trí. Theo sáng chế, chốt dẫn động và phần hãm bao 
gồm các chi tiết hãm có thể tháo rời với nhiều vị trí hãm để khóa phần then đúng chỗ tại 
nhiều vị trí dọc trục trên chốt dẫn động. Các chi tiết hãm bao gồm các đường bao hãm 
nối liền với nhau, có thể được đẩy vượt quá nhau dọc theo chốt dẫn động nhờ biến dạng 
đàn hồi và có thể được khóa tại chỗ nhờ sự đàn hồi ngược nhau ngang qua chốt dẫn 
động theo chiều dài sao cho phần then được giữ ở vị trí hãm tương ứng trên chốt dẫn 
động theo hướng dọc trục. 
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(11) 44827 
(21) 1-2014-04057 (51) 7 G02F  1/13 

(22) 11.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/006225      11.07.2013 (87) WO2014/168294 16.10.2014 
(30) 10-2013-0039778           11.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(75) DONG-HEE, HAN  (KR) 

(Kunyoung Apt., Bundang-dong) 110-701, 13, Jangan-ro 41beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-831, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị gắn tấm nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn tấm nền để gắn theo cách tự động hai tấm nền để tạo ra 
sản phẩm kiểu tấm phẳng, thiết bị này bao gồm: bàn xoay thứ nhất có mặt đặt tấm nền, 
bộ ngắm thứ nhất để chụp ảnh tấm nền thứ nhất được vận chuyển trong đường dẫn quay 
thứ nhất, bộ phận ép để kẹp và dịch chuyển theo phương thẳng đứng tấm nền thứ hai, 
bàn xoay thứ hai để vận chuyển tấm nền thứ hai theo đường quay thứ hai, bộ ngắm thứ 
hai để chụp ảnh tấm nền thứ hai, bộ điều chỉnh định hướng ở dưới bàn xoay thứ nhất và 
bộ điều khiển để điều khiển bộ điều chỉnh hướng dựa vào thông tin ảnh thứ nhất và 
thông tin ảnh thứ hai từ các bộ ngắm thứ nhất và bộ ngắm thứ hai. Bộ điều khiển sẽ điều 
khiển hoạt động của bộ điều chỉnh hướng để điều chỉnh hướng của tấm nền thứ nhất 
theo sự định hướng của tấm nền thứ hai và sau đó gắn kết các tấm nền thứ nhất và tấm 
nền thứ hai với nhau. 
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(11) 44828 
(21) 1-2014-04156 (51) 7 B65D  55/08 

(22) 08.05.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/059600      08.05.2013 (87) WO2013/171116 21.11.2013 
(30) 12167852.8          14.05.2012      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2015 
(71) CCL LABEL GMBH  (AT) 

Riedstrasse 2 A-6845 Hohenems, Austria 
(72) TEMBL, Roman (AT), WILLKE, Sandra (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Vòng kẹp co ngót bằng nút và phương pháp đặt nó lên vật 

đựng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vòng kẹp co ngót bằng nút (9) có thể co ngót quanh ít nhất một 

phần miệng của vật đựng và chi tiết đóng chặt để đóng chặt phần miệng để tạo ra nắp. 
Vòng kẹp co ngót bằng nút (9) có bộ phận phá vỡ (17) và tai (15) được bố trí liền kề với 
bộ phận phá vỡ (17) để xé vòng kẹp co ngót bằng nút (9) mà chứa bộ phận phá vỡ (17). 
Vòng kẹp co ngót bằng nút (9) này được tạo ra từ vật liệu tấm co ngót nhiệt có phần đầu 
thứ nhất (25) và phần đầu thứ hai (29) đè lên phần đầu thứ nhất (25) và được nối hoặc 
dính với phần đầu thứ nhất (25) tại phần nối (27) để tạo thành phần kẹp (11) đóng chặt 
có dạng hình khuyên của vòng kẹp co ngót bằng nút (9). Tai (15) được tạo ra bởi ít nhất 
một trong số các phần đầu (25, 29) nhô ra khỏi phần kẹp (11). Tai (15) này còn chứa ít 
nhất một lớp vật liệu tấm (31) không co ngót nhiệt hoặc hầu như không co ngót nhiệt đè 
lên ít nhất một phần của phần đầu (29) và ngăn không cho phần này bị co ngót. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp đặt vòng kẹp này lên vật đựng. 
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(11) 44829 
(21) 1-2014-04336 (51) 7 B43L  13/00,  7/00 

(22) 24.12.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   24.12.2014 
(75) Phan Đình Minh  (VN) 

P2307 nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thước dùng trong giáo dục phổ thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thước có dạng tấm phẳng dùng trong giáo dục phổ thông, thước này 
bao gồm: phần thân thước bao gồm ít nhất một cạnh thẳng dùng để kẻ đường thẳng và 
các hình hình học thuộc ít nhất một loại hình hình học; khác biệt ở chỗ, các hình hình 
học thuộc một loại hình hình học này diễn tả phân số và/hoặc số thập phân có kích 
thước bằng nhau và được bố trí thành dãy theo cách lấy hình hình học thứ nhất được đục 
lỗ toàn bộ hình làm đơn vị và các hình hình học còn lại được đục lỗ có diện tích giảm 
dần từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái để diễn tả các đơn vị phân số và/hoặc các số 
thập phân theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải tương ứng với các hình hình học đó. 
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(11) 44830 
(21) 1-2014-04394 (51) 7 H04N  7/36,  7/26 

(22) 24.06.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/047367    24.06.2013 (87) WO2014/004391 03.01.2014 
(30) 61/665,784         28.06.2012    US 

13/924,016         21.06.2013    US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 
(72) RAMASUBRAMONIAN, Adarsh Krishnan (IN), WANG, Ye-Kui (CN), JOSHI, Rajan 

Laxman (US), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý dữ liệu viđeo 

  (57)     Bộ giải mã viđeo được tạo cấu hình để giải mã giá trị thứ nhất biểu diễn độ chênh lệch 
giữa giá trị các bit có giá trị lớn nhất (MSB) cơ sở của giá trị số đếm thứ tự hình ảnh 
(POC) của hình ảnh hiện thời của dữ liệu video và giá trị MSB thứ nhất của giá trị POC 
thứ nhất của hình ảnh chuẩn dài hạn thứ nhất của dữ liệu video, giải mã giá trị thứ hai 
biểu diễn độ chênh lệch giữa giá trị MSB thứ hai của giá trị POC thứ hai của hình ảnh 
chuẩn dài hạn thứ hai của dữ liệu video và giá trị MSB thứ nhất, trong đó giá trị POC thứ 
nhất và giá trị POC thứ hai có các giá trị bit có giá trị nhỏ nhất khác nhau, và giải mã ít 
nhất một phần của hình ảnh hiện thời của dữ liệu video có liên quan đến ít nhất một 
trong số hình ảnh chuẩn dài hạn thứ nhất và hình ảnh chuẩn dài hạn thứ hai. 
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(11) 44831 
(21) 1-2015-00031 (51) 7 E04G  21/14,  3/28,  27/00 

(22) 09.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/AU2013/000749   09.07.2013 (87) WO2014/008532 16.01.2014 
(30) 2012902923        09.07.2012 AU 
(71) GUMBOOTS NOMINEES PTY LIMITED  (AU) 

Unit 3, 85 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia 
(72) MCKEON, Allan Sydney (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bệ vận chuyển tải trọng đoạn ngắn và phương pháp sử dụng bệ 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ vận chuyển tải trọng đoạn ngắn (10) có khung tĩnh (12) và kết 

cấu chịu tải di dộng (14). Khung tĩnh được bắt chặt vào vị trí lắp ráp, như ở độ cao làm 
việc cụ thể của tòa nhà nhiều tầng đang xây dựng, và kết cấu chịu tải được bố trí để lắp 
lồng ống vào khung tĩnh ở giữa vị trí kéo ra phía ngoài sàn của vị trí lắp ráp và vị trí thu 
lại phía trong sàn của vị trí lắp ráp. Kết cấu chịu tải di động có thể chuyển động giữa vị 
trí kéo ra và vị trí thu lại trong khi vận chuyển tải trọng. Bệ vận chuyển tải trọng đoạn 
ngắn này còn bao gồm môtơ (76) và cụm bánh răng (72, 74, 78) để dẫn động kết cấu 
chịu tải giữa vị trí kéo ra và vị trí thu vào trong khi vận chuyển tải trọng. Đồng thời sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp sử dụng bệ vận chuyển tải trọng đoạn ngắn nói trên. 
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(11) 44832 
(21) 1-2015-00201 (51) 7 F23J  1/02, B65G  21/20, F27D  

15/02 
(22) 19.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/055942      19.07.2013 (87) WO2014/013472 23.01.2014 
(30) RM2012A000351      20.07.2012 IT 
(71) MAGALDI INDUSTRIE S.R.L.  (IT) 

Via Irno 219, I-84135 Salerno SA, Italy 
(72) MAGALDI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống vận chuyển và/hoặc làm mát chất thải đốt hoặc các 

vật liệu rời khác và phương pháp vận chuyển có sử dụng hệ 
thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận chuyển (1) để vận chuyển chất thải đốt hoặc các vật 
liệu rời khác, bao gồm:  
băng tải kiểu đai (3) để vận chuyển chất thải, được bố trí bến dưới buồng đốt (2) và có 
thể vận chuyển chất thải trên bề mặt vận chuyển (311) dịch chuyển được theo hướng 
tiến (D); và  
các thành bên để chứa chất thải trong khoang vận chuyển, được bố trí trên bề mặt vận 
chuyển nêu trên, nối quay được với vỏ băng tải và mang các chi tiết dễ ăn mòn để có thể 
tạo thành mối bịt kín với các gân ngang của bề mặt vận chuyển của băng tải. 
Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống vận chuyển để làm mát chất thải đốt hoặc 
các vật liệu rời khác và phương pháp vận chuyển để vận chuyển chất thải đốt hoặc các 
vật liệu rời khác sử dụng hệ thống này. 
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(11) 44833 
(21) 1-2015-00276 (51) 7 A61K  31/715,  35/64, A61P  37/04, 

C08B  37/00 
(22) 22.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/069834           22.07.2013 (87) WO2014/017451 A1 30.01.2014 
(30) 2012-166573           27.07.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(71) AINAN LIBERACIO CO., LTD.  (JP) 

1163, Funakoshi, Ainan-cho, Minamiuwa-gun Ehime 7984205, Japan 
(72) MIURA, Takeshi (JP), MIURA, Chiemi (JP), OHTA, Takashi (JP), IWAI, Toshiharu 

(JP), TAKAHASHI, Takayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Polysacarit, chế phẩm và chất kích thích miễn dịch chứa 

polysacarit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polysacarit có nguồn gốc từ côn trùng và có hoạt tính kích thích 

miễn dịch, chế phẩm chứa poilysacarit này và chất kích thích miễn dịch chứa polysacarit 
này làm hoạt chất. Polysacarit theo sáng chế tốt hơn là chứa ít nhất là ramnoza làm 
đường thành phần. 
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(11) 44834 
(21) 1-2015-00295 (51) 7 A41D  13/12, A61B  5/0408, A61N  

1/00,  1/04, A61B  5/00 
(22) 01.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/063861     01.07.2013 (87) WO2014/001577 03.01.2014 
(30) 12174367.8          29.06.2012     EP 

61/666,623          29.06.2012     US 
(71) SMART SOLUTIONS TECHNOLOGIES, S.L.  (ES) 

C/Sierra de Cazorla, 1, 2a planta, Edificio Cimaga, E-28290 Madrid, Spain 
(72) MACIA BARBER, Agustin (ES), LLORCA JUAN, Daniel (IT), VICENTE RENGEL, 

Christian (ES), GONZALVEZ MUNOZ, Borja (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bao gồm cảm biến được làm thích ứng để kết hợp được 

trên vải hoặc hoặc y phục, quy trình sản xuất vải và phương 
pháp theo dõi tín hiệu sinh lý của người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm linh kiện điện tử bao gồm đường dẫn bán dẫn hoặc dẫn điện 
đàn hồi (4, 17) và đế đỡ dẫn điện mềm dẻo (18) được bố trí trên vải (2, 19). Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vải bao gồm bước sử dụng cao su silicon 
và/hoặc cao su flosilicon được độn vật liệu dẫn điện để chế tạo đường dẫn bán dẫn hoặc 
dẫn điện (4, 17), cũng như việc sử dụng vải dẫn điện gồm các sợi dẫn điện để chế tạo đế 
đỡ dẫn điện. Sáng chế còn đề cập đến cảm biến (1) bao gồm cụm linh kiện điện tử này, 
trong đó một đế trong số các đế đỡ dẫn điện mềm dẻo (18) có bố trí một linh kiện điện 
cứng (5), và bề mặt không tiếp xúc (20’b) của đế đỡ dẫn điện mềm dẻo còn lại được làm 
thích ứng để sử dụng làm điện cực, trong đó điện cực (3) khác biệt ở chỗ lớp dẫn điện 
(2) có các lỗ (6) được nạp đầy cao su silicon và/hoặc cao su flosilicon trên khắp bề mặt 
dẫn điện. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị bao gồm cảm biến (1), cũng như y phục (7) 
bao gồm thiết bị này. 
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(11) 44835 
(21) 1-2015-00328 (51) 7 B62J  99/00 

(22) 29.01.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-108810            27.05.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  29.01.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kyohei YAGI (JP), Masayuki TSUJI (JP), Kouji KAGEYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm bộ lọc 
không khí (68) gồm đầu trên (68T) được bố trí ở vị trí cao hơn so với đầu dưới (64B) của 
bình nhiên liệu (64); tấm chắn bùn sau (70) gồm mặt trên thứ hai (72U) nhô lên phía 
trên từ mặt trên thứ nhất và mặt dưới thứ hai (72B) được bố trí ở phía nguợc lại của mặt 
trên thứ hai (72U) và được làm lõm lên phía trên từ mặt dưới thứ nhất được bố trí ở phía 
ngược lại của mặt trên thứ nhất; và ắc quy (80) được bố trí phía sau bình nhiên liệu (64) 
và bên trên mặt trên thứ hai (72U). Mặt lớn nhất (81A) của ắcqui (80) hướng vào mặt 
trên thứ hai (72U). Phía dài nhất (82A) của ắcquy (80) trên hình chiếu bằng kéo dài theo 
phương bề rộng của phương tiện. Đầu trước (80UF) của mặt trên (80U) của ắcquy (80) 
được bố trí thấp hơn so với đầu sau (80UR) của mặt trên (80U). 
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(11) 44836 
(21) 1-2015-00329 (51) 7 B62J  15/00 

(22) 29.01.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-108811            27.05.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  29.01.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kyohei YAGI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm các đèn 
chớp sau phải (64R) và trái (64L) được bố trí ra phía trước so với đèn sau (60); bộ phận 
nối bằng kim loại (70) được bố trí bên dưới đèn sau (60), được nối vào các khung yên 
phải (40R) và trái (40L) ở các vị trí nằm ra phía trước so với các đèn chớp sau phải 
(64R) và trái (64L) và kéo dài về phía sau từ các khung yên phải (40R) và trái (40L); và 
chắn bùn (80) được nối vào bộ phận nối (70). Bộ phận nối (70) gồm vách bên trái thứ 
nhất (72L) kéo dài chếch xuống phía dưới và sang trái từ vách trên thứ nhất (71) và gồm 
hốc thứ nhất (72LO), và vách bên phải thứ nhất (72R) kéo dài chếch xuống phía dưới và 
sang phải từ vách trên thứ nhất (71) và gồm hốc thứ hai (72RO). Các hốc thứ nhất 
(72LO) và thứ hai (72RO) được che bằng bộ phận tấm (90) được đúc bằng nhựa. 
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(11) 44837 
(21) 1-2015-00433 (51) 7 C11C  3/00, C07C  407/00 

(22) 05.02.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:     05.02.2015 
(75) 1. Lưu Văn Hiển  (VN) 

Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

2. Lưu Văn Nhàng   (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

3. Lưu Văn Hiền   (VN) 
Số 20A, khu vực 4, phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

(54) Kết cấu hòa trộn khí - lỏng và hệ thống sản xuất nhũ tương 
ozonit sử dụng kết cấu hòa trộn này 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu hòa trộn khí - lỏng (4) bao gồm ống đầu vào (10) và ống đầu ra 
(20) có lỗ xuyên (203) để lắp ống dẫn khí (30) tại vị trí sao cho khe hẹp (40) được tạo 
thành nhờ đó khí từ ống dẫn khí (30) được chuyển thành bọt mịn để hòa trộn với chất 
lỏng. Sáng chế còn đề xuất hệ thống sản xuất nhũ tương ozonit sử dụng kết cấu hòa trộn 
khí - lỏng đó, trong đó dòng nhũ tương tuần hoàn qua bồn trung gian có khuấy (6) nhờ 
bơm tuần hoàn (2) được tiếp xúc liên tục ở áp suất cao với khí ozon từ máy ozon (5) qua 
kết cấu hòa trộn khí lỏng - (4) tạo thành nhũ tương ozonit và được tách bọt nhờ thiết bị 
ly tâm tách bọt (7). 
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(11) 44838 
(21) 1-2015-00573 (51) 7 H01M  2/14,  02/16 

(22) 07.11.2013 (43) 25.12.2015 

(86) PCT/KR2013/010038        07.11.2013 (87) WO2014/126325 21.08.2014 
(30) 10-2013-0015059            12.02.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  13.02.2015 
(71) SAMSUNG TOTAL PETROCHEMICALS CO., LTD.  (KR) 

103, Dokgot2-ro, Daesan-eup, Seosan-si, Chungcheongnam-do, 356-711, Republic of 
Korea 

(72) HYUN, Jae Yong (KR), YOO, Jin A (KR), LEE, Do Hoon (KR), CHOI, Chang Hyun 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tấm cách điện dạng xốp có lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ và 

pin sạc sử dụng tấm cách điện này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm cách điện dạng xốp có lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ bao gồm 

nền xốp, và lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ tạo ra trong một lớp hoặc nhiều lớp trên một 
bề mặt hoặc cả hai bề mặt của nền xốp hoặc ít nhất một phần của phần lỗ của nền xốp 
sử dụng dung dịch phủ bao gồm chất dính đã phân tán hoặc lơ lửng với kích thước nhất 
định và bao gồm một cách có chọn lọc các hạt vô cơ và pin thứ hai sử dụng tấm cách 
điện này. Theo sáng chế, do dung dịch lớp phủ bao gồm chất dính đã phân tán theo kích 
thước nhất định hoặc nhỏ hơn trong dung môi được phủ/sấy trên nền xốp, tấm cách điện 
dạng xốp có lớp phủ phức hợp hữu cơ/vô cơ có khả năng thấm không khí và độ dính 
tuyệt vời và sáng chế đề xuất loại pin sạc sử dụng tấm cách điện dạng xốp có lớp phủ 
phức hợp hữu cơ/vô cơ. 
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(11) 44839 
(21) 1-2015-00790 (51) 7 E21B  10/02 

(22) 06.08.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/053770    06.08.2013 (87) WO2014/025763 13.02.2014 
(30) 61/681,670        10.08.2012    US 
(71) DELTIDE ENERGY SERVICES LLC  (US) 

1131 Peters Road, Harvey, LA 70059, United States of America 
(72) RUTTLEY, David, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu phay ống chống giếng khoan dầu khí có các đế lưỡi cắt 

được kéo dài 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phay ống chống để phay ống chống dưới giếng dầu khí có 

một số đế lưỡi cắt được kéo dài được nối bản lề với thân chính nhờ các cần định vị. Một 
cơ cấu vận hành trong phạm vi thân chính của cơ cấu phay ống chống, được kích hoạt 
bởi dòng chất dịch, làm dịch chuyển các đế lưỡi cắt đến vị trí kéo dài. Một số lưỡi cắt 
được cố định với các đế lưỡi cắt, tiếp đó được định vị để ăn khớp với bề mặt đầu ống 
chống. Tốt hơn là, các lưỡi cắt được bố trí trên các dãy cách nhau theo phương thẳng 
đứng, sao cho khi một dãy bị mòn trong quá trình phay qua quan sát bề mặt thì cơ cấu 
phay ống chống chuyển đến dãy tiếp theo của các lưỡi cắt. 
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(11) 44840 
(21) 1-2015-00899 (51) 7 B65D  1/10,  21/02,  1/02 

(22) 02.08.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/053362    02.08.2013 (87) WO2014/039190 13.03.2014 
(30) 13/606,996         07.09.2012     US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) PAREDES, Raul, M. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ chứa có trục dọc, gói và vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa (22, 122, 222, 322, 422, 522, 622) có trục dọc A bao gồm 
thân (26, 126, 226, 326, 426, 526, 626), và mép cổ (34, 134, 234, 334, 434, 534) kéo dài 
từ thân theo hướng dọc trục và đồng trục với trục dọc. Thân này bao gồm đáy (28, 128, 
228, 328, 428, 528, 628) có bề mặt đỡ thứ nhất (48, 148, 648), và thành bên (30, 130, 
230, 330, 430, 530, 630) kéo dài từ đáy và bao gồm tấm ốp có bề mặt đỡ thứ hai (58, 
158, 258, 358, 458, 558, 658) được đặt ở góc nghiêng mà là nhọn so với trục dọc và là 
tù so với bề mặt đỡ thứ nhất, tấm ốp còn có phần được khoét lõm (60) nằm trong bề mặt 
đỡ thứ hai. Mép cổ bao gồm mặt ngoài có dạng hình trụ (36) và một hoặc nhiều chi tiết 
gài nắp đậy (38) trên bề mặt ngoài có dạng hình trụ. Sáng chế còn đề cập đến gói và vật 
chứa. 
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(11) 44841 
(21) 1-2015-00980 (51) 7 G06F  9/30 

(22) 20.08.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/AU2013/000924     20.08.2013 (87) WO2014/028967 27.02.2014 
(30) 2012903669          24.08.2012     AU 

2013204864          12.04.2013     AU 
(71) LAPINS HOLDlNGS PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE LAPINS FAMILY TRUST  

(AU) 
2 Amboy Lane, Canning Vale, Western Australia 6155 (AU) 

(72) LAPINS, Mark, Andrew (AU), HENNESSY, John, David (AU), HILL, Jasen, Andrew 
(AU) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp điều khiển hoạt động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển hoạt động (10), thiết bị gồm có: bộ điều khiển 
(12); phương tiện lưu trữ (14) để lưu trữ các lệnh chương trình điện tử để điều khiển bộ 
điều khiển; và phương tiện nhập vào (16); trong đó bộ điều khiển có thể hoạt động, dưới 
sự điều khiển của các lệnh chương trình điện tử, để: nhận ít nhất một lệnh thông qua 
phương tiện nhập, ít nhất một lệnh gồm có mệnh lệnh được gắn với hoạt động; và thực 
hiện hoạt động theo mệnh lệnh. 
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(11) 44842 
(21) 1-2015-00985 (51) 7 F16L  21/08,  37/12,  21/06 

(22) 24.05.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/004519      24.05.2013 (87) WO2014/030829 A1 27.02.2014 
(30) 10-2012-0093312           24.08.2012      KR 
(75) KANG, SUK KEUN  (KR) 

Hangaram Apt., 4-301(Tanbang-dong) 16, Munye-ro Seo-gu Daejeon 302-762, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp chặt ba tầng bằng một lần đẩy để kết nối ống 

chịu áp lực và phương pháp chế tạo ống chịu áp lực có sử dụng 
thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắp chặt ba tầng bằng một lần đẩy để kết nối ống chịu áp 
lực và phương pháp chế tạo ống chịu áp lực có sử dụng thiết bị này, trong đó kết cấu lắp 
chặt hữu cơ bao gồm cấu trúc cố định được tạo ra tại phần lồng vào ống chịu áp 
lực/phần khóa chặt (A) và phần lồng vào ống lót/phần khóa chặt (D), kết cấu chịu ma 
sát kép được tạo ra bởi chi tiết lắp chặt (20) và kết cấu kín nước mà được tạo ra bởi đệm 
cao su kín nước được tạo ra trong ống ghép nối để kết nối ống chịu áp lực, do đó các 
công đoạn lắp chặt và cố định được hoàn thành với chỉ một thao tác đẩy ống ghép nối để 
kết nối các ống chịu áp lực, qua đó tạo ra kết cấu thắt chặt một tầng. 
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(11) 44843 
(21) 1-2015-01069 (51) 7 G02B  6/38,  6/36 

(22) 19.06.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/005383      19.06.2013 (87) WO2014/133230 04.09.2014 
(30) 10-2013-022092           28.02.2013    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  30.03.2015 
(71) A.J. WORLD CO., LTD.  (KR) 

22, Teheran-ro 34-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-921, Republic of Korea. 
(72) CHOI, An Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nối sợi quang kiểu nung chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nối sợi quang kiểu nung chảy. Thiết bị nối sợi quang kiểu 
nung chảy bao gồm ống nối đỡ sợi quang dùng cho ống nối; bộ phận chặn để chứa ống 
nối bên trong; khung nối được lắp vào một phần của bề mặt theo chu vi ngoài của bộ 
phận chặn và có rãnh được tạo ra tại một đầu của nó; và chi tiết ống bảo vệ đỡ sợi quang 
chính được nối với phần còn lại của bề mặt theo chu vi ngoài của bộ phận chặn, chi tiết 
này có rãnh được tạo ra ở một phần đầu của nó và bao gồm phần ép thứ nhất kéo dài từ 
đầu còn lại và phần ép thứ hai được lắp có thể quay được vào đầu còn lại và được tạo kết 
cấu để che phần ép thứ nhất. 
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(11) 44844 
(21) 1-2015-01078 (51) 7 F26B  21/00 

(22) 31.03.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2015 
(71) Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
(72) Nguyễn Phúc Thành  (VN), Trần Anh Tuấn  (VN), Nguyễn Văn Khoát (VN) 
(54) Quy trình và hệ thống thiết bị sấy rác nhờ sử dụng thiết bị 

thu hồi nhiệt có vật thu nhiệt không chuyển động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị sấy rác bao gồm: (i) lò đốt rác thải; (ii) ít nhất hai 

thiết bị thu hồi nhiệt (1) có khối vật liệu thu nhiệt (2) không chuyển động dùng để thu 
hồi nhiệt và tách bụi ra khỏi khói thải của lò đốt rác thải; (iii) hầm sấy rác dùng để sấy 
khô rác trước khi đưa rác này vào lò đốt rác thải; (iv) thiết bị xử lý khói thải lò đốt sau 
khi đi qua thiết bị thu hồi nhiệt; và (v) thiết bị xử lý khí sấy thoát ra từ hầm sấy rác bằng 
phương pháp lọc sinh học (biofilter), trong đó thiết bị thu hồi nhiệt (1) có các cửa lấy 
bụi (3) được bố trí ở đáy, trong phần khe trống (4); cửa khói vào (1.1) và cửa khí nóng 
ra (1.4) được bố trí ở một đầu của thiết bị thu hồi nhiệt (2); cửa khói ra (1.2) và cửa 
không khí vào (1.3) được bố trí trên đầu đối diện; không gian bên trong thiết bị thu hồi 
nhiệt này có các khối vật liệu thu nhiệt (2) được ghép bằng các viên gạch chịu lửa (5) và 
xen kẽ giữa các khối này là các khe trống (4). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình sấy rác và phương pháp sắp xếp khối vật liệu chịu lửa để tạo ra thiết bị thu hồi 
nhiệt dùng trong sáng chế. 
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(11) 44845 
(21) 1-2015-01087 (51) 7 C22C  38/00,  38/54 

(22) 18.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/001824           18.03.2013 (87) WO2014/147655 A1 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  31.03.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) SAMUKAWA, Takashi (JP), ISHIKAWA, Shin (JP), OTA, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép không gỉ ferit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép không gỉ ferit có khả năng tạo hình và khả năng chống ăn 
mòn cao. Tấm thép không gỉ ferit này có thành phần theo khối lượng bao gồm: C: 
0,003% - 0,013%, Si: 0,10% - 0,95%, Mn: 0,01% - 0,40%; P: 0,020% - 0,040%, S: 
0,010% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,10% - 0,45%, Cr: 14,5% - 21,5%, Ni: 0,01% - 0,60%, N: 
0,005% - 0,012%, Y: 0,010% - 0,040%, B: 0,0001% - 0,0010%, trong đó tỷ lệ giữa hàm 

lượng V và hàm lượng B thoả mãn mối tương quan (V/B) ≥ 15,0 và còn bao gồm ít nhất 
một thành phần X hoặc Y, và lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được; 
trong đó X là ít nhất một trong số Ti và Ti + Nb thoả mãn điều kiện Ti: 0,20% - 0,40% 

và Ti% + Nb% ≤ 0,70, Y là ít nhất một trong số Nb và Ti +Nb thoả mãn điều kiện Nb: 

0,40% - 0,60% và Ti% + Nb% ≤ 0,70. 
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(11) 44846 
(21) 1-2015-01088 (51) 7 A23L  3/26, B65G  27/00, C12P  7/10

(22) 10.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/064320   10.10.2013 (87) WO2014/059133 A3 17.04.2014 
(30) 61/711,807        10.10.2012   US 

61/711,801        10.10.2012   US 
61/774,780        08.03.2013   US 
61/774,775        08.03.2013   US 
61/774,773        08.03.2013   US 
61/774,761        08.03.2013   US 
61/774,754        08.03.2013   US 
61/774,752        08.03.2013   US 
61/774,750        08.03.2013   US 
61/774,746        08.03.2013   US 
61/774,744        08.03.2013   US 
61/774,740        08.03.2013   US 
61/774,735        08.03.2013   US 
61/774,731        08.03.2013   US 
61/774,723        08.03.2013   US 
61/774,684        08.03.2013   US 
61/793,336        15.03.2013   US 

(71) XYLECO, INC.  (US) 
271 Salem St., Unit L, Woburn, Massachusetts 01801, United States of America 

(72) MEDOFF, Marshall (US), MASTERMAN, Thomas, Craig (US), PARADIS, Robert 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận chuyển nguyên liệu và thiết bị chiếu xạ 

nguyên liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận chuyển nguyên liệu và thiết bị chiếu xạ nguyên 

liệu. Sinh khối (ví dụ, sinh khối từ thực vật, sinh khối từ động vật, và sinh khối từ nguồn 
thải đô thị) được xử lý để tạo ra các chất trung gian và các sản phẩm hữu dụng, như 
năng lượng, các loại nhiên liệu, các loại thực phẩm hoặc các nguyên liệu. Ví dụ, thiết bị 
và phương pháp được bộc lộ có thể được áp dụng để xử lý các nguyên liệu, như nguyên 
liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza, trong khi làm nguội thiết bị và sinh 
khối để tránh hiện tượng quá nhiệt và bị méo và/hoặc phân hủy. Sinh khối được vận 
chuyển bằng băng chuyền, mà vận chuyển sinh khối dưới chùm điện tử từ máy gia tốc 
chùm điện tử. Băng chuyền có thể được làm nguội bằng chất lưu làm nguội. Băng 
chuyền cũng có thể rung để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc với chùm điện tử. 
Băng chuyền có thể được tạo kết cấu như máng mà có thể được làm nguội tùy ý. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
61 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
62 

(11) 44847 
(21) 1-2015-01133 (51) 7 B62K  11/02 

(22) 03.04.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-108808           27.05.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kouji KAGEYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm khung 
chính (32) có mặt cắt ngang có dạng hình chữ nhật; khung yên trái (40L) gồm phần thứ 
nhất bên trái (41L) kéo dài về phía sau và chếch xuống phía dưới từ khung chính (32) và 
phần thứ hai bên trái (42L) kéo dài về phía sau và chếch lên phía trên từ phần thứ nhất 
bên trái (41L); khung yên phải (40R) bao gồm phần thứ nhất bên phải (41R) kéo dài về 
phía sau và chếch xuống phía dưới từ khung chính (32) và phần thứ hai bên phải (42R) 
kéo dài về phía sau và chếch lên phía trên từ phần thứ nhất bên phải (41R); khung dưới 
trái (50L) mỏng hơn so với khung yên trái (40L); khung dưới phải (50R) mỏng hơn so 
với khung dưới phải (40R); và bộ lọc khí (70) được bố trí về phía sau so với động cơ 
(90) và được bố trí giữa các khung yên trái (40L) và phải (40R) và giữa các khung dưới 
trái (50L) và phải (50R). 
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(11) 44848 
(21) 1-2015-01134 (51) 7 F02M  35/00 

(22) 03.04.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-108809           27.05.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Takashi AMANO (JP), Toshio MATSUBARA (JP), Masayuki TSUJI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên bao gồm bộ lọc khí 
(70) được bố trí giữa khung yên trái (40L), khung yên phải (40R) và bên dưới yên (10). 
Trong đó, bộ lọc không khí (70) bao gồm mặt trên (71U) có phần đầu trước (71F) được 
làm lõm xuống phía dưới và được bố trí về phía sau của phần lõm (29) của tấm che thân 
phương tiện (28); phần gài khớp được bố trí trên mặt sau của yên (10); phần đỡ yên (73) 
được gài khớp với phần gài khớp và được tạo ra liền khối với bộ lọc khí (70), phần đỡ 
yên (71) được bố trí nằm cách phần đầu trước (71F) một khoảng cách và gối chồng lên 
phần đầu trước (71F) khi được nhìn trên hình chiếu bằng của phương tiện giao thông, và 
phần đỡ yên (71) đỡ yên (10) theo cách có thể mở được và đóng được; phần chịu tải yên 
bên trái (76L) kéo dài xuống phía dưới từ phần đỡ yên (73) và được đỡ bởi khung yên 
trái (40L); phần chịu tải yên bên phải (76R) kéo dài xuống phía dưới từ phần đỡ yên 
(73) và được đỡ bởi khung yên phải (40R). 
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(11) 44849 
(21) 1-2015-01148 (51) 7 B65D  23/02 

(22) 03.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/063195    03.10.2013 (87) WO2014/070361 08.05.2014 
(30) 13/666,488         01.11.2012    US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) HERMAN, Megan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật chứa, đồ gói, phương pháp tạo ra vật chứa và phương pháp 

thao tác vật chứa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa bao gồm chất chỉ thị sự phân phát có thể hòa tan được (14, 

114, 214, 314, 414) được mang bởi đồ chứa (12, 112, 212, 312, 412). Sáng chế còn đề 
cập đến đồ gói, phương pháp tạo ra vật chứa và phương pháp thao tác vật chứa này. 
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413/06,  413/14,  417/14 

(22) 15.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/065026    15.10.2013 (87) WO2014/062667 24.04.2014 
(30) 61/714,433         16.10.2012    US 

61/725,537         13.11.2012    US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) LEONARD, Kristi A. (US), BARBAY, Kent  (US), EDWARDS, James P. (US), 

KREUTTER, Kevin D. (US), KUMMER, David A. (US), MAHAROOF, Umar (US), 
NISHIMURA, Rachel (US), URBANSKI, Maud (US), VENKATESAN, Hariharan  
(US), WANG, Aihua (US), WOLIN, Ronald L. (US), WOODS, Craig R.  (US), 
FOURIE, Anne  (US), XUE, Xiaohua  (US), MIRZADEGAN, Taraneh (US), 
GANAMET, Kelly Lynn  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến quinolinyl được liên kết phenyl của thụ thể 

nhân mồ côi liên quan đến axit retinoic gama t (ROR-gama-t), 
dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I sau: 
 

 
 

trong đó: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 và R9 có ý nghĩa như được xác định trong bản mô 
tả. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình bào chế dược phẩm. 
Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất có công thức I nêu trên với lượng hữu hiệu để điều 

biến hoạt tính thụ thể nhân mồ côi liên quan đến axit retinoic gama t (RORt - Retinoic 
acid-related orphan nuclear receptor gamma t) ở động vật có vú. 
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(86) PCT/KR2014/005035      09.06.2014 (87) WO2015/141894 A1 24.09.2015 
(30) 10-2014-0031999           19.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(71) 1. DAEWON ELECTRIC CO., LTD.  (KR) 

28, Namsan-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do 365-803, Republic 
of Korea 
2. WOONJANG ELECTRIC POWER CORP.  (KR) 
(1F)4, Bantan-gil, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do 368-906, 
Republic of Korea 

(72) KWON, Sae Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng đường dây phân phối có sử dụng đường 

dây trung tính điện áp cực cao được kết hợp với dây chống sét 
có kết cấu lắp đặt tách biệt của đường dây trung tính điện áp 
cực cao và đường dây trung tính điện áp thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng đường dây phân phối có sử dụng đường dây 
trung tính điện áp cực cao được kết hợp với dây chống sét có kết cấu lắp đặt tách biệt 
của đường dây trung tính điện áp cực cao và đường dây trung tính điện áp thấp để cải 
thiện chất lượng điện năng, trong đó đường dây phân phối thực hiện đồng thời các chức 
năng của dây chống sét để chống sét, đường dây trung tính điện áp cực cao điều hướng 
lại các dòng điện không cân bằng và các dòng điện sự cố và dây dẫn truyền thông quang 
học để thiết lập mạng lưới truyền thông, do đó số lần ngắt kết nối của các đường dây 
dẫn điện được giảm khi 
giảm điện áp xung nhờ đó 
đạt được các hiệu quả 
chống sét tốt chẳng hạn 
chất lượng điện được cải 
thiện, v.v.. Phương pháp 
này bao gồm tách biệt 
đường dây trung tính điện 
áp thấp (70) và đường dây 
trung tính điện áp cực cao 
(60) để cấu tạo nên dây 
chống sét (40) và đường 
dây trung tính điện áp cực 
cao (60) thành dây chống 
sét tích hợp và đường dây 
trung tính điện áp cực cao 
(100); kết nối máy biến áp 
(51) và dây chống sét tích 
hợp và đường dây trung 
tính điện áp cực cao (100); 
và lắp đặt cột điện (10) trên 
nền đất. 
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779, Republic of Korea. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lái và đẩy được lắp đặt dưới nước phía ngoài bên phải 

và bên trái thành tầu 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị lái và đẩy được lắp dưới nước phía ngoài bên phải và trái thành 

tầu. Thiết bị này bao gồm một ống phân phối được lắp dưới đáy tầu theo chiều dọc, và 
xả nước được dẫn vào từ phần mũi tầu thẳng tới đuôi tầu; một bộ phận đẩy có đầu dưới 
được nối quay với một đầu của ống phân phối gần với phần đuôi trong khoảng 360 độ, 
và được thiết kế để nước xả sang hai bên; và một bộ phận lái được nối quay với một đầu 
của bộ phận đẩy gần với đuôi tầu, và quay bộ phận đẩy theo hướng tùy ý bởi một lực 
quay được đưa đến từ bên ngoài. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hộp chứa bộ lọc khí, phương pháp lắp hộp chứa bộ lọc khí và 

phương tiện giao thông có lắp hộp chứa bộ lọc khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa bộ lọc khí (31) bao gồm phần hộp chứa bộ lọc khí thứ 

nhất (31a) và phần hộp chứa bộ lọc khí thứ hai (31b) là các phần hộp bên trái và bên 
phải tách biệt. Phần hộp chứa bộ lọc khí thứ nhất (3 la) và phần hộp chứa bộ lọc khí thứ 

hai (31b) được nối với nhau. ống dẫn (30) gồm ống trong (33) được bố trí bên trong hộp 
chứa bộ lọc khí (31). Trên hình vẽ nhìn từ trên xuống, hộp chứa bộ lọc khí (31) được sắp 
xếp để cho gối chồng lên đường trục tâm phương tiện giao thông (C1) kéo dài theo 
hướng trước và sau của nó. Khi được nhìn trên các mặt cắt vuông góc với đường trục 
tâm của ống dẫn (30), ít nhất một phần của ống trong (33) có hình dạng như hình dạng 
kéo dài sang bên chẳng hạn, với kích thước của nó theo hướng lên và xuống ngắn hơn so 
với kích thước của nó theo hướng trái và phải. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp lắp hộp chứa bộ lọc khí và phương tiện giao thông có lắp hộp chứa bộ lọc 
khí này. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ. Trong đó, đường thẳng đi qua tâm quay của trục cam và 
tâm quay của đối trọng được giả thiết là đường trục thẳng đứng khi được nhìn từ phương 
dọc trục của trục cam. Đường thẳng vuông góc với đường trục thẳng đứng và đi qua tâm 
quay của trục cam được giả thiết là đường trục nằm ngang. Hướng từ tâm quay của trục 
cam về phía tâm quay của đối trọng trong số các hướng song song với đường trục thẳng 
đứng được giả thiết là hướng thẳng đứng thứ nhất. Một hướng trong số các hướng song 
song với đường trục nằm ngang được giả thiết là phương nằm ngang thứ nhất. Trọng tâm 
của đối trọng được bố trí ở vùng thứ nhất khi được nhìn từ phương dọc trục của trục 
cam. Vùng thứ nhất được nằm theo hướng thẳng đứng thứ nhất từ đường trục nằm ngang 
và theo phương nằm ngang thứ nhất từ đường trục thẳng đứng. Đối tượng bao gồm phần 

thứ nhất được bố trí ở vùng thứ nhất khi được nhìn từ phương dọc trục của trục cam. ở 
trạng thái đóng, phần thứ nhất bao gồm phần nhô thứ nhất nhô ra phía ngoài của mặt 
biên ngoài của bạc lót khi được nhìn từ phương dọc trục của trục cam. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ được trang bị cơ cấu giảm áp. Trong đó, cơ cấu giảm áp bao 
gồm mặt bích, trục quay, đối trọng và cam giảm áp. Mặt bích là bộ phận tách biệt với 
trục cam và được khớp kín bằng lực lên trên trục cam. Trục quay được gắn vào mặt bích. 
Đối trọng được đỡ trên trục cam theo cách quay được giữa trạng thái đóng và trạng thái 
mở. Cam giảm áp chuyển đổi giữa trạng thái thực hiện việc tiếp xúc với cơ cấu xupap và 
trạng thái không thực hiện việc tiếp xúc với cơ cấu xupap đáp lại chuyển động quay của 
đối trọng. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ. Trong đó, cơ cấu giảm áp được bố trí giữa cả hai đầu của 
trục cam theo phương dọc trục của trục cam. Cơ cấu giảm áp bao gồm đối trọng và cam 
giảm áp. Đối trọng được đỡ theo cách quay được trên trục cam. Cam giảm áp chuyển 
đổi giữa trạng thái thực hiện việc tiếp xúc với xupap và trạng thái không thực hiện việc 
tiếp xúc với xupap đáp lại chuyển động quay của đối trọng. Đối trọng bao gồm phần 
tiếp xúc vòng đệm trong. Phần tiếp xúc vòng đệm trong được bố trí theo hàng với vòng 
đệm trong của bạc lót theo phương dọc trục của trục cam. Phần tiếp xúc vòng đệm trong 
được bố trí ở phía trong theo phương xuyên tâm của mặt biên trong của vòng đệm ngoài 
của bạc lót. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ. Trong đó, đường thẳng đi qua tâm quay của trục cam và 
tâm quay của đối trọng được giả định là đường trục thẳng đứng khi được nhìn từ phương 
dọc trục của trục cam. Đường thẳng vuông góc với đường trục thẳng đứng và đi qua tâm 
quay của trục cam được giả định là đường trục nằm ngang. Hướng từ tâm quay của trục 
cam về phía tâm quay của đối trọng và song song với đường trục thẳng đứng được giả 
định là hướng thẳng đứng thứ nhất. Một hướng trong số các hướng song song với đường 
trục nằm ngang được giả định là phương nằm ngang thứ nhất. Hướng ngược với phương 
nằm ngang thứ nhất được giả định là phương nằm ngang thứ hai. Trọng tâm của đối 
trọng được bố trí ở vùng thứ nhất khi được nhìn từ phương dọc trục của trục cam. Vùng 
thứ nhất được nằm theo hướng thẳng đứng thứ nhất từ đường trục nằm ngang và theo 
phương nằm ngang thứ nhất từ đường trục thẳng đứng. Phần đầu theo phương dọc theo 
chu vi của phần đối trọng thứ nhất được nằm theo phương nằm ngang thứ nhất từ đường 
trục thẳng đứng. Phần đầu theo phương dọc theo chu vi của phần đối trọng thứ hai được 
nằm theo phương nằm ngang thứ hai từ đường trục thẳng đứng. Phần đối trọng thứ nhất 
dài hơn so với phần đối trọng thứ hai theo phương dọc theo chu vi của trục cam. Chốt 
giảm áp được nối vào phần đối trọng thứ nhất. 
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(11) 44858 
(21) 1-2015-01457 (51) 7 B62J  37/00,  9/00,  99/00 

(22) 29.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/TH2013/000013      29.03.2013 (87) WO2014/158102 02.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) KASETWETIN, Tawatchai (TH), PHOLCHAROEN, Sontaya  (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu lắp bầu lọc khí dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế bộc lộ kết cấu lắp bầu lọc khí (10) dùng cho xe máy (100) bao gồm: hộp chứa 
(16) lắp dưới chỗ ngồi (109) của xe máy; bầu lọc khí (12) lắp ở hộp chứa (16), bầu lọc 
khí này được nối thông với két đựng nhiên liệu (156) và hệ thống nạp của động cơ (112) 
qua ống nối thứ nhất (24) và ống nối thứ hai (28); van một chiều được bố trí trên ống nối 
thứ hai; ăcquy (14) lắp bên trong hộp chứa (16); và nắp ăcquy (18, 29) lắp bên trong hộp 
chứa (16) và được tạo cấu hình để phủ cả bầu lọc khí (12) và ăcquy (14) lắp bên trong 
hộp chứa (16) này; bầu lọc khí (12)  được lắp kề sát ăcquy (14) trong hộp chứa (16), và 
hộp chứa (16) và nắp ăcquy (18,29) được tạo kết cấu để được chia thành ngăn và tách 
bầu lọc khí (12) khỏi ăcquy (14). 
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(11) 44859 
(21) 1-2015-01522 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 20.09.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/060940   20.09.2013 (87) WO2014/058600 17.04.2014 
(30) 61/711,098        08.10.2012   US 

13/954,758        30.07.2013   US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu video. Thiết bị xử lý dữ liệu 
video xác định, dựa ít nhất một phần vào phần tử cú pháp trong thông báo thông tin tăng 
cường bổ sung (SEI - Supplemental Enhancement Information) lồng nhau có khả năng 
chuyển đổi cấp độ được đóng gói bởi đơn vị SEI lớp trừu tượng mạng (NAL SEI - 
Network Abstraction Layer SEI), liệu thông báo SEI lồng nhau được đóng gói bởi thông 
báo SEI lồng nhau có khả năng chuyển đổi cấp độ có thể áp dụng được cho dòng bit con 
ngầm định hay không. Dòng bit con ngầm định là dạng biểu diễn điểm hoạt động của 
điểm hoạt động được xác định bởi ký hiệu nhận dạng lớp được chỉ rõ trong phần đầu 
đơn vị NAL của đơn vị NAL SEI, và ký hiệu nhận dạng theo thời gian được chỉ rõ trong 
phần đầu đơn vị NAL. Khi thông báo SEI lồng nhau có thể áp dụng được cho dòng bit 
con ngầm định, thì thiết bị nêu trên sử dụng thông báo SEI lồng nhau trong hoạt động 
trên dòng bit con ngầm định. 
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(11) 44860 
(21) 1-2015-01562 (51) 7 B65B  9/02,  3/30,  3/34, G01F  

11/24, B65B  1/36, G01F  11/36 
(22) 14.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/071421    14.10.2013 (87) WO2014/067772 A1 08.05.2014 
(30) 12190966.7         01.11.2012     EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) DAGAONKAR Manoj Vilas (IN), JAMBEKAR Girish Umakant (IN), MAHAPATRA 

Samiran (IN), TENDULKAR Mahesh Subhash (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình sản xuất bao bì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bao bì để gói hai loại vật liệu được sử dụng như 
chế phẩm để lọc nước, nơi các vật liệu hàn được chọn để ngăn chặn sự tương tác của vật 
liệu được lưu trữ trong hai ngăn và cũng tương tác với không khí bên ngoài. Chế phẩm 
lọc nước đóng gói trong các gói đặc biệt hữu ích để loại bỏ các vi sinh vật như vi khuẩn, 
virus và các nang để làm cho nước thích hợp với con người. Sáng chế đặc biệt đề cập 
đến quy trình tạo khuôn, nạp đầy và hàn kín cho việc sản xuất một gói chứa có ít nhất 
hai ngăn, trong đó các vật liệu hàn được sử dụng để tạo thành các thành bên ngoài và 
lớp chia cách bên trong được lựa chọn để ngăn chặn sự tương tác của vật liệu được lưu 
trữ trong các ngăn và cả sự tương tác với không khí bên ngoài. 
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(11) 44861 
(21) 1-2015-01595 (51) 7 C07D  401/04,  498/04 

(22) 14.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/064866    14.10.2013 (87) WO2014/059422 17.04.2014 
(30) 61/713,104         12.10.2012    US 
(71) 1. EXELIXIS INC.   (US) 

210 East Grand Ave., South San Francisco, CA 94080, United States of America 
2. GENENTECH INC.  (US) 
1 DNA Way, South San Francisco, CA94080, United States of America 

(72) Sriram Naganathan  (US), Nathan Guz (US), Matthew Pfeiffer  (US), Sowell, C. 
Gregory  (US), Tracy Bostick  (CA), Jason Yang  (US), Amit Srivastava  (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất ức chế protein kinaza hoạt hóa 

bởi tác nhân phân bào (MEK) và hợp chất trung gian dùng 
trong quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức I: 
 

 
 

Hợp chất có công thức I là chất ức chế MEK và do đó có thể được dùng để điều trị 
bệnh ung thư. 
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(11) 44862 
(21) 1-2015-01598 (51) 7 A61K  31/505,  38/20, A61P  35/00 

(22) 01.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/068132    01.11.2013 (87) WO2014/071231 08.05.2014 
(30) 61/722,107         02.11.2012    US 

61/785,868         14.03.2013    US 
(71) PHARMACYCLICS, INC.  (US) 

995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) BUGGY, Joseph, J.  (US), MODY, Tarak (US), LOVE, Richard, B.  (US), BYRD, 

John, C. (US), CHANG, Betty  (US), DUBOVSKY, Jason, A.  (US), MUTHUSAMY, 
Natarajan  (IN), JOHNSON, Amy, Jo (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế kinaza họ TEC và dược phẩm chứa chất ức chế này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế kinaza họ TEC và dược phẩm chứa chất ức chế này để 
sử dụng làm thuốc trong liệu pháp điều trị bổ trợ, bao gồm liệu pháp bổ trợ điều trị ung 
thư, chủng ngừa và điều trị rối loạn miễn dịch và các bệnh nhiễm khuẩn. 
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(11) 44863 
(21) 1-2015-01634 (51) 7 F16H  63/00 

(22) 12.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 103118269          26.05.2014      TW 

103141443          28.11.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2015 
(71) 1. HSU, YI-PING  (TW) 

No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
2. HSU, CHIA-MING   (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
3. HSU, TING-CHEN   (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
4. HSU CHU, YU-LIEN  (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 

(72) Hsu, Yi-Ping (TW), Hsu, Chia-Ming (TW), Hsu, Ting-Chen (TW), Hsu Chu, Yu-Lien 
(TW) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền động để truyền động trục quay, gồm có khung, cụm 
con lắc, cụm nam châm điện và bộ cảm biến bật và tắt. Khung có một phần dạng vòng 
được bố trí dọc theo chiều thẳng đứng và cho phép trục quay kéo dài qua tâm của khung 
dọc theo chiều ngang. Cụm con lắc được bố trí quay được trên khung dọc theo chiều 
thẳng đứng và gồm có cần và thanh nam châm có độ thấm từ. Cụm cảm biến bật và tắt 
có cấu tạo để có thể bật và tắt cụm nam châm điện để tạo ra lực hút từ tính giữa cụm con 
lắc và cụm nam châm điện để tạo điều kiện cho cụm con lắc quay và cho phép cụm con 
lắc đi qua cụm nam châm điện tương ứng. 
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(11) 44864 
(21) 1-2015-01635 (51) 7 F16H  63/00 

(22) 12.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 103118624     28.05.2014 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2015 
(75) 1. HSU, YI-PING  (TW) 

No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
2. HSU, CHIA-MING   (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
3. HSU, TING-CHEN   (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 
4. HSU CHU, YU-LIEN   (TW) 
No. 80, Heyi St., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị quay truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quay truyền động được sử dụng để nối với một trục quay 
của máy phát hoặc các trục quay của máy quay khác. Thiết bị quay truyền động được bố 
trí ít nhất một chi tiết điện từ và số lượng tương ứng các chi tiết cảm biến bật và tắt ở 
phần dạng vòng theo hướng ngang của một khung. Một cụm con lắc từ có thể quay dọc 
theo hướng của mặt phẳng nằm ngang được bố trí trên khung này. Các đầu của các cần 
hướng tâm được bố trí các thanh nam châm tương ứng có độ thấm từ trong cụm con lắc 
từ. Cụm con lắc từ có thể duy trì chuyển động quay và truyền động hoạt động của máy 
phát thông qua hoạt động luân phiên bắt nguồn từ việc cung cấp và ngăn lực hút từ cho 
cụm con lắc từ một cách thích hợp bằng các chi tiết điện từ và các chi tiết cảm biến bật 
và tắt. 
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(11) 44865 
(21) 1-2015-01638 (51) 7 A61K  31/165,  31/122, A61P  9/10 

(22) 01.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/AU2013/001261    01.11.2013 (87) WO2014/066944 08.05.2014 
(30) 2012904828         02.11.2012    AU 

2012904868         05.11.2012    AU 
(71) MURRAY & POOLE ENTERPRISES, LTD.  (GB) 

Suites 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, United Kingdom 
(72) NIDORF, Mark (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất và chế phẩm để sử dụng trong điều trị hoặc ngăn 

chặn các biến cố tim mạch thông qua việc sử dụng dẫn xuất 
colchixin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), dẫn xuất colchixin và/hoặc muối đã biết 
của chúng: 

 

 
 

  Trong đó: 
R1, R2, R3, R4, R9, R10, R11 và R12 độc lập là hydro, C1-4 alkyl, C2-4 alkenyl, C3-6 

xycloalkyl, halogen, C1-4 haloalkyl, nitro, amino, C2-4 axylamino, C1-4 alkyl hoặc 
dialkylamino, hydroxyl, C1-4 alkoxy, C1-4 alkylthio, nhóm có công thức -SO2N(Rx)2 hoặc 
SO2NRx trong đó Rx là C1-4alkyl hoặc C1-4 axyloxy, hoặc phenyl tùy ý được thế, phenoxy 
tùy ý được thế; R7 và R8 độc lập là hydro, C1-4 alkyl hoặc C1-4 axyl; và R’5, R”5 , R’6 và 
R”6 độc lập là hydro, C1-4 alkyl, C2-4 alkenyl, C3-6 xycloalkyl, halogen. C1-4 haloalkyl, 
nitro, amino, C2-4 axylamino, hydroxyl, C1-4 alkoxy, C1-4 akkylthio, nhóm có công thức -
SO2N(Rx)2 hoặc SO2NRx trong đó Rx là C1-4 alkyl, C1-4 axyloxy, hoặc phenyl tùy ý được 
thế, để sử dụng trong điều trị hoặc ngăn chặn biến cố tim mạch cho đối tượng. 
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(11) 44866 
(21) 1-2015-01650 (51) 7 H01L  21/02 

(22) 13.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 62/007,794     04.06.2014 US 

14/612,994     03.02.2015 US 
(71) SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC   (US) 

5005 East McDowell Road, Phoenix, Arizona 85008, United States of America 
(72) Jason Michael Doub  (US), Gordon M. Grivna (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xử lý khuôn bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn bán dẫn được khía từ tấm bán dẫn bằng cách đặt tấm bán dẫn 
lên trên băng mang, tạo ra các đường khía qua tấm bán dẫn và loại bỏ các tạp nhiễm sót 
lại trên tấm bán dẫn. Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp xử lý khuôn bán dẫn. 
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(11) 44867 
(21) 1-2015-01656 (51) 7 A61K  39/42, C07K  16/10, A61P  

31/16 
(22) 12.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/069567      12.11.2013 (87) WO2014/078268 22.05.2014 
(30) 61/725,859           13.11.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2015 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) XU, Min (CN), BALAZS, Mercedesz  (US), CHAI, Ning  (CN), CHIANG, Nancy 

(US), CHIU, Henry  (US), JIN, Zhaoyu  (CN), LIN, Zhonghua  (US), LUPARDUS, 
Patrick, J.  (US), NAKAMURA, Gerald, R.  (US), PARK, Hyunjoo (KR), SWEM, Lee, 
R. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu, dược phẩm và chế phẩm 

chứa kháng thể kháng ngưng kết tố hồng cầu này để dùng trong điều trị, ức chế hoặc 
ngăn ngừa sự lây nhiễm virut cúm A. 
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(11) 44868 
(21) 1-2015-01671 (51) 7 F02C  3/107,  3/34,  7/36 

(22) 31.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/067803     31.10.2013 (87) WO2014/071037 08.05.2014 
(30) 61/722,118          02.11.2012     US 

61/722,115          02.11.2012     US 
61/722,114          02.11.2012     US 
61/722,111          02.11.2012     US 
61/747,192          28.12.2012     US 
14/066,579          29.10.2013     US 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 
CORP-URC-SW 341 P. O. Box 2189 Houston, Texas 77252-2189, United Slates of 
America 

(72) HUNTINGTON, Richard, A. (US), MITTRICKER, Franklin, F.  (US), STARCHER, 
Loren, K. (US), DHANUKA, Sulabh, K.  (US), O'DEA, Dennis, M. (US), DRAPER, 
Samuel, D.  (US), HANSEN, Christian, M.  (US), DENMAN, Todd  (US), WEST, 
James, A. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống để nén chất oxy hóa trong hệ thống tuabin khí tái 

tuần hoàn khí thải theo hệ số tỷ lượng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để nén chất oxy hóa trong hệ thống tuabin khí tái tuần 

hoàn khí thải theo hệ số tỷ lượng. Hệ thống bao gồm hệ thống tuabin khí có buồng đốt 
tuabin, tuabin được dẫn động bởi sản phẩm đốt từ buồng đốt tuabin, và máy nén khí thải 
được dẫn động bởi tuabin. Máy nén khí thải được kết cấu để nén và cung cấp khí thải 
đến buồng đốt tuabin. Hệ thống tuabin khí cũng có hệ thống tái tuần hoàn khí thải EGR. 
Hệ thống EGR được kết cấu để tái tuần hoàn khí thải dọc theo đường tái tuần hoàn thải 
từ tuabin đến máy nén khí thải. Hệ thống còn bao gồm hệ thống máy nén chất oxy hóa 
chính có một hoặc nhiều máy nén chất oxy hóa. Một hoặc nhiều máy nén chất oxy hóa, 
trong đó một hoặc nhiều máy nén chất oxy hóa được tách ra khỏi máy nén khí thải, và 
một hoặc nhiều máy nén chất oxy hóa được kết cấu để cung cấp tất cả chất oxy hóa đã 
nén được sử dụng bởi buồng đốt tuabin trong việc tạo ra các sản phẩm đốt. 
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(11) 44869 
(21) 1-2015-01672 (51) 7 B26F  3/00, B26D  7/10,  3/28,  7/08 

(22) 17.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/065394    17.10.2013 (87) WO2014/062896 24.04.2014 
(30) 61/715,015         17.10.2012    US 

13/790,212         08.03.2013    US 
13/914,794         11.06.2013    US 

(71) SAXUM LLC   (US) 
101 Bruce Street, Sevierville, TN 37862, United States of America 

(72) TECK, Teo, Chong  (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy và phương pháp để loại bỏ bề mặt trên cùng bằng kính để 

bảo vệ ra khỏi bộ phận màn hiển thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy và phương pháp để loại bỏ bề mặt trên cùng bằng kính để bảo 

vệ ra khỏi bộ phận màn hiển thị, cụ thể là của điện thoại di động. Các điện thoại di động 
có màn hiển thị điện tử được bảo vệ bằng màn chắn kính. Giữa kính và và màn hiển thị 
thường là nhựa phân cực hoặc tấm trung gian khác. Sự loại bỏ của kính hư hại có thể 
được hoàn thành bằng cách cắt qua bộ phân cực với dây hoặc lưỡi dao di chuyển. Sự 
phân tách kính từ màn hiển thị nhạy cảm và đi theo sự thay thế của kính mà không làm 
hư hại màn hiển thị đắt tiền hơn. 
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(11) 44870 
(21) 1-2015-01729 (51) 7 A61K  31/07,  47/22,  47/10,  47/14,  

27/02 
(22) 18.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) JP2014-108039     26.05.2014 JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, 1308644, Japan 
(72) Yoichi ORIHARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm lỏng và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng thu được bằng cách bổ sung pha dầu chứa thành 
phần hòa tan bao gồm (A) vitamin A, (B) chất hoạt động bề mặt không ion, (C) thành 
phần tan trong chất béo chống oxy hóa khác với vitamin A, và (D) rượu đa chức, vào 

trong pha nước và khuấy ở nhiệt độ nhũ tương hóa nằm trong khoảng từ 0 đến 50°C để 
thực hiện quá trình nhũ tương hóa bao gồm thành phần từ A đến D, có tỉ lệ hàm lượng 
theo trọng lượng D/(A+C) nằm trong khoảng từ 0,7 đến 4 và có hàm lượng thành phần B 
nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,15% trọng lượng/thể tích. Khi được bào chế với thành 
phần hòa tan trong chất béo như vitamin A, chế phẩm lỏng có độ hòa tan cao và độ hấp 
thụ vitamin A tới màng nhầy, như giác mạc, kết mạc, niêm mạc mũi và niêm mạc hầu, 
tăng lên sao cho tác dụng của vitamin A được thể hiện tốt hơn. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp bào chế chế phẩm này, trong đó nhiệt độ nhũ tương hóa có thể được 
giữ ở mức thấp. 
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(11) 44871 
(21) 1-2015-01734 (51) 7 B62J  37/00,  9/00 

(22) 18.01.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/TH2013/000002      18.01.2013 (87) WO2014/112959 24.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) SAKANE, Taiki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng (8) dùng cho xe máy (100) bao gồm 
hộp chứa (10) được lắp ở bên dưới yên xe (9) của xe máy (100); hộp lọc hơi xăng (14) 
được lắp trong phần lõm (22) của hộp chứa (10) và được nối thông với bình xăng (16) và 
hệ thống nạp nhiên liệu (18) để thu gom hơi xăng; hộp chứa (10) chứa ăcquy (20) ở bên 
trong và bao gồm phần lõm (22) được tạo ra ở bên ngoài mặt bên của hộp chứa (10) và 
chồng lên ăcquy (20); và trong đó hộp lọc hơi xăng (14) được lắp ở bên trong chếch về 
phía sau - lên trên so với phần lõm (22) của hộp chứa (10). 
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(11) 44872 
(21) 1-2015-01741 (51) 7 A01N  33/02,  25/02,  25/04,  59/00, 

A01P  3/00 
(22) 19.12.2012 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/RU2012/00846            19.12.2012 (87) WO2014/062079 A1 24.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  18.05.2015 
(71) 1. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 

"NANOBIOTEKH"  (RU) 
Ul. Parshina, 37, kv.62 Moscow, 123103 Russian 
2. DENISOV, ALBERT NIKOLAEVICH  (RU) 
Ul. Lenskaya, 1, korp. V, kv. 12 Altaiskiy kray, Barnaul, 656002 Russian. 

(72) DENISOV, Albert Nikolaevich (RU), KRUTYAKOW, Yuriy Andreevich (RU), 
KUDRINSKIY, Aleksey Aleksandrovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Chất kích thích và phương pháp kích thích sự sinh trưởng và 

phát triển của cây 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến chất kích thích sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển của cây 

có chứa các hạt kích cỡ nano và polyhexametylen điguanua hoặc polyhexametylen 
guaniđin hoặc ít nhất một muối của polyhexametylen điguanua hoặc polyhexametylen 
guaniđin. Sáng chế cũng đề cấp đến phương pháp  kích thích sự sinh trưởng và phát triển 
của cây, trong đó các hạt giống câv hoặc các cây giống được xử lý bằng dung dịch có 
chứa các hạt bạc kích cỡ nano và polyhexametylen điguanua hoặc polyhexametylen 
guaniđin, hoặc ít nhất một muối của polyhexametylen điguanua hoặc polyhexametylen 
guaniđin, và phương pháp kích thích sự sinh trưởng và phát triển của cây, trong đó các 
hạt giống cây hoặc các cây giống được xử lý bằng dung dịch bao gồm các hạt bạc kích 
cỡ nano, và được xử lý bằng dung dịch bao gồm polyhexametylen điguanua hoặc 
polyhexametylen guaniđin, hoặc ít nhất một muối của polyhexametylen điguanua hoặc 
polyhexametylen guani®in.  
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(21) 1-2015-01780 (51) 7 C02F  3/24 

(22) 20.05.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2015 
(71) 1. Đỗ Văn Mạnh  (VN) 

Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

2. Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

(72) Đỗ Văn Mạnh (VN), Trần Văn Hòa (VN), Trịnh Văn Tuyên (VN), Lê Quang Nam 
(VN) 

(54) Tháp lọc sinh học nhỏ giọt cấp khí tự nhiên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp lọc sinh học nhỏ giọt cấp khí tự nhiên không cần đến nguồn 

điện để cung cấp không khí cho tháp lọc mà tăng cường việc cấp khí tự nhiên cho tháp 
lọc bằng Ejector lắp trên đường ống tuần hoàn nước thải. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện sử dụng tháp lọc sinh 
học này nhằm tăng hiệu quả xử lý, tiết kiệm năng lượng và không gây ồn. 
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10-2014-0175015           08.12.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) JANG, Se Hoon (KR), CHOI, Heung Gyoon  (KR), AN, Duck Jin  (KR), PARK, Geun 
Young  (KR), EOM, Jae Gen  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thành phần cuộn dây và bộ phận cấp điện bao gồm thành phần 

cuộn dây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần cuộn dây và bộ phận cấp điện bao gồm thành phần 

cuộn dây này. Thành phần cuộn dây bao gồm lõi, phần cuộn dây thứ nhất và thứ hai 
được ghép với lõi bằng cách được xếp chồng với nhau, và chi tiết cách điện chứa phần 
cuộn dây thứ hai ở trong đó. Ngoài ra, phần cuộn dây thứ hai được tạo thành từ dây loại 
phẳng. 
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(11) 44875 
(21) 1-2015-01792 (51) 7 F22B  1/02, F23G  5/46 

(22) 21.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0064099      28.05.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2015 
(71) WINNER TECH KOREA CO., LTD.  (KR) 

22, Noksansandan 361-ro, Gangseo-gu, Busan, 618-819, Republic of Korea 
(72) PARK, Jongmyeon  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị hỗ trợ sự cháy và sự tạo ra hơi nước của hệ thống lò 

hơi thu hồi nhiệt thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ sự cháy và sự tạo ra hơi nước của hệ thống lò hơi thu 

hồi nhiệt thải bao gồm buồng đốt thứ nhất (10) đốt cháy các loại rác thải khác nhau, và 
buồng đốt thứ hai (20) đốt tiếp khí chưa cháy hết bằng cách phản ứng khí chưa cháy hết 
của khí đã cháy hết được tạo ra bởi buồng đốt thứ nhất (10) với không khí. Thiết bị này 
bao gồm nhiều vòi phun quay không khí cháy (30) được tạo ra trên bề mặt trong của 
buồng đốt thứ hai (20) theo cách như vậy để hướng vào bên trong, các vòi phun (30) 
được bố trí tại các vị trí trên và dưới bắt chéo nhau và thổi không khí cháy, và phần hỗ 
trợ tạo ra hơi nước được bố trí trong phần trung tâm của buồng đốt thứ hai (20) và thu 
hồi nhiệt thải của nhiệt độ cao được truyền từ buồng đốt thứ nhất (10) và nhờ đó làm 
tăng lượng hơi nước được tạo ra. 
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(11) 44876 
(21) 1-2015-01793 (51) 7 G03G  15/08 
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(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yoshihisa MIZUMOTO  (JP), Takashi MARUI  (JP), Kenichi KURODA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn bán dẫn (1) có cấu trúc một lớp không xốp được tạo ra từ 
chế phẩm cao su bao gồm: thành phần cao su bao gồm cao su styren butađien và cao su 
epiclohyđrin; và muối anion có nhóm flo và nhóm sulfonyl trong phân tử của nó; muối 
này có trong chế phẩm cao su với tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0,05 đến 5 phần khối lượng 
tính theo 100 phần khối lượng tổng thành phần cao su. 
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(86) PCT/CN2013/001428      21.11.2013 (87) WO2014/079150 30.05.2014 
(30) PCT/CN2012/085023        22.11.2012      CN 

PCT/CN2013/000294        15.03.2013      CN 
(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

38 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America 
(72) LEMIEUX, Rene M. (CA), POPOVICI-MULLER, Janeta (US), SALITURO, 

Francesco G. (US), SAUNDERS, Jeffrey O. (US), TRAVINS, Jeremy M. (US), CHEN, 
Yongsheng (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) có tác dụng ức chế glutaminaza và dược 
phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 44878 
(21) 1-2015-01805 (51) 7 E03C  1/042, F16K  21/00 

(22) 22.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0068078        05.06.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2015 
(71) JCL INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 

256, Geumpa-ro 213beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, 415-818 Gyeonggi-do Republic 
of Korea 

(72) Jae Chun LEE (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất vòi và vòi được sản xuất bởi phương 

pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vòi bao gồm các bước: chuẩn bị các phần 

kim loại và các phần phi kim, các phần phi kim này có ống phân phối và các ống dẫn 
dòng nước lạnh và nước nóng; ghép các ống dẫn dòng nước lạnh và nước nóng vào ống 
phân phối hoặc ghép các ống dẫn dòng nước lạnh và nước nóng vào các bộ phận nối 
dòng và ống phân phối; đúc ống phân phối theo cách thức phun nhựa ABS lỏng vào 
trong khoảng trống của khuôn đúc phun kép và điền đầy khoảng trống bằng nhựa ABS 
sao cho ống phân phối mà các ống dẫn dòng nước lạnh và nước nóng được ghép vào đó 
được bao quanh bởi phần thân; và lắp ráp phần thân, trong đó ống phân phối được ghép 
vào các ống dẫn dòng nước lạnh và nước nóng được làm phù hợp với các phần khác mà 
tạo thành vòi. 
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(72) BONE, Stephane  (FR), GEFFROY, CÌdric (FR), LE TIRILLY, Sandrine (FR), 
PERRIN, Patrick  (FR), VAUTRIN, Claire (FR), MONTEUX, CÐcile (FR), 
PANTOUSTIER, NadÌge (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Viên nang dạng vỏ - lõi, huyền phù đặc chứa viên nang này và 

phương pháp bao nang hoạt chất 
  (57)     Sáng chế đề cấp đến viên nang dạng vỏ - lõi bao gồm lớp lõi chứa chất tạo mùi thơm và 

lớp vỏ được tạo ra quanh lớp lõi này, trong đó lớp vỏ được tạo ra từ axit polycarboxylic 
có trọng lượng phân tử năm trong khoảng từ 1000 đến 10.000.000 Dalton. Sáng chế còn 
đề cập đến huyền phù đặc chứa viên nang này và phương pháp bao nang hoạt chất. 
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(22) 26.05.2015 (43) 25.12.2015 
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(75) YANG, PO-SHENG  (TW) 

3F, No. 20, Aly. 23, Lane 281, Sec. 3, Zhongyang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 
236, Taiwan 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ cánh quay tạo ra dòng chảy rối thấp dùng cho bơm chất 

lưu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cánh quay tạo ra dòng chảy rối thấp dùng cho bơm chất lưu bao 

gồm vách nền thứ nhất, vách nền thứ hai, các cánh dẫn hướng, các tấm đỡ, và các rãnh 
trượt. Vách nền thứ hai có cửa nạp được tạo ra thông qua vách nền thứ hai. Mỗi một 
rãnh trượt được tạo ra giữa hai cánh dẫn hướng bên cạnh. Mỗi rãnh trượt có cửa ra được 
tạo ra giữa hai tấm đỡ bên cạnh. Mỗi rãnh trượt có vùng dạng tấm thông với cửa ra 
tương ứng và vùng chảy rối căn chỉnh với tấm đỡ tương ứng. Chất lưu có thể chỉ được 
chảy ra khỏi cửa ra từ vùng dạng tấm, nhờ đó chất lưu chảy qua cửa ra của mỗi rãnh 
trượt với dòng chảy rối thấp. Hiện tượng dòng ngược gây ra bởi áp suất âm và sự ăn mòn 
xâm thực được làm giảm nhiều hơn. Tốc độ quay của bộ cánh quay tạo ra dòng chảy rối 
thấp được tăng cường để đẩy mạnh hiệu suất thoát chất lưu. 
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(11) 44881 
(21) 1-2015-01855 (51) 7 G03G  15/02 

(22) 26.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-122556     13.06.2014 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Kei TAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Con lăn bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con lăn bán dẫn bao gồm lớp cao su bán dẫn hình ống (2) quay 
theo một chiều quay, lớp cao su bán dẫn này có nhiều phần nhô rất nhỏ (6) được tạo rời 
rạc theo hướng vòng và theo hướng trục trên mặt bao ngoài (5) của nó, mỗi phần nhô rất 
nhỏ này có đỉnh (7) hướng về phía trước (F) theo chiều quay và hai cạnh (8,8) kéo dài từ 
đỉnh này về phía sau (R) theo chiều quay xiên so với chiều quay sao cho mỗi phần nhô 
loe ra với chiều rộng (w) của nó tăng rất nhanh theo chiều về phía sau (R) từ đỉnh (7) 
khi được đo theo hướng trục của con lăn bán dẫn. 
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(22) 26.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0069334      09.06.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2015 
(71) SEA ZONE CO., LTD.   (KR) 

71-11 Sindeok-ro, Saenggeuk-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea 
(72) SIN, Yong Joo (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vật giảm chấn được cuốn bằng băng dạng bọt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật giảm chấn được cuốn bằng băng dạng bọt và cụ thể hơn là vật 
giảm chấn cuốn bằng băng dạng bọt, trong đó các góc sắp xếp của các sợi chỉ gia cố 
được cuốn trên bề mặt ngoài của lõi bao gồm trục rỗng và băng dạng bọt bằng thiết bị 
cuốn được điều chỉnh và do đó các sợi chỉ gia cố được cuốn trên toàn bộ bề mặt ngoài 
của lõi với các lực căng và khoảng cách đồng đều và độ cứng vững và tính ổn định của 
vật giảm chấn có thể tăng. Vật giảm chấn được cuốn bằng băng dạng bọt bao gồm trục 
rỗng (10) có các mặt bích (11) được tạo ra ở cả hai đầu của trục; băng dạng bọt (20) 
được tạo ra có hình dạng thon dài, có chiều rộng không đổi từ 150 đến 250 mm và được 
cuốn liên tục từng lớp một trong khi được nung nóng chảy giữa hai mặt bích (11) của 
trục rỗng (10) để theo đó tạo thành lõi hình trụ (20'), với các lớp trên và dưới liền kề có 
các góc cuốn đối xứng bắt chéo nhau; các sợi chỉ gia cố (30) được cuốn trên bề mặt 
ngoài của lõi (20') trong khi được sắp xếp thành hàng trên đó và lớp vỏ bọc ngoài (40) 
được tạo ra bằng cách đặt nhựa polyure lên trên bề mặt ngoài của lõi (20') có các sợi chỉ 
gia cố (30) đã được cuốn trên đó, trong đó các sợi chỉ gia cố (30) được điều chỉnh theo 
các góc sắp xếp thành hàng bởi thiết bị cuốn (50) và do đó được cuốn trên toàn bộ bề 
mặt ngoài của lõi (20') bởi các lực căng đồng đều.  
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Charles (US), HU, Ming-yi  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa clevidipin dùng để kiểm soát huyết áp và làm 

giảm chứng khó thở ở bệnh nhân mắc bệnh suy tim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa clevidipin dùng để kiểm soát huyết áp và làm 

giảm chứng khó thở ở bệnh nhân mắc bệnh suy tim. 
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States of America 

(72) CORRADI, Jason T. (US), ABLIN, David William (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng để phân tách toluen từ  nhiều 

dòng hydrocacbon 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phân tách toluen từ nhiều dòng 

hydrocacbon. Phương pháp này bao gồm bước cất phân đoạn dòng hydrocacbon thứ 
nhất, chứa dòng đáy cất phân đoạn đã cạn hết benzen từ bước cất phân đoạn benzen, 
trong vùng cất phân đoạn thứ nhất vào dòng đỉnh cất phân đoạn thứ nhất chứa toluen và 
dòng đáy cất phân đoạn thứ nhất. Dòng hydrocacbon thứ hai, chứa toluen và hầu như 
không chứa hợp chất có áp suất hơi cao hơn toluen, được cất phân đoạn trong vùng cất 
phân đoạn thứ hai vào dòng đỉnh cất phân đoạn thứ hai chứa toluen và dòng đáy cất 
phân đoạn thứ hai. Vùng cất phân đoạn thứ hai có pha lỏng được cách ly với vùng cất 
phân đoạn thứ nhất và thông hơi với vùng cất phân đoạn thứ nhất. Dòng đáy cất phân 
đoạn thứ nhất được loại bỏ từ vùng cất phân đoạn thứ nhất, và dòng đáy cất phân đoạn 
thứ hai được loại bỏ từ vùng cất phân đoạn thứ hai tách ra từ vùng cất phân đoạn thứ 
nhất. Dòng đỉnh cất phân đoạn thứ nhất và thứ hai được kết hợp để tạo thành dòng đỉnh 
cất phân đoạn kết hợp. 
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A-1120 Vienna, Eibesbrunnergasse 20, Austria 
(72) Alexander BIHLMAYER (AT), Gunter HETZMANNSEDER (AT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Nhà máy phát điện năng nhờ môi trường dòng chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhà máy phát điện năng từ môi trường dòng chảy, chẳng hạn nước. 
Sáng chế cơ bản khác biệt ở chỗ một hoặc nhiều cụm máy phát điện tuabin (1) được 
trang bị trong hầm chuyển dòng (2) của hệ thống đập. Theo cách này, hầm chuyển dòng 
mà thường được đóng lại sau khi công tác thi công đã hoàn thành có thể được sử dụng 
để tạo ra điện.  
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Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055 Ingolstadt, Germany 
(72) Michael Strobel  (DE), Manfred Wagner (DE), Imadettin Karalar (DE), Gerhard 

Scheidl (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp mở hệ thống kéo duỗi và hệ thống kéo duỗi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mở bộ phận kéo duỗi (1) có một nhiều cặp con lăn để 
kéo duỗi cúi sợi (2), cúi sợi (2) này được kéo căng giữa cặp con lăn vận chuyển (6) và 
bộ phận kéo duỗi (1) bao gồm ít nhất một cặp con lăn dẫn vào và một cặp con lăn dỡ tải 
(10, 12), tốt hơn là một cặp con lăn dẫn vào, ít nhất một cặp con lăn trung gian, và một 
cặp con lăn dỡ tải (10, 11, 12), mỗi cặp con lăn của bộ phận kéo duỗi (1) bao gồm ít 
nhất một con lăn trên và một con lăn dưới. Trước khi mở ít nhất là cặp con lăn dẫn vào 
và/hoặc cặp con lăn trung gian (10, 11) của bộ phận kéo duỗi (1), sức căng của cúi sợi 
(2) giữa cặp con lăn vận chuyển (6) và bộ phận kéo duỗi (1) giảm đi, tốt hơn là được 
loại bỏ. Sáng chế còn đề cập đến bộ phận kéo duỗi tương ứng, sức căng của bó sợi (2) 
giữa cặp con lăn vận chuyển (6) và bộ phận kéo duỗi (1) giảm đi, tốt hơn là được loại 
bỏ, bằng sự ghép nối cơ khí hoặc điện hoặc bộ điều khiển trước khi mở ít nhất là cặp 
con lăn dẫn vào và/hoặc cập con lăn trung gian (10,11) của bộ phận kéo duỗi (1). 
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(11) 44887 
(21) 1-2015-01889 (51) 7 F02D  9/02,  11/02, F02M  55/02, 
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(22) 28.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) JP2014-112771     30.05.2014 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Suguru KANDA (JP), Kota NAKAUCHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu đỡ cáp van tiết lưu của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đỡ cáp van tiết lưu của xe kiểu ngồi để chân hai bên có bộ 
phận khung được bố trí sát với mặt ngoài của thân van tiết lưu theo hướng chiều rộng xe. 
Kết cấu đỡ cáp van tiết lưu gồm các trụ đỡ (63, 64) được tạo sao cho các cáp van tiết lưu 
(61, 62) được lắp qua đó và được đỡ, các trụ đỡ được tạo bao gồm, như một thân, các trụ 
(63a, 64a) xuyên qua giá đỡ cáp (55) và các phần kẹp chặt (63b, 64b) nhô ra theo 
phương hướng kính từ các trụ (63a, 64a). Các chi tiết kẹp chặt (67, 68) lắp vào trong các 
phần kẹp chặt (63b, 64b) ở các vị trí nằm cách nhau với các trục của các trụ (63a, 64a) 
được vặn ren vào trong giá đỡ cáp (55), hướng thao tác kẹp chặt (69) là hướng theo 
chiều dọc xe. 
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(11) 44888 
(21) 1-2015-01890 (51) 7 E04G  3/22 

(22) 28.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) JP2014-123476      16.06.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2015 
(71) HITACHI PLANT CONSTRUCTION, LTD.  (JP) 

1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome,Toshima-ku, Tokyo 170-8630, Japan 
(72) SATO, Koji (JP), YOKOKAWA, Jou  (JP), UEDA, Akitsugu  (JP), KUROKAWA, 

Minoru  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Giàn giáo kiểu treo và phương pháp lắp đặt thiết bị trong 

phòng nhỏ bằng cách sử dụng giàn giáo kiểu treo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giàn giáo kiểu treo và phương pháp lắp đặt thiết bị trong phòng nhỏ 

bằng cách sử dụng giàn giáo này mà tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác mang phương 
tiện/thiết bị vào trong phòng nhỏ và loại bỏ nhu cầu tháo và dựng một cách lặp đi lặp lại 
giàn giáo lắp đặt. 
Giàn giáo kiểu treo (10) theo sáng chế bao gồm khung (20) thu được bằng cách lắp ráp 
một cách tạm thời các cột (22) và các giá đỡ, trong đó khung (20) có thể được mang vào 
từ phía trần của phòng nhỏ, trong đó bề mặt sàn và các bề mặt tường đã được tạo ra, và 
các cột (22) có thể được bố trí ở các vị trí gần như chống lên các xà trần theo hình chiếu 
bằng của phòng nhỏ và sau đó được tháo ra từng phần sau khi xây dựng tràn; các giá đỡ 
giàn giáo (40) mà có thể được nối với các cột, trong đó mỗi giá đỡ giàn giáo (40) có thể 
được gắn với xà trần và vị trí gắn của giá đỡ giàn giáo (40) theo hướng ngang so với xà 
trần có thể được điều chỉnh; và giàn giáo thao tác lắp đặt (30) để thực hiện thao tác lắp 
đặt phương tiện/thiết bị, trong đó giàn giáo thao tác lắp đặt (30) có thể được gắn với 
khung (20) ở vị trí độ cao tại đó phương tiện/thiết bị có thể được mang vào ở phía bề 
mặt sàn của phòng nhỏ. 
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(11) 44889 
(21) 1-2015-01897 (51) 7 C07D  495/12, A61K  31/4365,  

31/437, A61P  37/00 
(22) 31.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/067794    31.10.2013 (87) WO2014/071031 08.05.2014 
(30) 61/721,308         01.11.2012     US 

61/783,850         14.03.2013     US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
(72) LI, Yun-Long  (US), ZHU, Wenyu (US), MEI, Song (CN), GLENN, Joseph (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất thiophen ba vòng ngưng tụ có tác dụng làm chất ức 

chế Janus kinaza (JAK) và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất thiophen ba vòng ngưng tụ và dược phẩm chứa chúng có 

tác dụng điều biến hoạt tính của Janus kinaza (JAK) và có thể được dùng để điều trị các 
bệnh liên quan đến hoạt tính của JAK bao gồm, ví dụ, các chứng rối loạn do bệnh viêm 
gây ra, các chứng rối loạn tự miễn, bệnh ung thư và các bệnh khác. 
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(11) 44890 
(21) 1-2015-01901 (51) 7 C07D  401/04, A61K  31/4439, A61P  

3/10,  9/10,  9/12,  13/12,  43/00, 
C07D  409/14 

(22) 13.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/080706         13.11.2013 (87) WO2014/077285 A1 22.05.2014 
(30) 2012-250661         14.11.2012    JP 
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 

2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000013, Japan 
(72) MARUYAMA, Akinobu (JP), KAMADA, Hirofumi (JP), FUJINUMA, Mika (JP), 

TAKEUCHI, Susumu (JP), SAITOH, Hiroshi (JP), TAKAHASHI, Yoshimasa (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hợp chất pyridin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin có công thức (I), trong đó các ký hiệu như được 
xác định trong bản mô tả, hợp chất được biến đổi thành hợp chất pyridin có công thức 
(I) trong cơ thể bằng các enzym, axit dạ dày, v.v., muối dược dụng của hợp chất pyridin 
hoặc hợp chất được biến đổi thành hợp chất pyridin có công thức (I) trong cơ thể bằng 
các enzym, axit dạ dày, v.v., hoặc solvat của hợp chất pyridin, hợp chất được biến đổi 
thành hợp chất pyridin có công thức (I) trong cơ thể bằng các enzym, axit dạ dày, v.v., 
hoặc muối dược dụng mà hữu ích trong việc điều trị hoặc phòng ngừa bệnh liên quan 
đến URAT1 như bệnh gót, bệnh tăng axit uric máu, bệnh tăng huyết áp, bệnh thận như 
bệnh viêm mô thận, bệnh đái tháo đường, bệnh xơ cứng động mạch, hội chứng Lesch-
Nyhan. 
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(11) 44891 
(21) 1-2015-01911 (51) 7 A23L 1/27 

(22) 29.05.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    29.05.2015 
(75) Trần Thị Ngọc Thư  (VN) 

06 Lê Ngân, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
(54) Phương pháp nhuộm màu cho gạo trắng bằng dịch chiết màu 

thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm màu cho gạo trắng bằng dịch chiết màu thực 

vật bao gồm các bước: 
Bước 1: chuẩn bị nguyên liệu; 
Bước 2: trích ly dịch màu từ các dịch chiết màu thực vật; 
Bước 3: ngâm gạo với dịch màu bằng cách gạo được ngâm với dịch màu, tỉ lệ gạo: dịch 

trích ly = 1:2, ở nhiệt độ 3050°C trong thời gian 3040 phút; 
Bước 4: làm ráo gạo; 
Bước 5: ổn định màu của gạo bằng cách cho gạo vào bình thủy tinh có nút bông, tiến 

hành hấp gạo trong nồi hấp áp suất 1 at, giữ ở nhiệt độ 110-120°C trong thời gian 2-5 
phút tùy loại gạo, không tiếp xúc trực tiếp với hơi nước; và 
Bước 6: sấy khô gạo bằng cách cho gạo vào tủ sấy đối lưu tự nhiên, sấy gạo ở nhiệt độ 

5560°C trong khoảng thời gian 22,5giờ. 
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(11) 44892 
(21) 1-2015-01926 (51) 7 B65D  41/26 

(22) 01.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 14/303,162  12.06.2014        US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  01.06.2015 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Dimitri M.C.J. Backaert (BE), Kris Schoukens (BE), Robijn Dufloo (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bình chứa có nắp chống rò rỉ, bình lắc có cấu tạo dạng bình 

chứa và cơ cấu đo lượng chất chứa trong bình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa có nắp chống rò rỉ. Bình chứa theo sáng chế có thể ngăn 

lượng chất lỏng rò rỉ không kiểm soát được và dẫn lượng chất lỏng trên nắp mà đóng 
miệng rót trở lại bình khi nắp mở. Sáng chế cũng đề cập đến bình lắc để lắc và trộn thực 
phẩm, bình lắc này bao gồm một loạt các vạch đo trên phần thân để đo lượng nguyên 
liệu, như là chất lỏng; phần nắp chụp cũng bao gồm một loạt các vạch đo để đo lượng 
nguyên liệu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cơ cấu đo lượng chất chứa trong bình 
chứa để đo hai hoặc nhiều chất lỏng hoặc các hạt nguyên liệu khô nhờ các vạch đo trên 
phần nắp chụp cũng như trên phần thân bình. Cơ cấu đo này có thể là cơ cấu đo tách rời 
để đo hai hoặc nhiều chất lỏng và nguyên liệu khô và cũng có thể được tạo kết cấu để 
trộn các nguyên liệu đã được đo lại với nhau trong cùng một cơ cấu đo. 
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(11) 44893 
(21) 1-2015-01941 (51) 7 B62J  99/00, B60T  17/06, B62J  

9/00,  11/00, B62L  3/00 
(22) 26.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/058603           26.03.2014 (87) WO2014/157372 A1 02.10.2014 
(30) 2013-075181           29.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Sora KAWAIDA (JP), Makoto MITSUKAWA (JP), Kaori EBATO (JP), Takasumi 

YAMANAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu cấp điện nguồn của xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu cấp điện nguồn của xe dạng yên ngựa, trong đó hộp đựng găng 
tay ở phía trước được trang bị ổ cắm thiết bị điện phụ trợ để dễ dàng cho việc sử dụng. 
Cơ cấu cấp điện nguồn của xe dạng yên ngựa (1) theo sáng chế bao gồm: khung thân xe 
(10); tấm ốp trước (60) được tạo ra ở phần trước của khung thân xe (10), tấm ốp trước 
(60) che ít nhất ống đầu (11) dùng để đỡ theo chiều trục bánh trước (WF) theo cách lái 
được; bộ phận chứa vật dụng (80); và ổ cắm thiết bị điện phụ trợ (90) được tạo ra ở bộ 
phận chứa vật dụng (80), ổ cắm thiết bị điện phụ trợ (90) dùng để cấp điện nguồn cho 
thiết bị bên ngoài (99). Bộ phận chứa vật dụng (80) được bố trí ở phía gần yên xe (27) 
của tấm ốp trước (60), và được trang bị nắp có thể mở/đóng (621) để mở và đóng phía 
sau của bộ phận chứa vật dụng (80) và thành trong (83) được bố trí ở phía trước và nằm 
đối diện với nắp có thể mở/đóng (621), ổ cắm thiết bị điện phụ trợ (90) được bố trí trên 
thành trong (83), và thành trong (83) có phần uốn (831) ở vị trí liền kề với mặt đáy của 
ổ cắm thiết bị điện phụ trợ (90), phần uốn được uốn về phía trước so với các mặt (83a, 
904), trong đó các mặt (83a, 904) nằm vuông góc với đường trục (901) của ổ cắm thiết 
bị điện phụ trợ (90). 
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(11) 44894 
(21) 1-2015-01944 (51) 7 C07C  15/00,  2/66, B01J  29/70 

(22) 01.05.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/039050      01.05.2013 (87) WO2014/092765 19.06.2014 
(30) 61/736,319           12.12.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2015 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) NICHOLAS, Christopher P. (US), NEGIZ, Antoine (US), MILLER, Mark A. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình chuyển hóa chất thơm có sử dụng UZM-44 nhôm 

silicat zeolit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa chất thơm có sử dụng UZM-44 nhôm silicat 

zeolit. Các zeolit này có công thức thực nghiệm là NnMm
k+TtAl1-xExSiyOz, trong đó “n” là 

tỉ lệ mol của Na với (Al + E), M là kim loại được chọn từ kẽm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 
3 và/hoặc dãy lantanoit của bảng tuần hoàn, “m” là tỉ lệ mol của M với (Al+ E), “k” là 
điện tích trung bình của kim loại M, T là chất định hướng cấu trúc hữu cơ, và E là 
nguyên tố khung chẳng hạn như gali. UZM-44 có thể được dùng để xúc tác quy trình 
chuyển hóa chất thơm bằng cách cho nguyên liệu bao gồm ít nhất một chất thơm thứ 
nhất tiếp xúc với UZM-44 ở điều kiện chuyển hóa hydrocacbon để tạo ra ít nhất một 
chất thơm thứ hai. 
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(11) 44895 
(21) 1-2015-01946 (51) 7 A61K  8/27,  8/365,  8/38,  8/46,  

8/60,  8/63, A61P  17/10, A61K  
31/327 

(22) 13.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/073738     13.11.2013 (87) WO2014/076136 22.05.2014 
(30) 61/725,957          13.11.2012      US 
(71) GALDERMA S.A.  (CH) 

Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Switzerland 
(72) NADAU-FOURCADE, Karine (FR), MAZEAU, Laetitia (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm rửa dạng huyền phù chứa benzoyl peroxit (BPO) 

  (57)     Sáng chế đề cập chế phẩm dùng khu trú trên da chứa benzoyl peroxit (BPO) trong đó 
chế phẩm này là chế phẩm rửa có đặc tính dung nạp, ổn định và tạo bọt mong muốn. 
Chế phẩm theo sáng chế chứa: 
a) benzoyl peroxit (BPO), 
b) ít nhất một trong số các chất hoạt động bề mặt anion và/hoặc không ion, được chọn 
từ kẽm coceth sulfat; natri cocoyl isethionat, natri lauroyl isethionat, C14-C16 -
olefinsulfonat tốt hơn là ở dạng muối natri của nó và ddexxyl glucosit, 
c) kẽm gluconat, 
d) ®ikali glyxyrizat, 
e) pha dầu, 
f) pha nước, 
g) ít nhất một chất nhũ hóa không ion từ họ các dẫn xuất este của đường và/hoặc     
polyglyxerol este và/hoặc các chất hoạt động đề mặt Gemini. 
Tốt hơn là nếu chế phẩm này ở dạng nhũ tương dầu trong nước. Chế phẩm theo sáng 
chế là hữu ích trong điều trị các rối loạn về da và đặc biệt là trong điều trị bệnh trứng 
cá. 
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(11) 44896 
(21) 1-2015-01947 (51) 7 A61K  8/365,  8/38,  8/46,  8/60,  

8/63, A61Q  19/00, A61P  17/10, 
A61K  31/327 

(22) 13.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/073737     13.11.2013 (87) WO2014/076135 22.05.2014 
(30) 61/725,958          13.11.2012      US 
(71) GALDERMA S.A.  (CH) 

Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, Switzerland 
(72) NADAU-FOURCADE, Karine (FR), MAZEAU, Laetitia (FR), LOUIS, Fabienne (FR)
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm rửa dạng gel chứa benzoyl peroxit (BPO) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được dùng tại chỗ trên da chứa BPO, trong đó chế phẩm 
này là chế phẩm rửa có các đặc tính dung nạp, ổn định và tạo bọt mong muốn. Chế 
phẩm này bao gồm: 
a) benzoyl peroxit (BPO) 
b) ít nhất một chất hoạt động bề mặt yếu được chọn từ các loại chất hoạt động bề mặt 
anion vμ/hoÆc không ion 
c) kẽm gluconat 
d) ®ikali glyxyrizat 
e) ít nhất một chất tạo gel 
Chế phẩm này tốt hơn là ở dạng gel nước hoặc ở dạng gel rượu - nước. 
Chế phẩm làm này là hữu ích trong điều trị các rối loạn về da và đặc biệt là trong điều 
trị bệnh trứng cá. 
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(11) 44897 
(21) 1-2015-01957 (51) 7 B65H  3/06 

(22) 03.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-115305           03.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Shoichi Zensai (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp giấy và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới con lăn cuốn được dịch chuyển tới vị trí thu vào nhờ chuyển động 
quay ngược động cơ cấp theo lượng định trước thứ nhất và được dịch chuyển tới vị trí 
tiếp xúc nhờ chuyển động quay xuôi động cơ cấp theo lượng định trước thứ hai. 
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(11) 44898 
(21) 1-2015-01959 (51) 7 G02B  7/04, H04N  5/225 

(22) 03.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0067455           03.06.2014      KR 

10-2014-0154796           07.11.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) CHEONG, Shin Young (KR), LEE, Jung Seok  (KR), BAIK, Jae Ho  (KR), HEO, 
Hoon  (KR), KIM, Po Chul  (KR), KIM, Yoo Chang (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh và bộ điều khiển dẫn động cho môđun máy 

ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun máy ảnh và bộ điều khiển dẫn động cho mô đun máy ảnh. 

Môđun máy ảnh bao gồm vành ống kính, hộp chứa vành ống kính ở trong đó, ổ bi tiếp 
xúc với các bề mặt lăn, ổ bi này được lắp tương ứng  trên vành ống kính và hộp, và chất 
bôi trơn bán ướt được đưa vào bề mặt của ổ bi. 
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(11) 44899 
(21) 1-2015-01961 (51) 7 G07D  11/00 

(22) 02.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2013/078627      02.07.2013 (87) WO2014/089962 A1 19.06.2014 
(30) 201210532429.6           11.12.2012      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) GUO, Zhijian (CN), ZENG, Qingning (CN), LEI, Yun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hộp phân phối tờ tiền 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp phân phối tờ tiền của thiết bị tự phục vụ trong ngành tài chính 
để bảo quản, tách và phân phối các tờ tiền. Hộp phân phối tờ tiền theo sáng chế bao gồm 
hộp, cơ cấu tách tờ tiền để tách rời cụm sắp xếp các tờ tiền từng tờ một, cơ cấu ép tờ tiền 
để đẩy cụm sắp xếp các tờ tiền về phía cơ cấu tách tờ tiền, và khối giới hạn để đảm bảo 
rằng cụm sắp xếp các tờ tiền được tách rời từng tờ một và được làm thích ứng để cho 
phép các đầu của cụm sắp xếp các tờ tiền có thể tạo ra trạng thái góc nhọn khi được tách 
rời. Bánh xe chọn tờ tiền và cụm bánh xe tách tờ tiền của cơ cấu tách tờ tiền có trang bị 
một ổ đỡ một chiều, và ít nhất một gờ dẫn hướng được bố trí trên bề mặt của khối giới 
hạn theo hướng sắp xếp của các tờ tiền, và độ cao của gờ dẫn hướng được làm giảm dần 
về phía cửa ra tờ tiền. 
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(11) 44900 
(21) 1-2015-01972 (51) 7 H05B  7/12,  7/105,  7/06, C21C  

5/52, F27B  3/08 
(22) 18.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/FI2013/051175           18.12.2013 (87) WO2014/096540 26.06.2014 
(30) 20126332           19.12.2012      FI 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
(71) OUTOTEC (FINLAND) OY  (FI) 

Rauhalanpuisto 9 FI-02230 Espoo, Finland 
(72) OLLILA, Janne (FI), KERANEN, Tapio (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp bịt các khe hở ở vòng bịt tiếp xúc và cơ cấu bịt 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và cơ cấu bịt (22) để bịt các khe hở (1) ở vòng bịt tiếp 
xúc (2). Cơ cấu bịt (22) này bao gồm vải chịu nhiệt (12) được gập thành gần như hình 
chữ u có phần nhánh thứ nhất (13) được gắn bằng keo chịu nhiệt vào mép sườn thứ nhất 
(7) của phần tử bịt tiếp xúc thứ nhất (10), và phần nhánh thứ hai (14) được gắn bằng keo 

chịu nhiệt vào mép sườn thứ hai (8) của phần tử bịt tiếp xúc thứ hai (11). ít nhất một dải 
nỉ chịu nhiệt (15) được bố trí giữa phần nhánh thứ nhất (13) và phần nhánh thứ hai (14) 
để điền đầy khoảng không gian giữa chúng. Dải che (16), được làm từ vải chịu nhiệt, 
được gắn bằng keo chịu nhiệt vào các mặt bên hông (9) của phần tử bịt tiếp xúc thứ nhất 
(10) và phần tử bịt tiếp xúc thứ hai (11). 
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(11) 44901 
(21) 1-2015-01983 (51) 7 C08L  101/00, B65D  1/00, C08L  

33/08, C09D  133/08,  201/00 
(22) 06.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/073532       06.12.2013 (87) WO2014/089410 A1 12.06.2014 
(30) 13/707,741            07.12.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  04.06.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) MOST, Christopher L. (US), MCVAY, Robert (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ dùng cho vật chứa thực phẩm và đồ uống, và sản 

phẩm được phủ bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ hữu ích để phủ các vật chứa của nhiều loại sản 

phẩm, cụ thể là chế phẩm phủ dùng cho vật chứa thực phẩm và đồ uống. Chế phẩm phủ 
này bao gồm chất liên kết dạng nhựa và nhựa polysilicon với lượng nằm trong khoảng từ 
10 đến 30 phần trăm trọng lượng tính theo trọng lượng chất rắn nhựa. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến sản phẩm được phủ bao gồm chất nền và chất phủ được lắng phủ trên ít 
nhất một phần của chất nền từ chế phẩm phủ nêu trên. 
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(11) 44902 
(21) 1-2015-02003 (51) 7 H04L  12/66, H04M  7/00 

(22) 19.10.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/059469           19.10.2013 (87) WO2014/087269 A1 12.06.2014 
(30) 61/733,436           05.12.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  05.06.2015 
(71) VIBER MEDIA SARL  (LU) 

2, Rue des FossÐ, L-1536 Luxembourg, Luxembourg 
(72) BARTH, Matan (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp kết nối liền mạch các mạng cung cấp dịch vụ nội 

dung thông qua các ứng dụng trên nền các dịch vụ mạng của 
các công ty viễn thông (OTT) và mạng viễn thông truyền 
thống (TTN) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kết nối liền mạch các mạng cung cấp dịch vụ nội 
dung thông qua các ứng dụng trên nền các dịch vụ mạng của các công ty viễn thông 
(OTT) và mạng viễn thông truyền thống (TTN), bao gồm các bước: nhận bởi mạng của 
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (TSP) một số điện thoại bị gọi từ phía chủ gọi; TSP gửi 
tới mạng OTT số điện thoại bị gọi; mạng OTT kiểm tra xem có thể kết nối cuộc gọi 
được không và gửi lại kết quả kiểm tra tới TSP, trong trường hợp kết nối không thành 
công, TSP có thể định tuyến lại cuộc gọi sao cho việc kết nối là thông suốt giữa phía chủ 
gọi và phía bị gọi. 
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(11) 44903 
(21) 1-2015-02007 (51) 7 B05D  1/26,  7/24 

(22) 02.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/072582    02.12.2013 (87) WO2014/088936 12.06.2014 
(30) 61/734,221         06.12.2012     US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) O'HARE, Jonathan J. (US), STENSVAD, Karl K. (US), CAMPBELL, Christopher J. 
(US), CARLSON, Daniel H. (US), JERRY, Glen A. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phủ bao gồm các bước đưa ra đầu phủ (70) có miệng bên 
ngoài (72) kết nối lưu lượng với nguồn chất lỏng phủ thứ nhất, bố trí đầu phủ tương đối 
so với lớp nền (22a) để tạo khoảng trống giữa miệng bên ngoài (72) và lớp nền (22a), 
tạo chuyển động tương đối giữa đầu phủ (70) và lớp nền (22a) theo hướng phủ, và phân 
phối lượng định trước chất lỏng phủ thứ chất từ miệng bên ngoài (72) lên ít nhất một 
phần của ít nhất một bề mặt chính của lớp nền (22a) để tạo ra miếng dính rời rạc (24) 
chứa chất lỏng phủ thứ nhất ở vị trí định trước trên ít nhất một phần của bề mặt chính 
của lớp nền (22a). Chất lỏng phủ thứ nhất được phân phối có độ nhớt ít nhất 1 Pascal-
giây. Theo một số phương án làm ví dụ, chất lỏng phủ thứ nhất là hỗn hợp chất kết dính 
lỏng quang học trong suốt được sử dụng trong tấm mỏng bao gồm thiết bị phản chiếu 
hoặc phát quang. 
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(11) 44904 
(21) 1-2015-02011 (51) 7 E06B  3/00 

(22) 05.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 1401003136   06.06.2014      TH 
(75) DHITI TOWIWAT  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, Thailand 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Cửa sổ hoặc cửa ra vào và phương pháp sản xuất cửa sổ hoặc 

cửa ra vào này 
  (57)     Sáng chế đề xuất cửa sổ hoặc cửa ra vào mà có thể giảm được các bước yêu cầu trong 

sản xuất cửa ra vào so với các bước sản xuất cửa truyền thống, trong đó sử dụng dải cao 
su như là vật liệu để lắp ráp cửa ra vào bằng cách định vị giữa tấm kính và khung. Sáng 
chế đề xuất phương pháp sử dụng keo lỏng để gắn tấm kính, keo lỏng này có đặc tính 
thời gian lưu hóa nhanh và khi đã lưu hóa thì độ bền gắn kết được nâng cao. Cửa theo 
sáng chế bao gồm vật liệu trong suốt, các bộ phận giữ vật liệu trong suốt, khung để lắp 
ráp các bộ phận giữ vật liệu trong suốt, chất gắn kết để gắn kết vật liệu trong suốt, 
khung và các bộ phận giữ với nhau, khác biệt ở chỗ, chất gắn kết sẽ gắn kết vật liệu 
trong suốt, khung, các bộ phận giữ với nhạu và được bố trí trong khoảng trống giữa các 
bộ phận này, nhờ đó ít nhất một phận của chất gắn kết tiếp xúc với ít nhất một phần của 
khung, ít nhất một phần của các bộ phận giữ và ít nhất một phần của vật liệu trong suốt.  
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(11) 44905 
(21) 1-2015-02017 (51) 7 G06F  3/16,  3/048 

(22) 08.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 14305964.0     20.06.2014 EP 
(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) ALLEAUME, Vincent  (FR), BAILLARD, Caroline (FR), JOUET, Pierrick  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy và phương pháp điều khiển giao diện người-máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy và phương pháp điều khiển giao diện người-máy. Máy được đề 
xuất bao gồm: bộ phận phát hiện để phát hiện sự kiện thứ nhất được thực hiện bởi người 
dùng liên quan đến nhiều thiết bị bao gồm máy; bộ phận điều khiển để tạo ra sự kiện 
thứ hai theo sự kiện thứ nhất được phát hiện bởi bộ phận phát hiện; bộ phận đầu ra để 
trình diễn sự kiện thứ hai cho người dùng, trong đó bộ phận điều khiển tạo ra lệnh để 
thực hiện sự kiện thứ nhất trên máy như chức năng của phản hồi của người dùng đối với 
sự kiện thứ hai được phát hiện bởi bộ phận phát hiện. Máy và phương pháp được đề xuất 
là thích hợp để đưa ra sự kiện thứ hai, trước khi thực hiện lệnh tương ứng với sự kiện thứ 
nhất từ người dùng, cho người dùng để khẳng định mục đích của sự kiện thứ nhất. 
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(11) 44906 
(21) 1-2015-02057 (51) 7 C02F  9/00 

(22) 10.06.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  10.06.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận Phong  (VN) 

Km 8 đường quốc lộ 5, thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng 

(72) Bùi Văn Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải cơ bản bao gồm các ngăn chức năng: ngăn 
điện thẩm tách tần số cao (ngăn HFE) có ít nhất một cặp cực điện được nhúng trong 
nước thải được chứa trong ngăn HFE này; ngăn phân hủy sinh học (MBBR) gồm ít nhất 
một ngăn MBBR có chứa các giá thể vi sinh và hệ thống sục khí được nhúng trong nước 
thải chứa trong ngăn MBBR này; ngăn lọc khử trùng có chứa vật liệu lọc khử trùng 
và/hoặc ngăn hấp phụ có chứa vật liệu lọc khử trùng và vật liệu lọc cơ học; và nguồn 
điện, bơm thủy lực, bơm thổi khí và các thiết bị phụ trợ khác. Tất cả các ngăn chức năng 
này cùng với các thiết bị phụ trợ được tích hợp thành một khối xử lý nhỏ, gọn, có thể tùy 
biến kích thước/hình dạng để phù hợp được với các không gian lắp đặt nhỏ và đa dạng.  
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(11) 44907 
(21) 1-2015-02069 (51) 7 H04N  5/225 

(22) 11.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2014-0076019            20.06.2014     KR 

10-2014-0173878            05.12.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  11.06.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) LIM, Soo Cheol (KR), PARK, Sung Ryung (KR), KIM, Chul Jin (KR), KIM, Jae Hyuk 
(KR), KWON, Oh Byoung (KR), KANG, Byung Woo (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun máy ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun máy ảnh bao gồm khung thứ nhất và khung thứ hai nằm 
trong hộp, và bộ phận hiệu chỉnh rung tay. Bộ phận hiệu chỉnh rung tay được lắp trên 
khung thứ nhất hoặc khung thứ hai và được tạo kết cấu để tạo ra lực dẫn động theo 
hướng vuông góc với trục quang của thấu kính nằm trong các khung thứ nhất và thứ hai. 
Các vách bên của hộp đối diện nhau có các độ dày khác nhau. 
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(11) 44908 
(21) 1-2015-02076 (51) 7 C02F  3/00 

(22) 11.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-129810         25.06.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) HITACHI, LTD.   (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Ichiro YAMANOI (JP), Nobuyuki NAKAMURA (JP), Yoshinori NISHIDA  (JP), 

Takeshi TAKEMOTO (JP), Takahiro TACHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước được trang bị hệ thống điều khiển quá trình xử 
lý nước mà chủ yếu điều chỉnh chất lượng nước của nước được xử lý ở dây chuyền xử lý 
nước thải, thiết bị này bao gồm: dòng chảy vào là nước cần được xử lý (100); bể hiếu 
khí (3) để oxy hóa dòng này; quạt thông gió (5) để thổi không khí (106) vào trong bể 
hiếu khí (3); bộ đo tốc độ dòng chảy xuống (10) để đo vận tốc dòng chảy xuống trong 
bể hiếu khí (3); bộ đo chất lượng nước dòng chảy vào (11) để đo chất lượng nước của 
dòng chảy vào; bộ đo lưu lượng không khí (13) của quạt thông gió (5) để đo lưu lượng 
không khí của quạt thông gió (5); và bộ tính lưu lượng không khí (20) của quạt thông 
gió để tính lưu lượng không khí của quạt thông gió (5). 
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(11) 44909 
(21) 1-2015-02082 (51) 7 A61K  9/20,  31/4045 

(22) 14.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/070012   14.11.2013 (87) WO2014/078486 22.05.2014 
(30) 61/726,893        15.11.2012   US 

61/769,408        26.02.2013   US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 
(72) NI, Yong (US), PARIKH, Bhavnish (US), YELESWARAM, Krishnaswamy (US), 

ERICKSON-VIITANEN, Susan (US), WILLIAMS, William V. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng liều giải phóng chậm chứa ruxolitinib 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều giải phóng chậm chứa ruxolitinib, hoặc muối 
dược dụng của nó, mà có thể được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến Janus kinaza 
như các rối loạn tăng sinh tủy xương. 
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(11) 44910 
(21) 1-2015-02084 (51) 7 C21B  3/06, C22B  34/12 

(22) 18.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/FI2013/051176        18.12.2013 (87) WO2014/096541 26.06.2014 
(30) 20126334        19.12.2012   FI 
(71) OUTOTEC (FINLAND) OY  (FI) 

Rauhalanpuisto 9, FI-02230 Espoo, Finland 
(72) PALANDER, Marko (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kết hạt xỉ titan để xử lý tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kết hạt xỉ titan để xử lý tiếp. Theo phương pháp này, 
xỉ titan được tạo ra bằng cách nung chảy ilmenit trong lò điện kín (1) để tạo ra xỉ lỏng 
(2). Xỉ lỏng (2) được rót ra từ lò điện (1) vào trong bể kết hạt (3), và trong quá trình rót, 
xỉ lỏng (2) chịu tác động va đập bởi các vòi phun nước áp lực cao (4) để thu được luồng 
xỉ bị vỡ vụn thành các hạt nhỏ. Các hạt xỉ nhỏ này được cấp vào máy sấy hạt (9) để sấy 
khô rồi xử lý tiếp. 
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(11) 44911 
(21) 1-2015-02094 (51) 7 A61F  13/15 

(22) 12.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 103210457    13.06.2014       TW 

104201740    03.02.2015       TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2015 
(71) TAIWAN PAIHO LIMITED  (TW) 

No.575, Ho Kang Rd., Ho Mei Town, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) Sen-Mei CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vải dệt co giãn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vải dệt co giãn. Vải dệt co giãn này bao gồm vải nền và các sợi 
dọc. Vải nền này bao gồm nhiều sợi dệt được cố định và được đặt song song với nhau. 
Các sợi dọc này bao gồm các sợi dọc co giãn được và sợi bện. Các sợi dọc co giãn này 
được đặt song song với nhau và nằm trên các sợi dệt, trong đó các sợi dọc co giãn và các 
sợi dệt này được đặt chéo nhau. Mỗi sợi bện quấn dọc theo mỗi sợi dọc co giãn được và 
cố định sợi dọc này với các sợi dệt. 
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(11) 44912 
(21) 1-2015-02106 (51) 7 A61F  13/15 

(22) 12.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-127593        20.06.2014 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) Kenichiro KURODA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút. Vật dụng thấm hút theo sáng chế có chiều dài 
sản phẩm và chiều rộng sản phẩm trực giao với nhau, và bao gồm: tấm phía trên thấm 
chất lỏng; tấm phía dưới không thấm chất lỏng; chi tiết thấm hút nằm giữa tấm phía trên 
và tấm phía dưới: trong đó chi tiết thấm hút bao gồm: lớp thấm hút thứ nhất bao gồm 
các hạt polyme siêu thấm hút; lớp thấm hút thứ hai mà được bố trí ở bên bề mặt đối diện 
da của lớp thấm hút thứ nhất và không bao gồm các hạt polyme siêu thấm hút; và tấm 
giữa thấm chất lỏng nằm ở giữa lớp thấm hút thứ nhất và lớp thấm hút thứ hai.  
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(11) 44913 
(21) 1-2015-02119 (51) 7 H01Q  7/08 

(22) 15.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/060178       15.11.2013 (87) WO2014/076669 A1 22.05.2014 
(30) PP50053-2012       15.11.2012   SK 

PP50004-2013       27.02.2013   SK 
PP50048-2013       14.11.2013   SK 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(71) LOGOMOTION, S.R.O.  (SK) 

Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 
(72) FLOREK, Miroslav (SK), MAJER, Libor (SK), HUBIN¸K, Emil (SK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ phát từ trường không dừng, hệ thống ghép của bộ phát này 

và phương pháp điều biến dữ liệu truyền từ bộ phát này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phát từ trường không dừng dùng để tạo ra kênh truyền thông 

không tiếp xúc (cụ thể là kênh truyền thông không tiếp xúc theo tiêu chuẩn công nghệ 
nhận dạng tần số vô tuyến (RFID: Radio-Frequency IDentification) hoặc công nghệ 
truyền thông trường gần (NFC: Near-Field Communication)) trong khoảng lắp đặt nhỏ 
hẹp. Bộ phát này có lõi (1) hình thuôn, có ít nhất một phần là ferit, dây (4) có ít nhất hai 
vòng dây (2) được quấn quanh lõi (1), các vòng dây (2) được quấn quanh lõi (1) khít vào 
nhau và chiều rộng hiệu dụng (w) của một vòng dây (2) tương ứng với bán kính của lõi 
(1) ở mặt cắt ngang có dạng hình tròn của lõi (1), hoặc tương ứng với bán kính tương 
đương của lõi (1) có các hình dạng khác với độ lệch lên tới +/- 75%. Dây (4) của cuộn 
dây là dây dẹt, hoặc cuộn dây có nhiều sợi dây quấn song song với nhau (từ 41 đến 4N) 
tạo thành một vòng dây gồm nhiều sợi dây. Bộ phát này có thể được gắn trên thẻ nhớ 
tháo lắp được (5) và/hoặc trên bảng mạch in (PCB: Printed Circuit Board) (10) và/hoặc 
thẻ môđun nhận dạng thuê bao (SIM: Subscriber Identity Module) (9) và/hoặc pin (11). 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều biến dữ liệu truyền từ bộ phát sử dụng bộ tạo 
sóng điện từ có tần số khác với bộ thu, độ chênh lệch giữa các tần số này tương ứng với 
tần số sóng mang thứ cấp. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  15.06.2015 
(75) CHANG, YU-SHUN  (TW) 

No. 308, 7f-1, Nanking East Road Section 5, Sungshan District Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Đầu neo và cơ cấu neo bao gồm đầu neo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu neo và cơ cấu neo, và đầu neo này bao gồm thân đầu neo bao 
gồm lỗ kết nối được cấu tạo để kết nối chi tiết búa để đóng thân đầu neo vào trong vùng 
sẽ được gia cố hoặc/và để kết nối thiết bị bơm dịch lỏng, và phần điểm quay được cấu 
tạo để được kéo tạo ra sự quay của thân đầu neo. Cơ cấu neo bao gồm đầu neo; nắp neo 
được cấu tạo để ép chặt vào bề mặt của vùng sẽ được gia cố; chi tiết kéo được cấu tạo để 

kéo đầu neo, trong đó, một đầu của chi tiết kéo được kết nối với phần điểm quay trên 
đầu neo, và đầu còn lại của chi tiết kéo được kết nối với nắp neo; và tay đòn neo được 
cấu tạo như chi tiết búa để đóng đầu neo vào trong vùng sẽ được gia cố và/hoặc thiết bị 
bơm dịch lỏng để bơm dịch lỏng. 
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(22) 26.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/SE2013/051387    26.11.2013 (87) WO2014/084778 05.06.2014 
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(71) THOMAS HELLEDAYS STIFTELSE FOR MEDICINSK FORSKNING  (SE) 

Kungsvagen 17, S-182 79 Stocksund, Sweden 
(72) SCOBIE, Martin (GB), HELLEDAY, Thomas (SE), KOOLMEISTER, Tobias (SE), 

JACQUES, Sylvain (FR), DESROSES, Matthieu (FR), JACQUES-CORDONNIER, 
Marie-Caroline (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimidin-2,4-diamin, dược phẩm và sản phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 

hoặc muối dược dụng của hợp chất này, trong đó các ký hiệu là như được xác định trong 
bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế hữu dụng trong việc điều trị bệnh ung thư hoặc các 
bệnh khác có thể có lợi từ việc ức chế 2-hydro-dATP diphosphataza (MTH1). 
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(21) 1-2015-02157 (51) 7 B62J  9/00,  37/00 

(22) 29.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/TH2013/000014      29.03.2013 (87) WO2014/158103 02.10.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.06.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) PHOLUANG, Pholadej  (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu bố trí bầu lọc khí dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế bộc lộ kết cấu bố trí bầu lọc khí (10) dùng cho xe máy (100) bao gồm hộp 
chứa (16) lắp dưới chỗ ngồi (109) của xe máy; bầu lọc khí (12) lắp vào xe máy; ăcquy 
(14) lắp bên trong hộp chứa (16); bầu lọc khí (12) này được lắp trong ngăn thứ nhất (20) 
tạo ra liền khối với hộp chứa (16); và ăcquy được lắp trong ngăn thứ hai (22) tạo ra liền 
khối với hộp chứa (16). 
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(11) 44917 
(21) 1-2015-02189 (51) 7 D21F  5/02,  7/08 

(22) 18.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 14 55593     18.06.2014 FR 
(71) ALLIMAND  (FR) 

1250 Avenue Jean Jaures, 38140 Rives, France 
(72) BONFANTI Jean-Dominique (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sấy băng giấy thuốc lá và giấy thuốc lá thu được 

bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sấy băng giấy thuốc lá (1) trong bộ phận sấy (2) bao 

gồm bộ phận sấy sơ bộ (4) và bộ phận sấy tiếp theo (5). Đối với ít nhất bộ phận sấy sơ 
bộ (4), phương pháp này bao gồm bước đỡ băng giấy thuốc lá (1) liên tục nhờ ít nhất 
một lớp ni sấy (8) chuyển động quanh trống sấy (6) và con lăn truyền động để tạo thành 
hệ thống sấy đơn, kiểu ngoằn ngoèo trong bộ phận sấy sơ bộ (4) này để dẫn động băng 
giấy thuốc lá (1) ở tốc độ gần như không đổi. 
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(21) 1-2015-02191 (51) 7 H05K  5/03 

(22) 18.06.2015 (43) 25.12.2015 
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(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
(72) Yoshihiko KOBASHI (JP), Ryota YOKOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu quay và cụm vỏ sử dụng cơ cấu quay này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu quay mới có số lượng nhỏ các chi tiết hoặc các bộ phận. 
Chi tiết phủ dạng băng dính hai mặt trong đó cơ cấu quay theo sáng chế gồm có vỏ và 
cơ cấu đóng kín (200) được quay tương ứng với vỏ. Bề mặt dốc xoắn (212) được tạo ra ở 

cạnh của cơ cấu đóng kín (200). vỏ có chi tiết tiếp giáp (131) bố trí ở đầu mút của chi 
tiết đẩy (130). Khi người sử dụng đẩy chi tiết đẩy (130) tiếp giáp hoặc nén chi tiết tiếp 
giáp (131) vào bề mặt dốc xoắn (212), cơ cấu đóng kín (200) sẽ quay. 
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(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) BERNE, Pierre-Francois (FR), BLANCHE, Francis (FR), BOUCHARD, HervÐ (FR), 

CAMERON, BÐatrice (FR), DABDOUBI, Tarik (FR), DECARY, StÐphanie (FR), 
FERRARI, Paul (FR), RAK, Alexey (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với protein CEACAM5 và dược phẩm 

chứa kháng thể này dùng để điều trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết đặc hiệu với protein CEACAM5 của người và 

khỉ Macaca. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến axit nucleic phân lập được chứa trình tự 
mã hóa kháng thể, tế bào chủ được biến đổi bởi axit nucleic, phức hợp miễn dịch chứa 
kháng thể và dược phẩm chứa kháng thể này dùng để điều trị bệnh ung thư. 
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(21) 1-2015-02204 (51) 7 G03G  15/20,  15/00 

(22) 19.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-128146 23.06.2014    JP 

2015-103560 21.05.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Akeshi ASAKA (JP), Shuichi TAMURA (JP), Shinsuke TAKAHASHI (JP), Shigeaki 

TAKADA (JP), Hiroto SUGIMOTO (JP), Takeshi SUZUKI (JP), Jun MIURA (JP), 
Yutaka ARAI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chế tạo chi tiết hãm ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chế tạo để chế tạo chi tiết hãm ảnh gồm: khuôn đúc kim 
loại có khả năng giữ vật liệu gốc của chi tiết hãm ảnh ở bên trong nó; và chi tiết phun 
gồm nhóm các lỗ để phun cao su lỏng chứa chất độn dạng kim vào trong khuôn đúc kim 
loại mà trong đó vật liệu gốc được giữ. Chi tiết phun được tạo kết cấu sao cho tỷ lệ tổng 
chu vi của nhóm các lỗ với tổng chu vi của bề mặt trong của khuôn đúc kim loại và bề 
mặt ngoài của vật liệu gốc bằng 1,3 hoặc lớn hơn và bằng 3,3 hoặc nhỏ hơn.  
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213/74,  213/75,  401/02,  213/24,  
213/60,  213/61,  213/62,  213/70 

(22) 19.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/085022        19.12.2013 (87) WO2014/098259 A1 26.06.2014 
(30) 2012-280207        21.12.2012   JP 

2013-162860        06.08.2013   JP 
2013-212795        10.10.2013   JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2015 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JP 
(72) KIRIYAMA, Kazuhisa (JP), MATSUMOTO, Masahiro (JP), YOSHIDA, Kotaro (JP), 

BOLDBAATAR, DamdinSuren (JP), JUKUROGI, Tatsuya (JP), UMEMOTO, Nao 
(JP), KANI, Tatsuya (JP), MATSUDA, Yoko (JP), TANAKA, Kumiko (JP), 
KANUMA, Michiko (JP), SHIMADA, Tatsuya (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 4-(aryletynyl)pyridin, thuốc trừ sâu, thuốc trừ rệp, 

chất diệt giun tròn và các ký sinh trùng trên động vật và 
phương pháp phòng ngừa sinh vật gây hại sử dụng hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-(aryletynyl)pyridin hoặc muối của nó có hoạt tính cao 
để chống lại các sinh vật gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
rệp, chất diệt giun tròn và các ký sinh trùng trên động vật và phương pháp phòng ngừa 
sinh vật gây hại sử dụng hợp chất này. 
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(11) 44922 
(21) 1-2015-02232 (51) 7 C21C  7/10 

(22) 20.08.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2013/081890     20.08.2013 (87) WO2014/029325 27.02.2014 
(30) 201210302397.0          24.08.2012      CN 
(71) 1. MAGANG(GROUP)HOLDING CO.LTD.  (CN) 

No. 8, Jiuhuaxi Road Maanshan, Anhui 243000 (CN) 
2. MAANSHAN IRON & STEEL CO.LTD.  (CN) 
No. 8, Jiuhuaxi Road Maanshan, Anhui 243000 (CN) 

(72) WU, Liping (CN), SHEN, Chang (CN), HU, Yuchang  (CN), PAN, Yuanwang (CN), 
PU, Shaomin (CN), WANG, Yong (CN), XIE, Yangguo (CN) 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị tinh luyện chân không dạng ống thẳng và phương 

pháp vận hành thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tinh luyện chân không dạng ống thẳng bao gồm buồng chân 

không (5) và ống thông hơi (7). Trong quá trình tinh luyện chân không, ống thông hơi 
(7) được đưa vào trong thép nóng chảy của nồi lò luyện thép, đặc trưng ở chỗ, bố trí ống 
tuần hoàn (8) xung quanh ống thông hơi nói trên, và thổi khí agon vào trong ống thông 
hơi (7) thông qua các ống phun trên thành trong của ống tuần hoàn (8); các ống tuần 
hoàn nói trên được đặt trong các lớp, các ống phun trên các ống tuần hoàn trong cùng 
một lớp được điều khiển riêng rẽ như từ 2 đến 6 ống phun trong một nhóm; đặt gạch 
thấm khí lệch tâm ở đáy của nồi lò luyện thép và thổi khí agon vào trong nồi lò luyện 
thép thông qua gạch thấm khí lệch tâm, dẫn thép nóng chảy tuần hoàn ở giữa nồi lò 
luyện thép và buồng chân không (5) bằng cách sử dụng kết hợp các tốc độ dòng thổi 
khác nhau của hơi thổi từ đáy nồi lò luyện thép và mỗi bộ phận của hệ thống ống thổi 
của ống tuần hoàn (8) được điều khiển riêng lẻ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp vận hành của thiết bị tinh luyện chân không dạng ống thẳng. 
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(11) 44923 
(21) 1-2015-02239 (51) 7 F01N  13/08,  7/08 

(22) 22.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) JP2014-129127       24.06.2014 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Keiko KATAOKA (JP), Katsuki MIURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu đỡ bộ giảm âm của xe ngồi kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu đỡ bộ giảm âm của xe ngồi kiểu để chân hai bên cho phép bố 
trí bộ giảm âm dễ dàng hơn, ở trường hợp trong đó bộ giảm âm được đỡ với cụm động 
lực bởi bộ phận đỡ. 
Trong kết cấu đỡ bộ giảm âm của xe máy kiểu cụm lắc, vốn có cụm động lực (14) và 
bánh xe sau (16), và trong đó phần kéo dài từ cụm động lực (14) tới trục bánh xe (39) 
của bánh xe sau (16) được tạo kết cấu như một khối và lắc cùng nhau, kết cấu đỡ bộ 
giảm âm bao gồm: ống xả (45) để cấp khí thải được xả từ cụm động lực (14); bộ giảm 
âm (46) được nối với phần đầu của ống xả (45); và giá đỡ bộ giảm âm (47) có kết cấu 
giàn trong đó ống trên (81), ống dưới (82), và các ống nối (86, 87) được lắp ghép để đỡ 
bộ giảm âm (46), giá đỡ bộ giảm âm (47) được gắn vào cụm động lực (14). Giá đỡ bộ 
giảm âm (47) xếp chồng ít nhất một phần với phần trụ ngoài (46A) của bộ giảm âm (46) 
trên hình chiếu cạnh của xe. 
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(86) PCT/US2013/074126      10.12.2013 (87) WO2014/099496 26.06.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2015 
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United States America 

(72) BOYSEL, Darl G. (US), DICK, Robert E. (US), MYERS, Gary L. (US), MCNEISH, 
David J. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ đột để sử dụng khi thắt cổ chai cho bộ phận chứa 

bằng kim loại, hệ thống khuôn để thắt cổ chai cho bộ phận 
chứa bằng kim loại và phương pháp thắt cổ chai cho bộ phận 
chứa bằng kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ đột (18) có bề mặt đỡ (20), trong đó bề mặt đỡ (20) có: (i) 
đường kính ngoài thứ nhất (30) có khả năng đỡ đường kính trong thứ nhất (22) của 
thành bên của bộ phận (14) khi dụng cụ đột (18) được lồng vào trong lỗ (12) của bộ 
phận chứa bằng kim loại (10) và khi bộ phận chứa bằng kim loại (10) được thắt cổ chai 
với khuôn thắt cổ chai (16); và (ii) đường kính ngoài thứ hai (32) có khả năng đỡ đường 
kính trong thứ hai (24) của thành bên của bộ phận chứa (14) khi dụng cụ đột (18) được 
lồng vào trong phần mở (12) của bộ phận chứa bằng kim loại (10) và khi bộ phận chứa 
bằng kim loại (10) được thắt cổ chai với khuôn thắt cổ chai (16), trong đó đường kính 
ngoài thứ nhất (30) lớn hơn đường kính ngoài thứ hai (32), Sáng chế này cũng đề cập tới 
hệ thống khuôn để thắt cổ chai cho bộ phận chứa bằng kim loại và phương pháp thắt cổ 
chai cho bộ phận chứa bằng kim loại. 
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(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
(72) Takashi YASUZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Băng dính hai mặt được cắt một phần, phương pháp sản xuất 

băng dính này và thiết bị dán để di chuyển các băng dính hai 
mặt được cắt một phần 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất băng dính hai mặt được cắt một phần với chi phí 
thấp hơn và với tỷ lệ khuyết tật thấp hơn. Băng ghép được gắn kết (100) được cấp từ ống 
cuộn cấp thứ nhất (310) đến ống cuộn băng lên thứ nhất (320). Băng ghép được gắn kết 
(100) bao gồm băng dùng để sản xuất và tấm mỏng dính hai mặt thuộc loại băng hai 
mặt. Cuộn cắt theo khuôn (340) được sử dụng để chỉ cắt tấm mỏng dính hai mặt của 
băng ghép được gắn kết (100) thành các phần hình chữ nhật dưới dạng các đoạn băng 
dính, mỗi đoạn băng dính này có chiều dài thích hợp. Mặt khác, băng bóc (200) được 
cấp từ ống cuộn cấp thứ hai (410) đến ống cuộn lên thứ hai (420). Băng bóc (200) tiếp 
xúc với một phần của băng ghép được gắn kết (100) nằm ở phía dưới cuộn cắt theo 
khuôn (340). Sau đó, các đoạn băng dính được cho bám dính vào băng bóc (200). 
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(72) ROBBINS, Paul, Henry (CA) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật chứa máy ép đùn và vỏ bọc dùng cho vật chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa (20) sử dụng cho máy ép đùn kim loại bao gồm vỏ bọc 
(22) có thân dài gồm có lỗ trục (37), ống lót dài (24) được chứa trong lỗ trục, ống lót 
(24) bao gồm đoạn kéo dài theo chiều dọc mà phôi được đưa qua đó, và kênh dẫn chất 
lưu (50) tiếp xúc nhiệt với vỏ bọc (22) thông qua đó chất lưu chảy qua làm mát vật chứa. 
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(71) KRONES AG  (DE) 

Boehmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraubling (DE) 
(72) Jan MUENZER (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hệ thống thanh trùng có bộ phận làm sạch chất lỏng xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thanh trùng có bộ phận làm sạch chất lỏng xử lý, bao gồm 
hệ thống băng tải cấp vào và chuyển ra (T1, T2) dùng cho bình chứa, ít nhất một vùng 
xử lý (Z, Z1, Z2, Z3, P1, P2, P3, Z7, Z8, Z9) có vòi phun (15) để phun chất lỏng xử lý 
(17), ví dụ như nước vào các bình chứa, trong đó vùng xử lý bao gồm bộ phận phân tách 
(A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) có khu vực lắng cặn (19) để phân tách cặn 
lắng từ dung dịch xử lý, vòng tuần hoàn (1, 3, 13) để tái sử dụng chất lỏng xử lý, các 
phương tiện để loại bỏ cặn lắng khỏi khu vực lắng cặn của mỗi vùng xử lý và để đưa cặn 
lắng này vào trong bộ phận lọc trung tâm (2); trong đó bộ phận lọc trung tâm bao gồm ít 
nhất một môđun lọc (11) để lọc chất rắn từ cặn lắng được đưa vào, nhằm thu được chất 
lỏng xử lý đã được lọc; và các phương tiện để dẫn lỏng xử lý đã được lọc này quay lại 
một hoặc nhiều vùng xử lý. 
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(71) SHRIRO AUSTRALIA PTY LIMITED  (AU) 

104 Vanessa Street, Kingsgrove, New South Wales 2208, Australia 
(72) Craig Philip Handley (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ điều khiển thành phần của lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đên bộ điều khiển thành phần của lò. Bộ điều khiến (250) dùng để điều 
khiển các thành phần gia nhiệt (210, 220, 230) bên trong khoang (200) được bộc lộ. Bộ 
điều khiển năng lượng biến đổi (211, 221, 231) ghép nối với từng thành phần gia nhiệt 
(210, 220, 230) được bộc lộ. Mỗi bộ điều khiển năng lượng biến đổi (211, 221, 231) tiếp 
nhận mức cài đặt lượng năng lượng sẽ được cung cấp cho thành phần gia nhiệt (210, 
220, 230) liên quan, và điều khiển lượng năng lượng cung cấp cho thành phần gia nhiệt 
(210, 220, 230) liên quan dựa vào mức cài đặt đó. Cảm biến nhiệt độ được bố trí bên 
trong khoang (200). Bộ điều khiển nhiệt độ (241) chuyển mạch năng lượng được cung 
cấp bởi các bộ điều khiển năng lượng biến đổi (211, 221, 231) dựa vào nhiệt độ bên 
trong khoang (200) và mức cài đặt nhiệt độ. Nhờ đó, nhiệt độ bên trong khoang (200) 
được điều khiển bằng bộ diều khiển nhiệt độ (241), và khi nhiệt độ bên trong khoang 
(200) thấp hơn mức cài đặt nhiệt độ thì lượng nhiệt phát ra bởi các thành phần gia nhiệt 
(210, 220, 230) tương ứng sẽ được điều khiển bằng các bộ điều khiển năng lượng biển 
đối (211, 221,231) tương ứng. 
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(86) PCT/US2013/077078   20.12.2013 (87) WO2014/100659 26.06.2014 
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(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 

(72) COX, Christopher (US), LORENZ, Michael  (US), MORSE, Shari (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chai chứa chất dinh dưỡng dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chai (50) chứa chất dinh dưỡng dạng lỏng và cung cấp chất dinh 
dưỡng dạng lỏng cho trẻ sơ sinh. Chai này gồm phần đế (52), phần cổ (54) để vặn chặt 
nắp hoặc núm vú theo cách có thể tháo ra được và phần thân (56) được bố trí ở giữa 
phần đế và phần cổ. Đường gờ (60) nhô ra khỏi bề mặt ngoài của chai và được bố trí để 
người sử dụng có thể cầm bằng tay để điều khiển vị trí của chai với trẻ sơ sinh. Bề mặt 
ngoài của chai có thể gồm ít nhất hai bề mặt ngoài riêng biệt và xa nhau để tạo thành 
phần hình trụ (64) của chai. Mỗi bề mặt có thể được bố trí để lắp bằng máy trong khi 
đóng chai. 
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(22) 25.06.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   25.06.2015 
(71) 1. Công ty TNHH Phương Đông NDT  (VN) 

Thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

2. Nguyễn Quốc Mạnh  (VN) 
Bộ môn công nghệ hàn, khoa cơ khí - trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 

(72) Nguyễn Quốc Mạnh (VN), Nguyễn Hải Định (VN) 
(54) Phương pháp hàn TIG để hàn hợp kim nhôm A6061 và thép không 

gỉ 304 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn TIG để hàn hợp kim nhôm A6061 và thép không 

gỉ 304, trong đó tấm thép không gỉ hoặc tấm hợp kim nhôm được vát cạnh theo hai phía 
của tấm để tạo thành một mặt cong khi được sử dụng làm tấm vách. Phương pháp hàn 
bao gồm các bước: a) hàn phía thứ nhất bằng hai hoặc ba đường hàn tùy vào chiều dày 
tấm vách; và b) hàn phía thứ hai. 
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(30) 60/863,791         31.10.2006    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2015 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) KITAZOE, Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển vùng giữa các nút trong hệ 

thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo điều kiện chuyển vùng giữa các nút B cải tiến. 

Theo các phương án của sáng chế, việc kết thúc giao thức logic có thể được thực hiện 
giữa thiết bị người dùng và nút B cải tiến đích để báo hiệu chuyển vùng giữa các nút B 
cải tiến. Cơ chế truyền và gói thông báo lệnh chuyển vùng theo sáng chế cho phép nâng 
cao khả năng giao tác giữa các nút B cải tiến sử dụng các phiên bản giao thức khác nhau 
hoặc giữa các nút B cải tiến từ các nhà cung cấp khác nhau, nhờ đó cho phép thường 
xuyên nâng cấp giao thức. Ngoài ra, sáng chế cho phép nút B cải tiến đích sử dụng cấu 
hình vô tuyến mới ngay cả khi cấu hình đó không được hỗ trợ bởi nút B cải tiến nguồn.  
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(11) 44932 
(21) 1-2015-02293 (51) 7 A44C  11/00 

(22) 25.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 10-2015-0047609     03.04.2015 KR 
(75) JIN MIN SHIK  (KR) 

#114-1404, 108 Jungdong-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Khớp nối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khớp nối mà được dùng để liên kết thành một chuỗi theo mong 
muốn để chế tác nên vòng cổ hoặc vòng tay. Khớp nối liên kết với nhau tạo nên kết cấu 
dây vòng, các mối liên kết của vòng tay hay vòng cổ không bị lộ ra ngoài nên tính thẩm 
mĩ cao hơn. Khớp nối có ưu điểm là cho dù không tách từng phần liên kết riêng biệt 
nhưng mỗi khớp nối có thể tương thích với vòng tay hoặc vòng cổ một cách dễ dàng, có 
thể dễ dàng lắp ráp vòng tay, vòng cổ thành các chuỗi dài theo theo mong muốn. Liên 
kết khớp nối để tạo ra mặt vát có gắn đá, như đá ngọc bích, phía trên mặt gia công được 
đục lỗ để nâng cao tính thẩm mỹ của vòng cổ hay vòng tay. 
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(11) 44933 
(21) 1-2015-02303 (51) 7 G06Q  30/00 

(22) 26.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/060414           26.11.2013 (87) WO2014/080380 A4 30.05.2014 
(30) 2012905141           26.11.2012    AU 

2013900949           18.03.2013    AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2015 
(71) FREEWHEELER PTY LTD.  (AU) 

Level 3, 45 St Georges Terrace, Perth, Western Australia 6000 Australia 
(72) FLETCHER, Paul (NZ), FLETCHER, Alexander (AU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp theo dõi và ghi nhận hành vi thường 

xuyên đi lại theo nhu cầu của các thuê bao vào hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp theo dõi và ghi nhận hành vi thường xuyên 

đi lại theo nhu cầu của các thuê bao vào hệ thống này. Hệ thống này bao gồm phương 
tiện lưu trữ dữ liệu có chứa danh sách đăng ký điện tử của các thuê bao vào hệ thống 
này và tài khoản cho mỗi thuê bao, phương tiện theo dõi để theo dõi việc đi lại của thuê 
bao, phương tiện máy tính được lập trình để xác định liệu việc đi lại có đáp ứng các tiêu 
chuẩn đủ điều kiện là thường xuyên đi lại đã định hay không để phân loại nó là thường 
xuyên đi lại, xác định điểm tín dụng cho mỗi lần thường xuyên đi lại theo các tiêu 
chuẩn về điểm đã định và cập nhật điểm được xác định này cho tài khoản của thuê bao, 
so sánh điểm tích lũy trong tài khoản của thuê bao với ngưỡng phát thưởng, và thông 
báo cho thuê bao về việc đã đạt đủ điều kiện nhận thưởng khi ngưỡng phát thưởng được 
vượt qua. 
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(72) SHOJI Makoto (JP), HIGUCHI Takayuki (JP), NGUYEN Phuong (VN), TOMIOKA 

Shigeru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất phụ gia xi măng cường độ cao, quy trình sản xuất sản 

phẩm bê tông và sản phẩm bê tông thu được bằng quy trình 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia xi măng cường độ cao cho phép bê tông được đóng rắn 
bằng hơi nước ở giai đoạn sớm vì bê tông này đạt được sự phát triển cường độ ban đầu 
lớn mà không làm chậm quá trình đóng rắn ngay cả khi sử dụng lượng lớn chất khử 
nước. Chất phụ gia xi măng cường độ cao này là hỗn hợp nghiền chứa thạch cao dạng 
hạt có diện tích bề mặt riêng Blaine nằm trong khoảng từ 2500 đến 9000cm2/g và 
glyxerin, và tốt hơn nếu chứa silic oxit dạng hạt có diện tích bề mặt riêng Blaine ít nhất 

là 5000cm2/g và chứa ít nhất 60% khối lượng Sio2, trong đó hàm lượng glyxerin chiếm 
từ 0,1 đến 10% tổng khối lượng của thạch cao và glyxerin, hàm lượng silic oxit chiếm từ 
45 đến 90% tổng khối lượng của thạch cao, silic oxit và glyxerin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm bê tông có dùng chất 
phụ gia xi măng nêu trên và sản phẩm bê tông thu được bằng quy trình này. 
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(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) MONGROLLE, Jean-Louis (FR), LALANDE, JÐr«me (FR), GOODAIRE, Martin 

(GB), SELBY, Stephen (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sấy tấm thạch cao và hệ thống sấy có thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị sấy tấm thạch cao và hệ thống sấy có thiết bị này. Thiết bị 
sấy tấm thạch cao theo sáng chế bao gồm ít nhất một ống dẫn để dẫn dòng không khí về 
phía một trong số hai mặt chính của tấm thạch cao. Thiết bị sấy này được làm thích ứng 
sao cho ít nhất một phần dòng không khí đi qua mặt tấm thạch cao dọc theo trục dọc 
của thiết bị sấy, trong đó trục dọc của thiết bị sấy là trục tâm mà tấm thạch cao di 
chuyển dọc theo trong khi được sấy. 
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(30) 61/736,342         12.12.2012     US 
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG  (DE) 

Lohmannstr. 2, 56626 Andernach, Germany 
(72) WAUER, Gabriel (DE), SMITH, Kevin John (GB), MUNDIN, Gillian Elizabeth (GB), 

JOHNSON, Helen Elizabeth (GB), HILLE, Thomas (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ trị liệu qua da, bộ trị liệu qua da chứa hệ trị liệu và 

phương pháp sản xuất hệ trị liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ trị liệu qua da để cấp buprenorphin qua da bao gồm cấu trúc 

dạng lớp tự bám dính chứa buprenorphin bao gồm: A) lớp ngoài không thấm 
buprenorphin, và B) lớp nền chứa buprenorphin nằm trên lớp ngoài không thấm 
buprenorphin, lớp nền bao gồm a) chất nền polyme, b) buprenorphin, và c) axit 
carboxylic được chọn từ nhóm bao gồm axit oleic, axit linoleic, axit linolenic, axit 
levulinic và hỗn hợp của chúng, với lượng đủ sao cho buprenorphin này được hòa tan 
vào đó để tạo ra hỗn hợp, và hỗn hợp buprenorphin trong axit carboxylic tạo ra các khối 
kết tụ phân tán trong chất nền polyme, và C) lớp tiếp xúc với da nằm trên lớp nền chứa 
buprenorphin bao gồm chất dính nhạy áp trên cơ sở polyme, và tuỳ ý trong đó cấu trúc 
dạng lớp tự bám dính chứa buprenorphin với lượng nhỏ hơn 0,8mg/cm2 chất nền chứa 
buprenorphin hoặc lượng đẳng phân tử của muối dược dụng của chúng, để dùng trong 
phương pháp điều trị chứng đau ở bệnh nhân bằng cách áp hệ trị liệu qua da này lên da 
bệnh nhân trong 7 ngày. Sáng chế còn đề cập đến bộ trị liệu qua da chứa hệ trị liệu này 
và phương pháp sản xuất hệ trị liệu qua da này.  
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(54) Phương pháp và kết cấu gia cường sườn dốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gia cường sườn dốc bao gồm các bước: cắt đất nền từ 
phần trên tới phần dưới của đất cắt của đất nền với một lượng tương ứng với dãy các 
khung bê tông dự ứng lực gia cường để tạo hình một sườn dốc định trước; khoan các lỗ 
với độ sâu định trước trên sườn dốc được tạo hình; luồn các chi tiết neo đã được xử lý 
chống gỉ trên các bề mặt thép của chúng và phun vữa lỏng vào trong các lỗ dưới áp lực; 
thực hiện công việc đắp trả trên sườn dốc được tạo hình; lắp các khung bê tông dự ứng 
lực trên sườn dốc được tạo hình bên cạnh nhau theo phương nằm ngang và liền kề; kéo 
căng và neo các đầu sau của các chi tiết neo trên các lỗ neo của các khung bê tông dự 
ứng lực tạo ra thành giữ gia cường ở dãy thứ nhất, và lặp lại công việc tương tự về phía 
dưới của dãy thứ nhất liền kề để tạo ra các dãy thành giữ gia cường theo tuần tự từ dãy 
thứ hai trở đi. 
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(72) MOUND, William Roderick (GB), SCUTT, James Nicholas  (GB), SLATER, Mark  
(GB), WILLETTS, Nigel James (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dion vòng hoặc dẫn xuất của nó được thế bằng 

phenyl có phần tử thế chứa alkynyl có hoạt tính diệt cỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các ký hiệu có nghĩa như được 

xác định trong bản mô tả, hợp chất có công thức (I) tùy ý có mặt dưới dạng muối nông 
hóa dụng của nó và thích hợp dùng làm thuốc diệt cỏ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp kiểm soát cỏ dại, đặc biệt là cỏ một lá mầm, ở cây trồng có ích, bao gồm 
việc dùng hợp chất có công thức (I), hoặc chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này, dùng cho 
cây trồng hoặc khu vực trồng chúng. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
155 

(11) 44939 
(21) 1-2015-02465 (51) 7 C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 

35/00, 35/02, C07K 16/46 
(22) 12.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/074766 12.12.2013 (87) WO2014/093678 19.06.2014 
(30) 61/736,301      12.12.2012 US 

61/833,691      11.06.2013 US 
(71) VASCULOX INC.  (US) 

4320 Forest Park Ave., Suite 303, St. Louis, Missouri 63108, United States of America 
(72) William A. FRAZIER (US), Pamela T. MANNING (US), Gerhard FREY (US), Hwai 

Wen CHANG (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể đơn dòng và thể khảm gắn kết đặc hiệu với CD47 để 

điều trị chứng thiếu máu cục bộ và bệnh tự miễn 
  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng và đoạn gắn kết với kháng nguyên của chúng liên 

kết với, và ức chế hoạt tính của, CD47, cũng như kháng thể đơn dòng, thể khảm và các 
đoạn gắn kết với kháng nguyên của chúng, mà cạnh tranh với chúng để gắn kết với 
CD47. Sáng chế còn đề xuất tổ hợp bất kỳ của chúng. Các hợp chất kháng thể này có 
hiệu quả khác nhau trong việc 1) điều trị chứng thiếu máu cục bộ ở mô và tổn thương tái 
tưới máu do thiếu máu cục bộ (IRI) trong quá trình bảo quản và cấy ghép cơ quan, tăng 
huyết áp động mạch phổi, bệnh hồng cầu hình liềm, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các 
trường hợp khác của phẫu thuật và/hoặc tổn thương trong đó IRI là nguyên nhân gây 
bệnh; 2) điều trị bệnh tự miễn và bệnh viêm; và 3) làm tác nhân chống ung thư, là độc tố 
đối với các tế bào ung thư mẫn cảm, đẩy mạnh (làm tăng) sự hấp thụ và loại bỏ sự thực 
bào của chúng, và/hoặc trực tiếp tiêu diệt các tế bào này. 
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(11) 44940 
(21) 1-2015-02500 (51) 7 B21D  53/08, F28F  9/16 

(22) 18.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/084775           18.12.2013 (87) WO2014/098258 26.06.2014 
(30) 2012-289390           19.12.2012     JP 

2013-273826           16.12.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) KYOSHIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

20-7, Ebie7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) TOKURA Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất bộ trao đổi nhiệt, và máy 

điều hòa không khí và/ hoặc dàn nóng máy điều hòa không khí 
gắn bộ trao đổi nhiệt sản xuất theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất bộ trao đổi nhiệt, thậm chí khi vị 
trí phần miệng ống của bộ trao đổi nhiệt tiến hành giãn nở ống, thay đổi theo loại bộ 
trao đổi nhiệt, không cần cơ chế điều chỉnh vị trí dừng của tấm loe cũng như bất kỳ việc 
điều chỉnh phức tạp nào và bộ trao đổi nhiệt, trong đó chỗ loe cùng hình dạng và độ sâu 
nhất định không đổi được tạo ra tại phần miệng ống của các loại bộ trao đổi nhiệt khác 
nhau có độ dài khác nhau theo chiều dọc, và thiết bị cho phương pháp sản xuất bộ trao 
đổi nhiệt, máy điều hòa không khí và/hoặc dàn nóng máy điều hòa không khí gắn bộ 
trao đổi nhiệt sản xuất theo phương pháp này. Phương pháp đặc trưng ở chỗ, đế loe với 
chày dập loe trên đầu để xử lý tạo loe được nối với đế thân kẹp, quy trình tạo loe định 
trước được tiến hành bằng cách ép chày dập loe vào phần giãn nở của mặt miệng ống 
bằng cách ép chày dập loe về phía đế thân kẹp cố định và giữ tại đế dùng khóa qua 
phương tiện nối và tạo ra lực căng để tạo ra lực căng về hai phía với khoảng cách cố 
định, và sau đó rút đế loe, đế thân kẹp và đế trượt ra khỏi bộ trao đổi nhiệt. 
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(11) 44941 
(21) 1-2015-02504 (51) 7 A61K  31/121,  9/08, A61P  27/02,  

27/06 
(22) 18.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/053797          18.02.2014 (87) WO2014/129466 28.08.2014 
(30) 2013-030380          19.02.2013    JP 

2013-175075          26.08.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, Japan  
(72) KUROSE,Takahiro (JP), TAKAI, Yoshihiro (JP), MIYANO,Takayuki (JP), 

TAKEUCHI, Yusuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng cho niêm mạc để ngăn ngừa, làm thuyên giảm 

hoặc điều trị bệnh võng mạc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa geranylgeranylaxeton dùng cho niêm mạc của, ví 

dụ, mắt, mũi, khoang miệng hoặc họng để ngăn ngừa, làm thuyên giảm hoặc điều trị 
một cách hiệu quả các bệnh võng mạc như bệnh tăng nhãn áp, bệnh viêm võng mạc sắc 
tố, bệnh thoái hoá điểm vàng do tuổi tác và bệnh võng mạc do tiểu đường. 
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(11) 44942 
(21) 1-2015-02505 (51) 7 B32B  5/02,  13/12,  13/14,  5/00,  

5/10,  5/24,  5/28,  7/00,  7/02,  9/00,  
13/02,  19/00,  19/02,  27/00,  27/02 

(22) 12.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/076328 12.12.2013 (87) WO2014/090924 19.06.2014 
(30) 12290434.5      12.12.2012 EP 

13290132.3      11.06.2013 EP 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) HOTCHIN, Glen (GB), JONES, Nicholas (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Panen dùng trong công trình xây dựng và vách ngăn có 

panen này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến panen dùng trong công trình xây dựng bao gồm tấm vữa có hai mặt 

đối diện, tấm mỏng trên cơ sở polyme được tạo ra trên một hoặc cả hai mặt này. Tấm 
mỏng trên cơ sở polyme này được làm bằng vật liệu có khả năng gia công trong điều 
kiện kéo đơn trục để đạt được độ biến dạng kéo tối đa lên tới 0,12 là lớn hơn 2,1MJ/m3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vách ngăn có panen nêu trên. 
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(11) 44943 
(21) 1-2015-02516 (51) 7 F02M  61/10,  61/12,  61/14,  61/16,  

61/18 
(22) 26.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/058446           26.03.2014 (87) WO2014/157297 02.10.2014 
(30) 2013-074209           29.03.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2015 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) YANAGI, Jun (JP), KUNIHIRO, Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phun nhiên liệu và động cơ điêzen 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất thiết bị phun nhiên liệu và động cơ điêzen có thể làm 
giảm lượng dầu nhiên liệu cấp cho buồng đốt khi van đóng. Thiết bị phun nhiên liệu 
(10) được đề xuất có vỏ thiết bị (14), van kim (26), van trượt (44) được đặt tại đầu phía 
xa của van kim (26), và rãnh dọc (23) được tạo tại một vị trí khác với vị trí của các lỗ 
phun nhiên liệu (16a-16d) và thông với đường cấp nhiên liệu (24), khoang đưa dầu 
nhiên liệu vào (27) qua đó dòng dầu nhiên liệu được chảy vào van trượt (44), khoang 
đưa dầu nhiên liệu vào (27) thông với rãnh dọc (23) và khoang đưa dầu nhiên liệu vào 
(27) di chuyển đến vị trí thông với các lỗ phun nhiên liệu (16a-16d) khi đường cấp nhiên 
liệu (24) mở, và bề mặt ngoại vi bên ngoài của van trượt (44) đối diện với các lỗ phun 
nhiên liệu (16a-16d) và khoang đưa dầu nhiên liệu vào (27) di chuyển đến vị trí không 
thông với các lỗ phun nhiên liệu (16a-16d) khi đường cấp nhiên liệu (24) đóng. 
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(11) 44944 
(21) 1-2015-02528 (51) 7 H04B  1/00 

(22) 11.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2013/089101       11.12.2013 (87) WO2014/090160 A1 19.06.2014 
(30) 13/711,325            11.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  10.07.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHEN, Weizhong (US), GUO, Yuanbin (CN), SUN, Tong (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý tín hiệu băng gốc, thiết bị xử lý tín hiệu 

băng gốc và thiết bị truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông, thiết bị này bao gồm bộ xử lý tín hiệu số 

được tạo cấu hình để thực hiện phần phát hiện nhiều anten của quy trình xử lý tín hiệu 
băng gốc nhờ sử dụng bộ xử lý dấu phẩy động thứ nhất, và thực hiện tất cả các phần 
khác của quy trình xử lý tín hiệu băng gốc nhờ sử dụng bộ phận xử lý dấu phẩy động 
bán chính xác. Bộ xử lý dấu phẩy động thứ nhất có độ rộng bit lớn hơn hơn độ rộng bit 
của bộ phận xử lý dấu phẩy động bán chính xác. 
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(21) 1-2015-02531 (51) 7 H04W  72/12,  72/04,  7/26,  72/08 

(22) 17.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/SE2013/050913    17.07.2013 (87) WO2014/109688 17.07.2014 
(30) 61/750,054         08.01.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David  (SE), RAHMAN, Imadur (SE), SEMAAN, Eliane (SE), 

BEHRAVAN, Ali  (SE), SONG, Xinghua  (CN), LARSSON, Daniel (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông được thực hiện trong hệ 

thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây (14) bao gồm các điểm có các 

cấu hình TDD (time division duplex - song công phân chia thời gian). Thông tin thu 
được biểu thị cấu hình TDD của mỗi điểm trong số nhiều điểm mà thiết bị truyền thông 
không dây cụ thể (6) được kết nối đồng thời vào đó. Dựa trên thông tin thu được này, 
xác định được là một hoặc nhiều nguồn tài nguyên rađio miền thời gian được sử dụng 
bởi nhiều điểm là các nguồn tài nguyên xung đột được xác định bởi cấu hình TDD của 
một hoặc nhiều điểm trong số nhiều điểm là các nguồn tài nguyên liên kết lên và được 
xác định bởi cấu hình TDD của một hoặc nhiều điểm khác trong số nhiều điểm là các 
nguồn tài nguyên liên kết xuống. Đối với thiết bị (6), mỗi nguồn tài nguyên xung đột 
trong số một hoặc nhiều nguồn tài nguyên xung đột được quy định hoặc là nguồn tài 
nguyên liên kết lên để được sử dụng bởi thiết bị (6), nguồn tài nguyên liên kết xuống để 
được sử dụng bởi thiết bị (6), hoặc nguồn tài nguyên không được sử dụng bởi thiết bị 
(6), dựa trên một hoặc nhiều nguyên tắc để tối ưu việc sử dụng các nguồn tài nguyên 
xung đột.  
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(11) 44946 
(21) 1-2015-02540 (51) 7 E05B 27/00 

(22) 13.07.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   13.07.2015 
(75) Nguyễn Hoàng Sơn  (VN) 

9, đường số 8, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) ổ khóa chống chìa khóa vạn năng 

  (57)     Sáng chế đề xuất ổ khóa chống chìa khóa vạn năng có lõi khóa được cải tiến theo cách 

đơn giản để chống chìa khóa vạn năng một cách hiệu quả. ổ khóa bao gồm các bộ phận: 
thân khóa (10) có các lỗ (11) chứa lò xo (12) và chốt (13); lõi khóa hình trụ (20) có các 
lỗ (21) đối diện với các lỗ (11); lẫy khóa (14) có dạng hình trụ hoặc bi được bố trí trong 
các lỗ của lõi khóa hình trụ (20); và cơ cấu cam (30). Các lỗ (21) của lõi khóa hình trụ 
(20) có miệng mở rộng tại vị trí đối diện với các lỗ (11) của thân khóa (10). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2015 
(71) COSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L  (ES) 

Ctra. Huercal-Overa Baza Km. 59, E-04850 Cantoria (Almeria), Spain 
(72) BENITO LãPEZ, JosÐ Manuel (ES), GONZ¸LEZ HERN¸NDEZ, Leopoldo (ES), 

JARA GUERRERO, Juan Antonio (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Miếng lát bằng đá nhân tạo, phiến bằng đá nhân tạo, quy 

trình sản xuất miếng lát và quy trình sản xuất phiến này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới miếng lát bàng đá nhân tạo, phiến bằng đá nhân tạo, quy trình sản 

xuất miếng lát và quy trình sản xuất phiến này. Các miếng lát hoặc các phiến này được 
sử dụng làm vật liệu xây dựng, khác biệt ở chỗ, các miếng lát hoặc phiến này chứa các 
tầng khác nhau hoặc các vân của khối thay đổi, không đồng nhất, tạo ra hiệu quả thẩm 
mỹ đặc biệt, tương tự như với các sản phẩm bằng đá tự nhiên. 
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(72) DESAI, Neil, P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa hạt kích thước nano chứa albumin và 

paclitaxel 
  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm chứa các hạt kích thước nano chứa albumin và paclitaxel. 

Dược phẩm này có profin polyme/monome albumin đặc hiệu và đặc biệt thích hợp để 
điều trị bệnh như bệnh ung thư. 
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(72) MIYAZAKI, Susumu (JP), ISOSHIMA, Hirotaka (JP), OSHITA, Kengo (JP), 

KAWASHITA, Seiji (JP), NAGAHASHI, Noboru (JP), TERASHITA, Masakazu (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dẫn xuất spiropyrido[1,2-a]pyrazin được thế và dược phẩm 

chứa dẫn xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất spiropyrido[1,2-a]pyrazin được thế hoặc muối dược dụng 

của chúng, hữu dụng làm thuốc chống HIV. Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 
[I] hoặc [II] sau hoặc muối dược dụng của chúng: 

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. 
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(21) 1-2015-02608 (51) 7 E04C  3/08, E04B  1/18 

(22) 19.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/076399   19.12.2013 (87) WO2014/100336 26.06.2014 
(30) 61/739,217        19.12.2012 US 

14/133,151        18.12.2013 US 
(71) PATCO, LLC  (US) 

6260 Downing Street, Denver, Colorado 80216, United States of America 
(72) VANKER, John Louis (US), LASTOWSKI, Michael J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vì kèo, hệ vì kèo, thanh biên dùng cho vì kèo và phương pháp 

chế tạo vì kèo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ vì kèo có các vì kèo, mỗi vì kèo bao gồm thanh biên trên; thanh 

biên dưới, các thanh giằng ngoài và các thanh giằng trong, trong đó chiều dài của từng 
thanh giằng trong số các thanh giằng ngoài gần như bằng nhau và trong đó góc giữa 
từng bộ phận trong số các thanh giằng ngoài và thanh giằng biên trên là gần như bằng 
nhau. Ngoài ra, chiều dài của từng thanh giằng trong số các thanh giằng trong gần như 
bằng nhau và trong đó góc giữa từng thanh giằng trong xen kẽ và thanh biên trên là gần 
như bằng nhau. 
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(21) 1-2015-02616 (51) 7 B65D  35/02,  35/10 

(22) 26.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/084982      26.12.2013 (87) WO2014/104239 03.07.2014 
(30) 2012-287049      28.12.2012 JP 

2012-286986      28.12.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) TAMATANI, Shintaro (JP), CHIBA, Tetsuya (JP), INAGAWA, Yoshinori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Đồ chứa dạng ống có dán nhãn và phương pháp sản xuất đồ 

chứa dạng ống có dán nhãn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa dạng ống có dán nhãn (10) bao gồm khối chính dạng ống 

hình trụ (11) làm từ nhựa tổng hợp, có một phần đầu được gắn với phần phun và phần 
đầu kia bị chặn như một phần hàn kín đầu (13) sau khi 5 được nạp đầy dung tích, và một 
nhãn dán (14) làm từ nhựa tổng hợp dán trên bề mặt ngoại vi bên ngoài của phần thân 
(12) của khối chính dạng ống (11). Nhãn dán (14) được dán trên phần thân (12) sao cho 
mở rộng vào phạm vi của phần hàn kín đầu (13). Trên một đường bao quanh (13a) giữa 
phần hàn kín đầu (13) và phần thân (12), hoặc trong vùng lân cận của đường ranh giới 
(13a) trong phần 10 hàn kín đầu (13), một đường thẳng mảnh được ép thứ nhất (15a) 
được gắn vào, tốt hơn là được hình thành bằng cách giữ và ấn phần hàn kín đầu (13) từ 
cả hai phía. Đường thẳng mảnh được ép thứ nhất (15a) được hình thành sâu hơn theo 
hướng chiều dày so với vùng khác của phần hàn kín đầu (13). 
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(30) 61/787,292      15.03.2013 US 
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Gershon Shatz 6, P.O. Box 57137, 6157002 Tel Aviv, Israel 
(72) GAFNI, Izhar (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu cactông, khung của xe dùng sức người có kết cấu này 

và phương pháp sản xuất 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu cactông, khung của xe dùng sức người có kết cấu này và 

phương pháp sản xuất. Kết cấu cactông bao gồm hai hoặc nhiều hơn thanh dạng kéo dài 
được bố trí nghiêng góc với nhau và được cắt từ một phôi cactông nhiều lớp bao gồm ít 
nhất hai lớp tấm cactông được gấp quanh một thanh gia cố theo chiều dọc. Sáng chế còn 
đề cập tới khung của xe dùng sức người được tạo bởi kết cấu này và phương pháp sản 
xuất kết cấu. 
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(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) SZEWCZYK, Gregory (US), PATEL, Neeta Atul  (US), JOGUN, Suzanne  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thuốc đánh răng không làm thay đổi màu lông bàn chải và 

phương pháp làm sạch răng bằng thuốc đánh răng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc đánh răng không làm thay đổi màu lông bàn chải đánh răng 

một cách quá mức, ví dụ, sản phẩm kem đánh răng tạo màu có hệ chất màu chứa (i) 
màng dễ hòa tan hoặc dễ gây rã chứa một hoặc nhiều chất màu có khả năng giải phóng, 
và được giải phóng trong quá trình chải răng, và (ii) titan dioxit, trong đó hàm lượng 
titan dioxit nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,375% khối lượng kem đánh răng. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp làm sạch răng bằng thuốc đánh răng này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
170 

(11) 44954 
(21) 1-2015-02645 (51) 7 B63B  9/06 

(22) 21.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/057978    21.03.2013 (87) WO2014/097652 26.06.2014 
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6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048439 Japan 
(72) KAYAJIMA, Koichi (JP), IWASAKI, Masaki (JP), OHBA, Naoki (JP), 

MATSUMURA, Taketsune (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo kết cấu định hình dạng tàu, khối kết cấu 

phân chia và khối kết cấu linh hoạt di chuyển được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu dạng tàu (10) được chế tạo bằng cách tạo ra khối kết cấu 

phần mũi tàu (11) và khối kết cấu phần đuôi tàu (13), nối khối kết cấu phần mũi tàu (11) 
và khối kết cấu phần đuôi tàu (13) để tạo ra khối kết cấu linh hoạt (20), tách khối kết 
cấu linh hoạt (20) thành khối kết cấu phần mũi tàu (11) và khối kết cấu phần đuôi tàu 
(13) sau khi di chuyển khối kết cấu linh hoạt này trên biển, và nối khối kết cấu phần 
mũi tàu (11) và khối kết cấu phần đuôi tàu (13) với khối kết cấu phần giữa tàu (12). 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo kết cấu dạng tàu, phương pháp thiết kế 
kết cấu dạng tàu, khối kết cấu phân chia và khối kết cấu linh hoạt dùng trong các 
phương pháp này mà có thể tạo ra dạng hoàn thiện của kết cấu dạng tàu bằng cách chế 
tạo phần mũi tàu và phần đuôi tàu bởi xưởng chính và chế tạo phần giữa tàu và nối phần 
mũi tàu, phần giữa tàu, và phần đuôi tàu bởi xưởng bất kỳ thành kết cấu dạng tàu. 
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(72) KORTUNOV, Pavel (US), SISKIN, Michael (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tách cacbon dioxit ra khỏi dòng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách cacbon dioxit. Phương pháp được đề xuất để tách 
cacbon dioxit ra khỏi dòng khí bằng cách tiếp xúc CO2 trong vùng hấp thụ với dung 
dịch hấp thụ gồm có amin hoạt hóa và ít nhất một trong số các amin khác, trong đó 
amin hoạt hóa là amin bậc một hoặc bậc hai không án ngữ, alkanolamin, aminoete, 
amin bậc ba vòng hoặc không vòng, amin án ngữ không gian tốt hơn là gồm có 
aminoalkanol, aminoete, hoặc amin hai chức. Dung dịch hấp thụ có nồng độ amin tổng 
ít nhất là khoảng 3,0M, ở nhiệt độ thấp nhất là khoảng 10oC để hấp thụ ít nhất một phần 
cacbon dioxit vào trong dung dịch hấp thụ và tạo thành dòng giàu cacbon dioxit đã được 
hấp thụ trong dung dịch hấp thụ gồm có các sản phẩm phản ứng amin- cacbon dioxit 
được hòa tan trong dung dịch, trong đó dung dịch hấp thụ gồm có ít nhất một phần của 
dòng tái tuần hoàn thứ nhất và ít nhất một phần của dòng tái tuần hoàn thứ hai.  
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(JP), SHIRAKURA, Takashi  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Hợp chất azol benzen và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó. Các hợp 
chất này có hoạt tính ức chế xantin oxidaza và hữu dụng trong việc phòng ngừa và điều 
trị bệnh liên quan tới xantin oxidaza như bệnh gót, bệnh tăng axit uric máu, hội chứng 
tan khối u, bệnh sỏi tiết niệu, bệnh tăng huyết áp, chứng rối loạn mỡ máu, bệnh tiểu 
đường, các bệnh về tim mạch như bệnh xơ vữa động mạch vành hoặc bệnh suy tim, các 
bệnh về thận như bệnh đái tháo đường, các bệnh về hô hấp như bệnh tắc nghẽn phổi 
mãn tính, bệnh viêm ruột và bệnh tự miễn. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc và dược 
phẩm chứa hợp chất này hoặc muối dược dụng của nó làm thành phần hoạt tính.  
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(72) Shigeyasu MORIKAWA (JP), Takao TSUJIMURA  (JP), Takahiro FUJII (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ, composit và phương 

pháp sản xuất vật liệu kim loại và composit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ và phương pháp sản xuất 

vật liệu này. Vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ theo sáng chế được sử dụng cho 
composit có đặc tính uốn và bịt kín tốt giữa vật liệu kim loại và vật đúc bằng chế phẩm 
nhựa nhiệt dẻo. Vật liệu được tạo hình có lớp phủ này bao gồm vật liệu được tạo hình và 
lớp polypropylen được biến tính bằng axit chứa ít nhất 40% khối lượng polypropylen 
được biến tính bằng axit được bố trí trên bề mặt của vật liệu kim loại được tạo hình. Độ 
nhớt nóng chảy của lớp polypropylen được biến tính bằng axit này nằm trong khoảng từ 
1000 đến 10000 mPa.giây. Độ dày của lớp polypropylen được biến tính bằng axit này ít 

nhất là 0,2m. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất composit bao 
gồm vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ này. 
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(11) 44958 
(21) 1-2015-02667 (51) 7 A61K  8/64,  8/66, A61Q  19/00, 

C07K  14/46, C12N  9/64 
(62) 1-2012-01880   
(22) 30.11.2010 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2010/068509      30.11.2010 (87) WO2011/064384 03.06.2011 
(30) 0921001.4           30.11.2009   GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2015 
(71) AQUA BIO TECHNOLOGY ASA  (NO) 

Thormohlensgate 55 N-5008 Bergen, Norway 
(72) LEREN, Hans Kristian (NO), WALTHER, Bernt (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein thu được từ dịch ấp trứng cá, chế phẩm chứa chúng và 

phương pháp sản xuất protein này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các polypeptit khác nhau thu được từ dịch ấp trứng cá, trình tự axit 

nucleic mã hóa của chúng, chế phẩm có tác dụng dược lý chứa các polypeptit này và 
phân tử axit nucleic để sử dụng trong y tế và làm mỹ phẩm cho da, cụ thể là để làm ẩm 
da và/hoặc làm bong lớp sừng của da, dùng để điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn 
hoặc tình trạng bệnh của da ở động vật. 
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(11) 44959 
(21) 1-2015-02676 (51) 7 E04B  9/10,  9/12,  9/06 

(22) 14.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/058999    14.02.2014 (87) WO2014/125441 21.08.2014 
(30) VR2013A000040    14.02.2013    IT 
(75) CIPRIANI, GIUSEPPE  (IT) 

Via Fortunato Depero 25, I-38068 Rovereto TN, Italy 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu đỡ bằng kim loại của trần giả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đỡ bằng kim loại của trần giả. Thanh kim loại định hình (2, 
102, 202, 302) dùng cho trần giả và kết cấu đỡ dùng cho trần giả bao gồm ít nhất một 
cặp thanh kim loại định hình (2, 102, 202, 302). Thanh kim loại định hình bao gồm 
phần chính (8) và bộ phận cài liền khối (3, 103, 203, 303) liên kết, như một khối, hoặc 
như một chi tiết, với ít nhất một đầu của phần chính (8), trong đó bộ phận cài liền khối 
(3, 103, 203, 303) này bao gồm phần dạng tấm (10) và lưỡi hoặc cánh cài (6) liên kết 
như một chi tiết với phần dạng tấm (10), trong đó lưỡi hoặc cánh cài (6) này được cậy 
hoặc tách khỏi phần dạng tấm (10) này ở ít nhất hai cạnh (12, 13) của lưỡi cài (6) để tạo 
thành biên dạng cắt giống hình số "7". Tuy nhiên, lưỡi hoặc cánh cài (6) có thể dịch 
chuyển được bằng sự biến dạng đàn hồi giữa vị trí thứ nhất trong đó lưỡi cài (6) được 
định vị nhô khỏi mặt phẳng của phần dạng tấm (10), và vị trí thứ hai trong đó lưỡi cài 
(6) này được dịch chuyển đến mặt phẳng của phần dạng tấm (10). 
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(11) 44960 
(21) 1-2015-02678 (51) 7 C09D  4/00 

(22) 17.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/012006       17.01.2014 (87) WO2014/116511 A1 31.07.2014 
(30) 13/750,321            25.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  21.07.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) POSEY, David (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ, phương pháp phủ nền bằng chế phẩm này và lớp 

phủ được tạo ra từ  chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có tính chống xước và biến màu, chế phẩm phủ này 

chứa nhựa tạo màng có khả năng lưu hóa chứa ít nhất hai nhóm (met)acrylat đa chức và 
các hạt được phân tán trong nhựa này, các hạt này gồm (i) các hạt nano vô cơ và (ii) các 
hạt khoáng chống mòn. Hạt khoáng chống mòn này có cỡ hạt trung bình lớn hơn 3,5 
micromet. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ nền bằng chế phẩm nêu trên và lớp 
phủ được tạo ra từ chế phẩm này. 
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(11) 44961 
(21) 1-2015-02689 (51) 7 A61K  31/11, A61P  25/28, A61K  

47/44, A61P  25/16, C07C  47/46, 
A61P  25/14 

(22) 17.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/076936   17.12.2013 (87) WO2014/102090 03.07.2014 
(30) 92126        31.12.2012 LU 
(71) CESA ALLIANCE S.A.  (LU) 

80, rue des Romains, L-8041 Strassen, Luxembourg 
(72) VAN TILBORG, Reiner (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 4-hydroxy-2-metyl-5-(propan-2-yliden)xyclohex-3-

encarbaldehyt, dược phẩm chứa hợp chất này có tác dụng 
phòng ngừa và điều trị bệnh nhận thức, bệnh thoái hóa thần 
kinh hoặc bệnh thần kinh và quy trình bào chế dược phẩm này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1) hoặc muối dược dụng của nó, dược phẩm 
chứa hợp chất này dùng để phòng ngừa hoặc điều trị rối loạn hoặc bệnh nhận thức, thoái 
hóa thần kinh hoặc thần kinh như bệnh Alzheimer và quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(21) 1-2015-02693 (51) 7 B32B  15/095, B29C  45/14, C09D  

175/04,  201/00 
(22) 25.11.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/006918           25.11.2013 (87) WO2015044988 02.04.2015 
(30) 2013-204251           30.09.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2015 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.   (JP) 

3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 
(72) Shigeyasu MORIKAWA (JP), Tadashi NAKANO  (JP), Masaya YAMAMOTO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kim loại được tạo hình có lớp phủ bao gồm vật liệu kim 
loại được tạo hình và lớp phủ được tạo ra trên bề mặt của vật liệu kim loại được tạo hình 
này. Lớp phủ chứa nhựa polyuretan chứa đơn vị polycacbonat, trong đó tỷ lệ khối lượng 
của đơn vị polycacbonat so với tổng khối lượng nhựa trong lớp phủ nằm trong khoảng từ 

15 đến 80% khối lượng và lớp phủ này có độ dày lớn hơn 1,0m. 
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(11) 44963 
(21) 1-2015-02698 (51) 7 B60R  21/207,  21/233,  21/239 

(22) 13.06.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/066399           13.06.2013 (87) WO2014/115351 A1 31.07.2014 
(30) 2013-010337           23.01.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571 Japan 
(72) FUJIWARA, Yusuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm túi khí bên hông xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm túi khí bên hông xe để bảo vệ phần thân từ vai đến phần eo 
của người ngồi bởi các lực ép tương ứng với các sức chịu tải của phần thân. Trong túi 
khí bên hông (20) của cụm túi khí bên hông (10), phần túi sau (26) tại đó có bố trí dụng 
cụ bơm (22) được bơm phồng và được phình to sớm hơn so với phần túi trước (24) sao 
cho áp suất bên trong tại phần túi sau (26) là cao hơn áp suất bên trong tại phần túi trước 
(24). Do đó, trong khi vai (S) và các phần sau của ngực (C) và bụng (B), mà có sức chịu 
tải tương đối cao, được bảo vệ bởi phần túi sau (26) sớm, thì các phần trước của ngực 
(C) và bụng (B), mà có sức chịu tải tương đối thấp, được giữ êm bởi phần túi trước (24). 
Ngoài ra, phần eo (L) có sức chịu tải lớn hơn so với sức chịu tải của vai (S), ngực (C), và 
bụng (B) của người ngồi (P) được bảo vệ bởi phần túi bên dưới (28). Khi áp suất bên 
trong tại phần túi bên dưới (28) được tăng lên, lưu lượng khí từ phần túi bên dưới (28) 
đến phần túi sau (26) bị hạn chế bởi van kiểm tra (61). Kết quả là, áp suất bên trong tại 
phần túi bên dưới (28) được duy trì cao từ giai đoạn bảo vệ ban đầu đến giai đoạn bảo vệ 
sau. 
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(62) 1-2012-03760   
(22) 26.05.2011 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2011/062643         26.05.2011 (87) WO2012/002096 A1 05.01.2012 
(30) 2010-148286           29.06.2010    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2015 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA 
(72) SHIBAYAMA, Atsushi (JP), KAJIKI, Ryu (JP), KOBAYASHI, Masami (JP), 

MITSUNARI, Takashi (JP), NAGAMATSU, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất 6-axyl-1,2,4-triazin-3,5-dion, chế phẩm hoá nông và 

thuốc diệt cỏ chứa dẫn xuất này, và phương pháp phòng trừ cỏ 
dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 6-axyl-1,2,4-triazin-3,5-dion có hoạt tính diệt cỏ với liều 
lượng thấp khi được sử dụng cho đất trồng và tán lá. Dẫn xuất này có công thức 1 dưới 
đây:  

 
 
trong công thức này R1 là nguyên tử hydro; nhóm C1-C12 alkyl; nhóm C2-C6 alkenyl, 
v.v... R2 là nhóm C1-C12 alkyl, v.v... Y và Z là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử lưu huỳnh, 
và A là nhóm có 5 hoặc 6 cạnh, có thể chứa nguyên tử nitơ, nguyên tử oxy, hoặc nguyên 
tử lưu huỳnh. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm hoá nông và thuốc diệt cỏ chứa dẫn xuất 
này, cũng như phương pháp phòng trừ cỏ dại. 
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(62) 1-2012-00655   
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHEN, Jianle (KR), CHEON, Min-Su (KR), LEE, Jae-Chool (KR), MIN, Jung-Hye  

(KR), JUNG, Hae-Kyung  (KR), KIM, Il-Koo  (KR), LEE, Sang-Rae  (KR), LEE, 
Kyo-Hyuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđêo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđêo, thiết bị này bao gồm: bộ thu để nhận dòng 
bit của viđêo được mã hóa; bộ trích xuất để trích xuất, từ dòng bit, thông tin về kích 
thước tối đa của đơn vị mã hóa, là đơn vị dữ liệu trong đó hình ảnh được giải mã, và 
thông tin được tách chỉ báo xem đơn vị mã hóa hình ảnh có được tách thành các đơn vị 
mã hóa có độ sâu thấp hơn không; bộ xác định để xác định, trên cơ sở thông tin được 
tách được trích xuất, đơn vị mã hóa có được tách thành các đơn vị mã hóa có độ sâu 
thấp hơn không và xác định các đơn vị mã hóa có cấu trúc thứ bậc được tách từ đơn vị 
mã hóa tối đa; và bộ giải mã để giải mã hình ảnh trên cơ sở các đơn vị mã hóa được xác 
định có cấu trúc thứ bậc. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Hongping (CN), LEI, Dong (CN), GUO, Yi (CN), WU, Qiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định số bit chỉ thị bậc, trạm gốc và thiết bị 

đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định số bit chỉ thị bậc (RI), trạm gốc, và thiết bị 

đầu cuối. Phương pháp này bao gồm các bước: xác định bởi trạm gốc, thông tin chỉ thị 
theo sự liên lạc giữa thiết bị đầu cuối và trạm gốc và khả năng đa đầu vào đa đầu ra 
(MIMO) của thiết bị đầu cuối (UE), trong đó thông tin chỉ thị này bao gồm thông tin 
được thiết bị đầu cuối dùng để xác định số bit RI bị chiếm khi gửi; và gửi bởi trạm gốc, 
thông tin chỉ thị đến thiết bị đầu cuối, để thiết bị đầu cuối xác định, theo thông tin chỉ 
thị này, số bit RI bị chiếm khi gửi. Theo sáng chế, UE và trạm gốc sẽ thống nhất về số 
bit RI bị chiếm bởi thông tin.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
183 
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(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) SEOK, Yongho (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát đa hướng/phát quảng bá trong 

mạng chuyển tiếp của hệ thống mạng cục bộ (LAN) không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây và, cụ thể hơn là đề cập đến 

phương pháp và thiết bị dùng để phát đa hướng/phát quảng bá trong mạng chuyển tiếp 
của hệ thống LAN (Local Area Network - Mạng vùng cục bộ) không dây. Phương pháp 
trong đó phần tử chuyển tiếp phân phối khung phát đa hướng/phát quảng bá trong hệ 
thống LAN không dây, theo một phương án sáng chế, phương pháp bao gồm các bước: 
thu khung phát đa hướng/phát quảng bá từ STA (Station - Trạm); và phân phối khung 
phát đa hướng/phát quảng bá đến điểm truy cập gốc (AP). Khung phát đa hướng/phát 
quảng bá có thể được truyền bởi AP gốc theo sơ đồ phát quảng bá trong tập dịch vụ cơ 
bản (BSS). Trong khung phát đa hướng/phát quảng bá được truyền theo sơ đồ phát 
quảng bá bởi AP gốc, trường địa chỉ 1 (A1) có thể được thiết đặt tới địa chỉ phát đa 
hướng/phát quảng bá, truờng địa chỉ 2 (A2) cỏ thể được thiết đặt tới địa chỉ điều khiển 
truy cập phương tiện (MAC) của AP gốc, và trường địa chỉ 3 (A3) có thể thiết đặt làm 
địa chỉ MAC của STA, là địa chỉ nguồn của khung phát đa hướng/phát quảng bá. 
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(11) 44968 
(21) 1-2015-02751 (51) 7 A61K  31/513 

(22) 23.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/077478   23.12.2013 (87) WO2014/105821 03.07.2014 
(30) 61/747,128        28.12.2012  US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) LORSBACH Beth (US), OWEN W. John (GB), YAO Chenglin  (US), STELZER 

Lindsay (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 1-(benzoyl được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-3,4- 

dihydropyrimidin-2(1H)-on, chế phẩm chứa hợp chất này dùng 
để phòng trừ bệnh nấm và phương pháp phòng trừ và ngăn 
ngừa sự tấn công của nấm trên thực vật 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 1-(benzoyl được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-3,4-
dihydropyrimidin-2(1H)-on, chế phẩm chứa hợp chất này dùng để phòng trừ bệnh nấm 
và phương pháp phòng trừ và ngăn ngừa sự tấn công của nấm trên thực vật. 
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(11) 44969 
(21) 1-2015-02752 (51) 7 A61K  31/513 

(22) 23.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/077533   23.12.2013 (87) WO2014/105841 03.07.2014 
(30) 61/746,837        28.12.2012 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) LORSBACH Beth (US), OWEN W. John (GB), YAO Chenglin (GB), STELZER 

Lindsay (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất N-(được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-2-oxo-3,4- 

đihyđropyrimiđin-1(2H)-carboxylat, chế phẩm chứa hợp chất 
này dùng để phòng trừ bệnh nấm và phương pháp phòng trừ và 
ngăn ngừa sự tấn công của nấm trên thực vật 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(được thế)-5-flo-4-imino-3-metyl-2-oxo- 3,4-
đihyđropyrimiđin-1(2H)-carboxamit, chế phẩm chứa hợp chất này dùng để phòng trừ 
bệnh nấm và phương pháp phòng trừ và ngăn ngừa sự tấn công của nấm trên thực vât. 
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(11) 44970 
(21) 1-2015-02781 (51) 7 A61C  7/00 

(22) 02.01.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/ES2013/000003       02.01.2013 (87) WO2014/106676 10.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  30.07.2015 
(71) GENIOVA TECHNOLOGIES S. L.  (ES) 

Calle San Romualdo, 12-14 - 4a planta - local 4, 28037 Madrid, Spain 
(72) JIMENEZ CARABALLO, Santiago; (ES) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị nha khoa chỉnh hình răng đặt ở phần lưỡi - tiền đình 

có thể tháo rời và phương pháp sản xuất thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nha khoa chỉnh răng đặt ở phần lưỡi- tiền đình có thể tháo 

rời bao gồm hệ các mũ bọc răng riêng rẽ (12). Phần bên trong của mỗi mũ bọc răng (12) 
bao gồm khe (14) để nối với chi tiết cố định (21, 24 và 27) đính vào răng (20) và chi tiết 
bên ngoài (13) tạo thuận lợi cho các dây vòng đi qua vòm miệng (16), có dạng hình 
tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mũ 
bọc răng (12) bao gồm bước quét lấy mẫu khuôn hàm răng và xử lý khuôn hàm răng ảo 
để đưa vào các chi tiết điều chỉnh. Các mũ bọc răng (12, 25) được tạo ra sau khi in kết 
quả từ hàm răng giả (9) với các chi tiết khác nhau và sau đó thực hiện phương pháp dập 
khuôn hoặc từ việc in tập tin tương ứng với mũ bọc răng ảo được sản xuất dựa trên hàm 
răng giả ảo (8) bao gồm hình hộp phẳng ảo (4) và bán cầu ảo (5). 
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(11) 44971 
(21) 1-2015-02782 (51) 7 H04W  28/18,  76/04, H04B  7/26 

(22) 07.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/SE2014/050010      07.01.2014 (87) WO2014/120061 07.08.2014 
(30) 61/758,622           30.01.2013   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) KWONG, Waikwok (SE), KARLSSON, Patrik (SE), OVESJO, Fredrik (SE), 

HELLANDER, Bo (SE), CAVERNI, Alessandro (IT), PRADAS, Jose Luis (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp áp dụng sự thay đổi về cấu hình hoặc 

trạng thái của bộ mang sóng vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị áp dụng sự thay đổi về cấu hình hoặc trạng 

thái của bộ mang sóng vô tuyến, và thiết bị thứ nhất trong số thiết bị truyền thông không 
dây (22) và trạm cơ sở (20) để thực hiện phương pháp này. Bộ mang sóng vô tuyến hỗ 
trợ việc truyền dữ liệu qua kết nối vô tuyến giữa thiết bị truyền thông không dây (22) và 
trạm cơ sở (20) với các đặc tính truyền dữ liệu xác định. Phương pháp này bao gồm 
bước thực hiện việc kết hợp với thiết bị thứ hai trong số thiết bị truyền thông không dây 
(22) và trạm cơ sở (20) để thống nhất về thời gian để áp dụng một cách đồng bộ sự thay 
đổi tại thiết bị truyền thông không dây (22) và trạm cơ sở (20). Phương pháp này còn 
bao gồm bước, theo sự thống nhất về thời gian, áp dụng một cách đồng bộ sự thay đổi về 
thời gian đó. 
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(11) 44972 
(21) 1-2015-02796 (51) 7 A61P  37/00, A61K  39/395, C07K  

16/28 
(22) 23.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/077898    23.12.2013 (87) WO2014/106602 10.07.2014 
(30) 61/748,201         02.01.2013 US 
(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A.  (CH) 

Chemin de la Combeta 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland 
(72) ATTINGER Antoine (CH), BACK Jonathan Albert (CH), BLEIN Stanislas  (CH), 

LISSILAA Rami (CH), SKEGRO Darko (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể hoặc mảnh kháng thể gắn kết với TL1A, epitop trên 

TL1A hòa tan của người, axit nucleic phân lập được, chế phẩm 
và vật phẩm chứa kháng thể hoặc mảnh kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc mảnh kháng thể gắn kết với TL1A. Cụ thể là, sáng 
chế đề cập đến kháng thể hoặc mảnh kháng thể gắn kết với TL1A bao gồm chuỗi nặng 
CDR1 chứa trình tự axit amin nêu trong SEQ ID NO: 51, và/hoặc chuỗi nặng CDR2 
chứa trình tự axit amin nêu trong SEQ ID NO: 52, và/hoặc chuỗi nặng CDR3 chứa trình 
tự axit amin nêu trong SEQ ID NO: 53, và/hoặc bao gồm chuỗi nhẹ CDR1 chứa trình tự 
axit amin nêu trong SEQ ID NO: 54, và/hoặc chuỗi nhẹ CDR2 chứa trình tự axit amin 
nêu trong SEQ ID NO: 55 và/hoặc chuỗi nhẹ CDR3 chứa trình tự axit amin nêu trong 
SEQ ID NO: 56. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến epitop trên TL1A hòa tan của 
người, axit nucleic phân lập được, chế phẩm và vật phẩm chứa kháng thể hoặc mảnh 
kháng thể này. 
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(11) 44973 
(21) 1-2015-02800 (51) 7 H05B  37/02 

(22) 13.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/001171   13.02.2014 (87) WO2014/126392 A1 21.08.2014 
(30) 10-2013-0015924        14.02.2013 KR 
(71) J&C TECHNOLOGY CO., LTD.  (KR) 

#13, Yongmeori 6-gil, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do 740-040, Republic of Korea 
(72) JANG, Min Jun (KR), JANG, Woo Jun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mạch cấp điện để thay đổi tần số nhấp nháy của điôt phát 

quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch cấp điện để làm tăng tần số nhấp nháy của điôt phát quang 

nhờ mạch nạp/xả và công tắc được đấu nối ở giữa nguồn điện áp xoay chiều và tải. 
Mạch này bao gồm: mạch chỉnh lưu được đấu nối với nguồn điện áp xoay chiều để 
chỉnh lưu toàn sóng điện áp xoay chiều của nguồn điện áp xoay chiều; mạch nạp/xả có 
một đầu được đấu nối với thiết bị đầu cuối đầu ra của mạch chỉnh lưu và mạng điôt phát 
quang và đầu kia nối đất để được nạp với điện áp đầu ra của mạch chỉnh lưu và để cấp 
nguồn cho mạng điôt phát quang; công tắc thứ nhất được bố trí trong đường dẫn kết nối 
mạch nạp/xả và mạng điôt phát quang; và bộ điều khiển để điều khiển công tắc thứ nhất 
làm cho mạch nạp/xả xả ra trong khoảng A với lượng ít hơn điện áp phụ thêm của mạng 
điôt phát quang, do đó làm cho mạng điôt phát quang nhấp nháy ít nhất một lần trong 
khoảng A. Mạch cấp điện theo sáng chế có thể sử dụng, nhờ mạch nạp/xả và công tắc, 
điện áp dạng xung bằng hoặc lớn hơn điện áp phụ thêm cho các vùng ngoại biên của 
pha 180 độ trong đó điện áp được cấp từ nguồn điện áp xoay chiều bằng hoặc nhỏ hơn 
điện áp phụ thêm và vì vậy không thể vận hành điôt phát quang. Do đó, mạch cấp điện 
theo sáng chế có thể làm tăng tần số nhấp nháy của điôt phát quang đến trị số lớn hơn 
240Hz (khi nguồn điện áp xoay chiều là 60Hz). 
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(71) GILEAD PHARMASSET LLC  (US) 
c/o Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United 
States of America 

(72) CHAL, Ben (US), MOGALIAN, Erik (US), PAKDAMAN, Rowchanak (US), OLIYAI, 
Reza (US), STEFANIDIS, Dimitrios (US), ZIA, Vahid (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa hai hợp chất kháng virut 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm có chứa lượng hữu hiệu của ledipasvir về cơ bản ở dạng 
vô định hình và lượng hữu hiệu của sofosbuvir về cơ bản ở dạng tinh thể. 
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(11) 44975 
(21) 1-2015-02808 (51) 7 A61K  49/00 

(22) 02.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/010103   02.01.2014 (87) WO2014/107533 10.07.2014 
(30) 61/749,228        04.01.2013 US 

61/819,481        03.05.2013 US 
(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.  (IL) 

5 Basel Street, P.O. Box 3190, 49131 Petach Tikva, Israel 
(72) SCHWARTZ, Rivka (IL), BAKSHI, Shlomo (IL), FOWLER, Kevin, Daniel (US), 

TOWFIC, Fadi, George (US), FUNT, Jason, Michael (US), ZESKIND, Benjamin, 
James (US), ARTOMOV, Maksym (UA) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xác định đặc tính của dược chất liên quan đến 

glatiramer axetat và quy trình sản xuất dược phẩm chứa 
dược chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định đặc tính của dược chất liên quan đến 
glatiramer axetat. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình nhận biết sự sai khác 
giữa các dược chất liên quan đến glatiramer axetat, quy trình sản xuất dược phẩm chứa 
dược chất liên quan đến glatiramer axetat, quy trình đưa ra lưu hành dược phẩm chứa 
dược chất liên quan đến glatiramer axetat, phương pháp xác định hoạt tính cận tối ưu 
của dược chất liên quan đến glatiramer. 
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Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) UGUR, Kemal (FI), HANNUKSELA, Miska (FI), LAINEMA, Jani (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã viđeo. Theo một số 
phương án, hình ảnh thứ nhất có độ phân giải thứ nhất trên lớp thứ nhất được mã hóa 
không dự đoán liên lớp; hình ảnh thứ hai có độ phân giải thứ hai trên lớp thứ hai được 
mã hóa không dự đoán liên lớp; hình ảnh thứ ba có độ phân giải thứ hai trên lớp thứ hai 
được mã hóa không dự đoán liên lớp và không tham chiếu tạm thời đến các hình ảnh 
trước hình ảnh thứ hai. Ngoài ra, chỉ báo tương ứng được mã hóa. Theo một số phương 
án, một hoặc nhiều chỉ báo nhận được để xác định liệu điểm chuyển, mà tham chiếu đến 
hình ảnh được mã hóa sử dụng dự đoán liên lớp, từ lớp thứ nhất đến lớp thứ hai có tồn 
tại hay không, và nếu có, các hình ảnh trong lớp thứ nhất trước điểm chuyển, các hình 
ảnh được kết hợp với điểm chuyển và các hình ảnh trong lớp thứ hai sau điểm chuyển 
được giải mã. 
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(86) PCT/EP2014/051731    29.01.2014 (87) WO2014/118240 A1 07.08.2014 
(30) 13153600.5         01.02.2013   EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands. 
(72) PARRY, Neil James (GB), O'KEEFFE, Joanne Clare (GB), SMITH, Christopher 

Francis (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kháng vi sinh vật bao gồm lactam và hydrotrop và 

phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng vi sinh vật bao gồm lactam và hydrotrop. Chế 

phẩm phụ gia kháng vi sinh vật bao gồm lactam và hydrotrop cũng được đề cập đến. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm kháng vi sinh vật 
này. 
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(72) SAMANWONG Somsak (TH), MANN Richard K. (US), NGUYEN Lap (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn trong 

vùng trồng dứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn trong vùng 

trồng dứa, phương pháp này bao gồm bước phun (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng 
của nó lên thực vật hoặc vùng liền kề với thực vật hoặc phun vào đất để ngăn ngừa sự 
nảy mầm hoặc sự phát triển của thực vật. Các phương pháp này có thể còn bao gồm 
bước phun (b) thuốc trừ vật hại thứ hai hoặc muối hoặc este nông dụng của nó lên thực 
vật hoặc vùng liền kề với thực vật hoặc vào đất liền kề với nó. Theo một số phương án, 
(b) bao gồm chất ức chế ACCaza, như cyhalofop-butyl, haloxyfop-metyl, fluazifop-P-
butyl, hoặc các hỗn hợp của chúng. 
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LARELLE Dominique (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa penoxsulam và 

acetoclo, và phương pháp phòng trừ thực vật không mong 
muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa lượng hữu hiệu diệt cỏ có tác dụng hiệp 
đồng của (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng của nó và (b) acetoclo hoặc muối nông 
dụng của nó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không 
mong muốn, phương pháp này bao gồm bước phun (a) penoxsulam hoặc muối nông 
dụng của nó và (b) acetoclo hoặc muối nông dụng của nó lên thực vật hoặc vùng liền kề 
với thực vật này, hoặc phun vào đất hoặc nước để ngăn ngừa sự xuất hiện của thực vật, 
trong đó mỗi (a) và (b) được dùng với lượng đủ để tạo ra tác dụng diệt cỏ hiệp đồng. 
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1714, United States of America 

(72) Ye-Kui Wang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý và mã hoá dữ liệu viđeo và vật 

ghi bất biến đọc được bởi máy tính có chứa các lệnh để xử lý 
dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu viđeo bao gồm các bước: nhận chuỗi 
viđeo được mã hóa gồm các hình ảnh được mã hóa của chuỗi viđeo và nhận các tham số 
định thời cho chuỗi viđeo được mã hóa, tham số này gồm chỉ báo về việc xem giá trị 
đếm thứ tự hình ảnh (POC-Picture Order Count) cho mỗi hình ảnh trong chuỗi viđeo 
được mã hoá mà không phải là hình ảnh thứ nhất trong chuỗi viđeo được mã hoá theo 
thứ tự giải mã có tỷ lệ với thời gian 
kết xuất hình ảnh liên quan tới thời 
gian kết xuất của hình ảnh thứ nhất 
trong chuỗi viđeo được mã hoá ở 
cấu trúc cú pháp của tập tham số 
vi®eo (VPS-Video Parameter Set) 
được tham chiếu bởi chuỗi viđeo 
được mã hóa. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp mã hóa dữ liệu 
viđeo bao gồm các bước: mã hóa 
các hình ảnh của chuỗi viđeo nhằm 
tạo ra chuỗi viđeo được mã hóa bao 
gồm các hình ảnh đã được mã hoá 
và báo hiệu các tham số định thời 
cho chuỗi viđeo được mã hóa bằng 
cách báo hiệu chỉ báo trong cấu trúc 
cú pháp VPS được tham chiếu bởi 
chuỗi viđeo được mã hoá. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến thiết bị xử 
lý và mã hóa dữ liệu viđeo và vật 
ghi bất biến đọc được bởi máy tính 
có chứa các lệnh để xử lý dữ liệu 
vi®eo. 
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(54) Phương pháp và thiết bị xử lý và mã hoá dữ liệu viđeo và vật 

ghi bất biến đọc được bởi máy tính có chứa các lệnh để xử lý 
dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa dữ liệu viđeo bao gồm các bước: mã hóa các 
hình ảnh của chuỗi viđeo nhằm tạo ra chuỗi viđeo được mã hóa bao gồm các hình ảnh 
đã được mã hóa và báo hiệu các tham số định thời cho chuỗi viđeo được mã hóa bằng 
cách báo hiệu trực tiếp điều kiện báo hiệu số nhịp đồng hồ tương ứng với chênh lệnh của 
các giá trị đếm thứ tự hình ảnh (POC-Picture Order Count) bằng 1 ở ít nhất một trong 
các cấu trúc cú pháp của tập tham số viđeo (VPS-Video Parameter Set) được tham chiếu 
bởi chuỗi viđeo được mã hóa và cấu trúc cú pháp của tập tham số chuỗi (SPS-Sequence 
Parameter Set) được tham chiếu bởi chuỗi viđeo được mã hóa. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp xử lý dữ liệu viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: nhận chuỗi viđeo 
được mã hóa bao gồm các hình ảnh được mã hóa của chuỗi viđeo này; và nhận các tham 
số định thời cho chuỗi viđeo được mã hóa mà bao gồm điều kiện báo hiệu số nhịp đồng 
hồ tương ứng với chênh lệnh của các giá trị POC bằng 1 một cách trực tiếp ở ít nhất một 
trong các cấu trúc cú pháp VPS được tham chiếu bởi chuỗi viđeo được mã hóa và cấu 
trúc cú pháp SPS được tham chiếu bởi chuỗi viđeo được mã hóa. Sáng chế cũng đề xuất 
thiết bị xử lý và mã hóa dữ liệu video và vật ghi bất biến đọc được bởi máy tính có chứa 
các lệnh để xử lý dữ liệu viđeo. 
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ghi bất biến đọc được bởi máy tính có chứa các lệnh để xử lý 
dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu video bao gồm bước nhận chuỗi video 
được mã hóa gồm các hình ảnh được mã hóa của chuỗi video và nhận các tham số định 
thời cho chuỗi video được mã hóa mà bao gồm thang thời gian và số lượng đơn vị trong 
nhịp đồng hồ tối đa cho mỗi lần ở cấu trúc cú pháp của tập tham số video (VPS- Video 
Parameter Set) được tham chiếu bởi chuỗi video được mã hóa và tối đa cho mỗi lần ở 
phần thông tin khả năng sử dụng video (VUI-Video Usability Information) của cấu trúc 
cú pháp của tập tham số chuỗi (SPS-Sequence Parameter Set) được tham chiếu bởi chuỗi 
video được mã hóa. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp mã hóa dữ liệu video bao 
gồm bước mã hóa các hình ảnh của chuỗi video nhằm tạo ra chuỗi video được mã hóa 
và báo hiệu các tham số định thời cho chuỗi video được mã hóa bằng cách báo hiệu ít 
nhất một phần thang thời gian và số lượng đơn vị trong nhịp đồng hồ tối đa cho mỗi lần 
trong cấu trúc cú pháp VPS và tối đa cho mỗi lần trong phần VUI của cấu trúc cú pháp 
SPS. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị xử lý và mã hóa dữ liệu video và vật ghi bất biến 
đọc được bởi máy tính có chứa các lệnh để xử lý dữ liệu video. 
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(54) Thể trime ổn định chứa ba gp140 polypeptit và dược phẩm chứa 

thể trime ổn định này dùng để làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể trime ổn định chứa ba gp140 polypeptit. Ngoài ra, sáng chế còn 

đề cập đến dược phẩm chứa thể trime ổn định, phân tử axit nucleic chứa trình tự nucletit 
mã hóa ít nhất một gp140 polypeptit, vật truyền chứa phân tử axit nucleic, vacxin chứa 
dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin này dùng để điều trị hoặc làm giảm nguy cơ 
lây nhiễm HIV. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo để giải mã entropy đoạn lát  

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giải mã entropy để giải mã viđeo. Phương pháp giải mã viđeo 
bao gồm: nhận, từ dòng bit, thông tin về kích cỡ tối đa của đơn vị mã hóa; nhận, từ dòng 
bit, thông tin thứ nhất chỉ ra liệu đoạn lát phụ thuộc có được phép chứa trong ảnh không; 
xác định ít nhất một đơn vị mã hóa tối đa chứa trong đoạn lát thứ nhất, dựa trên kích cỡ 
đơn vị mã hóa tối đa, được xác định bằng cách sử dụng thông tin về kích cỡ tối đa; 
nhận, từ dòng bit, thông tin thứ hai chỉ ra liệu đơn vị mã hóa tối đa gần hiện tại có phải 
là phần cuối của đoạn lát thứ nhất không; xác định số lượng điểm vào của các tập con, 
chứa trong đoạn lát thứ nhất, dựa trên thông tin thứ ba nhận được từ phần đầu đoạn lát 
của dòng bit; và xác định các vị trí của các điểm vào bằng cách sử dụng khoảng dịch lớn 
hơn số lượng chỉ ra bởi thông tin thứ tư nhận được từ phần đầu đoạn lát 1 đơn vị, và lưu 
trữ biến số ngữ cảnh của đoạn lát thứ nhất nếu thông tin thứ nhất chỉ ra rằng đoạn lát 
phụ thuộc được phép bao gồm trong ảnh và thông tin thứ hai chỉ ra rằng đơn vị mã hóa 
tối đa hiện tại là phần cuối của đoạn lát thứ nhất, trong đó số lượng và các vị trí của 
điểm vào được xác định nếu tấm có thể được chứa trong đoạn lát của ảnh hoặc bước 
đồng bộ hóa có thể được thực hiện đối với các biến số ngữ cảnh của đơn vị mã hóa tối 
đa hiện tại được chứa trong ảnh. 
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(54) Chế phẩm chống bám bẩn, phương pháp ngăn ngừa sự bám bẩn 

trên vật nền trong môi trường nước và vật nền được sơn bằng 
chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chống bám bẩn bao gồm polyme hóa rắn được và 
polyme/oligome chứa oxyalkylen được flo hóa bao gồm (a) một hoặc nhiều nhóm được 
flo hóa có công thức: 

 

 
 

trong đó: p là 0 hoặc 1, m từ 0 đến 6, và R1, R2, R3, và R4 có thể là H; F; Cl; Br; nhóm 
alkyl hoặc alkyloxyalkan mạch thẳng, mạch nhánh hoặc mạch vòng có 1 đến 16 nguyên 
tử cacbon tùy ý được thế bằng F; và (b) trên polyme/oligome có từ 4 đến 100 nhóm 
oxyalkylen có công thức: 

 

 
 

trong đó: n từ 0 đến 4, và R5, R6 ,R7, và R8 có thể độc lập là H hoặc nhóm C1-C16 alkyl 
mạch thẳng, mạch nhánh hoặc mạch vòng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập phương pháp 
ngăn ngừa sự bám bẩn trên vật nền trong môi trường nước và vật nền được sơn bằng chế 
phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tăng cường độ bền của chi tiết cố định hình que 

làm bằng kim loại và đinh vít 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đinh vít (6) có phần không có ren (8) nằm giữa đường ren (3) được 

tạo ra bằng cách cán và đầu (4) được tạo ra bằng cách rèn chồn. Sáng chế đề xuất rằng, 
sau khi rèn chồn đầu (4), đường kính của thân không có ren (8) được giảm, ví dụ, 
0,1mm, nhờ hoạt động đẩy qua lại, ví dụ đẩy qua khuôn đúc (9). Nhờ đó, giới hạn chảy 
và giới hạn chảy quy ước 0,2% và độ bền uốn của thân (8) của đinh vít (6) tăng lên. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tăng cường độ bền của chi tiết cố định hình que 
làm bằng kim loại. 
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MATAIGNE Jean-Michel  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm kim loại và phương pháp sản xuất tấm kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại bao gồm nền mang (3) có ít nhất một mặt (5) được 
phủ bằng lớp mạ kim loại (7) chứa nhôm với lượng tA1 nằm trong khoảng từ 3,6 đến 
3,8% khối lượng, và lượng magie tMg nằm trong khoảng từ 2,7 đến 3,3% khối lượng. Lớp 
phủ này có vi cấu trúc bao gồm nền dạng phiến là hỗn hợp eutectic ba thành phần 
Zn/Al/MgZn2 và có thể: 

 - Zn ở dạng nhánh cây với tỷ lệ tổng diện tích lớn hơn 5,0%, 
 - hỗn hợp eutectic hai thành phần Zn/MgZn2 ở dạng hoa với tỷ lệ tổng diện tích 
nhỏ hơn hoặc bằng 15,0%, 

- bề mặt hỗn hợp eutectic hai thành phần Zn/Al ở dạng nhánh cây với tỷ lệ tổng 
diện tích nhỏ hơn 1,0% 

 - MgZn2 ở dạng đảo nhỏ với tỷ lệ tổng diện tích nhỏ hơn 1,0%. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm kim loại này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp, thiết bị đầu cuối và nút truy cập làm thích ứng 

mạng di động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị đầu cuối và nút truy cập để làm thích ứng 

mạng di động. Theo phương pháp làm thích ứng mạng di động (800) này, thiết bị đầu 
cuối (802) được kết nối tới nút truy cập thứ nhất (804) của mạng di động (800) thông 
qua kết nối thứ nhất và tới nút truy cập thứ hai (808) thông qua kết nối thứ hai. Nút truy 
cập thứ nhất (804) điều khiển việc truyền dữ liệu cho thiết bị đầu cuối (802) và nút truy 
cập thứ hai (808) trợ giúp việc truyền dữ liệu cho thiết bị đầu cuối (802). Phương pháp 
bao gồm bước xác định (7) xem liệu chất lượng của ít nhất một kết nối trong kết nối thứ 
nhất và kết nối thứ hai là có bị suy giảm hay không, thu (7) thông tin suy giảm chất 
lượng về việc suy giảm chất lượng của ít nhất một kết nối trong kết nối thứ nhất và kết 
nối thứ hai dựa trên bước xác định và làm thích ứng (896, 8, 898, 899, 10, 11) mạng di 
động (800) dựa trên bước thu. Nhờ đó có thể thực hiện được việc làm thích ứng mạng 
một cách dễ dàng, hiệu quả và thuận tiện trong trường hợp mà trong đó ít nhất một kết 
nối trong kết nối thứ nhất và kết nối thứ hai đã bị suy giảm hoặc bị thất bại. 
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(54) Phương pháp và thiết bị trình diễn dữ liệu tái tạo âm thanh và 

vật ghi bất biến lưu trữ phần mềm để thực hiện phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp trình diễn dữ liệu tái tạo âm thanh. Nhiều vị trí nguồn ảo 
có thể được xác định cho một không gian mà các đối tượng âm thanh có thể được di 
chuyển bên trong đó. Quy trình thiết lập để trình diễn dữ liệu âm thanh có thể bao gồm 
việc nhận dữ liệu vị trí loa tái tạo và tính toán trước các trị số khuếch đại cho mỗi nguồn 
ảo theo dữ liệu vị trí loa tái tạo và mỗi vị trí nguồn ảo. Các trị số khuếch đại có thể được 
lưu trữ và được sử dụng trong “thời điểm chạy”, trong khi dữ liệu tái tạo âm thanh được 
trình diễn đối với các loa của môi trường tái tạo. Trong suốt thời điểm chạy, đối với mỗi 
đối tượng âm thanh, các phân bố từ các vị trí nguồn ảo bên trong khu vực hoặc không 
gian được xác định bởi dữ liệu vị trí đối tượng âm thanh và dữ liệu kích thước đối tượng 
âm thanh có thể được tính toán. Một tập gồm các trị số khuếch đại cho mỗi kênh đầu ra 
của môi trường tái tạo có thể được tính toán dựa trên, ít nhất một phần, các phân bố đã 
tính toán. Mỗi kênh đầu ra có thể tương ứng với ít nhất một loa tái tạo của môi trường 
tái tạo. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất thiết bị trình diễn dữ liệu tái tạo âm thanh và vật 
ghi bất biến lưu trữ phần mềm để thực hiện phương pháp nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất axit nitric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit nitric, trong đó nitơ oxit được tạo ra trước 
tiên trong bộ phận đốt amoniac (2), và sau đó chúng được nạp vào ít nhất một tháp hấp 
thụ (4,5). Trong tháp hấp thụ (4,5), nitơ oxit được cho tiếp xúc với nước và oxy, trong đó 
có ít nhất một phần của hỗn hợp khí chứa nitơ phản ứng với nước và oxy để tạo thành 
dung dịch nước chứa axit nitric mà axit này được lấy ra từ đáy của tháp hấp thụ (4,5) và 
tiếp đó được nén và được nạp nhờ đường ống thẳng đứng (12, 14, 21) trở lại tháp hấp thụ 
(4,5). Để hạn chế tối đa nồng độ của nitơ oxit trong khí thải từ quy trình này, sáng chế 
đề xuất oxy được nạp vào ở dạng lỏng hoặc dạng khí vào trong vùng của đường ống 
thẳng đứng (12, 14, 21) ở vị trí thấp hơn về độ cao. Điều này làm thúc đẩy việc hòa tan 
oxy và cả phản ứng của oxy với nitơ oxit đã hòa tan để tạo ra axit nitric. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến hệ thống sản xuất axit nitric. 
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(54) Màng chắn khí, thiết bị điện tử có màng chắn khí và phương 

pháp chế tạo màng chắn khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất màng chắn khí có các đặc tính chắn khí cao và độ bền uốn cao. Màng 

chắn khí theo sáng chế bao gồm polyme cơ sở có lớp vô cơ [A] và lớp hợp chất silic [B] 
xếp chồng theo thứ tự này ít nhất ở một phía của polyme cơ sở, lớp vô cơ [A] chứa hợp 
chất kẽm và silic oxit, lớp hợp chất silic [B] chứa silic oxynitrit, và lớp vô cơ [A] và lớp 
hợp chất silic [B] tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế 
tạo màng chắn khí và thiết bị điện tử có màng chắn khí. 
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(54) Phương pháp sản xuất nắp lon, nắp lon và thân lon 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất nắp lon, nắp lon, và thân lon. Trong phương 
pháp sản xuất nắp lon theo sáng chế, trong công đoạn gia công kéo giãn, độ cao của tấm 
nắp (11) được duy trì bằng cách đỡ tấm nắp (11) từ phía dưới, phần mép uốn (13) được 
cố định từ phía trên và phía dưới, và dịch chuyển của phần mép uốn (13) bị giới hạn 
theo cả hướng lên trên lẫn theo chiều ngang. Trong công đoạn gia công kéo giãn, ngoại 
lực được tác dụng lên phần đáy của rãnh theo chu vi (12) theo hướng xuống dưới ở trạng 
thái này, và phần đáy của rãnh theo chu vi (12) bị ép xuống dưới. Do đó, tấm nắp (11) 
được kéo về phía ngoài theo hướng kính của tấm nắp (11), và ứng suất được tạo ra trên 
phôi tấm (11) như được thể hiện bằng mũi tên đen, ứng suất này có tác dụng giảm bớt 
trạng thái biến dạng của nắp lon trong khi cắt giảm công đoạn tạo ra các hình dạng nhất 
định trên nắp lon. 
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(54) Phương pháp và hệ thống triển khai điện toán để phân phối 

đồng thời nhiều luồng dữ liệu nội dung ở nhiều định dạng nội 
dung đến một hoặc nhiều thiết bị điện toán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống triển khai điện toán để phân phối đồng 
thời các luồng dữ liệu nội dung (CDS) ở nhiều định dạng nội dung, ví dụ, nội dung 
truyền hình cáp trực tiếp, nội dung trò chơi, nội dung truyền thông xã hội, nội dung 
được tạo bởi người dùng, v.v., đến một hoặc nhiều thiết bị điện toán. Nền tảng phân phối 
nội dung tương tác (ICDP) nhận các lựa chọn người dùng của CDS và các định dạng nội 
dung qua giao diện đồ họa người dùng (GUI) và nhận một hoặc nhiều CDS trong một 
hoặc nhiều định dạng nội dung từ nhiều nguồn nội dung dựa trên các lựa chọn người 
dùng. ICDP đồng bộ các CDS bằng cách mã hóa các CDS thành định dạng dữ liệu thông 
thường và điều chỉnh tốc độ truyền của CDS. ICDP truyền và hiển thị đồng thời các CDS 
trong một hoặc nhiều cửa sổ có thể cấu hình được trên màn hình hiển thị của mỗi thiết 
bị điện toán ở các thời điểm cấu hình được qua GUI. ICDP tạo điều kiện cho tương tác 
và khởi tạo giao tác giữa các thiết bị điện toán khi hiển thị đồng thời các CDS được đồng 
bộ. 
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(11) 44994 
(21) 1-2015-02897 (51) 7 G10L  19/028 

(22) 28.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/051630      28.01.2014 (87) WO2014/118175 07.08.2014 
(30) 61/758,209           29.01.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha (DE), GAYER, Marc  (DE), HELMRICH, Christian (DE), 
MARKOVIC, Goran  (RS), LUIS VALERO, Maria (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị, phương pháp, bộ mã hóa và bộ giải mã âm thanh để 

thực hiện lấp đầy nhiễu âm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, bộ giải mã, bộ mã hóa âm thanh và các phương pháp thực 

hiện lấp đầy nhiễu âm trên phổ của tín hiệu âm thanh theo cách phụ thuộc vào âm điệu 
của tín hiệu âm thanh. Việc lấp đầy nhiễu âm của phổ của tín hiệu âm thanh được cải 
thiện chất lượng với phổ đã lấp đầy nhiễu âm sao cho việc tái tạo tín hiệu âm thanh được 
lấp đầy nhiễu âm ít gây khó chịu cho người nghe, bằng cách thực hiện việc lấp đầy 
nhiễu âm theo cách phụ thuộc vào âm điệu của tín hiệu âm thanh. 
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(11) 44995 
(21) 1-2015-02909 (51) 7 G01V  1/38 

(22) 07.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/010472   07.01.2014 (87) WO2014/110024 17.07.2014 
(30) 61/751,766       11.01.2013 US 

13/829,210       14.03.2013 US 
(71) FAIRFIELD INDUSTRIES INCORPORATED  (US) 

1111 Gillingham Lane, Sugar Land, Texas 77478, United States of America 
(72) RAY, Clifford H. (US), MARC, Etienne (US), THOMPSON, James Nelson (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tiến hành khảo sát địa chấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tiến hành khảo sát địa chấn bao gồm các bước: triển 
khai các nút cảm biến địa chấn ở các vị trí trong khu vực khảo sát; kích hoạt nhiều 
nguồn địa chấn; và sử dụng các nút cảm biến địa chấn để ghi các tín hiệu địa chấn được 
tạo ra đáp lại việc kích hoạt nhiều tín hiệu. 
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(30) 2013-033452         22.02.2013     JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo, 1080075 Japan 
(72) SAWAI, Ryo (JP), KIMURA, Ryota  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển truyền thông, phương pháp điều khiển 

truyền thông và thiết bị truyền thông vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm: bộ phận thu nhận thông 

tin mà bộ phận này thu nhận thông tin sắp xếp kênh đối với kênh tần số thứ nhất mà tín 
hiệu nhiễu được truyền trên đó và kênh tần số thứ hai mà tín hiệu cần thiết bị nhiễu từ 
tín hiệu nhiễu được truyền trên đó, kênh tần số thứ nhất và kênh tần số thứ hai là sự kết 
hợp của các kênh tần số mà có thể bị chồng chéo nhau một phần; và bộ phận điều khiển 
nhiễu mà bộ này xác định sự chồng chéo trên trục tần số giữa kênh tần số thứ nhất và 
kênh tần số thứ hai trên cơ sở thông tin sắp xếp kênh, và tính toán tỷ số bảo vệ để bảo vệ 
kênh tần số thứ hai khỏi sự nhiễu theo sự chồng chéo được xác định.  
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11388 Sorrento Valley Road San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) BOOKBINDER, Luis, H. (US) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
(54) Phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit hyaluronidaza được 

cắt cụt ở đầu tận cùng C, phương pháp sản xuất, vectơ và tế 
bào phân lập được chứa phân tử axit nucleic này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit hyaluronidaza được cắt cụt ở 
đầu tận cùng C, phương pháp sản xuất, vectơ và tế bào chủ được phân lập chứa phân tử 
axit nucleic này. 
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(86) PCT/EP2014/050894    17.01.2014 (87) WO2014/111515 24.07.2014 
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(71) SIEMAG TECBERG GMBH  (DE) 

Kalteiche-Ring 28-32, 35708 Haiger, Germany 
(72) SONNEBORN Stephan (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu nối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối tháo ra được dùng cho bánh xe trống (2) của ít nhất một 
trống quay tự do được lắp quay được trên trục chính của máy nâng, bánh xe trống được 
nối cứng với trống quay tự do, với bánh xe của trục (4) mà được nối cứng với trục chính. 
Mối nối tháo ra được của bánh xe trống (2) với bánh xe của trục (4) được thực hiện theo 
cách lắp chặt nhờ bánh trượt có thể gài khớp và nhả khớp (6), bánh trượt này được dẫn 
hướng trên bánh xe của trục (4). Các phương tiện dẫn động (10) được thực hiện tại các 
điểm theo cách được phân bố trên chu vi của bánh trượt, các phương tiện dẫn động tác 
động trực tiếp lên bánh trượt (6) để gài khớp và nhả khớp bánh răng trượt (6). 
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3/24, H04B  1/64 
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2. DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 
Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherlands 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giãn và nén tín hiệu âm thanh, vật ghi 

không khả biến đọc được bằng máy tính có chứa các lệnh để 
thực hiện các phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị nén và giãn tín hiệu âm thanh, theo đó các 
phương pháp nén - giãn và hệ thống làm giảm nhiễu mã hóa trong bộ mã hóa - giải mã 
âm thanh được đề xuất. Quá trình nén làm giảm dải động gốc của tín hiệu âm thanh ban 
đầu thông qua quy trình nén mà chia tín hiệu âm thanh ban đầu thành nhiều phân đoạn 
bằng cách sử dụng dạng cửa sổ xác định, tính toán độ khuếch đại dải rộng trong miền 
tần số bằng cách sử dụng mức trung bình phi công suất của các mẫu trong miền tần số 
của tín hiệu âm thanh ban đầu, và áp dụng trị số độ khuếch đại riêng lẻ cho các phân 
đoạn khuếch đại có cường độ tương đối thấp và các phân đoạn suy giảm có cường độ 
tương đối cao. Sau đó tín hiệu âm thanh đã nén được giãn gần như trở lại dải động gốc 
bằng cách áp dụng các trị số độ khuếch đại nghịch đảo để khuếch đại các phân đoạn có 
cường độ tương đối thấp. Giàn lọc điều biến vuông góc (QMF) được sử dụng để phân 
tích tín hiệu âm thanh ban đầu để thu được phép biểu diễn miền tần số. 
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182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) GODA, Hiroki (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), KAWAMORI, Ryota  (JP), OCHI, 

Kengo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút mà trong đó phần gắn kết dùng để gắn kết lớp 

cho dịch thể thấm qua với lõi thấm hút đã được tạo ra trong vùng lõi thấm hút có trọng 
lượng cơ sở thấp và vùng này có độ cứng uốn cong và độ bền gắn kết đủ để gắn kết với 
phần gắn kết, và các đặc tính thấm hút dịch thể thích hợp. Vấn đề này được giải quyết 
với lõi thấm hút (4) mà bao gồm vùng thứ nhất có trọng lượng cơ sở của vật liệu thấm 
hút được đưa ra và vùng thứ hai (vùng 411a, vùng 411b) mà có trọng lượng cơ sở của vật 
liệu thấm hút nhỏ hơn so với vùng thứ nhất, trong đó tỷ lệ trọng lượng cơ sở của polyme 
thấm hút tốt so với trọng lượng cơ sở của vật liệu thấm hút trong vùng thứ hai được điều 
chỉnh nằm trong khoảng từ 10/100 đến 47/100, và các phần nén (5a, 5b) được tạo ra bên 
trong vùng thứ hai. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng 
thấm hút này. 
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(21) 1-2015-02964 (51) 7 C10J 3/46, 3/48 

(22) 14.08.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:    14.08.2015 
(75) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 

Trung tâm Nghiên cứu Chó nghiệp vụ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

(54) Lò khí hóa thực vật đốt trực tiếp vận hành liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò khí hóa thực vật đốt trực tiếp vận hành liên tục bao gồm; bệ lò 

(1); quạt cấp khí (2); hệ thống đường ống dẫn khí (3) dẫn khí từ quạt cấp khí đến buồng 
đốt tạo khí ga qua van khí sơ cấp và đến buồng chế hòa khí qua van khí thứ cấp (5); 
buồng đốt tạo khí ga (7) có đáy hình nón cụt ngược nối với vít tải xoắn, vít tải xoắn này 
vận chuyển nhiên liệu dưới đáy buồng đốt tạo khí ga (7); vỏ lò khí hóa (9) bao quanh 
buồng đốt tạo khí ga (7), giữa vỏ lò khí hóa (9) và buồng đốt tạo khí ga (7) là bông gốm 
cách nhiệt; nắp lò khí hóa (11); tấm chặn khói (12); bình chứa nhiên liệu (13); cửa gạt 
tro xỉ (17); tấm gạt tro xỉ (18); và khoang chứa tro xỉ (19). Trong lò khí hóa theo sáng 
chế, việc cấp nhiên liệu vào lò được liên tục và việc lấy tro xỉ ra là dễ dàng ngay cả khi 
lò khí hóa đang vận hành, do đó lò khí hóa thực vật (sinh khối) này có thể vận hành liên 
tục mà không gặp trở ngại nào. 
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(30) PV 2013-24      14.01.2013 CZ 
(71) PEGAS NONWOVENS S.R.O.   (CZ) 

Primeticka 86, 66904 Znojmo, Czech Republic 
(72) KOHUT, Jaroslav (CZ), MECL, Zdenek (CZ), KLASKA, Frantisek (CZ), 

KASPARKOVA, Pavlina  (CZ) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất liệu sợi chứa các sợi có hai hoặc nhiều thành phần được 

tạo nếp gấp, vải không dệt sử dụng chất liệu này và phương 
pháp tạo ra chất liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cấp đến chất liệu sợi chứa các sợi có hai hoặc nhiều thành phần được tạo 
nếp gấp bao gồm ít nhất hai phần, các phần này chứa polyme hoặc hỗn hợp polyme làm 
thành phần chính và được sắp xếp trên mặt cắt ngang của các sợi để tạo thuận lợi cho 
việc tạo nếp gấp của sợi trong quá trình tạo hình và các thành phần chính này có nhiệt 
kết tinh (dHc) khác nhau. Sự khác biệt về nhiệt kết tinh (dHc) nằm trong khoảng từ 
30J/g đến 5J/g và các thành phần chính này còn có sự khác biệt về ít nhất một trong số 
các thông số còn lại được chọn từ nhóm bao gồm chỉ số dòng nóng chảy, mức độ đa 
phân tán và môđun uốn, trong đó sự khác biệt tương đối giữa các thành phần chính là: 

chỉ số dòng nằm trong khoảng từ 100g/10 phút đến 5g/10 phút, và/hoặc 
mức độ đa phân tán nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn 0,3, và/hoặc 
môđun uốn nằm trong khoảng từ 300Mpa đến 50Mpa;  

và trong đó sự khác biệt tương đối về chỉ số dòng nóng chảy không lớn hơn 100g/10 
phút, mức độ đa phân tán nhỏ hơn 1, môđun uốn không lớn hơn 300Mpa. 

Các sợi có mức độ tạo nếp gấp ít nhất là 5 nếp gấp/20mm sợi. 
Sáng chế còn đề cập đến vải không dệt sử dụng chất liệu này và phương pháp sản 

xuất chất liệu này. 
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-0075 Japan 
(72) YAMAGISHI Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin, phương pháp xử lý thông tin, vật ghi 

chứa chương trình và hệ thống cung cấp nội dung 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin bao gồm: bộ xác định để xác định xem có 

sử dụng việc phân phối phát đa hướng hoặc việc phân phối phát rộng cho sự cung cấp 
nội dung hay không; và bộ cập nhật mà, trong trường hợp ở đó được xác định sử dụng 
việc phân phối phát đa hướng hoặc việc phân phối phát rộng bởi bộ xác định, cập nhật 
thông tin điều khiển liên quan đến sự phân phối đơn hướng của nội dung để sử dụng 
việc phân phối phát đa hướng hoặc việc phân phối phát rộng cho sự cung cấp nội dung. 
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(11) 45004 
(21) 1-2015-02979 (51) 7 G06F  3/0488 

(22) 12.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2013/079291    12.07.2013 (87) WO2014/012462 A1 23.01.2014 
(30) 201210245439.1         16.07.2012    CN 

201310288774.1         10.07.2013    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2015 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) DING, Yi (CN), WU, Bin (CN), HE, Feng  (CN), YIN, Hang (CN), KE, Yuandan  
(CN), GUO, Zejin  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển thanh hệ thống của thiết bị người 

dùng và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thanh hệ thống của thiết bị người dùng và 

thiết bị người dùng. Phương pháp này bao gồm các bước: dò trạng thái hiển thị của 
thanh hệ thống; và khi thanh hệ thống được hiển thị trên màn hình thiết bị người dùng 
và thanh hệ thống đã hiển thị bao gồm nút ẩn thì nhận dữ liệu nhập đầu tiên được sử 
dụng để chọn nút ẩn và nhập bằng bộ nhập để ẩn thanh hệ thống; hoặc nếu thanh hệ 
thống không được hiển thị trên màn hình của thiết bị người dùng thì nhận dữ liệu nhập 
thứ hai mà được nhập bằng bộ nhập để hiển thị thanh hệ thống. Trong các giải pháp kỹ 
thuật nêu trên, để cải thiện tỷ lệ sử dụng màn hình thì bằng cách gọi hoặc ẩn một cách 
linh hoạt thanh hệ thống được tích hợp các thông tin và/hoặc các nút tiện ích thì màn 
hình có thể được sử dụng để hiển thị nội dung đến mức tối đa.  
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(22) 16.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/000111     16.01.2014 (87) WO2014/111258 24.07.2014 
(30) 1300080          16.01.2013     FR 

1300393          21.02.2013      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2015 
(75) MENARD, SERGE  (FR) 

Domaine de la Tuilerie, F-09500 Saint-Julien-de-Gras-Capou, France 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Tàu thu dọn chất thải đại dương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu thu dọn chất thải đại dương có thể thu dọn chất thải trôi nổi trên 
biển. Tàu thu dọn chất thải đại dương (1) theo sáng chế bao gồm: ít nhất hai thân chính 
(2) và giữa chúng được lắp một bồn chứa (3). Tàu theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, bồn 
chứa (3) được mở ở hai đầu (6, 7) của chúng và bao gồm các phần kế tiếp nhau (11, 12, 
13) từ mũi (6) đến đuôi (7) của tàu (1), mỗi phần được trang bị ít nhất một thiết bị vớt 
(21, 22, 23), các thiết bị vớt (21, 22, 23) của mỗi phần kế tiếp nhau (11, 12, 13) được 
sắp xếp sao cho thiết bị vớt có khả năng vớt các vật thể nhỏ được bố trí phía sau thiết bị 
vớt có khả năng vớt vật thể lớn. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
222 

(11) 45006 
(21) 1-2015-02997 (51) 7 A44B  19/42 

(22) 24.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/084448           24.12.2013 (87) WO2015/097745 A1 02.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) AKIYAMA, Shigeru (JP), ITOU, Kazuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra tay khóa kéo của máy lắp ráp tay khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm tra tay khoá kéo của máy lắp ráp tay khoá kéo có thể dễ 
dàng phát hiện xem sự bố trí lá nhíp của tay khoá kéo gồm có thân, tai kéo và lá nhíp có 
phải là sự bố trí cố định đã định trước hay không. 
Trong thiết bị kiểm tra tay khoá kéo, bằng cách tiếp xúc giữa phần cạnh-trước (3A), 
phần cạnh-trước (3C) của phần giữa, phần cạnh-sau (3D) của phần giữa và phần cạnh-
sau (3B) trên bề mặt trên của lá nhíp (3) của tay khoá kéo (4) và các thanh dò chiều cao 
thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư (52, 53, 54 và 55), các thanh dò chiều cao này có 
chiều cao tương ứng với sự bố trí của lá nhíp (3). Hình ảnh của các chiều cao của các 
thanh dò chiều cao thứ nhất đến thứ tư (52 - 55) được ghi bằng máy ghi hình (80). Hình 
ảnh phải qua xử lý hình ảnh sao cho phát hiện được các chiều cao tương ứng. Căn cứ vào 
các chiều cao được phát hiện này, kiểm tra được liệu sự bố trí của lá nhíp (3) có phải là 
sự bố trí cố định đã định hay không, nhờ đó kiểm tra được tay khoá kéo là sản phẩm 
không bị hỏng hoặc là sản phẩm bị hỏng. 
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(11) 45007 
(21) 1-2015-03008 (51) 7 B29B  11/08 

(22) 21.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/058436      21.01.2014 (87) WO2014/111902 24.07.2014 
(30) RM2013A000033        21.01.2013    IT 
(71) S.I.P.A. SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E 

AUTOMAZIONE S.P.A.  (IT) 
Via Caduti Del Lavoro, 3, I-31029 Vittorio Veneto, Italy 

(72) ZOPPAS Matteo (IT), ARMELLIN Alberto (IT), SERRA Sandro (IT), VARASCHIN 
Michele (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị ép đùn để sản xuất đồ dùng nhựa nhiệt dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ép đùn để sản xuất phôi PET bao gồm máy đùn (1) để sản 
xuất nhựa nóng chảy, khớp nối phân phối (3) để phân phối nhựa nóng chảy từ máy đùn 
(1) đến khuôn ép đùn (9', 9", 9"), được kết hợp trong các nhóm ba môdun trên các 
khung chịu lực (21) được bố trí xung quanh bề mặt ngoại vi của băng chuyền quay (2). 
Khớp nối (3) cho phép chuyển nhựa nhiệt dẻo lỏng từ kênh cố định (10) của máy đùn 
(1) đến ống dẫn cấp liệu bên (27) của mỗi môđun đúc (9), ống dẫn cấp liệu bên nêu trên 
quay cùng với băng chuyền (2). Khuôn ép đùn (9', 9", 9") có hai nửa khuôn tạo thành 
khoang đúc (41', 41", 41"') được kết nối bởi các khớp nối có ngạnh vào khung (21). Các 
phôi được đúc được tách khỏi băng chuyền (2) bằng bánh xe (50), để chuyển chúng đến 
thiết bị làm mát bằng không khí (51). 
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(11) 45008 
(21) 1-2015-03009 (51) 7 B29C  45/27 

(22) 21.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/058438        21.01.2014 (87) WO2014/111904 24.07.2014 
(30) RM2013A000035        21.01.2013   IT 
(71) S.I.P.A. SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E 

AUTOMAZIONE S.P.A.  (IT) 
Via Caduti Del Lavoro, 3, I-31029 Vittorio Veneto, Italy 

(72) ZOPPAS Matteo (IT), ARMELLIN Alberto (IT), SERRA Sandro (IT), VARASCHIN 
Michele (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Khớp nối quay để chuyển chất dẻo được đúc từ máy đùn đến 

các khuôn của máy chuyển tròn để đúc phối 
  (57)     Khớp nối quay để chuyển chất dẻo nóng chảy từ ít nhất một máy đùn đến nhiều khuôn 

của máy chuyển tròn để đúc phôi, khớp nối bao gồm kết cấu cố định (3') được bố trí 
phần tử cố định theo chiều dọc (23) trong đó, xác định trục dọc (Y), và kết cấu có thể di 
động (3'') mà có thể quay xung quanh trục nêu trên (Y) và thích hợp để được cố định 
toàn vẹn vào máy chuyển tròn; trong đó kênh dẫn thứ nhất (11) được bố trí trong phần tử 
cố định nêu trên (23); trong đó kênh dẫn thứ hai (11') được bố trí trong kết cấu có thể di 
động (3'') nêu trên và đồng trục với kênh dẫn thứ nhất nêu trên ; kênh dẫn thứ hai nêu 
trên (11') thông với kênh dẫn thứ nhất (11) nêu trên ở đầu thứ nhất của nó, và thông với 
nhiều kênh hướng tâm nằm ngang (52) ở đầu thứ hai của nó được bố trí trong kết cấu có 
thể di động (3'') nêu trên; trong đó cần bố trí khoảng cách giữa kết cấu cố định (3') và 
kết cấu có thể di động (3''), trong đó đệm kín xoắn ốc (24) được sắp xếp để đảm bảo 
hoạt dộng làm kín nhựa nóng chảy giữa kết cấu cố định nêu trên và kết cấu có thể di 
động nêu trên.  
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11/04 

(22) 18.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/053132   18.02.2014 (87) WO2014/128122 28.08.2014 
(30) 13155770.4        19.02.2013   EP 
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Grosse Backerstrasse 13, 20095 Hamburg, Germany 
(72) CLAUSSEN, Stefan (DE), THIEDEITZ, Jan (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình và thiết bị điều chế dầu xi lanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế dầu xi lanh bao gồm bước: chuẩn bị dầu thải, 
dầu xi lanh sạch, và trộn dầu thải với dầu xi lanh sạch, trong đó dầu thải có trị số kiềm 
tổng (Total Base Number- TBN) thấp hơn so với dầu xi lanh sạch. Sáng chế còn đề cập 
đến quy trình vận hành động cơ đốt trong, quy trình này bao gồm các bước: điều chế 
dầu xi lanh theo quy trình điều chế dầu xi lanh như được mô tả và sử dụng dầu xi lanh 
này cho động cơ đốt trong. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị để điều chế dầu xi 
lanh, bao gồm bộ phận trộn để trộn dầu thải với dầu xi lanh sạch, đặc trưng ở chỗ, bộ 
phận trộn này nối thông dòng chảy với ít nhất một ngăn của động cơ đốt trong mà chứa 
dầu thải hoặc ít nhất một ngăn chứa lưu trữ dầu thải, ít nhất một ngăn chứa lưu trữ dầu 
xi lanh sạch, và ít nhất một xi lanh của động cơ đốt trong. Theo một khía cạnh khác, 
sáng chế còn đề cập đến dầu thải và dầu xi lanh sạch dùng để điều chế dầu xi lanh. Quy 
trình, thiết bị và dầu xi lanh theo sáng chế đạc biệt hữu dụng để sử dụng cho động cơ hai 
kỳ có đầu cốp được lắp đặt trên tàu thủy. 
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(11) 45010 
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(22) 07.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/059532         07.03.2014 (87) WO2014/136096 12.09.2014 
(30) VR2013A000058         08.03.2013    IT 
(75) CIPRIANI, GIUSEPPE  (IT) 

Via Fortunato Depero 25, I-38068 Rovereto TN, Italy 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu đỡ trần lửng, xà dùng cho kết cấu đỡ trần lửng và 

quy trình gia công xà này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xà (1) dùng cho kết cấu đỡ trần lửng. Xà này có hình dạng kéo dài 

dọc theo phương chiều dài (L) và có ít nhất hai phần kim loại dạng tấm (5, 6) được đặt 
cạnh nhau hoặc chồng lên nhau, tiếp xúc hoặc được dán, dọc theo phương chiều dài (L) 
hoặc phương theo cạnh ngắn. Trên xà này, phương chiều ngang (T) hoặc phương theo 

cạnh ngắn kéo dài ngang qua hoặc giao với phương chiều dài (L) được xác định. ít nhất 
một phần trong số các phần kim loại dạng tấm (5, 6) có các đường cắt (9) tạo ra các 
phần cắt một phần (10, 10A, 11, 11A), trong đó phần cắt một phần (10, 10A, 11, 11A) 
của ít nhất một phần trong số các phần kim loại dạng tấm (5, 6) nhô về phía phần còn lại 
trong số các phần kim loại dạng tấm (5, 6) theo phương chiều dày để xác định độ dôi 
của các phần theo phương theo chiều dày. Các đường cắt (9) được bố trí, định hướng 
hoặc kéo dài dọc theo phương chiều ngang (T) và các phần cắt một phần (10, 10A, 11, 
11A) có biên dạng cong và lõm xuống ít nhất một phần khi nhìn trên hình phối cảnh. 
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(86) PCT/EP2014/055177    14.03.2014 (87) WO2014/140320 18.09.2014 
(30) 13159398.0         15.03.2013    EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Olivier GREIM (CH), Julien PLOJOUX (CH), Ihar ZINOVIK (US), Evan 

JOCHNOWITZ (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí và phương pháp điều khiển sự tạo ra sol 

khí chứa các hạt muối nicotin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm vật dụng tạo sol khí (2) và thiết bị tạo 

sol khí (4). Vật dụng tạo soi khí (2) bao gồm: ngăn thứ nhất (6) chứa nguồn hợp chất 
bay hơi tăng cường khả năng phân phối thứ nhất và nguồn thuốc; và ngăn thứ hai (8) 
chứa nguồn hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân phối thứ hai và nguồn thuốc. 
Thiết bị tạo sol khí (4) bao gồm: khoang được tạo kết cấu để tiếp nhận ngăn thứ nhất (6) 
và ngăn thứ hai (8) của vật dụng tạo sol khí (2); và bộ làm nóng bên ngoài (16, 16a, 
16b) được bố trí quanh chu vi  của khoang. Thiết bị tạo sol khí (4) được tạo kết cấu để 
làm nóng ngăn thứ nhất (6) và ngăn thứ hai (8) của vật dụng tạo sol khí (2) sao cho ngăn 
thứ nhất (6) của vật dụng tạo sol khí (2) có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ của ngăn 
thứ hai (8) của vật dụng tạo sol khí (2). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
điều khiển sự tạo ra sol khí chứa các hạt muối nicotin. 
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(72) YAMAMOTO Syusaku (JP), HIURA Ryota (JP), IEHARA Masato (JP), 

NAKAYAMA Hiroyuki (JP), KONDO Kazuumi (JP), MABUCHI Yoshihiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống dò đường, phương pháp dò đường, thiết bị dò đường 

và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dò đường bao gồm thiết bị định vị (130) xác định vị trí 

riêng của nó sử dụng phương pháp định vị vô tuyến và phương pháp định vị độc lập; và 
thiết bị dò đường (110) để dò đường cho xe ở vị trí định trước. Thiết bị dò đường (110) 
bao gồm bộ xác định vị trí được tạo cấu hình để xác định vị trí của xe bằng cách hiệu 
chỉnh kết quả định vị được xác định bởi thiết bị định vị (130) dựa trên thông tin lỗi hệ 
thống được chuẩn bị trước liên quan đến lỗi hệ thống của kết quả định vị của thiết bị 
định vị (130) và dựa trên trạng thái chuyển động của xe, và bộ xác định đường được tạo 
cấu hình để xác định xem liệu xe có đi qua vị trí định trước hay không dựa trên sự thay 
đổi theo thời gian của vị trí được xác định bởi bộ xác định vị trí. 
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(21) 1-2015-03038 (51) 7 C07K  16/18,  16/24 

(22) 05.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/020605      05.03.2014 (87) WO2014/149733 25.09.2014 
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Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BEIDLER, Catherine Brautigam (US), KIKLY, Kristine Kay (US), STRIFLER, Beth 

Ann (US), WITCHER, Derrick Ryan (US), BOYLES, Jeffrey Streetman (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể gắn kết với Gro-alpha, Gro-beta, Gro-gama, ENA-78, 

GCP-2, NAP-2 và IL-8 của người, phân tử ADN và tế bào động vật 
có vú chứa phân tử ADN này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể mà gắn kết đặc hiệu với bảy ELR+ CXC chemokin của 
người, cụ thể là đề cập đến kháng thể gán kết với Gro-alpha, Gro-beta, Gro-gama, ENA-
78, GCP-2, NAP-2 và IL-8 của người. Kháng thể theo sáng chế là hữu ích để điều trị các 
bệnh viêm/tự miễn khác nhau như bệnh viêm ruột (IBD), bệnh vảy nến thể nang, và 
bệnh mụn mủ gan bàn tay chân cũng như các bệnh ung thư như bệnh ung thư thận hoặc 
bệnh ung thư buồng trứng. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Yanping (CN), ZHU, Fenqin (CN), SHI, Shufeng (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ và thiết bị liên quan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý dịch vụ, và các thiết bị liên quan. 
Phương pháp này bao gồm: thu, bởi thực thể quản lý di động (MME), bản tin yêu cầu 
truy nhập được gửi bởi thiết bị người dùng; thu được, bởi MME, thông tin chỉ báo; và 
nếu MME được đăng ký là nút phục vụ bản tin ngắn và được xác định, theo thông tin 
chỉ báo, rằng MME không còn được sử dụng là nút phục vụ bản tin ngắn, thì gửi, bởi 
MME, thông báo tới máy chủ thuê bao thường trú (HSS) sao cho HSS hủy bỏ việc đăng 
ký MME là nút phục vụ bản tin ngắn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống xử lý 
dịch vụ và các thiết bị liên quan.  
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4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333, Japan 
(72) GOTO, Jundai (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dây hợp kim nhôm và dây dẫn điện dùng cho ô tô  

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hợp kim nhôm, dây điện và dây dẫn điện dùng cho ô tô. Dây 
hợp kim nhôm chứa: magiê; silic; và phần còn lại là nhôm và các tạp chất không thể 
tránh khỏi, lượng (M) tính theo tỷ lệ phần trăm nguyên tử magiê trong các dây và lượng 
(S) tính theo tỷ lệ phần trăm nguyên tử silic thỏa mãn các biểu thức (1) và (2) sau đây, vi 
cấu trúc kim loại mặt cắt ngang của dây có cỡ hạt tinh thể trung bình nằm trong khoảng 

từ 3 đến 20m hoặc nhỏ hơn, cỡ hạt chất kết tủa của các vi cấu trúc kim loại trong mặt 
cắt ngang là l00nm hoặc nhỏ hơn, và mật độ của chất kết tủa trong các mặt cắt ngang là 

1/2 hoặc nhiều hơn. 
Các [Biểu thức 1 và 2] 

 2 ≤ M ≤ 1,19....... (1), và    

-0,81M + 1.44 ≤S ≤-l,54M + 2,31.......  (2). 
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(72) DI PADOVA, Franco, E. (IT), HUBER, Thomas (CH), RONDEAU, Jean Michel, 

Rene (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể kháng IL-17A phân lập được, quy trình sản xuất và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể và protein chứa phần gán kết kháng nguyên của chúng 

gắn kết đặc hiệu với xytokin tiền viêm IL-17A. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến kháng 
thể và protein đặc hiệu là chất đối kháng IL-17A (ức chế các hoạt động của IL- 17A và 
IL-17AF) và có khả năng ức chế sản xuất xytokin do IL-17A gây ra trong các thử 
nghiệm in vitro, và có tác động ức chế trong mô hình viêm khớp do kháng nguyên in 
vivo. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và quy trình sản xuất kháng thể và protein đã 
nêu để điều trị các rối loạn bệnh lý mà có thể được điều trị bằng cách ức chế hoạt động 
do IL-17A hoặc, chẳng hạn như bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh vẩy nến, bệnh luput 
ban đỏ hệ thống (SLE), bệnh viêm thận do luput, bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính, bệnh 
hen hoặc bệnh xơ nang hoặc các rối loạn tự miễn và rối loạn viêm nhiễm khác. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất strigolacton, chế phẩm điều hòa sinh trưởng thực 

vật, chế phẩm thúc đẩy hạt nảy mầm và phương pháp phòng 
trừ cỏ dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất strigolactam mới, quy trình và các chất trung gian để điều 
chế hợp chất này, chế phẩm điều hòa sinh trưởng thực vật chứa hợp chất này và phương 
pháp phòng trừ cỏ dại, phương pháp kiểm soát sự sinh trưởng của cây trồng và/hoặc thúc 
đẩy hạt nảy mầm bằng cách sử dụng hợp chất này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất aminopyrazin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 

 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1 và R2 có nghĩa bất kỳ được xác định trên đây 
trong bản mô tả này; quy trình điều chế nó, dược phẩm chứa nó để sử dụng trong việc 
điều trị các rối loạn tăng sinh của tế bào. 
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(71) WINDCAT WORKBOATS LIMITED  (GB) 

Holly Grove Cottage, Hardhorn Village, Poulton Le Fylde Lancashire, FY6 8DJ, 
United Kingdom 

(72) Neil M CLARKSON (GB) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống trên phương tiện đường thủy để neo phương tiện này 

và phương pháp neo phương tiện đường thủy 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để neo phương tiện đường thủy sát vào các 

bến tàu. Hệ thống này bao gồm thanh chắn (4) có lớp vật liệu nén có bề mặt tiếp xúc 
được lắp trên phương tiện đường thủy. Các điểm neo (12) được lắp cố định ở các vị trí 
cách nhau theo phương nằm ngang trên phương tiện đường thủy, do có hai cơ cấu kéo 
(14), nên mỗi cơ cấu kết hợp với một điểm neo (12). Dây neo (10) được trang bị để kéo 
dài từ mỗi điểm neo (12) đến cơ cấu kéo kết hợp của nó (14), và mỗi cơ cấu vận hành 
được để kéo dây neo tương ứng của nó từ điểm neo quanh trụ neo nhờ đó đẩy thanh 
chắn (4) sát vào cả hai trụ neo. Trong phương pháp neo theo sáng chế, đầu tiên, phương 
tiện đường thủy được lái vào bến tàu để gài khớp thanh chắn (4) sát vào các trụ neo (6), 
và các dây neo (10) được rút ra từ mỗi cơ cấu kéo (14) và cuốn quanh một trong số các 
trụ neo. Sau đó, mỗi dây neo được gắn vào điểm neo (12) trên phương tiện đường thủy, 
và các cơ cấu (14) được kính hoạt để kéo các dây neo (10) quanh các trụ neo để đẩy 
thanh chắn (4) sát vào chúng. Hệ thống điều khiển duy trì sức căng cần thiết trên các 
dây neo để siết chặt việc neo. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị nạp khí có áp suất vào cụm trao đổi nhiệt và phương 

pháp nạp khí có áp suất vào chất hấp thụ chứa trong cụm trao 
đổi nhiệt này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để nạp khí có áp suất, cụ thể là cacbon đioxit, 
vào cacbon hoạt tính lèn chặt trong cụm trao đổi nhiệt (Heat Exchange Unit - HEU) 
trong khi loại bỏ nhiệt sinh ra bởi sự hấp thụ này. Đường ống làm mát (16) được tạo ra 
và giữ ở nhiệt độ khoảng năm độ bách phân bằng cách thổi liên tục chất làm lạnh qua 
đường ống này. Các lon (112) đã được lắp HEU được bố trí bên trong và các đầu bơm 
khí (166) được gắn vào mỗi HEU và duy trì ở áp suất nằm trong khoảng từ 10 bar 
(1Mpa) đến 15bar (1,5Mpa) trong khoảng từ hai mươi phút đến ba mươi phút sau đó các 
đầu bơm khí (166) sẽ được tháo ra và đợt lon mới (112) được lắp vào.  
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(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) IWAMOTO, Mitsuhiro (JP), YAMAGUCHI, Takahiro (JP), MORI, Yutaka (JP), 

SAITO, Keiji (JP), HONDA, Takeshi (JP), NAGAYAMA, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Peptit lợi tiểu natri tâm nhĩ được glycosyl hóa, phương pháp 

sản xuất peptit này và thuốc chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit lợi tiểu natri tâm nhĩ được glycosyl hóa mà thể hiện đặc tính 

giải phóng kéo dài trong máu và có hoạt tính tăng cGMP. Sáng chế đề cập đến peptit 
được cải biến mà được kết hợp với ít nhất một sacarit trực tiếp qua liên kết glycosit, 
hoặc được kết hợp với ít nhất một peptit hANP qua cấu trúc gen liên kết. Các muối dược 
dụng của nó, thuốc chứa peptit được cải biến hoặc muối của nó làm thành phần hoạt 
tính, v.v. cũng được đề cập đến. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất peptit này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) FUCHS, Guillaume (FR), BAECKSTROEM, Tom (FI), GEIGER, Ralf (DE), 
JAEGERS, Wolfgang (DE), RAVELLI, Emmanuel (FR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tổng hợp tín hiệu âm thanh, bộ giải mã 

âm thanh, hệ thống giải mã và mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tổng hợp tín hiệu âm thanh, bộ giải mã âm 

thanh, hệ thống giải mã và mã hoá. Phương pháp tổng hợp tín hiệu âm thanh bao gồm 
bước áp dụng độ nghiêng phổ vào mã của bảng mã (202) được sử dụng để tổng hợp 
khung hiện thời của tín hiệu âm thanh, trong đó độ nghiêng phổ này dựa trên độ 
nghiêng phổ của khung hiện thời của tín hiệu âm thanh. 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) SILVESTRINI, Patrick Charles (CH), FARINE, Marie (CH), ROWE, Christopher 

James (GB), CANE, Michael Roger (GB) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo sol khí để sử dụng trong hệ thống tạo sol khí và 

hệ thống tạo sol khí bao gồm thiết bị tạo sol khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo sol khí (4) để sử dụng trong hệ thống tạo sol khí và hệ 

thống tạo sol khí bao gồm thiết bị tạo sol khí (4) và vật dụng tạo sol khí (2). Thiết bị tạo 
sol khí (4) bao gồm: khoang được tạo kết cấu để tiếp nhận vật dụng tạo sol khí (2); vật 
liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ nhất (16) được bố trí quanh chu vi của khoang; và phương 
tiện làm nóng (14) được tạo kết cấu để làm nóng vật liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ nhất 
(16) đến nhiệt độ vượt quá điểm nóng chảy của vật liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ nhất 
(16). Thiết bị tạo sol khí (4) còn bao gồm: vật liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ hai (18), 
trong đó điểm nóng chảy của vật liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ hai (18) cao hơn điểm 
nóng chảy của vật liệu chuyển pha rắn-lỏng thứ nhất (16). 
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(72) YI, Yunjung (KR), HWANG, Daesung (KR), AHN, Joonkui (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đo trong hệ thống truyền thông không dây và 

thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện thủ tục truy cập ban đầu trong hệ 

thống truyền thông không dây Thiết bị không dây phát hiện ô truyền gián đoạn 
(Discontinuous Transmission - DTX) hoạt động trong trạng thái truyền gián đoạn 
(Discontinuous Transmission - DTX) bằng cách thu tín hiệu dò tìm từ ô DTX; truyền 
thông báo yêu cầu ban đầu đến ô DTX để yêu cầu ô DTX chuyển tiếp từ trạng thái DTX 
sang trạng thái truyền liên tục (Transmission - TX).  
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(72) JULIA JANE, Montserrat (ES), CARRERA CARRERA, Francesc (ES), PRAT 

QUINONES, Maria (ES), PUIG DURAN, Carlos (ES), PAJUELO LORENZO, 
Francesca (ES), PEREZ ANDRES, Juan Antonio (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Muối của dẫn xuất 2-amino-1-hydroxyetyl-8-hydroxyquinolin-

2(1H)-on có hoạt tính chủ vận thụ thể adrenergic beta 2 và 
hoạt tính đối kháng thụ thể muscarinic M3 và dược phẩm chứa 
muối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối cộng dạng tinh thể của (i) dẫn xuất  8-hydroxyquinolin-
2(1H)-on và (ii) axit hydroxycarboxylic, axit sulfonic hoặc sulfimit, hoặc solvat dược 
dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa muối này. 
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Hậu  (VN) 
Số 168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Gạch xi măng cốt liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất gạch xi măng cốt liệu bao gồm cốt liệu, xi măng và phụ gia polyme, 
trong đó các thành phần này được định lượng theo dạng phối liệu và được tạo hình bằng 
cách sử dụng phương pháp ép khuôn để tạo áp lực nén chặt hỗn hợp phối liệu đã định 
lượng sau khi trộn với nước với lực ép từ 5 MPa trở lên, và trong đó thành phần phối liệu 

của gạch là như sau (theo  khối lượng):  
cốt liệu: 74-94%;  
xi măng: 5 đến ít hơn 20%;  
phụ gia polyme: 0-3%;  

hỗn hợp zeolit: 0-3;.  
Trong đó cốt liệu được chọn từ nhóm bao gồm cát, mạt đá, tro bay, tro xỉ, rác thải xây 
dựng (xà bần) hoặc hỗn hợp của chúng.  
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(72) XU, Xiaodong (CN), ZHANG, Danting (CN), WANG, Da (CN), YANG, Chengcheng  

(CN), TAKANO, Hiroaki  (JP), QIN, Zhongbin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông vô tuyến, trạm cơ sở và thiết bị 

truyền thông vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông vô tuyến, trạm cơ sở và thiết bị truyền 

thông vô tuyến. Phương pháp truyền thông vô tuyến bao gồm các bước: thực hiện truyền 
thông khi thỏa mãn điều kiện để truyền thông trực tiếp giữa hai thiết bị, truyền tín hiệu 
điều khiển từ trạm cơ sở tới các thiết bị truyền thông, tín hiệu điều khiển phân bổ sóng 
mang để truyền thông trực tiếp giữa hai thiết bị; và thực hiện truyền thông trực tiếp giữa 
các thiết bị truyền thông sử dụng sóng mang đã được phân bổ, trong đó trạm cơ sở phân 
bổ sóng mang để truyền thông trực tiếp giữa hai thiết bị từ sóng mang đã biết, sóng 
mang kiểu mới độc lập và sóng mang kiểu mới không độc lập, trong đó sóng mang kiểu 
mới có số lượng các kênh điều khiển giảm so với sóng mang đã biết.  
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(US), ZHANG, Xiaolin  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ức chế quinazolin ức chế các dạng đột biến hoạt hóa của 

thụ thể yếu tố sinh trưởng biểu bì và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 

hoặc muối dược dụng của chúng có hoạt tính ức chế chống lại các dạng đột biến của thụ 
thể yếu tố sinh trưởng biểu bì (EGFR) và đo đó có tác dụng chống ung thư, hữu ích 
trong các phương pháp điều trị cho người và động vật. Hợp chất theo sáng chế được 
dùng trong bào chế thuốc tạo ra tác dụng chống ung thư ở động vật máu nóng như 
người. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lắp cảm biến của cụm động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu lắp cảm biến của cụm động cơ bao gồm thành ngăn (63) để 
phân cách khoang trục khuỷu (17a) với khoảng không bên trong của tấm ốp động cơ 
(51) được bố trí trên lỗ (17b) của hộp trục khuỷu (17). Rôto (52) được lắp vào phần đầu 
của trục khuỷu (16) sao cho thành đáy (52a) nằm ở phía hộp trục khuỷu (17). Stato (53) 
của bộ khởi động ACG (50) (máy phát điện kiểu rôto) và cụm mạch tích hợp Hall (57) 
của cảm biến dò vị trí (58) được lắp vào tấm ốp động cơ (51). Cánh (67) để làm mát 
cưỡng bức dùng để dẫn không khí làm mát vào trong khoảng không giữa thành ngăn 
(63) và thành đáy (52a) của rôto (52). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp lựa chọn một trong số thuật toán mã 

hóa thứ nhất và thuật toán mã hóa thứ hai, thiết bị mã hóa 
phần tín hiệu âm thanh, hệ thống mã hóa và giải mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp lựa chọn một trong số thuật toán mã hóa 
thứ nhất và thuật toán mã hóa thứ hai, thiết bị mã hóa phần tín hiệu âm thanh, hệ thống 
mã hóa và giải mã. Thiết bị theo sáng chế lựa chọn một trong số thuật toán mã hóa thứ 
nhất có đặc tính thứ nhất và thuật toán mã hóa thứ hai có đặc tính thứ hai để mã hóa 
phần tín hiệu âm thanh để thu được dạng được mã hóa của phần tín hiệu âm thanh, thiết 
bị này bao gồm: bộ ước lượng thứ nhất để ước lượng số đo chất lượng thứ nhất cho phần 
tín hiệu âm thanh được kết hợp với thuật toán mã hóa thứ nhất, mà không mã hóa và giải 
mã một cách thực sự phần tín hiệu âm thanh sử dụng thuật toán mã hóa thứ nhất; bộ ước 
lượng thứ hai để ước lượng số đo chất lượng thứ hai cho phần tín hiệu âm thanh được kết 
hợp với thuật toán mã hóa thứ hai, mà không mã hóa và giải mã một cách thực sự phần 
tín hiệu âm thanh sử dụng thuật toán mã hóa thứ hai. Thiết bị này còn bao gồm bộ điều 
khiển để lựa chọn thuật toán mã hóa thứ nhất hoặc thuật toán mã hóa thứ hai dựa vào sự 
so sánh giữa số đo chất lượng thứ nhất và số đo chất lượng thứ hai. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã và phương pháp tạo ra tín hiệu âm thanh được nâng 

cao tần số, bộ mã hóa và phương pháp tạo ra tín hiệu được mã 
hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã và phương pháp để tạo ra tín hiệu âm thanh được nâng 
cao tần số, bộ mã hóa và phương pháp để tạo ra tín hiệu được mã hóa. Bộ giải mã để tạo 
ra tín hiệu âm thanh được nâng cao tần số (120), bao gồm: bộ tách đặc tính (104) để 
tách ra đặc tính từ tín hiệu lõi (100); bộ tách thông tin phụ (110) để tách ra thông tin phụ 
lựa chọn được liên kết với tín hiệu lõi; bộ tạo tham số (108) để tạo ra biểu diễn tham số 
để ước lượng vùng quang phổ của tín hiệu âm thanh được nâng cao tần số (120) không 
được xác định bởi tín hiệu lõi (100), trong đó bộ tạo tham số (108) được tạo cấu hình để 
cung cấp số luân phiên biểu diễn tham số (702, 704, 706, 708) đáp ứng lại đặc tính 
(112), và trong đó bộ tạo tham số (108) được tạo cấu hình để lựa chọn một trong số các 
luân phiên biểu diễn tham số làm biểu diễn tham số đáp ứng lại thông tin phụ lựa chọn 
(712 đến 718); và bộ ước lượng tín hiệu (118) để ước lượng tín hiệu âm thanh được nâng 
cao tần số (120) sử dụng biểu diễn tham số được lựa chọn. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã, bộ mã hoá, phương pháp giải mã tín hiệu thông tin 

và phương pháp mã hoá tín hiệu thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã, bộ mã hóa, các phương pháp giải mã tín hiệu thông tin 

và phương pháp mã hóa tín hiệu thông tin. Bộ mã hóa-giải mã theo sáng chế cho phép 
chuyển đổi giữa các chế độ mã hóa khác nhau bằng cách, đáp ứng lại nấc chuyển đổi, 
thực hiện sự làm nhẵn và/hoặc pha trộn theo thời gian tại sự chuyển tiếp tương ứng. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra dòng bit biểu diễn nội dung âm 

thanh đa kênh và phương pháp và thiết bị kết xuất nội dung 
âm thanh đa kênh từ dòng bit 

  (57)     Sáng chế liên quan đến các kỹ thuật để xác định thông tin kết xuất âm thanh trong dòng 
bit. Theo các khía cạnh khác nhau của sáng chế, thiết bị được tạo cấu hình để tạo ra 
dòng bit được đề xuất. Thiết bị này có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý được tạo 
cấu hình để định rõ thông tin kết xuất âm thanh có trị số tín hiệu xác định bộ kết xuất 
âm thanh được sử dụng khi tạo ra nội dung âm thanh đa kênh. Theo các khía cạnh khác 
nhau của sáng chế, thiết bị được tạo cấu hình để kết xuất nội dung âm thanh đa kênh từ 
dòng bit cũng được đề xuất. Thiết bị kết xuất này có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ xử 
lý được tạo cấu hình để xác định thông tin kết xuất âm thanh có trị số tín hiệu xác định 
bộ kết xuất âm thanh được sử dụng khi tạo ra nội dung âm thanh đa kênh, và kết xuất 
nhiều tín hiệu cấp cho loa dựa trên thông tin kết xuất âm thanh. Sáng chế còn đề cập đến 
các phương pháp tạo ra dòng bit biểu diễn nội dung âm thanh đa kênh và kết xuất nội 
dung âm thanh đa kênh từ dòng bit. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò và phương pháp thiêu áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò thiêu áp lực (100, 200), lò thiêu này bao gồm: buồng thiêu áp lực 
(1) để thiêu đối tượng xử lý (P) dưới áp suất được tăng cường bởi không khí nén (A); 
máy nén kiểu tuabin (5) để tạo không khí nén bằng cách được dẫn động quay bởi khí 
thải đốt (G) của buồng thiêu áp lực; và phương tiện bịt kín (5i) để phun khí bịt kín (S) 
vào mặt sau (5a1) của cánh tuabin (5a) của máy nén kiểu tuabin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thiêu áp lực. 
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(72) Takashi YAMAGUCHI (JP), Takaharu MATSUDA (JP), Kazuhiro TAKIZAWA  (JP), 
Kazutoshi TAKAMIZAWA (JP), Yuuji AOYAGI  (JP), Atsushi DAIDO  (JP), 
Masahiro IDA  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ và phương pháp nối sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ nối sợi quang bao gồm: khối nối sợi quang (10) bao gồm: 
giá đỡ cơ cấu nối cơ khí đỡ cơ cấu nối cơ khí (30); cơ cấu kẹp sợi quang (70) kẹp sợi 
quang thứ nhất ở phía đầu này của cơ cấu nối cơ khí (30); và bộ phận cần dẫn hướng 
trượt được dọc theo cơ cấu dẫn hướng được bố trí ở đồ gá nối (110) cố định sợi quang 
thứ hai cần được liên kết đối đầu với sợi quang thứ nhất; và đồ gá nối (110) bao gồm: cơ 
cấu dẫn hướng để dẫn hướng khối nối sợi quang (10); và cơ cấu cố định sợi quang (90) 
cố định sợi quang thứ hai. Khối nối sợi quang (10) tạo chiều rộng nếp uốn thứ nhất (L1) 
ở giữa phía đầu này của cơ cấu nối cơ khí (30) và cơ cấu kẹp sợi quang (70) và chiều 
rộng nếp uốn thứ hai (L2) hẹp hơn chiều rộng nếp uốn thứ nhất (L1) được đảm bảo ở 
giữa phía đầu kia của cơ cấu nối cơ khí (30) và cơ cấu cố định sợi quang (90) khi sự kết 
nối đối đầu được thực hiện. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ khuôn, giá mang chứa các linh kiện điện tử được tạo vỏ 

bọc, linh kiện điện tử được tạo vỏ bọc được phân tách và 
phương pháp tạo vỏ bọc cho các linh kiện điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ khuôn (1) dùng để tạo vỏ bọc (30) cho các linh kiện điện tử (21) 
được gắn trên giá mang (20), có ít nhất hai nửa khuôn có thể di chuyển tương đối với 
nhau để lắp khớp với nhau tạo thành lòng khuôn bao quanh các linh kiện điện tử (21), và 
ít nhất một ống nạp vật liệu tạo vỏ bọc được tạo chìm bên trong các nửa khuôn và liên 
kết với lòng khuôn. Sáng chế còn đề cập đến giá mang (20) chứa các linh kiện điện từ 
(21) được tạo vỏ bọc (30). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo vỏ bọc 
cho các linh kiện điện tử và đề cập đến các linh kiện điện tử được phân tách được tạo vỏ 
bọc theo phương pháp vừa nêu. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất muội than và phương pháp khống chế ít 

nhất một đặc tính hạt của muội than 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất muội than bằng cách sử dụng (các) thể lưu 

giãn nở cũng như phương pháp khống chế một hoặc nhiều đặc tính hạt của muội than 
nhờ sử dụng các thể lưu giãn nở và các kỹ thuật khác.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và hệ thống thiết bị sản xuất rượu bằng cách 

hyđroformyl hóa có xúc tác đồng thể 
(57)     Sáng chế đế cập đến quy trình sản xuất rượu bằng cách hydroformyl hóa có xúc tác 

đồng thể các olefin thành alđehyt và sau đó hyđrat hoá alđehyt này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống thiết bị để thực hiện quy trình nêu trên. Bản 
chất của giải pháp là kỹ thuật tách hỗn hợp thu được từ quá trình hydroformyl hóa. Việc 
xử lý hỗn hợp thu được từ quá trình hydroformyl hóa có ưu điểm của các phương pháp 
đã biết đồng thời tránh được các nhược điểm cụ thể của các phương pháp này. Mục đích 
quan trọng nhất là tạo ra hệ chất xúc tác hoàn chỉnh và đồng thời có khả năng bảo toàn 
càng nhiều càng tốt, có khả năng hoạt động đáng tin cậy về mặt kỹ thuật, có chi phí đầu 
tư và vận hành thấp. Mục đích này được giải quyết bằng cách kết hợp bộ phận tách 
màng và bộ phận tách nhiệt với nhau, bộ phận tách nhiệt này được vận hành theo cách 
sao cho có từ 80 tới 98% khối lượng của dòng đi cùng với dòng sản phẩm vào bộ phận 
tách nhiệt sẽ đi ra ở đỉnh của bộ phận tách nhiệt này. 
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(54) Thép làm khuôn và phương pháp sản xuất thép này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thép làm khuôn thỏa mãn các đặc tính cơ bản của thép làm khuôn và 
còn bộc lộ cả sức chịu gỉ rất tốt và độ dẫn nhiệt cao, và phương pháp sản xuất thép này. 
Thép làm khuôn có các thành phần sau tính theo % khối lượng: C: 0,07- 0,15; Si: > 0 và 

< 0,8; Mn: > 0 và 1,0; P: < 0,05; S: < 0,02; Ni: > 0 và  0,5; Mo và W: > 0 và < 0,8, 
kể cả riêng lẻ hoặc phức hợp (Mo + 1/2W); V: > 0 và < 0,15 ; và Cu: 0,25-1,5, còn lại là 

Fe, Cr và các tạp chất không tránh khỏi, trong đó lượng Cr là > 4,9 và  5,3 và độ cứng 
của thép làm khuôn nằm trong khoảng từ 30 đến 42HRC. Tốt hơn là, trong các tạp chất 
không tránh khỏi, lượng Al, N và O được điều chỉnh lần lượt < 0,1%, < 0,06% và < 

0,0055. Độ cứng nêu trên có thể đạt được bằng cách tôi thép làm khuôn và sau đó ram 
thép này ở nhiệt độ 530oC hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp kiểm soát loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát loài gây hại chứa hợp chất được thể hiện bằng 
công thức (1): 

 

 
 

trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong bản mô tả, hoặc N-oxit của nó; và  
ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm hợp chất neonicotinoit, hợp chất 
pyrethroid tổng hợp, hợp chất phenylpyrazol, hợp chất macrolit, hợp chất diamit, và hợp 
chất trừ sâu được chọn từ nhóm bao gồm pymetrozin, pyridalyl, pyriproxyfen, 
spirotetramat, sulfoxaflo và flupyradifuron; 
chế phẩm này có hiệu quả kiểm soát tốt đối với loài gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp kiểm soát loài gây hại. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo để giải mã entropy đoạn lát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giải mã entropy để giải mã viđeo. Phương pháp giải mã viđeo 
bao gồm bước: nhận, từ dòng bit, thông tin về kích thước tối đa của đơn vị mã hóa; 
nhận, từ dòng bit, thông tin thứ nhất chỉ ra liệu đoạn lát phụ thuộc có được phép bao 
gồm trong hình ảnh không; xác định ít nhất một đơn vị mã hóa tối đa chứa trong đoạn 
lát thứ nhất, dựa trên kích thước đơn vị mã hóa tối đa, được xác định bằng cách sử dụng 
thông tin về kích thước tối đa; thu thập, từ dòng bit, thông tin thứ hai chỉ ra liệu đơn vị 
mã hóa tối đa hiện tại có phải là phần cuối của đoạn lát thứ nhất hay không; xác định số 
lượng điểm vào của các tập con, chứa trong đoạn lát, dựa trên thông tin thứ ba nhận 
được từ phần đầu đoạn lát của dòng bit; và xác định các vị trí của các điểm vào bằng 
cách sử dụng khoảng dịch lớn hơn số lượng chỉ ra bởi thông tin thứ tư 1 đơn vị; lưu trữ 
biến số ngữ cảnh của đoạn lát thứ nhất nếu thông tin thứ nhất chỉ ra rằng đoạn lát phụ 
thuộc được phép bao gồm trong hình ảnh và thông tin thứ hai chỉ ra rằng đơn vị mã hóa 
tối đa hiện tại là phần cuối của đoạn lát thứ nhất; và giải mã đoạn lát phụ thuộc được bố 
trí bên cạnh đoạn lát thứ nhất trong hình ảnh bằng cách sử dụng biến số ngữ cảnh được 
lưu trữ, trong đó số lượng và các vị trí của điểm vào được xác định nếu tấm có thể chứa 
trong đoạn lát của hình ảnh hoặc bước đồng bộ hóa có thể được thực hiện đối với các 
biến số ngữ cảnh của đơn vị mã hóa tối đa hiện tại được chứa trong hình ảnh. 
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(54) Phương pháp giải mã viđeo để giải mã entropy đoạn lát  

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giải mã entropy để giải mã viđeo. Phương pháp giải mã viđeo 
bao gồm bước: nhận, từ dòng bit, thông tin về kích thước tối đa của đơn vị mã hóa; thu 
thập, từ dòng bit, thông tin thứ nhất chỉ ra liệu đoạn lát phụ thuộc có được phép bao gồm 
trong hình ảnh không; xác định ít nhất một đơn vị mã hóa tối đa chứa trong đoạn lát thứ 
nhất, dựa trên kích thước đơn vị mã hóa tối đa, được xác định bằng cách sử dụng thông 
tin về kích thước tối đa; nhận, từ dòng bit, thông tin thứ hai chỉ ra liệu đơn vị mã hóa tối 
đa hiện tại có phải là phần cuối của đoạn lát thứ nhất hay không; xác định số lượng 
điểm vào của các tập con, chứa trong đoạn lát, dựa trên thông tin thứ ba nhận được từ 
phần đầu đoạn lát của dòng bit; và xác định các vị trí của các điểm vào bằng cách sử 
dụng khoảng dịch lớn hơn số lượng chỉ ra bởi thông tin thứ tư 1 đơn vị; lưu trữ biến số 
ngữ cảnh của đoạn lát thứ nhất nếu thông tin thứ nhất chỉ ra rằng đoạn lát phụ thuộc 
được phép bao gồm trong ảnh và thông tin thứ hai chỉ ra rằng đơn vị mã hóa tối đa hiện 
tại là phần cuối của đoạn lát thứ nhất; nhận thông tin thứ sáu, từ dòng bit, chỉ ra liệu 
đoạn lát thứ hai có là đoạn lát phụ thuộc không; và giải mã đoạn lát thứ hai bằng cách sử 
dụng biến số ngữ cảnh được lưu trữ khi thông tin thứ sáu chỉ ra rằng đoạn lát thứ hai là 
đoạn lát phụ thuộc; và trong đó đoạn lát thứ hai được bố trí cạnh đoạn lát thứ nhất; trong 
đó số lượng và các vị trí của điểm vào được xác định nếu tấm có thể chứa trong đoạn lát 
của hình ảnh hoặc bước đồng bộ hóa có thể được thực hiện đối với các biến số ngữ cảnh 
của đơn vị mã hóa tối đa hiện tại được chứa trong hình ảnh. 
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(54) Thiết bị giải mã viđeo để giải mã entropy đoạn lát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giải mã entropy để giải mã viđeo. Thiết bị giải mã viđeo bao 
gồm: bộ nhận được cấu hình để nhận, từ dòng bit, thông tin về kích thước tối đa của đơn 
vị mã hóa và thông tin thứ nhất chỉ ra liệu đoạn lát phụ thuộc được phép bao gồm trong 
hình ảnh không; và bộ giải mã được cấu hình để xác định ít nhất một đơn vị mã hóa tối 
đa chứa trong đoạn lát thứ nhất, dựa trên kích thước đơn vị mã hóa tối đa được xác định 
bằng cách sử dụng thông tin về kích thước tối đa; trong đó bộ nhận còn được cấu hình 
để nhận, từ dòng bit, thông tin thứ hai chỉ ra liệu đơn vị mã hóa tối đa hiện tại có phải là 
phần cuối của đoạn lát thứ nhất hay không; bộ giải mã còn được cấu hình để xác định số 
lượng điểm vào của các tập con, chứa trong đoạn lát, dựa trên thông tin thứ ba nhận 
được từ phần đầu của đoạn lát của dòng bit và xác định các vị trí của các điểm vào bằng 
cách sử dụng khoảng dịch mà lớn hơn 1 đơn vị so với số lượng mà thông tin thứ tư chỉ 
ra; trong đó bộ giải mã còn được cấu hình để lưu trữ biến số ngữ cảnh của đoạn lát thứ 
nhất nếu thông tin thứ nhất chỉ ra rằng đoạn lát phụ thuộc được phép bao gồm trong 
hình ảnh và thông tin thứ hai chỉ ra rằng đơn vị mã hóa tối đa hiện tại là phần cuối của 
đoạn lát thứ nhất; và trong đó bộ giải mã còn được cấu hình để giải mã đoạn lát phụ 
thuộc được bố trí bên cạnh đoạn lát thứ nhất trong hình ảnh bằng cách sử dụng biến số 
ngữ cảnh được lưu, trong đó số lượng và các vị trí của điểm vào được xác định nếu tấm 
có thể chứa trong đoạn lát của hình ảnh hoặc bước đồng bộ hóa có thể được thực hiện 
đối với các biến số ngữ cảnh của đơn vị mã hóa tối đa hiện tại được chứa trong hình ảnh. 
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(54) Thiết bị giải mã viđeo để giải mã entropy đoạn lát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc giải mã entropy viđeo để giải mã viđeo. Thiết bị giải mã viđeo 
bao gồm: bộ nhận được cấu hình để nhận, từ dòng bit, thông tin về kích thước tối đa của 
đơn vị mã hóa và thông tin thứ nhất chỉ ra liệu đoạn lát phụ thuộc được phép bao gồm 
trong hình ảnh không; và bộ giải mã được cấu hình để xác định ít nhất một đơn vị mã 
hóa tối đa chứa trong đoạn lát thứ nhất, dựa trên kích thước đơn vị mã hóa tối đa được 
xác định bằng cách sử dụng thông tin về kích thước tối đa, trong đó bộ nhận còn được 
cấu hình để thu thập, từ dòng bit, thông tin thứ hai chỉ ra liệu đơn vị mã hóa tối đa gần 
hiện tại có phải là phần cuối của đoạn lát thứ nhất hay không; trong đó bộ giải mã còn 
được cấu hình để xác định số lượng điểm vào của các tập con, chứa trong đoạn lát, dựa 
trên thông tin thứ ba nhận được từ phần đầu của đoạn lát của dòng bit và xác định các vị 
trí của các điểm vào bằng cách sử dụng khoảng dịch mà lớn hơn 1 đơn vị so với số 
lượng mà thông tin thứ tư chỉ ra; trong đó bộ giải mã còn được cấu hình để lưu trữ biến 
số ngữ cảnh của đoạn lát thứ nhất nếu thông tin thứ nhất chỉ ra rằng đoạn lát phụ thuộc 
được phép bao gồm trong hình ảnh và thông tin thứ hai chỉ ra rằng đơn vị mã hóa tối đa 
hiện tại là phần cuối của đoạn lát thứ nhất; và trong đó số lượng và các vị trí của điểm 
vào được xác định nếu tấm có thể chứa trong đoạn lát của hình ảnh hoặc bước đồng bộ 
hóa có thể được thực hiện đối với các biến số ngữ cảnh của đơn vị mã hóa tối đa hiện tại 
được chứa trong hình ảnh. 
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lý ăn được dạng bột, đồ uống thu được bằng phương pháp này 
và phương pháp cải thiện độ ổn định phân tán 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống chứa sản phẩm từ thực vật đã xử lý ăn được dạng bột, trong đó 
độ ổn định phân tán của chất rắn không tan được cải thiện để ngăn chặn tình trạng lắng 
đọng, và khả năng phân tán lại được cải thiện để dễ dàng phục hồi trạng thái phân tán 
ban đầu bằng cách lắc nhẹ, khi xảy ra sự lắng đọng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp 
sản xuất đồ uống này. Phương pháp sản xuất này gồm các bước: a) trộn sản phẩm từ 
thực vật đã xử lý ăn được dạng bột với chất béo và dầu để từ đó tạo ra hỗn hợp phân tán; 
và (b) trộn hỗn hợp phân tán của sản phẩm từ thực vật đã xử lý ăn được dạng bột trong 
chất béo và dầu với nước, và làm đồng nhất hỗn hợp này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
xuất phương pháp cải thiện độ ổn định phân tán hoặc khả năng phân tán lại của sản 
phẩm từ thực vật đã xử lý ăn được dạng bột trong đồ uống. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp thực hiện điều chỉnh độ lợi và vật ghi 

bất biến đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện điều chỉnh độ lợi bao gồm bước xác định, 

dựa trên khoảng cách liên cặp phổ vạch (LSP-Line Spectral Pair) ứng với tín hiệu âm 
thanh, rằng tín hiệu âm thanh chứa thành phần ứng với một điều kiện tạo nhiễu lạ. 
Phương pháp này cũng bao gồm bước hiệu chỉnh thông số độ lợi tương ứng với tín hiệu 
âm thanh, khi xác định ra rằng tín hiệu âm thanh này chứa thành phần nêu trên. Ví dụ, 
thông số độ lợi được hiệu chỉnh thông qua bước làm suy hao độ lợi và/hoặc làm nhẵn độ 
lợi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị thực hiện điều chỉnh độ lợi và vật ghi bất 
biến đọc được bởi máy tính. 
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(11) 45047 
(21) 1-2015-03192 (51) 7 B62J  23/00,  6/18,  11/00,  99/00, 

B62K  23/06 
(22) 24.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/054298           24.02.2014 (87) WO2014/132913 A1 04.09.2014 
(30) 2013-038992           28.02.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Kiyohito SUZUKI (JP), Hideki IKEDA (JP), Tetsukun KIN (KR), Yoshihiro ARAI 

(JP), Sunao KAWANO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Phần trước của xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần trước của xe kiểu yên ngựa bao gồm: ống đầu (21) được bố trí 
trên phần trước của khung thân xe (20) và đỡ quay được bánh trước (14) theo cách lái 
được; giá đỡ tấm ốp trước (30) lắp trên ống đầu (21) và kéo dài về phía trước xe; tấm ốp 
trước (41) lắp trên giá đỡ tấm ốp trước (30) và dùng để che phần trước của ống đầu (21); 
tay phanh (18) được bố trí bên trên ống đầu (21) và dùng để kích hoạt cơ cấu phanh (15) 
của bánh trước; và chi tiết truyền lực kích hoạt phanh (54) được bố trí bên trong tấm ốp 
trước (41) và truyền lực kích hoạt của tay phanh (18) cho cơ cấu phanh (15). Giá đỡ tấm 
ốp trước (30) được trang bị phần hình trụ (34) được tạo ra có dạng hình trụ theo cách mà 
phần trên và phần dưới của nó được để hở, và chi tiết truyền lực kích hoạt phanh (54) 
được đi theo cách xuyên qua phần bên trong của phần hình trụ (34). 
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(11) 45048 
(21) 1-2015-03194 (51) 7 C07D  401/00, A61K  31/4196, 

A01N  43/647, A01P  7/00,  9/00,  
(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/025674    13.03.2014 (87) WO2014/160031 02.10.2014 
(30) 61/784,020         14.03.2013   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) FISCHER Lindsey G. (US), BAUM Erich W. (US), CROUSE Gary D. (US), 

DEAMICIS Carl (US), LORSBACH Beth (US), PETKUS Jeff (US), SPARKS Thomas 
C. (US), WHITEKER Gregory T. (US), WARD Andrew L. (US), ROSS Ronald  (US), 
HAO Yan  (CN), GIAMPIETRO Natalie C. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có hoạt tính trừ dịch hại, chế phẩm chứa nó, hợp chất 

trung gian để điều chế nó, quy trình phòng trừ  dịch hại và 
các quy trình điều chế các hợp chất thiobiuret, 2-imino-1,3- 
thiazinan, và 1-aryl-3-(4-bromphenyl) triazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có hoạt tính trừ dịch hại để phòng trừ các loài gây hại 
thuộc ngành Phyla Nematoda, Arthropoda, và Mollusca, quy trình điều chế các hợp chất 
này và hợp chất trung gian được sử dụng trong quy trình này, chế phẩm chứa các hợp 
chất này, và quy trình phòng trừ các loài gây hại nêu trên bằng cách sử dụng hợp chất 
này. Các hợp chất này có thể được sử dụng, ví dụ, làm thuốc diệt giun tròn, thuốc diệt ve 
bét, thuốc trừ sâu, thuốc trừ rệp, và thuốc diệt nhuyễn thể. Sáng chế đề cập đến các hợp 
chất có Công thức sau (''Công thức 1"). 
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(11) 45049 
(21) 1-2015-03196 (51) 7 F24J  2/00, F22B  33/00 

(22) 27.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2014/071568       27.01.2014 (87) WO2014/121711 14.08.2014 
(30) 201310045666.4            05.02.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  31.08.2015 
(71) ZHONGYING CHANGJIANG INTERNATIONAL NEW ENERGY INVESTMENT 

CO., LTD.  (CN) 
T1 Jiangxia Avenue, Eastlake New-tech Development Zone, Wuhan, Hubei 430223, 
China 

(72) CHEN, Yilong (CN), YANG, Qingping  (CN), ZHANG, Yanfeng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) ống thu và cân bằng nhiệt tự động năng lượng mặt trời, 

môđun kiểu máng, hệ thống và phương pháp phát điện bằng 
nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống thu và cân bằng nhiệt tự động năng lượng mặt trời bao gồm 
ống thủy tinh (1b2) và ống hấp thụ (1b3) được phủ lớp hấp thụ nhiệt, giữa ống thủy tinh 
(1b2) và ống hấp thụ (1b3) là chân không. Màng ngăn (1b4) có khả năng làm cho chất 
lỏng trong ống hấp thụ (1b3) lần lượt đảo chiều và chảy lên và chảy xuống được bố trí ở 
khoang trong của ống hấp thụ (1b3), màng ngăn (1b4) có dạng xoắn ốc và được cố định 
trong ống hấp thụ (1b3). Sáng chế cũng bộc lộ hệ thống và ph−ong pháp phát điện bằng 
nhiệt và ánh sáng bổ sung và phát điện bằng nhiệt, ngăn việc phát điện bổ sung bằng 
nhiệt và năng lượng mặt trời khỏi ảnh hưởng bởi thời tiết, và duy trì việc phát điện ổn 
định vào ban đêm hoặc khi không đủ ánh sáng mặt trời. 
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(11) 45050 
(21) 1-2015-03198 (51) 7 H01Q  5/01,  1/24 

(22) 28.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/000783    28.01.2014 (87) WO2014/119897 A1 07.08.2014 
(30) 10-2013-0010477         30.01.2013    KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) HWANG, Soon-Ho  (KR), PARK, Sung-Koo (KR), LEE, Kyung-Jae (KR), BYUN, 

Joon-Ho  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ anten của thiết bị đầu cuối cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ anten của thiết bị đầu cuối cầm tay có các bộ phận dẫn điện. Bộ 
anten này bao gồm bộ phận bức xạ thứ nhất nối với bộ phận cấp điện của thiết bị đầu 
cuối cầm tay và bộ phận bức xạ thứ hai nối với bộ phận cấp điện và phần nối đất của 

thiết bị đầu cuối cầm tay. ít nhất một trong số các bộ phận dẫn điện được nối với ít nhất 
một trong số bộ phận bức xạ thứ nhất và bộ phận bức xạ thứ hai. Các bộ phận dẫn điện 
có thể được sử dụng làm bộ phận bức xạ của bộ anten, vì vậy bộ anten có thể được lắp 
đặt dễ dàng vào không gian bên trong của thiết bị đầu cuối cầm tay gọn nhẹ và không 
gian bên trong của thiết bị đầu cuối cầm tay có thể được sử dụng có hiệu quả. 
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(11) 45051 
(21) 1-2015-03201 (51) 7 B62H  1/04,  1/12, B62K  3/00,  5/02,  

5/025,  15/00 
(22) 10.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/059589        10.03.2014 (87) WO2014/141042 18.09.2014 
(30) BE20130156        11.03.2013   BE 
(71) N.G.M. SPRL  (BE) 

Beverlaai 73, B-8500 Kortrijk, Belgium 
(72) NEERMAN, Johan (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Xe ba bánh gấp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới xe ba bánh gấp (1) để vận chuyển người, trong đó xe ba bánh (1) 
bao gồm bánh trước (2), hai bánh sau (3) và khung nối các bánh (2, 3) trong đó khung 
bao gồm hai tay đòn (7) mang các bánh sau (3). Các tay đòn (7) được kết nối tới phần 
còn lại của khung theo cách mà tay đòn (7) có thể chấp nhận các vị trí khác nhau so với 
phần còn lại của khung. Do đó, chiều rộng và chiều dài của xe ba bánh (1) là có thể điều 
chỉnh được. Trong tất cả các vị trí của các tay đòn (7), các mặt phẳng mà trong đó các 
bánh sau (3) được định vị về cơ bản là song song với trục dài của xe ba bánh (1), và xe 
ba bánh (1) có thể được lái. 
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(11) 45052 
(21) 1-2015-03202 (51) 7 B62K  5/02,  5/10, B62J  25/00,  

1/28, B62K  5/06,  3/00 
(22) 10.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/059583         10.03.2014 (87) WO2014/141036 18.09.2014 
(30) BE2013/0158         11.03.2013     BE 
(71) N.G.M. SPRL  (BE) 

Beverlaai 73, B-8500 Kortrijk, Belgium 
(72) NEERMAN, Johan (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Xe ba bánh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xe ba bánh (1) để chở người tạo cảm giác thoải mái, dễ dàng vận 
hành hơn, xe bao gồm bánh trước (2), hai bánh sau (3), khung (4), nối các bánh (2, 3), 
về cơ bản là bao gồm vùng phía sau tĩnh (4a) so với mặt phẳng đỡ của ba bánh (2, 3) và 
vùng phía trước (4b) có khả năng quay theo chiều ngang, so với vùng về cơ bản là tĩnh 
(4a), quanh trục nghiêng (19) về cơ bản là theo hướng chiều dài của xe ba bánh (1), chỗ 
để chân (5) được định vị trên vùng xoay (4b) và phần đỡ ghế ngồi (6) được định vị trên 
vùng về cơ bản là tĩnh (4a). 
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(11) 45053 
(21) 1-2015-03203 (51) 7 A61K  38/16, C07K  14/79, A61P  

17/00 
(22) 30.01.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/PH2013/000006     30.01.2013 (87) WO2014/120026 07.08.2014 
(71) UNITED LABORATORIES, INC.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City 1550, Philippines 
(72) SANTOS, Joyce Bedelia, B. (PH), DEE, Kennie, U. (PH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Lactoferin dùng qua đường miệng để ngăn ngừa và điều trị 

mụn trứng cá 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lactoferin dùng qua đường miệng để ngăn ngừa và điều trị mụn 

trứng cá, tốt hơn là được phối hợp với vitamin E và kẽm, trong đó lactoferin không được 
tách từ nước sữa. 
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(11) 45054 
(21) 1-2015-03204 (51) 7 A23L  3/18, A23P  1/12 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/023919     12.03.2014 (87) WO2014/164956 09.10.2014 
(30) 61/776,961          12.03.2013      US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) WEARLY, Douglas (US), LAU, Eik-Lang (US), MAZER, Terrence (US), DEWILLE, 
Normanella (US), KATZ, Gary (US), FOX, Wendy (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh trong 

thực phẩm dinh dưỡng bằng cách ép đùn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh trong thực 

phẩm dinh dưỡng dạng bột. Thực phẩm dinh dưỡng dạng bột này chứa chất béo, protein 
và hyđrat cacbon. Phương pháp này bao gồm việc tạo nhũ tương từ thực phẩm dinh 
dưỡng dạng bột và ép đùn thực phẩm dinh dưỡng dạng bột được nhũ hóa ở nhiệt độ nhỏ 

hơn 100°C. Phương pháp này làm cho số lượng quần thể vi sinh vật gây bệnh giảm ít 
nhất là 5 log trong thực phẩm dinh dưỡng dạng bột được ép đùn. Thực phẩm dinh dưỡng 
dạng bột được ép đùn có hoạt độ nước nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,95. 
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(11) 45055 
(21) 1-2015-03209 (51) 7 C12N  15/82,  15/87, A01H  5/00 

(22) 03.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/000607         03.02.2014 (87) WO2014/118636 A3 07.08.2014 
(30) 61/759,408         01.02.2013    US 
(71) 1. INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI)  (PH) 

College, Los Banos, Laguna 4031, Philippines 
2. JAPAN INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL 
SClENCES  (JP) 
1-1 Ohwashi, Tsukuba, Ibaraki, 305-8686 (JP) 

(72) ISHIMARU, Tsutomu (JP), SALMET-LOEDIN, Inez, Hortense (ID), FUJITA, 
Daisuke (JP), TRIJATMIKO, Kurniawan, Rudi (ID), KOIDE, Yohei (JP), SASAKI, 
Kazuhiro (JP), TSAKIRPALOGLOU, Nikolaos, K. (GR), FUKUTA, Yoshimichi (JP), 
KOBAYASHI, Nobuya (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp tạo ra cây lúa có năng suất được cải thiện, 

phương pháp tăng năng suất hạt, thực vật chuyển gen và cây 
lúa có năng suất hạt được cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhân giống, cụ thể là tạo ra cây lúa có năng suất hạt 
được cải thiện và phương pháp tăng cường năng suất hạt ở thực vật. Cụ thể là sáng chế 
đề cập đến phương pháp nhân giống bằng gen SPIKE, một gen được dùng để tăng năng 

suất hạt của các giống indica hiện có và có thể được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của 

hạt. Ngoài ra sáng chế cũng đề cập đến thực vật chuyển gen, cây lúa có năng suất hạt 
được cải thiện, vật liệu và phương pháp để tăng năng suất hạt của các giống indica. 
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(11) 45056 
(21) 1-2015-03231 (51) 7 H04W  4/02,  4/22,  48/06 

(22) 27.02.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/053905      27.02.2013 (87) WO2014/131439 04.09.2014 
(71) UNIFIED MESSAGING SYSTEMS AS  (NO) 

P.O. Box 6301 Etterstad, N-0604 Oslo, Norway  
(72) HEEN, Kjell-Harald  (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để tận dụng tối ưu và liên 

tục dung lượng của mạng di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tận dụng tối ưu hóa và liên tục dung 

lượng của mạng di động đang phục vụ các điện thoại di động phủ sóng khu vực địa lý 
được chọn cụ thể nhờ đó tạo xử lý tối ưu lưu lượng mạng trong chu kỳ có lưu lượng 
mạng lớn đến và/hoặc từ khu vực nêu trên mà không làm quá tải mạng di động. 
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(11) 45057 
(21) 1-2015-03232 (51) 7 H01Q  1/12, H01R  9/05 

(22) 24.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/054293           24.02.2014 (87) WO2014/148205 25.09.2014 
(30) 2013-057844           21.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2015 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) HIROSAKA, Shiro  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị vô tuyến vi ba ngoài trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vô tuyến vi ba ngoài trời được tạo kết cấu sao cho đầu nối 
cáp đồng trục có thể quay xuống theo phương thẳng đứng thậm chí nếu thiết bị vô tuyến 
vi ba ngoài trời được nối với anten sóng phân cực ngang hoặc anten sóng phân cực thẳng 
đứng. Thiết bị vô tuyến vi ba ngoài trời gồm vỏ (11) có thể nối được với anten sóng 
phân cực ngang hoặc anten sóng phân cực thẳng đứng, đầu nối cáp đồng trục (13) được 
lắp với vỏ (11) và gồm đầu nối (17) có thể nối được với cáp đồng trục (19), và phương 
tiện lắp (18) sẽ lắp đầu nối cáp đồng trục (13) với vỏ (11). Đầu nối cáp đồng trục (13) 
có thể nối được với cáp đồng trục (19) dọc theo đường trục tâm (15) của đầu nối (17). 
Phương tiện lắp (18) được tạo kết cấu sao cho đầu nồi (17) có thể được định vị một cách 
chọn lọc ở hai điểm xen kẽ được chọn ở các vị trí đối xứng qua đường thẳng với nhau 
quanh đường trục (16) quay góc 45o so với đường trục tâm (15).  
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(11) 45058 
(21) 1-2015-03240 (51) 7 A01D  57/03,  61/00,  67/00,  67/02, 

A01F  12/50,  12/60 
(22) 31.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/052296           31.01.2014 (87) WO2014/148123 A1 25.09.2014 
(30) 2013-055446           18.03.2013      JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2015 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601, Japan 
(72) MATSUMOTO Kenta (JP), HIDA Sadanori (JP), KUMATANI Masayuki (JP), 

MARUYAMA Junichi (JP), NAKAMURA Yuya (JP), KAWADA Yasutake (JP), 
YONEDA Yutaka (JP), IWAMOTO Shun (JP), ODA Yuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gặt đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt đập trong đó bước chế tạo được đơn giản hóa và có chi phí 
thấp hơn. Trong máy gặt đập này, bộ phận gom hạt để tập hợp và chứa hạt được đập 
được bố trí bên cạnh thiết bị đập lúa, phễu chứa hạt được bố trí trong bộ phận gom hạt 
được đỡ bởi thân máy qua khung đỡ phễu (140), khung đỡ phễu (140) được cấu thành 
bằng cách uốn cong một chi tiết dạng thanh thành dạng gần giống chữ L để tạo liền khối 
phần mở rộng theo chiều ngang (140A) nằm kéo dài theo chiều ngang và phần mở rộng 
theo chiều dọc (140B) nằm kéo dài hướng xuống dưới trong khi là liên tục từ một đầu 
của phần mở rộng theo chiều ngang (140A), đầu còn lại của phần mở rộng theo chiều 
ngang (140A) được đỡ bởi phần vách bên của thiết bị đập lúa, và đầu bên duới của phần 
mở rộng theo chiều dọc (140B) được đỡ bởi khung thân máy (4).  
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(11) 45059 
(21) 1-2015-03242 (51) 7 H04N  21/2362,  21/2381 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/056574        12.03.2014 (87) WO2014/142203 A1 18.09.2014 
(30) 2013-052559        14.03.2013   JP 

2013-100774        10.05.2013   JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TSUKAGOSHI, Ikuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu và phương 

pháp thu 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông bao gồm: bộ tạo dòng truyền tải có cấu hình để 

tạo ra dòng truyền tải trong đó gói tin truyền tải thứ nhất chứa phương tiện truyền tải 
trong tải tin và gói tin truyền tải thứ hai chứa thông tin về phương tiện truyền tải trong 
tải tin, được ghép kênh phân chia theo thời gian; bộ truyền dòng truyền tải có cấu trúc 
để truyền dòng truyền tải tới bộ thu thông qua kênh truyền định trước; và bộ chèn thông 
tin thời gian có cấu trúc để chèn thông tin thời gian để cho phép bộ thu thu được thời 
gian giải mã và/hoặc thời gian trình chiếu vào gói tin truyền tải thứ nhất hoặc gói tin 
truyền tải thứ hai.  
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(11) 45060 
(21) 1-2015-03245 (51) 7 B29C  33/34,  44/42,  59/02 

(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/025710      13.03.2014 (87) WO2014/151427 25.09.2014 
(30) 13/833,543           15.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) REGAN, Patrick Conall (US), QUIGLEY, Mike F. (US), OU, Feng-Ming (TW), 

HSING, Yu-His (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp định hình tự động polyuretan đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống định hình tự động polyuretan đúc để định hình các chi tiết 
của giày hoặc sản phẩm được làm bằng polyuretan đúc. Hệ thống định hình tự động 
polyuretan đúc (100) bao gồm: cơ cấu vận chuyển (110) để vận chuyển khuôn (120), cơ 
cấu phân phối (130) phân phối một lượng định trước hỗn hợp chứa polyuretan dạng lỏng 
lên trên bề mặt phẳng của khuôn (120), cơ cấu phân tán (138) để phân tán hỗn hợp chứa 
polyuretan này vào trong ít nhất một hốc khuôn (122), cơ cấu tạo chân không (159) để 
loại bỏ bọt khí có trong hỗn hợp chứa polyuretan dạng lỏng trong hốc khuôn (122) và 
dao gạt mềm (140) để loại bỏ hỗn hợp chứa polyuretan dạng lỏng dư thừa ra khỏi bề mặt 
phẳng của khuôn (120). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp định hình tự động polyuretan đúc nhờ 
dùng hệ thống nêu trên. 
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(11) 45061 
(21) 1-2015-03246 (51) 7 C07C  45/35,  45/78,  45/82,  47/22 

(22) 28.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/051573    28.01.2014 (87) WO2014/122044 14.08.2014 
(30) 13154227.6         06.02.2013     EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) BOCK Wolfgang (DE), TAUGNER Wolfgang (DE), GRUBER Udo (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tách acrolein ra khỏi khí thu được từ quy trình 

oxy hóa propen có sử dụng chất xúc tác dị thể 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách acrolein ra khỏi khí (khí quy trình) thu được từ quy 

trình oxy hóa propen bằng oxy không khí có sử dụng chất xúc tác dị thể, trong đó trước 
hết các chất có nhiệt độ sôi cao (chứa axit acrylic) được tách ra khỏi khí quy trình bằng 
công đoạn làm nguội và sau đó acrolein có tỷ lệ nhỏ các chất có nhiệt độ sôi thấp được 
thu lại bằng cách hấp thụ và chưng cất. Nhờ việc bổ sung lượng nhỏ dung môi vào các 
cột và các thiết bị trao đổi nhiệt trong quy trình xử lý, nên các oligome tạo thành được 
tách ra và xu hướng tạo bọt trong các thiết bị hoặc các cột được hạn chế. Theo sáng chế, 
dung môi này được tách ra và sau đó được tái tuần hoàn dưới dạng pha hữu cơ trong quy 
trình hiện tại. 
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20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul Republic of Korea 
(72) KANG, Jiwon  (KR), LEE, Kilbom (KR), KO, Hyunsoo  (KR), CHUNG, jaehoon 

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện tạo chùm tín hiệu phân đoạn 

bằng cách sử dụng kỹ thuật đa đầu vào đa đầu ra (MIMO) cỡ 
lớn trong hệ thống truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện tạo chùm tín hiệu phân đoạn sử dụng mạng 
anten lớn tại trạm gốc (Base Station - BS) trong hệ thống truyền thông không dây. 
Phương pháp này bao gồm các bước chia mạng anten lớn theo hàng hoặc theo cột thành 
các phần chia, thu thông tin phản hồi về các phần chia từ thiết bị người dùng (User 
Equipment - UE), xác định các bộ tiền mã hóa phụ cho các phần chia dựa vào thông tin 
phản hồi, và truyền tín hiệu tới UE bằng cách thực hiện việc tạo chùm tín hiệu nhờ sử 
dụng các bộ tiền mã hóa con và tiền mã hóa liên kết mà kết nối các phần chia với nhau. 
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(72) HAQ, Nadia  (US), NIU, Deqiang (US), PETTER, Russell C.  (US), QIAO, Lixin  

(US), SINGH, Juswinder  (US), ZHU, Zhendong (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dùng làm chất ức chế enzym kinaza được điều tiết 

bằng tín hiệu ngoại bào (ERK) và chế phẩm dược dụng chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất hữu hiệu để làm chất ức chế ERK kinaza, chẳng hạn một 
hoặc cả hai ERK1 kinaza và ERK2 kinaza. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm dược 
dụng chứa các hợp chất này.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
280 

(11) 45064 
(21) 1-2015-03258 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/077645    20.12.2013 (87) WO2014/139609 18.09.2014 
(30) 13159544.9         15.03.2013     EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) THORENS, Michel  (CH), Alexis Louvet (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bộ kit dùng cho hệ thống tạo sol khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kit dùng cho hệ thống tạo sol khí, bao gồm: thiết bị tạo sol khí 
và nắp của phần miệng thiết bị, dễ bị nén và có tính đàn hồi. Thiết bị này bao gồm: thân 
chứa được tạo kết cấu để tiếp nhận nền tạo sol khí (210), đầu ra (220) được tạo ra trong 
thân chứa, trong đó khi sử dụng sol khí được tạo ra từ nền tạo sol khí được phân phối 
qua đầu ra, trong đó thân chứa bao gồm thành thứ nhất (230) bao quanh đầu ra và thành 
thứ hai (235) bao quanh thành thứ nhất sao cho rãnh hình vành khuyên (240) có đầu hở 
được tạo ra giữa thành thứ nhất và thành thứ hai, rãnh hình vành khuyên này được tạo ra 
thích hợp để giữ nắp của phần miệng thiết bị lắp đặt khớp vào phần thân chứa; trong đó 
nắp của phần miệng thiết bị bao gồm phần hình ống được tạo kết cấu để ăn khớp vào 
rãnh hình vành khuyên và để cho phép sol khí được phân phối qua đầu ra đi qua nắp này 
và đi vào trong miệng của người sử dụng khi sử dụng; và trong đó thiết bị tạo sol khí là 
thiết bị hút thuốc và chứa nền tạo sol khí đủ dùng cho nhiều lần hút, và trong đó bộ kit 
bao gồm nhiều nắp của phần miệng thiết bị. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất liên tục các hạt silic cỡ nano, hạt silic 

cỡ nano thu được từ phương pháp này và vật liệu hoạt tính 
dùng làm điện cực dương dùng cho pin lithi thế hệ hai bao gồm 
các hạt silic cỡ nano này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các hạt silic cỡ nano và hạt silic cỡ nano thu 
được từ phương pháp này, trong đó sự hư hại điện cực do sự thay đổi thể tích của hạt 
silic có thể được giảm thiểu và sự tiếp xúc điện có thể được cải thiện, nhờ đó đảm bảo 
được dung lượng cao và các tính chất về chu kỳ của pin, và đề cập đến vật liệu hoạt tính 
dùng làm điện cực dương bằng cách sử dụng các hạt silic cỡ nano được sản xuất bằng 
phương pháp này. Phương pháp sản xuất liên tục các hạt silic cỡ nano bao gồm các 
bước: nạp khí silan và khí mang vào trong cột phản ứng, phân hủy khí silan trong cột 
phản ứng, và thu hồi các hạt silic cỡ nano này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  07.09.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503, Japan 
(72) MORIKAWA Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dây điện có đầu nối chống ăn mòn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây điện có đầu nối chống ăn mòn (60) gồm dây nhôm (40) trong 
đó lõi (41) được làm từ nhôm được phủ bằng lớp bọc cách điện (42), và đầu nối chống 
ăn mòn (10) được tạo bằng cách uốn cong với chi tiết được đột dập từ vật liệu gốc được 
làm từ hợp kim đồng và gồm phần nối dây (30) được nối với đầu của dây nhôm (40) và 
trong đó hợp kim đồng bị hở trên phần đầu của vật liệu gốc tạo phần nối dây (30) được 
phủ bằng lớp chống ăn mòn (50). Hai phần đầu vật liệu gốc ở phần nối dây (30) được bố 
trí quay mặt vào bên trong trên bề mặt trên của phần nối dây (30) trong khi quấn quanh 
đầu của dây nhôm (40), phần chứa (33, 34) được tạo bằng cách được bao quanh bởi hai 
phần đầu của vật liệu gốc, và lớp chống ăn mòn (50) được chứa trong phần chứa (33, 34) 
và được bố trí trong vùng (R1, R2) hẹp hơn vùng rộng nhất (W1, W2) trên bề mặt trên 
của phần nối dây (30). 
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(11) 45067 
(21) 1-2015-03271 (51) 7 H01R  4/18,  43/048,  4/62 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/056443         12.03.2014 (87) WO2014/142155 18.09.2014 
(30) 2013-052971         15.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 5108503, Japan 
(72) MORIKAWA Satoshi (JP), MITSUI Shohei  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối chống ăn mòn, dây có đầu nối chống ăn mòn và 

phương pháp tạo dây có đầu nối chống ăn mòn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối chống ăn mòn (10) trước khi được uốn gập với dây nhôm 

(40) trong đó lõi (41) được bọc bởi lớp bọc (42) và đầu nối chống ăn mòn (10) gồm 
phần uốn dây (31) được uốn gập với lõi (41) được lộ ra do bóc lớp bọc (42), phần uốn 
cách điện (32) được uốn gập với lớp bọc (42), và lớp chống ăn mòn (50) được phết trước 
vào bề mặt của phần uốn cách điện (32) được giữ tiếp xúc với lớp bọc (40). Theo kết cấu 
này, do lớp chống ăn mòn (50) được phết trước lên bề mặt của phần uốn cách điện (32) 
được giữ tiếp xúc với lớp bọc (42) của dây nhôm (40), nên lớp chống ăn mòn (50) có thể 
được điền đầy giữa phần uốn cách điện (32) và lớp bọc (42) của dây nhôm (40) khi thực 
hiện uốn gập. 
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(11) 45068 
(21) 1-2015-03276 (51) 7 C07D  403/14 

(22) 07.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/021466      07.03.2014 (87) WO2014/143601 18.09.2014 
(30) 61/782,798           14.03.2013      US 

61/789,108           15.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) DALLY, Robert Dean (US), WOODS, Timothy Andrew (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 3-(5-flopyrimiđin-4-yl)-3-metyl-6-(1H-pyrazol-4-

yl)isoinđolin-1-on và dược phẩm chứa nó 
  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất 3-(5-flopyrimiđin-4-yl)-3-metyl-6-(1H-pyrazol-4- 

yl)isoinđolin-1-on hoặc muối dược dụng của nó, mà ức chế CDC7 và do đó có thể là 
hữu ích để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này. 
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(11) 45069 
(21) 1-2015-03277 (51) 7 A47L  13/20 

(22) 24.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/051586          24.01.2014 (87) WO2014/123011 A1 14.08.2014 
(30) 2013-022758          07.02.2013      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SUDA Tomokazu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ làm sạch 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất dụng cụ làm sạch có khả năng làm sạch một cách có 
hiệu quả. Sáng chế đề cập đến dụng cụ làm sạch (A) bao gồm tấm làm sạch (100), và 
dụng cụ đỡ (200) để đỡ tấm làm sạch (100). Tấm làm sạch (100) có: phần chổi (110) có 
khả năng làm sạch vật thể cần làm sạch: phần đế (120); và phần lắp (130) cho kết cấu 
đỡ (200). Phần chổi (110) có vùng tiếp xúc thứ nhất (161) và vùng tiếp xúc thứ hai 
(162). Vùng tiếp xúc thứ hai (162) có vùng dưới (162A) mà được tạo ra sao cho thấp 
hơn vùng tiếp xúc thứ nhất (161) theo chiều dày (Z). Vùng dưới (162A) được sử dụng 
làm vùng dẫn hướng (162B) có khả năng dẫn hướng bụi trên vật thể cần làm sạch về 
phía vùng tiếp xúc thứ nhất (161) liền kề. 
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(11) 45070 
(21) 1-2015-03279 (51) 7 G06F  21/14 

(22) 19.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/057840         19.03.2013 (87) WO2014/147748 A1 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA   (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
2. TOSHIBA SOLUTlONS CORPORATION  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8585 Japan 

(72) SHINKE, Yurie (JP), NAKANISHI, Fukutomo (JP), HARUKI, Hiroyoshi  (JP), 
HASHIMOTO, Mikio  (JP), SANO, Fumihiko (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý mã và vật ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính có chứa chương trình xử 
lý mã. Thiết bị xử lý mã (100) theo một phương án của sáng chế bao gồm: bộ xác định 
(120), bộ che giấu (130), bộ chỉ dẫn liên kết (140), và bộ không che giấu (150). Bộ xác 
định (120) xác định đoạn mã được che giấu dựa vào thông tin di chuyển của mã không 
được liên kết (220) mà bao gồm thân mã và thông tin di chuyển. Bộ che giấu (130) tạo 
ra mã được che giấu không được liên kết (250) bằng cách che giấu đoạn mã được che 
giấu trong mã không được liên kết (220). Bộ chỉ dẫn liên kết (140) chỉ dẫn bộ liên kết 
(920) để xử lý mã được che giấu không được liên kết (250) và tạo ra mã được che giấu 
được liên kết (260). Bộ không che giấu (150) không che giấu đoạn mã được che giấu 
của mã được che giấu được liên kết (260) được tạo ra bởi bộ liên kết (920) xử lý mã 
được che giấu không được liên kết (250), và tạo ra mã được liên kết (270). 
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(11) 45071 
(21) 1-2015-03290 (51) 7 E04G  7/16,  7/08 

(22) 08.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) Công ty TNHH Cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6 đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(54) Bộ cùm giàn giáo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cùm giàn giáo bao gồm hai phần kẹp, trong đó mỗi phần kẹp có 
thể kẹp một chi tiết của giàn giáo; ống nối để nối hai phần kẹp theo cách xoay được so 
với nhau nhưng không thể tách khỏi nhau, ống nối này có dạng tang trống với hai gờ 
được tạo ra ở hai đầu đối nhau; trong đó, mỗi phần kẹp bao gồm một má kẹp trên, một 

má kẹp dưới, một thanh khóa, một nêm và một quai an toàn. ở trạng thái kẹp, nêm sẽ 
giúp phần kẹp kẹp chi tiết giàn giáo với lực vừa phải, quai an toàn tỳ vào bề mặt dưới 
của một phần hãm của thanh khóa để giữ nêm ở đúng vị trí và dễ dàng xác định được 
trạng thái của phần kẹp bằng mắt thường. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
288 

(11) 45072 
(21) 1-2015-03292 (51) 7 A61K  39/395 

(22) 04.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/020064    04.03.2014 (87) WO2014/137962 12.09.2014 
(30) 61/774,732         08.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BEIDLER, Catherine Brautigam  (US), BRIGHT, Stuart Willis (US), GIRARD, Daniel 

Scott (US), KIKLY, Kristine Kay  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể liên kết với interleukin-23, quy trình sản xuất và 

dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất kháng thể liên kết với tiểu đơn vị p19 của IL-23 của người và được đặc 

trưng ở chỗ có ái lực cao, có các đặc tính chọn lọc và trung hòa. Kháng thể là hữu dụng 
trong điều trị hoặc ngăn ngừa tình trạng tự miễn hoặc viêm được lựa chọn từ nhóm bao 
gồm, đa xơ cứng, viêm khớp, bệnh vảy nến, bệnh viêm ruột, bệnh viêm cột sống dính 
khớp, bệnh mảnh ghép chống lại vật chủ, hội chứng luput và chuyển hóa. Kháng thể 
cũng hữu dụng trong điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề xuất quy trình sản xuất 
kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này.  
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(11) 45073 
(21) 1-2015-03293 (51) 7 C07D  513/04, A61K  31/547, A61P  

25/28 
(22) 04.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/020070     04.03.2014 (87) WO2014/143579 18.09.2014 
(30) 61/776,819          12.03.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America  
(72) GREEN, Steven James  (US), MERGOTT, Dustin James (US), WATSON, Brian 

Morgan (US), WINNEROSKI JR., Leonard Larry (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất tetrahydropyrolothiazin và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I:  

 

 
 

trong đó R là H hoặc F; và  
A là:  

 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó.  

 
 

   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
290 

(11) 45074 
(21) 1-2015-03295 (51) 7 C12P  7/10, C12N  1/16, C13K  1/02 

(22) 28.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/054995          28.02.2014 (87) WO2014/141896 18.09.2014 
(30) 2013-052869          15.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2015 
(71) COSMO OIL CO., LTD.   (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
(72) NAGASAKI, Hiroshi (JP), SUZUKI, Yuya (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất etanol từ sinh khối xenluloza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất etanol một cách hữu hiệu ngay cả khi có mặt 
chất ức chế lên men trong sản phẩm thuỷ phân sinh khối xenluloza. Phương pháp sản 
xuất etanol này bao gồm bước lên men dịch lên men bao gồm sản phẩm thuỷ phân sinh 
khối xenluloza có sử dụng nấm men Candida intermedia trong điều kiện sao cho tốc độ 
cấp không khí vào thiết bị lên men nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 100L/giờ/g trọng 
lượng tế bào khô.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
291 

(11) 45075 
(21) 1-2015-03304 (51) 7 C22C  38/00,  38/38,  38/58, C23C  

2/12,  2/40, C21D  1/18,  9/46 
(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/056669         13.03.2014 (87) WO2014/142238 A1 18.09.2014 
(30) 2013-051953         14.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION   (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TANAHASHI, Hiroyuki (JP), TOMOKIYO, Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cường lực và chi tiết cường lực được sản xuất bằng 

cách sử dụng thép tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cường lực chứa các thành phần hóa học sau, tính theo % 

khối lượng, C: 0,20-0,42; Si: 0,06-0,5; Mn: 0,2-2,2; Cr: 0,1-2,5; B: 0,0005-0,01; O: 

0,0020-0,020; Al: 0,001-0,03; Ti: 0,001-0,05; N:  0,1; P:  0,03; S:  0,02; và lượng 

còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh khỏi. Trong thép này, có mặt Mn oxit có độ 

dài tối đa nằm trong khoảng từ 1m đến 5m với lượng nằm trong khoảng từ 5  103 

miếng/mm2 đến 1  105 miếng/ mm2, và có mặt các oxit phức của Mn-Si có độ dài trục 

ngắn là 1m hoặc lớn hơn và độ dài trục dài là 10m hoặc nhỏ hơn với lượng nằm trong 

khoảng từ 1,7  102 miếng/mm2 đến 5  103 miếng/mm2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 

đến chi tiết cường lực được sản xuất bằng cách sử dụng thép tấm này. 
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(11) 45076 
(21) 1-2015-03317 (51) 7 C08C 1/04 

(22) 10.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Trung Nghĩa (VN), Seiichi Kawahara (JP) 
(54) Quy trình tách loại protein có trong mủ cao su tự nhiên nhờ 

etanol bằng cách ủ ure 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách loại protein có trong mủ cao su tự nhiên nhờ etanol 

bằng cách ủ ure để thu được mủ cao su tự nhiên có lượng protein thấp. Nhờ quy trình 
này, protein có trong mủ cao su tự nhiên được tách loại bằng cách ủ ure kết hợp với 
quay ly tâm ở tốc độ cao nhiều lần. Mủ cao su đã được tách loại protein bằng quy trình 
theo sáng chế có hàm lượng nitơ (biểu thị lượng protein) nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% khối 
lượng. Mủ cao su này không gây dị ứng cho con người khi tiếp xúc và có khả năng ứng 
dụng cao trong lĩnh vực sản xuất cao su sạch.  
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(11) 45077 
(21) 1-2015-03320 (51) 7 A61K  31/40, A61Q  15/00, A61P  

43/00, A61K  8/49, A61P  17/00 
(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
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(72) Nicholas S. BODOR (US), David ANGULO (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất este glycopyrolat kháng cholinergic để điều trị 

chứng tăng tiết mồ hôi 
  (57)     Sáng chề đề cập đến hợp chất có công thức:  

 

 
 
để dùng trong bào chế dược phẩm, dược phẩm này chứa khoảng từ 1,0% đến 25% hợp 
chất nêu trên và tá dược dược dụng để sử dụng khu trú cho một vùng của da động vật có 
vú bị mắc chứng tăng tiết mồ hôi trước giờ đi ngủ, sao cho so với tình trạng cơ bản 
không được điều trị, mức độ sản sinh mồ hôi giảm ít nhất là khoảng 25% trong khoảng 
thời gian ít nhất là sáu giờ.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
294 
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(72) FU, Guoyi (US), WATSON, Mark, B. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp điều chế hạt nano rutil TiO2 và hạt nano rutil 

TiO2 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế các hạt nano rutil TiO2 và hạt nano rutil TiO2 

thu được từ phương pháp này. Các tổ hợp hình kim được sắp xếp của các vi tinh thể TiO2 
được kéo dài giống như dạng bó hoa và/hoặc dạng phễu hình tam giác có kích thước 
nano, và phương pháp điều chế chúng bằng cách thủy phân bằng nhiệt tiền chất TiO2 
hòa tan trong dung dịch nước với sự có mặt của chất điều chỉnh hình thái học được chọn 
từ các axit carboxylic và các axit amin. 
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1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) CATALA, Kenneth, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị gia nhiệt cốc hóa chậm và quy trình để gia nhiệt 

nguyên liệu trong thiết bị gia nhiệt cốc hóa chậm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt cốc hoá chậm để gia nhiệt nguyên liệu đến nhiệt 

độ cốc hoá chậm. Thiết bị này có thể bao gồm: bộ phận gia nhiệt bao gồm vùng gia 
nhiệt bằng bức xạ bao gồm phần dưới có bộ phận đốt tại đáy lò và phần trên có bộ phận 
đốt trên thành, bộ phận đốt tại đáy lò bao gồm các mỏ đốt đáy lò được bố trí liền kề với 
đáy lò để đốt trong vùng gia nhiệt bằng bức xạ; bộ phận đốt lắp trên thành bao gồm các 
mỏ đốt lắp trên thành được bố trí liền kề trên các thành đối diện; và ống xoắn gia nhiệt 
có nhiều xoắn song song được bố trí trong vùng gia nhiệt bằng bức xạ. 
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(22) 26.02.2014 (43) 25.12.2015 
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(72) YANG, Jae Seung (KR), NA, Yong Ok (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dao vòng và cơ cấu dao vòng dùng cho máy xay xát gạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao vòng dùng cho máy xay xát gạo mà có khả năng xử lý gạo 
chưa xát thành gạo trắng, tức là gạo sạch (gạo sạch không cần vo), gạo này có thể được 
nấu luôn không cần vo sạch. Dao vòng (10, 30) theo sáng chế được tạo ra có dạng vòng 
tròn có chiều dày định trước, và có nhiều đường dẫn cắt (12, 32) được tạo ra trên bề mặt 
chu vi ngoài của dao vòng để kết nối hai bề mặt bên đối diện của dao vòng sao cho cám 
gạo được cắt khi các hạt gạo đi qua các đường dẫn cắt (12, 32). Mỗi đường dẫn cắt (12, 
32) có dạng rãnh kéo dài giữa hai bề mặt đối diện của dao vòng, và rãnh này bao gồm 
bề mặt đáy (12a, 32a) và cặp bề mặt bên (12b, 32b) kéo dài từ các đầu đối diện của bề 
mặt đáy (12a, 32a). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cơ cấu dao vòng (100, 100) dùng cho máy xay xát 
gạo, được tạo kết cấu để cung cấp lượng không khí đủ lớn để thổi cám gạo trong quá 
trình xay xát và làm mát các hạt gạo. 
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David  (US), MOTAMAYOR-ARIAS, Juan, Carlos (VE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp lên men hạt quả và hạt quả thu được bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp lên men hạt quả, ví dụ hạt ca cao, cũng như hạt quả thu 

được bằng phương pháp này. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh dùng cho xe hai bánh có động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu phanh dùng cho xe hai bánh có động cơ bao gồm cần phanh 
chân có phần đầu đế được đỡ theo cách xoay được trên khung thân xe và có phần bàn 
đạp lắp trên phần đầu trước của nó, cần kích hoạt được bố trí theo cách được nối với 
phần đầu đế của cần phanh chân và kéo dài lên trên, phanh bánh trước, phanh bánh sau, 
và bộ phân phối lực phanh được liên kết với cần kích hoạt để phân phối lực kích hoạt 
của cần phanh chân giữa phanh bánh trước và phanh bánh sau, phần đầu trên của cần 
kích hoạt (27) được liên kết với một phần đầu của bộ phân phối lực phanh (28), phương 
tiện truyền lực kích hoạt (29) dùng để truyền lực kích hoạt cho phanh bánh trước (BF1) 
được liên kết với phần đầu kia của bộ phân phối lực phanh (28), và phương tiện truyền 
lực kích hoạt phanh bánh sau (30) dùng để truyền lực kích hoạt cho phanh bánh sau 
(BR) được liên kết với phần giữa của bộ phân phối lực phanh (28). Do vậy, một phần 
của bộ phân phối lực phanh có thể được kích hoạt theo chiều ngược với chiều chuyển 
động của cần kích hoạt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ có độ bóng mờ, sàn gỗ được phủ bằng chế phẩm 

này và phương pháp tạo ra tính chống mài mòn cho nền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có độ bóng mờ chứa hỗn hợp gồm các hạt silic oxit 

không được xử lý, hạt silic oxit đã được xử lý hữu cơ và hạt silic oxit đã được xử lý bằng 
sáp. Việc sử dụng các hạt này ở dạng hỗn hợp làm giảm đáng kể phần trăm trọng lượng 
của một số loại hạt nhất định cần có để tạo ra độ bóng thích hợp cho chế phẩm phủ nêu 
trên. Các hạt nêu trên có thể được kết hợp, ví dụ, trong chất gắn kết uretan acrylat mà có 
thể được hóa rắn bằng bức xạ cực tím. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sàn gỗ được phủ chế phẩm nêu trên và phương pháp 
tạo ra tính chống mài mòn cho nền. 
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(54) Kết cấu kẹp chặt ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu kẹp chặt ống mà có thể giữ tốt thân ống bằng một kết cấu 
đơn giản ngay cả khi có sự co lại và biến dạng hướng tâm của thân ống trong khi vẫn 
ngăn được các vết xước trên bề mặt ngoài của thân ống. Ngay cả khi thân kẹp (2) được 
di chuyển dọc theo bề mặt ngoài (A1) của thân ống (A) mà ống nối (1) được lồng vào 
trong đó, thì mặt đầu xa tâm (41d) của phần mềm dẻo (41) không va chạm với bề mặt 
ngoài (A1) của thân ống (A). Trong khi duy trì sự mở rộng ra của thân kẹp biến dạng 
hướng tâm bằng phần thao tác (3), thì thân kẹp (2) được di chuyển về phía vành khóa 
(12) của ống nối (1) và, sau đó, khi phần mềm dẻo (41) của móc (4) móc leo qua vành 
khóa (12) theo chiều trục, thì thân kẹp (2) được nhả không mở rộng ra theo hướng tâm 
nữa bởi phần thao tác (3). 
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(72) LEE, Jun Jae  (KR), SEO, Gei Won (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu mở hộp được kết hợp vào giá đỡ của cơ cấu tạo hình hộp 

bao gói 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở hộp được kết hợp vào một giá đỡ của cơ cấu tạo hình 

hộp bao gói mà các hộp rỗng được gấp và xếp phẳng liên tục được cấp vào và tách ra 
từng hộp rồi mở hộp ra thành hình vuông vắn. Cơ cấu mở hộp bao gồm: một bộ phận 
tách hộp (320) để tách từng hộp được cấp vào, một bộ phận tạo hình hộp bao gói (330) 
để giữ hộp được tách ra bởi bộ phận tách hộp và mở hộp thành hình vuông vắn sao cho 
tạo ra không gian chứa đồ bên trong, trong đó bộ phận tách hộp (320) và bộ phận tạo 
hình hộp bao gói (330) được bố trí ở phần trên và phần dưới của giá đỡ đơn (310) và tạo 
thành một tổ hợp. Theo sáng chế giá đỡ kép của bộ phận mở hộp thông thường có giá đỡ 
thứ nhất và giá đỡ thứ hai được kết hợp lại thành một giá đỡ (310), bộ phận tách hộp 
(320) và bộ phận tạo hình hộp bao gói (330) được bố trí ở phần trên và phần dưới theo 
chiều thẳng đứng của giá đỡ (310), để cơ cấu trở nên đơn giản. Do vậy, sáng chế này 
làm giảm được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả làm việc và thuận tiện trong việc 
quản lý và sử dụng. 
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) RADEMACHER, Jude Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Nhũ tương latec, chế phẩm tạo lớp phủ được điều chế từ nhũ 

tương latec và bao bì được phủ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ và các phương pháp phủ lớp nền bằng cách 

sử dụng chế phẩm tạo lớp phủ này. Theo một số phương án của sáng chế, chế phẩm tạo 
lớp phủ được điều chế chứa nhũ tương latec được điều chế bằng phương pháp bao gồm 
công đoạn trộn hợp phần monome không no chứa etylen và chất ổn định trong chất 
mang để tạo thành nhũ tương monome, và cho nhũ tương monome này tác dụng với chất 
khơi mào để tạo thành nhũ tương latec, trong đó nhũ tương latec bao gồm benzyl 
(met)acrylat, xyclohexyl (met)acrylat, hoặc hỗn hợp của chúng. 
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(72) CRAUN, Gary Pierce (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ bao gồm microgel được điều chế bằng cách sử 

dụng hệ chất liên kết ngang lai và vật nền được phủ bằng chế 
phẩm phủ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ bao gồm microgel, trong đó microgel được điều chế 
từ polyme có nhóm chức carboxyl và hệ chất liên kết ngang lai, trong đó hệ chất liên kết 
ngang lai bao gồm chất liên kết ngang thứ nhất chứa nhựa epoxy và chất liên kết ngang 
thứ hai chứa chất liên kết ngang nhiệt hoạt.  
Ngài ra, sáng chế còn đề cập đến vật nền được phủ bằng chế phẩm phủ này. 
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(US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ bao gồm nhũ tương latec lai, phương pháp phủ 

và vật nền được phủ bằng chế phẩm phủ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương latec lai có thể được sử dụng để tạo ra chế phẩm phủ có 

khả năng chống mờ đục, chống mài mòn, chống rỗ, có độ cứng và chống trầy xước tốt. 
Chế phẩm phủ này có thể được sử dụng để phủ vật nền như hộp đựng và bao bì để bảo 
quản thực phẩm và đồ uống. Nhũ tương latec lai có thể được điều chế bằng cách trộn 
thành phần monome chưa bão hòa etylen và chất ổn định trong chất mang để tạo thành 
nhũ tương monome, và cho nhũ tương monome phản ứng với chất khơi mào để tạo thành 
nhũ tương latec lai. Thành phần monome chưa bão hòa có thể bao gồm hợp chất silan 
hữu cơ, có thể có nhóm hữu cơ có hoạt tính và akloxysilan vô cơ có thể thủy phân. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ vật nền và vật nền được phủ bằng 
chế phẩm phủ này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
305 

(11) 45089 
(21) 1-2015-03357 (51) 7 C08F  283/06,  283/10, C09D  

151/08 
(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/055048    14.03.2014 (87) WO2014/140234 18.09.2014 
(30) 61/791,964         15.03.2013    US 

13178520.6         30.07.2013    EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) 1. AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.   (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
2. SI GROUP, INC.   (US) 
2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309 United States of America 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Nhựa polyete được ghép acrylic trên cơ sở axit phenol 

stearic, chế phẩm phủ được tạo ra từ nhựa này và phương pháp 
phủ vật nền bằng chế phẩm phủ đó. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có thể được tạo thành từ nhựa polyete được ghép 
acrylic, trong đó đoạn mạch hai chức hydroxyl phenyl nhỏ nhất được sử dụng để tạo 
thành nhựa polyete được ghép acrylic có trọng lượng phân tử lớn hơn 500, và trong đó 
đoạn mạch hai chức hydroxyl phenyl nhỏ nhất được sử dụng để tạo thành nhựa polyete 
không bao gồm hai hoặc nhiều nhóm hydroxyl không bị suy yếu được gắn vào hai hoặc 
nhiều vòng cacbon năm hoặc sáu cạnh khác nhau trong đoạn mạch có trọng lượng phân 
tử nhỏ hơn 500. Nhựa polyete được ghép acrylic có thể được điều chế bằng cách cho 
hợp chất dihydroxyl và/hoặc hợp chất diamin phản ứng với hợp chất axit phenol stearic 
để tạo thành diphenol, cho diphenol phản ứng với hợp chất diglyxidyl ete để tạo thành 
nhựa polyete, và trộn nhựa polyete với thành phần monome không no chứa etylen với sự 
có mặt của chất khơi mào để tạo thành nhựa polyete được ghép acrylic. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ vật nền bằng chế phẩm phủ này. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
306 

(11) 45090 
(21) 1-2015-03359 (51) 7 C08G  59/06,  59/18,  59/14,  59/62 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/055047    14.03.2014 (87) WO2014/140233 18.09.2014 
(30) 61/791,425         15.03.2013     US 

13178518.0         30.07.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2015 
(71) 1. AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
2. SI GROUP, INC.   (US) 
2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309 United States of America 

(72) CRAUN, Gary Pierce  (US), BODE, Daniel  (US), BANACH, Timothy Edward  (US), 
ROBIDEAU, Gary Joseph (US), HOWARD, Leigh Scott (US) 
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(54) Nhựa polyete trên cơ sở axit phenol stearic không chứa 

bisphenol-A, chế phẩm phủ được tạo ra từ nhựa này và phương 
pháp phủ vật nền bằng chế phẩm phủ đó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có thể được điều chế từ nhựa polyete, trong đó đoạn 
mạch hai chức hydroxyl phenyl nhỏ nhất được sử dụng để tạo thành nhựa polyete có 
trọng lượng phân tử lớn hơn 500, và trong đó đoạn mạch hai chức hydroxyl phenyl nhỏ 
nhất được sử dụng để tạo thành nhựa polyete không bao gồm hai hoặc nhiều nhóm 
hydroxyl không bị suy yếu được gắn vào hai hoặc nhiều vòng cacbon năm hoặc sáu 
cạnh khác nhau có trọng lượng phân tử nhỏ hơn 500. Nhựa polyete có thể được điều chế 
bằng cách cho hợp chất dihydroxyl và/hoặc hợp chất diamin phản ứng với hợp chất axit 
phenol stearic để tạo thành diphenol, và cho diphenol phản ứng với hợp chất diglyxidyl 
ete để tạo thành nhựa polyete. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ vật nền bằng chế phẩm phủ đó. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý hạt quả và hạt quả thu được bằng phương 

pháp này 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý hạt quả, ví dụ hạt cacao hoặc hạt cupuacu 

(Theobroma grandiflorum) mà không cần lên men vi sinh vật. Hạt quả được xử lý bằng 

cách bổ sung hạt chưa lên men vào dung dịch chứa etanol ở nồng độ xác định trước với 
thể tích đủ để bao phủ các hạt quả này và duy trì dung dịch này ở nhiệt độ xác định 
trước trong khoảng thời gian xác định. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất hạt quả thu được 
bằng phương pháp này. 
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(54) Củi thảo dược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến củi thảo dược chứa ngải cứu, cỏ mần trầu, quế nhục, long não, vỏ 
quýt và vỏ trấu. Củi thảo dược này ở dạng viên hoặc dạng thanh dùng để đốt lò, đun nấu 
và xông khô nhằm giải độc tố ra khỏi cơ thể.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
309 

(11) 45093 
(21) 1-2015-03368 (51) 7 A61K  9/36,  31/606,  45/00,  47/32,  

47/38, A61P  1/04 
(22) 21.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/054104     21.02.2014 (87) WO2014/129568 28.08.2014 
(30) 2013-032759        22.02.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

10-11, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8351, Japan 
(72) RYU, Akio (JP), OSADA, Miyako (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Viên nén được bao tan trong ruột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén được bao tan trong ruột chứa dược chất với lượng lớn và 
khả năng chịu va đập thích hợp, mà không cần tạo ra lớp bao dày tan trong ruột. Viên 
nén được bao tan trong ruột này chứa (A) nhân viên nén chứa dược chất và có trọng 
lượng 1.000mg hoặc lớn hơn; (B) lớp bao chứa polyme tan trong nước được bao lên bề 
mặt của nhân viên nén; và (C) lớp bao tan trong ruột hòa tan ở độ pH=7 hoặc lớn hơn 
được bao lên bề mặt của lớp bao chứa polyme tan trong nước, trong đó tổng lượng 
polyme của lớp bao (B) và lượng polyme của lớp bao (C) nằm trong khoảng từ 10 đến 
18 mg/cm2, lượng polyme của lớp bao (B) nằm trong khoảng từ 6 đến 12 mg/cm2, và 
lượng polyme của lớp bao (C) nằm trong khoảng từ 3 đến 6 mg/cm2. 
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(54) Tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng có đặc tính 

giảm tổn hao từ ở tần số cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép kỹ thuật điện không được định hướng có thành phần hoá 

học bao gồm (theo % trọng lượng): C: 0,005% hoặc thấp hơn, Si: 1,5 - 4%, Mn: 1 - 5%, 
P: 0,1% hoặc thấp hơn, S: 0,005% hoặc thấp hơn, Al: 3% hoặc thấp hơn, N: 0,005% 
hoặc thấp hơn, Pb: 0,001% hoặc thấp hơn, lượng còn lại là sắt và các tạp chất không thể 
tránh được; hoặc thành phần của tấm thép này bao gồm: C: 0,005% hoặc thấp hơn, Si: 
1,5 - 4%, Mn: 1 - 5%, P: 0,1% hoặc thấp hơn, S: 0,005% hoặc thấp hơn, Al: 3% hoặc 
thấp hơn, N: 0,005% hoặc thấp hơn, Pb: 0,002% hoặc thấp hơn, và một trong hai nguyên 
tố: Ca: 0,0005 - 0,007% và Mg: 0,0002 - 0,005%. Tấm thép này có đặc tính giảm tổn 
hao từ ở tần số cao và ổn định ngay cả khi hàm lượng Mn cao. 
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(54) Amit dị vòng làm chất ức chế kinaza và dược phẩm chứa amit 

này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức: 

 

 
 

trong đó X, Y, Z1, Z2, Z3, Z4, R5, RA, m, A, L, và B là như được xác định trong bản mô tả 
hoặc muối của hợp chất này, và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chụp ảnh, thiết bị chụp ảnh số đăng ký xe và phương 

pháp chụp ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chụp ảnh cho phép việc đọc ngắn gọn và chính xác thông 

tin nhận dạng xe nhờ sử dụng xử lý ảnh chung. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị chụp 
ảnh số đăng ký xe bao gồm phương tiện chụp ảnh để chụp ảnh gồm thông tin nhận dạng 
để nhận dạng xe trong khoảng thời gian khung định trước, phương tiện chia ảnh để chia 
ảnh khung thu được từ phương tiện chụp ảnh thành ít nhất hai ảnh, phương tiện xử lý độ 
chênh lệch để xác định độ chênh lệch có xuất hiện hay không giữa các ảnh khung được 
chia bởi phương tiện chia ảnh, và phương tiện xuất ảnh để xuất ra liên tiếp các ảnh 
khung được chia đối với mỗi khung khi độ chênh lệch được xác định là xuất hiện giữa 
các ảnh khung bởi phương tiện xử lý độ chênh lệch. 
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(11) 45097 
(21) 1-2015-03380 (51) 7 F25D  23/00 

(22) 07.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/052842 07.02.2014 (87) WO 2014/141786 A1 18.09.2014 
(30) 2013-051398 14.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan 
(72) FUJIOKA Hirotaka (JP), FUJITA Tsukasa (JP), FUKUDA Keiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) có ngăn lưu trữ trong đó các vật phẩm lưu trữ được làm 
lạnh, trong đó ngăn lưu trữ gồm: ngăn chứa (10) có cửa nạp (6) mà không khí lạnh lưu 
thông vào từ đó, cửa xả (7) mà không khí lạnh lưu thông ra từ đó, và khoảng hở (36); 
nắp (11) được bố trí ở khoảng hở của ngăn chứa (10), nắp (11), cùng với ngăn chứa (10), 
tạo ra ngăn chứa lưu trữ kín; và thiết bị tạo sương (21), ngăn chứa lưu trữ có bố trí lỗ, 
thiết bị tạo sương (21) được cố định vào lỗ (14) và gồm bộ làm lạnh (22), bộ ngưng tụ 
(23), và bộ phun (24), bộ phận làm lạnh (22) mà được để lộ phía ngoài ngăn chứa lưu trữ 
có tính dẫn nhiệt cao hơn so với ngăn chứa lưu trữ và được làm lạnh bởi không khí được 
tạo ra lưu thông vào thông qua cửa nạp (6), bộ ngưng tụ (23) gây ra sự ngưng tụ hơi ẩm 
trong không khí bên trong ngăn chứa lưu trữ bởi hơi lạnh được truyền từ bộ làm lạnh 
(22), và bộ phun (24) phun hơi ẩm được làm ngưng tụ bởi bộ ngưng tụ (23) vào trong 
ngăn chứa lưu trữ. 
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(11) 45098 
(21) 1-2015-03382 (51) 7 C08F  2/34,  210/04 

(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/025493     13.03.2014 (87) WO2014/159942 02.10.2014 
(30) 61/781,459          14.03.2013     US 
(71) W. R. GRACE & CO. - CONN.  (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, United States of America 
(72) PETERSON, Sharon E. (US), BLOOD, Mark W. (US), DUNCAN, Theodore (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất chất đồng trùng hợp propylen/buten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chất đồng trùng hợp propylen/buten, quy trình 
này bao gồm việc sản xuất polyme nền propylen trong lò phản ứng trùng hợp pha khí 
(10) trong các điều kiện trùng hợp. Các điều kiện trùng hợp bao gồm áp suất riêng phần 
kết hợp propylen-và-propan từ 2,0 MPa đến 3,1 MPa (290 psia đến 450 psia). Quy trình 
còn bao gồm việc duy trì áp suất riêng phần kết hợp của propylen-và-propan trong 
khoảng từ 2,0 MPa đến 3,1 MPa (290 psia đến 450 psia), đồng thời: (i) làm giảm áp suất 
riêng phần của propylen trong lò phản ứng trùng hợp pha khí; (ii) bổ sung propan vào lò 
phản ứng trùng hợp pha khí; (iii) đưa ít nhất một comonome C4-C10 vào lò phản ứng 
trùng hợp pha khí (26); và tạo chất đồng trùng hợp propylen/ C4-C10 trong lò phản ứng 
trùng hợp pha khí (44). 
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(11) 45099 
(21) 1-2015-03383 (51) 7 F17C  13/08,  3/04 

(22) 05.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/082743          05.12.2013 (87) WO2014/155843 02.10.2014 
(30) 2013-071115          29.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) IHI CORPORATION  (JP) 

1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8710 Japan 
(72) SUGIURA Shinya (JP), TAKAHASHI Masaki (JP), NAKAMURA Tomohiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bồn trữ chất lỏng nhiệt độ thấp 

  (57)     Bồn trữ chất lỏng nhiệt độ thấp (1) bao gồm: bồn chứa (5) có phần đáy (5a) được tạo ra 
bằng cách ghép nối các tấm đáy (5a1); và phần đỡ (10) đe đỡ phần đáy, trong đó phần 
đỡ bao gồm: phần đỡ bên ngoài (11) để đỡ rìa của bồn chứa bao gồm vách bên của bồn 
chứa; và phần đỡ bên trong (12) được bố trí phía trong phần đỡ bên ngoài và có lớp cách 
nhiệt (4b1) trong đó biến dạng xuất hiện khi tải tác động vào lớp cách nhiệt, và chiều 
cao ban đầu của bề mặt phía trên của phần đỡ bên trong được thiết lập sao cho, trong 
quá trình sử dụng bồn trữ chất lỏng nhiệt độ thấp, ứng suất uốn tối đa tác động lên các 
tấm đáy do chênh lệch chiều cao của bề mặt phía trên của phần đỡ bên trong và chiều 
cao của bề mặt phía trên của phần đỡ bên ngoài duy trì bằng hoặc nhỏ hơn ứng suất uốn 
cho phép của các tấm đáy. 
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(11) 45100 
(21) 1-2015-03388 (51) 7 B01D  53/04,  53/02, B01J  20/20,  

20/34, C10L  3/10 
(22) 18.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057378        18.03.2014 (87) WO2014/148503 25.09.2014 
(30) 2013-057135        19.03.2013    JP 
(71) OSAKA GAS CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410046, Japan 
(72) UTAKI Takahisa (JP), KAWASHIMA Shota (JP), SEKI Kenji (JP), MORITA Yuhei 

(JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp làm sạch khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch khí đốt, trong đó tốc độ thu hồi khí làm sạch 
từ thiết bị làm sạch khí đốt nhờ sử dụng thiết bị PSA (Pressure Swing Adsorption: hấp 
phụ chuyển áp suất) được cải thiện, đạt được cả độ tinh khiết và tốc độ thu hồi cao với 
hiệu suất năng lượng tốt. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch khí đốt nhờ 
sử dụng phương pháp PSA, trong đó màng phân tử cacbon có thể tích lỗ rỗng với đường 
kính lỗ rỗng lớn hơn hoặc bằng 0,38nm là không lớn hơn 0,05cm3/g và có thể tích lỗ 
rỗng, với đường kính lỗ rỗng 0,34nm là lớn hơn hoặc bằng 0,15cm3/g, trong đó mật độ 
phân phối đường kính lỗ rỗng được đo bằng phương pháp MP (MicroPore Analysis 
Method: phương pháp phân tích đường kính lỗ rỗng) được sử dụng làm chất hấp phụ và 
trong bước hấp phụ, khí tạp được hấp phụ từ khí nguồn bằng cách cho khí nguồn tiếp 
xúc với chất hấp phụ trong khoảng thời gian lớn hơn 10s và nhỏ hơn hoặc bằng 6000s 
nhằm thu được khí mêtan đậm đặc. 
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(11) 45101 
(21) 1-2015-03389 (51) 7 B28B  1/52 

(22) 30.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/056386    30.03.2014 (87) WO2014/170119 23.10.2014 
(30) 13163835.5         15.04.2013      EP 
(71) REDCO NV  (BE) 

Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bos, 1880 Belgium 
(72) Bertrand VAN ACOLEYEN (BE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất tấm xi măng sợi có biên dạng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tấm xi măng sợi có biên dạng (quy trình 
Hatschek). Quy trình này bao gồm các bước sau: tạo ra tấm xi măng sợi đa lớp dài liên 
tục (101) bằng cách chồng ít nhất một lớp đơn (105) dạng lớp đơn thứ nhất có chiều 
rộng thứ nhất (W1) và ít nhất một lớp đơn (107, 109, 111) dạng lớp đơn thứ hai có chiều 
rộng thứ hai (W2), ít nhất một lớp đơn của dạng lớp đơn thứ hai kéo dài theo chiều 
ngang (115) vượt qua ít nhất một lớp đơn của dạng lớp đơn thứ nhất; chồng ít nhất một 
lớp của tấm xi măng sợi đa lớp dài liên tục lên tang cuốn có biên dạng (117) có phần 
thụt vào (115) dọc theo ít nhất một phần của chu vi của nó qua đó ít nhất lớp đơn thứ 
nhất được tạo ra bên trong phần rãnh; tách tấm dạng lợp khỏi tang cuốn; và làm đông 
cứng tấm xi măng sợi chưa được đông cứng (130). 
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(11) 45102 
(21) 1-2015-03391 (51) 7 A01N  25/32,  43/40 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/024099    12.03.2014 (87) WO2014/150740 25.09.2014 
(30) 61/792,777         15.03.2013     US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) SATCHIVI Norbert M. (CA), EELEN Hilde J.A. (US), WEIMER Monte R. (US), 

SCHMITZER Paul R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ an toàn chứa axit 4-amino-3-clo-5-flo-6-(4-flo-

2-flo-3-metoxyphenyl)pyridin-2-carboxylic và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ an toàn để dùng cho ruộng ngô (ruộng bắp) chứa 
lượng hữu hiệu cỏ tác dụng diệt cỏ của (a) hợp chất có công thức (I):  

 

 
 
hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) chất tạo sự an toàn hoặc thuốc diệt cỏ 
tương hợp có khả năng tạo sự an toàn như AD67, benzensulfonamit. benoxacor. N- 
(aminocacbonyl)-2-clobenzensulfonamit (2-CBSU) daimuron, ®iclomit, ®icloaxetamit, 
®ixyclonon, fenehlorazol-etyl, fenclorim, fluxofenim, furilazol, isoxa®ifen-etyl, 
mefenpyr-®ietyl, naphtopyranon, anhy®rit naphtalic (NA), oxabetrinil, oxim, 
phenylpyrimiđin, phenylure, hóa chất thuộc nhóm quinolinyloxyaxetat, hoặc muối, este 
nông dụng, hoặc hỗn hợp của chúng.  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn ở ruộng 
ngô (ruộng bắp) bằng cách sử dụng chế phẩm diệt cỏ an toàn này.  
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(11) 45103 
(21) 1-2015-03392 (51) 7 H04W  76/02,  84/12 

(22) 14.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/000769          14.02.2014 (87) WO2014/129157 28.08.2014 
(30) 2013-033508          22.02.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) Shunji Fujita (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền thông, phương pháp điều khiển thiết bị truyền 

thông và phương tiện đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông có khả năng truyền dữ liệu đến thiết bị ngoài để 

truyền thông tin liên quan đến dữ liệu truyền, vốn liên quan đến dữ liệu cần truyền, đến 
thiết bị ngoài trước khi truy nhập mạng không dây, nhận đáp ứng từ thiết bị ngoài sau 
khi thông tin liên quan đến dữ liệu truyền đã được truyền, truy nhập mạng không dây 
sau khi đáp ứng đã được nhận, và sau khi truy nhập mạng không dây, thì thiết lập truyền 
thông với thiết bị ngoài để dữ liệu có thể được truyền, và thông tin thứ nhất được truyền 
dưới dạng thông tin liên quan đến dữ liệu truyền trước khi dữ liệu truyền cần truyền đến 
thiết bị ngoài được xác định.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
320 

(11) 45104 
(21) 1-2015-03393 (51) 7 C04B  35/106,  35/64 

(22) 18.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/016952    18.02.2014 (87) WO2014/127369 21.08.2014 
(30) 61/766,090         18.02.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC.  (US) 

One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 

(72) CITTI, Olivier (FR), FOURCADE, Julien P. (US), KAZMIERCZAK, Andrea L.  (US), 
LECHEVALIER, David J.  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chứa thể bao gồm các hạt ziricon và phương pháp 

điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa thể bao gồm các hạt ziricon (ZrSiO4). Thể này có 

pha silic oxit tự do có mặt giữa các hạt hạt ziricon và được phân bố hầu như đồng đều 
trên thể này. Thể này chứa silic oxit tự do với hàm lượng không lớn hơn khoảng 2% 
trọng lượng so với tổng trọng lượng của thể này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế chế phẩm nêu trên. 
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(11) 45105 
(21) 1-2015-03395 (51) 7 C09D  5/00 

(22) 07.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/021831     07.03.2014 (87) WO2014/150009 A1 25.09.2014 
(30) 13/839,648          15.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2015 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) VAN BUSKIRK, Ellor James (US), WILSON, Craig A. (US), STONE, David (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ mạ điện chứa phenol và guanidin vòng, nền được 

phủ bằng chế phẩm này và phương pháp phủ nền kim loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ mạ điện chứa sản phẩm được tạo ra bởi phản ứng của 

polyme chứa nhóm epoxy với guanidin vòng, và nguồn phenol không tham gia phản ứng 
này, trong đó chế phẩm phủ mạ điện có điện tích nhỏ hơn 100 culông/g khi được mạ 
trên nền dẫn điện ở cường độ dòng điện là 1,5mA/cm2. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền được phủ bằng chế phẩm phủ nêu trên và phương 
pháp phủ nền kim loại bằng chế phẩm phủ này. 
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(11) 45106 
(21) 1-2015-03396 (51) 7 A01N  27/00,  25/00, A01P  21/00 

(22) 14.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/016374     14.02.2014 (87) WO2014/130350 28.08.2014 
(30) 61/766,184          19.02.2013      US 
(71) 1. AGROFRESH, INC.  (US) 

400 Areola Road, P.O. Box 7000, Collegeville, PA 19426, United States of America 
2. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 
Schwarzwaldalle 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) MALEFYT, Timothy (US), LEADBEATER, Andrew John (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm tăng năng suất thực vật 

  (57)    Sáng chế dựa trên phát hiện về sự tăng năng suất thực vật khi xử lý nhiều lần bằng 
xyclopropen so với năng suất thực vật chỉ được xử lý một lần và đề xuất phương pháp 
làm tăng năng suất thực vật, bao gồm bước cho thực vật tiếp xúc nhiều lần bằng 
xyclopropen. Phương pháp gồm bước (a) cho thực vật tiếp xúc với chế phẩm thứ nhất 
chứa xyclopropen; và (b) cho thực vật tiếp xúc với chế phẩm thứ hai chứa xyclopropen; 
nhờ đó thu được năng suất thực vật cao hơn so với năng suất thực vật không được tiếp 
xúc. Phương pháp này cũng gồm bước cho thực vật tiếp xúc hai hoặc nhiều lần bằng chế 
phẩm chứa ít nhất một xyclopropen; nhờ đó thu được năng suất thực vật cao hơn so với 
năng suất thực vật không được tiếp xúc.  
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(54) Hợp chất pyrolo[2,3-d]pyrimidin dùng làm chất ức chế janus 
kinaza, thuốc thú y và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrolo[2,3-d]pyrimidin dùng làm chất ức chế janus kinaza 
(JAK), thuốc thú y và dược phẩm chứa nó. 
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GRUNENBERG, Alfons (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất metyl 4,6-điamino-2-[1-(2-flobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-

b]pyriđino-3-yl]pyrimiđino-5-ylmetyl carbamat ở các dạng 
khác nhau và dược phẩm chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất metyl {4,6-điamino-2-[1-flobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-
b]pyriđino-3-yl] pyrimiđino-5-yl}metyl carbamat ở các dạng bao gồm: dạng cải biến I, 
dạng cải biến II, mono-DMSO solvat. sesqui-DMSO solvat và 1/4- etyl axetat solvat của 
nó. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phân tích thức ăn cho động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tích thức ăn cho động vật. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến phương pháp in vitro để phân tích sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng và nguồn 
năng lượng của thức ăn cho động vật. Hầu hết các loại thức ăn cho động vật đều có mục 
đích chính là cung cấp ít nhất là nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu để duy trì sự sống cho 
động vật được nuôi. Vật nuôi (ví dụ, bò, lợn, gia cầm, cá, v.v.) đã được chọn lọc trong 
hơn 20 đến 50 năm trước đây về các đặc tính đặc trưng như độ sinh trưởng, độ nạc và 
hiệu quả chuyển hóa. 
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(54) Phương pháp và hệ thống gắn chi tiết etylen vinyl axetat 

(EVA) lên chi tiết bằng cao su, khoang giữ bộ phận đúc để xử lý 
bằng vi sóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp gắn chi tiết eylen vinyl axetat (EVA) lên 
chi tiết bằng cao su. Sự phân bố năng lượng vi sóng bên trong một khoang được tùy biến 
để phù hợp với các đặc trưng phôi khác nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khoang 
giữ bộ phận đúc để xử lý bằng vi sóng. Các phương án thực hiện sáng chế liên quan đến 
các kết cấu được tùy biến của các cửa, bộ làm lệch bộ phận dẫn sóng, cần dẫn nhiệt và 
các khe để tạo hình và phân bố năng lượng nhờ sự phân bố năng lượng vi sóng bên trong 
khoang này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị kích hoạt hoạt động cho truyền 

thông máy đến máy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị kích hoạt hoạt động cho các truyền thông 

máy đến máy. Phương pháp này bao gồm các bước: khi nội dung của tài nguyên chủ thể 
được thay đổi, truy lục, bởi phần sụn khả năng dịch vụ, kết quả thay đổi nội dung của tài 
nguyên chủ thể được lưu trữ trong phần sụn khả năng dịch vụ; truy lục, bởi phần sụn 
khả năng dịch vụ theo thông tin về tài nguyên hoạt dộng kết hợp với tài nguyên chủ thể, 
đại diện của tài nguyên hoạt động kết hợp với tài nguyên chủ thể, ở đó đại diện của tài 
nguyên hoạt động bao gồm điều kiện để gửi yêu cầu hoạt động tới tài nguyên khách thể 
và ký hiệu nhận dạng tài nguyên đồng nhất của tài nguyên khách thể; xây dựng, bởi 
phần sụn khả năng dịch vụ, yêu cầu hoạt động cho tài nguyên khách thể khi nó được xác 
định rằng kết quả của sự thay đổi đáp ứng điều kiện để gửi yêu cầu hoạt động tới tài 
nguyên khách thể theo đại diện của tài nguyên hoạt động; và gửi, bởi phần sụn khả năng 
dịch vụ, yêu cầu hoạt động tới tài nguyên khách thể theo ký hiệu nhận dạng tài nguyên 
đồng nhất của tài nguyên khách thể. Giải pháp kỹ thuật của sáng chế có thể nâng cao 
tính ổn định của việc kích hoạt hoạt động trong hệ thống máy đến máy (Machine-to-
Machine- M2M). 
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(54) Chất biến tính dạng hạt để xử lý gang lỏng và phương pháp 

sản xuất chất biến tính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất biến tính dạng hạt để xử lý gang lỏng, chất biến tính này bao 

gồm các hạt mang được tạo ra từ vật liệu dễ nóng chảy trong gang lỏng và các hạt bề 
mặt được tạo ra từ vật liệu thúc đẩy việc tạo mầm và phát triển graphit được bố trí và 
phân bố không liên tục trên bề mặt của hạt mang, các hạt bề mặt này có phân bố kích 
thước hạt sao cho đường kính d50 của chúng nhỏ hơn hoặc bằng một phần mười đường 
kính d50 của hạt mang. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chất 
biến tính này. 
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(72) OH, Soo Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh để tạo ra điểm ảnh tham chiếu khi điểm ảnh 
tham chiếu không sẵn có tồn tại và tạo ra khối dự báo theo chế độ dự báo bên trong, tạo 
ra khối lượng tử hóa bằng cách biến đổi và lượng tử hóa khối dư, và tạo mã ngẫu nhiên 
cho khối lượng tử hóa. Khi chế độ dự báo bên trong của khối dự báo giống với chế độ 
dự báo bên trong có hướng thứ hai được định trước hoặc gần về hướng chế độ dự báo 

bên trong có hướng 45° theo chế độ ngang hơn là chế độ dự báo bên trong có hướng thứ 
hai, điểm ảnh tham chiếu được lọc thích ứng theo kích thước của khối dự báo. Hệ số của 
khối lượng tử hóa được chia thành nhiều tập con nếu kích thước của khối biến đổi bằng 
hoặc lớn hơn 8x8 và nhiều tập con và hệ số khác không (0) của mỗi tập con được quét 
theo mẫu quét được xác định bởi chế độ dự báo bên trong của khối dự báo. Khi chế độ 
dự báo bên trong là chế độ ngang, mẫu quét là mẫu quét dọc. 
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(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh để tạo ra điểm ảnh tham chiếu khi điểm ảnh 
tham chiếu không sẵn có tồn tại và tạo ra khối dự báo theo chế độ dự báo bên trong, tạo 
ra khối lượng tử hóa bằng cách biến đổi và lượng tử hóa khối dư, và tạo mã ngẫu nhiên 
cho khối lượng tử hóa. Điểm ảnh tham chiếu được lọc thích ứng theo kích thước của 
khối dự báo cho chế độ dự báo bên trong tồn tại giữa chế độ ngang và chế độ dự báo bên 

trong có hướng 45° so với chế độ ngang. Hệ số của khối lượng tử hóa được chia thành 
nhiều tập con nếu kích thước của khối biến đổi là bằng hoặc lớn hơn 8x8. Nhiều tập con 
và các hệ số khác không (0) của mỗi tập con được quét theo mẫu quét được xác định bởi 
chế độ dự báo bên trong của khối dự báo. Khi chế độ dự báo bên trong là chế độ ngang, 
mẫu quét là mẫu quét dọc. Chế độ dự báo bên trong được mã hóa bằng cách sử dụng chế 
độ dự báo bên trong phía trên và chế độ dự báo bên trong phía trái. 
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(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh để tạo ra điểm ảnh tham chiếu và khối dự 
báo, tạo ra khối lượng tử hóa bằng cách biến đổi và lượng tử hóa khối dư, và tạo mã 
ngẫu nhiên cho khối lượng tử hóa. Điểm ảnh tham chiếu được lọc thích ứng theo kích 
thước của khối dự báo cho chế độ dự báo bên trong tồn tại giữa chế độ ngang và chế độ 

dự báo bên trong có hướng 45° so với chế độ ngang. Khi chế độ dự báo bên trong của 
khối dự báo giống với chế độ dự báo bên trong có hướng thứ hai đã được định trước 

hoặc gần về hướng chế độ dự báo bên trong có hướng 45° hơn là chế độ dự báo bên 
trong có hướng thứ hai đang có, điểm ảnh tham chiếu được lọc. Hệ số của khối lượng tử 
hóa được chia thành nhiều tập con nếu kích thước của khối biến đổi là bằng hoặc lớn 
hơn 8x8. Nhiều tập con, hệ số khác không (0) của mỗi tập con và các cờ chỉ ra rằng mỗi 
hệ số của mỗi tập con là bằng 0 hay không được quét theo hướng ngược lại theo mẫu 
quét được xác định bởi chế độ dự báo bên trong. 
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(21) 1-2015-03429 (51) 7 H04N  7/34 
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Republic of Korea. 

(72) OH, Soo Mi (KR), YANG, Moonock (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị mã hóa hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa hình ảnh để tạo ra điểm ảnh tham chiếu và khối dự 
báo, tạo ra khối lượng tử hóa bằng cách biến đổi và lượng tử hóa khối dư, và tạo cho 
khối lượng tử hóa. Điểm ảnh tham chiếu được lọc thích ứng theo kích thước của khối dự 
báo. Khi chế độ dự báo bên trong của khối dự báo giống với chế độ dự báo bên trong có 

hướng thứ hai được định trước hoặc gần về hướng chế độ dự báo bên trong có hướng 45° 
theo chế độ ngang hơn là chế độ dự báo bên trong có hướng thứ hai đang có, điểm ảnh 
tham chiếu được lọc. Hệ số của khối lượng tử hóa được chia thành nhiều tập con nếu 
kích thước của khối biến đổi là bằng hoặc lớn hơn 8x8. Nhiều tập con, hệ số khác không 
(0) của mỗi tập con và các cờ chỉ ra rằng mỗi tập con có bằng 0 hay không được quét 
theo hướng ngược lại theo mẫu quét được xác định bởi chế độ dự báo bên trong. Khi chế 
độ dự báo bên trong là chế độ ngang, mẫu quét là mẫu quét dọc. 
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(21) 1-2015-03432 (51) 7 H04B  1/7097 
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China 

(72) LUO, Long (HK), LIN, Huajiong  (CN), LV, Linjun  (CN), HAN, Bo (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý giao thoa tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý giao thoa tín hiệu, phương pháp này bao 
gồm các bước: tách tín hiệu tự giao thoa thứ nhất thành ít nhất hai tín hiệu tự giao thoa 
con giống nhau, điều chỉnh các biên độ và các pha của các tín hiệu tự giao thoa con để 
thu được các tín hiệu con được điều chỉnh, xếp chồng các tín hiệu con được điều chỉnh 
và các tín hiệu được thu, để thu được các tín hiệu con được xếp chồng, lọc các tín hiệu 
con được xếp chồng bằng cách sử dụng các bộ lọc của các kênh tương ứng, để thu được 
các tín hiệu con mong muốn, và hợp nhất mỗi tín hiệu trong số các tín hiệu con mong 
muốn để thu được tín hiệu hoàn chỉnh mong muốn. Do các tín hiệu thu được được lọc 
riêng rẽ bằng cách sử dụng n kênh khác nhau, nên tín hiệu tự giao thoa được loại bỏ 
theo cách có hiệu quả bằng cách lọc trên mỗi dải tần.  
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(86) PCT/KR2014/000256     09.01.2014 (87) WO2014/126340 21.08.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2015 
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112-32, Daejeodongseo-ro, Gangseo-gu, Busan 618-809, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tập trung xoay theo mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tập trung xoay theo mặt trời bao gồm: phương tiện xoay 
theo hướng đông-tây để xoay theo chuyển động của mặt trời theo hướng đông-tây từ 
phần phía trên của khung chính; trụ đỡ được đặt thẳng đứng trên phương tiện xoay theo 
hướng đông-tây; hệ thống parabôn loại thiết bị tập trung được đặt sao cho trục của hệ 
thống được đỡ bằng trụ đỡ, và có parabôn thứ hai đặt ở vị trí hơi về phía sau tiêu điểm 
của parabôn thứ nhất có khu vực rộng sao cho ánh sáng mật độ cao được tập trung ở 
giữa parabôn thứ nhất, và phương tiện xoay theo độ cao đặt trên trụ đỡ để có hệ thống 
parabôn loại thiết bị tập trung xoay theo độ cao mặt trời, sáng chế bao gồm thêm: hộp 
lăng kính bố trí để đặt ở phía sau của lỗ chuyển ánh sáng ở giữa parabôn thứ nhất của hệ 
thống parabôn, và để di chuyển có góc nhờ lực truyền động của động cơ theo dõi độ cao 
của phương tiện theo dõi độ cao; và phương tiện dẫn ánh sáng nối lăng kính hình chữ 
nhật phản chiếu toàn phần với hộp lăng kính. Phương tiện dẫn ánh sáng quay một góc 
bằng nửa góc quay của phương tiện xoay theo độ cao, theo cách đó cho phép ánh sáng 
mật độ cao luôn được dẫn và cấp đến cùng một vị trí. 
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1714, United States of America 

(72) RAJENDRAN, Vivek (IN), SUBASINGHA, Subasingha Shaminda (LK), KRISHNAN, 
Venkatesh (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xác định tập hệ số nội suy và vật 

ghi hữu hình bất biến đọc được bằng máy tính có chứa các 
lệnh để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định tập hệ số nội suy bằng thiết bị điện tử. Phương 
pháp này bao gồm bước xác định trị số dựa trên đặc tính của khung hiện tại và đặc tính 
của khung trước đó. Phương pháp này cũng bao gồm bước xác định xem trị số có nằm 
ngoài phạm vi hay không. Phương pháp này còn bao gồm bước xác định tập hệ số nội 
suy dựa trên trị số và số chỉ báo chế độ dự đoán nếu trị số nằm ngoài phạm vi. Phương 
pháp này còn bao gồm bước tổng hợp tín hiệu tiếng nói. Sáng chế còn đề cập đến thiết 
bị để xác định tập hệ số nội suy và vật ghi hữu hình bất biến đọc được bằng máy tính có 
chứa các lệnh để thực hiện phương pháp nêu trên. 
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RAJENDRAN, Vivek (IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giảm bớt khả năng mất ổn định khung 

và vật ghi hữu hình bất biến đọc được bằng máy tính có chứa 
các lệnh để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giảm bớt khả năng mất ổn định cho khung bằng thiết 
bị điện tử. Phương pháp này bao gồm bước thu nhận khung về mặt thời gian sau khung 
bị xóa. Phương pháp này cũng bao gồm bước xác định xem khung thu nhận được có 
tiềm ẩn không ổn định không. Phương pháp này còn bao gồm bước áp dụng trị số gia 
trọng thay thế để tạo ra tham số khung ổn định nếu khung thu nhận được là tiềm ẩn 
không ổn định. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị làm giảm bớt khả năng mất ổn định cho 
khung và vật ghi hữu hình bất biến đọc được bằng máy tính có chứa các lệnh để thực 
hiện phương pháp nêu trên. 
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(54) Vật phẩm đúc và phương pháp tạo bọt cho vật phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm đúc trang trí làm từ viên, hạt, hạt nhỏ, hoặc các vật phẩm 
khác được tạo bọt bằng chất đàn hồi dẻo nhiệt ngâm với chất lỏng siêu tới hạn trong vật 
chứa có áp, sau đó hạ áp nhanh và gia nhiệt bằng cách ngâm trong chất lỏng đun nóng 
mà có thể nhanh chóng gia nhiệt vật phẩm bằng bức xạ hồng ngoại hoặc vi sóng để gia 
nhiệt và tạo bọt cho viên, hạt, hạt nhỏ, hoặc vật phẩm khác mà sau đó được đúc thành 
các vật phẩm. Các viên được nhuộm bằng thuốc nhuộm không ion hoặc anion: (1) trước 
khi được ngâm với chất lỏng siêu tới hạn, (2) trong khi được ngâm với chất lỏng siêu tới 
hạn bằng thuốc nhuộm không ion hoặc anion hòa tan hoặc phân tán chất lỏng siêu tới 
hạn, mà tùy ý chứa chất lỏng phân cực, (3) trong khi ngâm trong chất lỏng đun nóng, 
trong đó chất lỏng đun nóng này chứa thuốc nhuộm, hoặc (4) sau khi được tạo bọt. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo bọt cho vật phẩm và đế giữa được 
tạo ra bằng phương pháp này. 
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SCHNELL, Markus (DE), EDLER, Bernd (DE), REUSCHL, Stephan (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra hoặc giải mã tín hiệu âm thanh 

hoặc hình ảnh được mã hóa sử dụng phần đa chồng lấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra hoặc giải mã tín hiệu âm thanh hoặc 

hình ảnh được mã hóa sử dụng phần đa chồng lấp. Thiết bị tạo ra tín hiệu được mã hóa 
bao gồm: bộ điều khiển chuỗi cửa sổ (808) tạo ra thông tin chuỗi cửa sổ (809) để tạo 
cửa sổ tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh, thông tin chuỗi cửa sổ chỉ ra hàm tạo cửa sổ thứ 
nhất (1500) để tạo ra khung thứ nhất của các trị số phổ, hàm tạo cửa sổ thứ hai (1502) 
và ít nhất là một hàm tạo cửa sổ thứ ba (1503) để tạo ra khung thứ hai của các trị số phổ 
có phần thứ nhất và phần thứ hai, trong đó hàm tạo cửa sổ thứ nhất (1500), hàm tạo cửa 
sổ thứ hai (1502) và một hoặc nhiều hàm tạo cửa sổ thứ ba (1503) chồng lấp bên trong 
vùng đa chồng lấp (1300); bộ xử lý trước (802) để tạo cửa sổ (902) khối thứ hai của các 
mẫu tương ứng với hàm tạo cửa sổ thứ hai và một hoặc nhiều hàm tạo cửa sổ thứ ba sử 
dụng hàm tạo cửa sổ bổ trợ (1100) để thu được khối thứ hai của các mẫu được tạo cửa 
sổ, và để xử lý trước (904) khối thứ hai của các mẫu được tạo cửa sổ thứ hai sử dụng 
hoạt động gập vào của phần khối thứ hai chồng lấp với khối thứ nhất vào trong phần đa 
chồng lấp (1300) để thu được khối thứ hai được xử lý trước của các mẫu được tạo cửa sổ 
có phần đa chồng lấp cải biên; bộ chuyển đổi phổ (804) để áp dụng biến đổi đưa vào 
dạng răng cưa (906) đến khối thứ nhất của các mẫu sử dụng hàm tạo cửa sổ thứ nhất để 
thu được khung thứ nhất của các trị số phổ, để áp dụng biến đổi đưa vào dạng răng cưa 
đến phần thứ nhất của khối thứ hai được xử lý trước của các mẫu được tạo cửa sổ sử 
dụng hàm tạo cửa sổ thứ hai để thu được phần thứ nhất của các mẫu phổ của khung thứ 
hai, và để áp dụng biến đổi đưa vào dạng răng cưa đến phần thứ hai của khối thứ hai 
được xử lý trước của các mẫu được tạo cửa sổ sử dụng một hoặc nhiều hàm tạo cửa sổ 
thứ ba (1503) để thu được phần thứ hai của các mẫu phổ của khung thứ hai; và bộ xử lý 
(806) để xử lý khung thứ nhất và khung thứ hai để thu được các khung được mã hóa của 
tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị mã hóa và bộ giải mã để giải mã tín hiệu âm thanh và 

phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu âm thanh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa và bộ giải mã để giải mã tín hiệu âm thanh và 

phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu âm thanh. Thiết bị mã hóa tín hiệu âm thanh 
hoặc hình ảnh bao gồm: bộ tạo cửa sổ có thể điều khiển được (102) tạo cửa sổ tín hiệu 
âm thanh hoặc hình ảnh để cung cấp chuỗi các khối của các mẫu được tạo cửa sổ; bộ 
chuyển đổi (104) chuyển đổi chuỗi các khối của các mẫu được tạo cửa sổ thành dạng 
biểu diễn phổ bao gồm chuỗi các khung của các trị số phổ; bộ phát hiện vị trí chuyển 
tiếp (106) nhận biết vị trí chuyển tiếp trong vùng kiểm tra trước chuyển tiếp của khung; 
và bộ điều khiển (108) điều khiển bộ tạo cửa sổ có thể điều khiển được (102) để áp dụng 
cửa sổ cụ thể có chiều dài chồng lấp được xác định cho tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh 
tương ứng với vị trí được nhận biết (210- 213) của sự chuyển tiếp, trong đó bộ điều 
khiển (108) được tạo cấu hình để lựa chọn cửa sổ cụ thể từ nhóm ít nhất ba cửa sổ bao 
gồm cửa sổ thứ nhất (201) có chiều dài chồng lấp thứ nhất (203), cửa sổ thứ hai (215) có 
chiều dài chồng lấp thứ hai (218), và cửa sổ thứ ba (224) có chiều dài chồng lấp thứ ba 
(229) hoặc không có sự chồng lấp, trong đó chiều dài chồng lấp thứ nhất (203) lớn hơn 
chiều dài chồng lấp thứ hai (218) và chiều dài chồng lấp thứ hai (218) lớn hơn chiều dài 
chồng lấp thứ ba (229) hoặc lớn hơn chiều dài chồng lấp bằng không, trong đó cửa sổ cụ 
thể được lựa chọn dựa trên vị trí chuyển tiếp sao cho một trong số hai cửa sổ chồng lấp 
thời gian liền kề có các hệ số tại vị trí chuyển tiếp và vị trí chuyển tiếp khác của hai cửa 
sổ chồng lấp thời gian liền kề có các hệ số cửa sổ thứ hai tại vị trí chuyển tiếp, trong đó 
các hệ số thứ hai lớn hơn ít nhất chín lần so với các hệ số thứ nhất. 
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(72) TANEMURA, Atsumi (JP), MISAKI, Kimio  (JP), MAKI, Koichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Latec copolyme dùng cho chất kết dính và hợp phần kết dính 

chứa latec này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến latec copolyme dùng cho chất kết dính. Latec copolyme này thu 

được bằng cách copolyme hóa monome đien liên hợp béo với monome khác có khả 
năng copolyme hóa được với nó. Latec copolyme này còn chứa muối kim loại kiềm của 
axit carboxylic và muối cacbonat của kim loại hóa trị hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp phần kết dính chứa latec nêu trên. 
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(72) KOCHHAR, Charu (CH), QUINTON, Jacques (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm dạng rắn được cán ép quay và quy trình bào chế 

dược phẩm này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng rắn chứa hợp chất 4-(triflometyl)-5-(2,6-

dimorpholinopyrimidin-4-yl)pyridin-2-amin là chất ức chế phosphatidylinositol 3-
kinaza hoặc muối dược dụng của nó, natri stearyl fumarat, và tùy ý chứa ít nhất một chất 
mang dược dụng. Sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế dược phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp insulin và chế phẩm insulin chứa thể tiếp hợp này 

dùng để điều trị bệnh tiểu đường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp insulin có ái lực gắn kết với thụ thể insulin, trong đó 

polyme không phải peptit và vùng Fc globulin miễn dịch được gắn kết đặc hiệu với gốc 
axit amin trên chuỗi beta của insulin không nằm ở phía đầu N thông qua liên kết cộng 
hóa trị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm insulin chứa thể tiếp hợp insulin và 
phương pháp sản xuất thể tiếp hợp insulin này.  
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(54) Lõi máy của máy đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi máy của máy đóng gói. Thiết bị cung cấp đai đóng gói, kéo lại 
và siết đai bao gồm trục lăn thứ nhất (1) và trục lăn thứ hai (2). Trục lăn thứ hai (2) được 
điều khiển bởi cơ cấu điều khiển để di chuyển đến trạng thái khớp thứ nhất với trục lăn 
thứ nhất (1) và di chuyển ra khỏi trạng thái khớp đầu tiên với trục lăn thứ nhất (1) đến 
trạng thái khớp thứ hai. Trục lăn thứ nhất (1) được kết nối với bánh răng dẫn động thứ 
nhất (10) có khả năng truyền động cho trục lăn thứ nhất (1) để quay. Trục lăn thứ hai (2) 
được kết nối với bánh răng dẫn động thứ hai (20) có khả năng truyền động cho trục lăn 
thứ hai (2) để quay. Bánh răng dẫn động thứ hai (20) và trục lăn thứ hai (2) tạo ra 
chuyển động đồng bộ. Bánh răng dẫn động thứ nhất (10) nhận lực thông qua cơ cấu 
truyền động bánh răng để truyền động cho trục lăn thứ nhất (1) để quay. Bánh răng dẫn 
động thứ hai (20) nhận lực thông qua cơ cấu truyền động bánh răng. Bánh răng dẫn 
động thứ hai (20) đi vào trạng thái khớp bánh răng thứ nhất với một bánh răng truyền 
lực đến bánh răng dẫn động thứ hai (20) thông qua chuyển động, và di chuyển ra khỏi 
trạng thái khớp bánh răng thứ nhất. Lõi máy có cấu tạo đơn giản, có khả năng làm giảm 
tỷ lệ lỗi, và có hiệu quả đóng gói cao. Bên cạnh đó, lực đóng dây dai, chiều dài và nhiệt 
độ cung cấp đai đóng gói cũng như chế độ chậm của việc ép dính có thể điều chỉnh bởi 
bộ bù áp. 
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(54) Lõi của máy đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi của máy đóng gói bao gồm cơ cấu dính dây đai bao bì và cắt 
dây đai, cơ cấu bàn trượt dính, và cơ cấu điều khiển. Lối máy còn được cấu tạo với thiết 
bị cấp dây đai và trả lại dây đai và siết chặt dây đai. Thiết bị cấp dây đai và trả lại dây 
đai và siết chặt dây đai bao gồm trục quay dẫn động (3), trục quay dẫn động thứ nhất (1) 
và trục quay dẫn động thứ hai (2). Theo hướng vào của dây đai bao bì, trục quay dẫn 
động thứ nhất (1) nằm ở phía dưới trục quay dẫn động thứ hai (2). Trục quay dẫn động 
thứ nhất (1) và trục quay dẫn động thứ hai (2) được bố trí lệch tâm tương ứng. Trục quay 
dẫn động thứ nhất (1) và trục quay dẫn động (3) luôn tiếp xúc với nhau và phối hợp để 
cấp và trả lại dây đai. Trục quay dẫn động thứ hai (2) là con lăn có thể chuyển động và 
được điều khiển bằng cơ cấu điều khiển để di chuyển đến trạng thái thích hợp thứ nhất 
với trục quay dẫn động (3) và để di chuyển ra khỏi trạng thái khớp thứ nhất với trục 
quay dẫn động (3). Trạng thái khớp thứ nhất là trạng thái, trong đó trục quay dẫn động 
thứ hai (2) và trục quay dẫn động (3) tiếp xúc và phối hợp với nhau để siết chặt dây đai. 
Lõi của máy đóng gói có kết cấu đơn giản, có thể cho phép hoạt động trả lại và siết chặt 
dây đai đồng thời, do đó làm giảm tỷ lệ hư hỏng và đạt được việc đóng gói tốt. 
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(54) Vật liệu quang học, chế phẩm dùng cho vật liệu quang học và 

kính mắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu quang học gồm có: phospho mà có bước sóng kích thích 

nằm trong khoảng từ 220nm đến 500nm, bước sóng huỳnh quang nằm trong khoảng từ 
380nm đến 650nm, bước sóng kích thích tối đa nằm trong khoảng từ 350nm đến 400nm 
và bước sóng huỳnh quang tối đa nằm trong khoảng từ 400nm đến 500nm; và chất hấp 
thụ ánh sáng cực tím và hệ số truyền qua của ánh sáng của nó được đo ở độ dày là 2mm 
thỏa mãn các dấu hiệu từ (1) đến (3) sau đây: 
(1) hệ số truyền qua của ánh sáng ở bước sóng 440nm là 80% hoặc lớn hơn. 
(2) hệ số truyền qua của ánh sáng ở bước sóng 420nm là 70% hoặc nhỏ hơn. 
(3) hệ số truyền qua của ánh sáng ở bước sóng 410nm là 5% hoặc nhỏ hơn. 
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(72) Nguyễn Văn Dương (VN), Bùi Mạnh Cường (VN), Nguyễn Tài Hoài Thanh (VN) 
(54) Thiết bị và phương pháp rung khử ứng suất dư cho chi tiết kim 

loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp khử ứng suất dư trong chi tiết bằng cách 

tạo lực cưỡng bức tuần hoàn làm dao động chi tiết đặt trên gối đàn hồi nhờ đầu tạo dao 
động dạng động cơ điện ba pha có các quả văng lệch tâm ở đầu trục được gắn cứng vào 
chi tiết. Thiết bị để thực hiện phương pháp rung này, ngoài đầu tạo dao động, còn có bộ 
đo lường và xử lí tín hiệu dao động, cũng như thiết bị điều khiển lập trình được (PLC) và 
giao diện người máy (HMI) thực hiện các chương trình dò tìm tần số cộng hưởng, điều 
khiển và hiển thị các tham số của quá trình rung khử ứng suất dư. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp rung hai lần với lực rung khác nhau để khử ứng suất dư cho cả phần 
lõi và phần bề mặt của các chi tiết với tiết diện ngang lớn. 
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(54) ống được đúc bằng phương pháp đùn-thổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống được đúc bằng phương pháp đùn-thổi, trong đó ống theo sáng 
chế được nạp sản phẩm hoặc có thể được nạp sản phẩm từ đầu cuối của ống, và thân 

(41), vai (31) và cổ (21) của ống được tạo liền khối bằng phương pháp đùn-thổi. ống 
theo sáng chế có lớp giàu polyetylen thẳng tỷ trọng thấp (LLDPE) với hàm lượng 
LLDPE bằng 50% đến 95% khối lượng, và độ dày trung bình của thành ống ở vùng thân 
là từ 0,3 đến 0,85mm.  
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(11) 45132 
(21) 1-2015-03490 (51) 7 B01J  23/00, C07C  7/163, C01F  

7/02, C10G  45/48 
(22) 22.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2015 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)  

(VN) 
Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Mạnh Huấn (VN), Bùi Đức Tài  (VN), Ngô Thúy Phượng (VN) 
(54) Quy trình sản xuất viên chất xúc tác dùng cho quá trình khử 

lưu huỳnh bằng hydro và viên chất xúc tác thu được từ quy 
trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập quy trình sản xuất viên chất xúc tác dùng cho quá trình khử lưu huỳnh 
bằng hydro (Hydrodesulfurization, HDS) bao gồm các bước: 

(i) tạo ra chất mang -Al2O3 có dạng viên cầu bằng cách trộn bột -Al2O3 và/hoặc 

Al(OH)3 với thủy tinh lỏng, sau đó vê để tạo viên; sấy khô và nung viên này ở nhiệt độ 

từ 520 đến 570°C để tạo ra viên chất mang -Al2O3; 

(ii) tẩm đều dung dịch muối của molipden nhiệt phân được lên viên chất mang -Al2O3 

thu được ở bước (i), sau đó sấy khô và nung ở nhiệt độ 500°C trong thời gian 3 giờ; và 
(iii) tiếp tục tẩm hỗn hợp dung dịch muối niken và coban nhiệt phân được lên viên chất 

mang thu được ở bước (ii), sau đó sấy khô và nung ở nhiệt độ 500°C trong thời gian 3 
giờ để tạo ra viên chất xúc tác, trong đó tỷ lệ mol của Ni/Co trong hỗn hợp dung dịch 
muối nằm trong khoảng từ 0,1/1 đến 1/1. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến viên chất 
xúc tác thu được từ quy trình này. 
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(11) 45133 
(21) 1-2015-03496 (51) 7 F23D  14/22 

(22) 19.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057495         19.03.2014 (87) WO2014/148536 25.09.2014 
(30) 2013-059024         21.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2015 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558, Japan 
(72) YAMAMOTO Yasuyuki (JP), FUJIMOTO Takayuki  (JP), HAGIHARA Yoshiyuki 

(JP), IINO Kimio  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Buồng đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến buồng đốt giúp nung nóng hoặc nấu chảy bột nguyên liệu thô một 
cách hiệu quả bằng cách phân tán bột nguyên liệu thô, và có thể tăng cường tỉ lệ thu hồi 
bột nguyên liệu thô được nung nóng hoặc nấu chảy, sáng chế đề xuất buồng đốt giúp tạo 
ra ngọn lửa bao gồm cơ cấu phân tán mà được bố trí tại cửa xả bột nguyên liệu thô giúp 
phun bột nguyên liệu thô vào ngọn lửa, bao gồm các bề mặt nghiêng thứ nhất và thứ hai, 
và giúp phân tán bột nguyên liệu thô bằng cách cho va đập bột nguyên liệu thô được cấp 
cho cửa xả bột nguyên liệu thô.  
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(11) 45134 
(21) 1-2015-03497 (51) 7 F23D  14/22,  14/58 

(22) 19.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057514         19.03.2014 (87) WO2014/148546 25.09.2014 
(30) 2013-059023         21.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2015 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558, Japan 
(72) YAMAMOTO Yasuyuki  (JP), FUJIMOTO Takayuki  (JP), HAGIHARA Yoshiyuki  

(JP), IINO Kimio  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Buồng đốt, thiết bị buồng đốt và phương pháp gia nhiệt bột 

nguyên liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất buồng đốt có khả năng gia nhiệt có hiệu quả bột nguyên liệu bằng cách cải 

thiện độ phân tán của bột nguyên liệu mà nó thoát ra khỏi cửa thoát bột nguyên liệu bằng cách 
sử dụng một cấu hình đơn giản, và buồng đốt trong đó các ống cấp bột nguyên liệu để cấp bột 
nguyên liệu vào đường cấp bột nguyên liệu được bố trí sao cho các trục kéo dài từ các trục tâm 
của các ống cấp bột nguyên liệu không giao cắt với trục tâm của thân chính của buồng đốt, và 

sao cho các góc  được tạo thành bởi các trục tâm của các ống cấp bột nguyên liệu và mặt ngoài 

của bộ phận hình tròn thứ hai lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°. 
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(11) 45135 
(21) 1-2015-03498 (51) 7 C12N  1/21,  15/63,  15/77, C12P  

13/08 
(22) 05.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/001793     05.03.2014 (87) WO2014/142463 18.09.2014 
(30) 10-2013-0025528          11.03.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 
(72) KIM, Hye Won (KR), LEE, Ji Hye  (KR), SONG, Byeong Cheol (KR), KIM, Jong 

Hyun  (KR), LEE, Han Hyoung  (KR), JEON, Ae Ji  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chủng vi sinh vật được biến nạp để gia tăng biểu hiện L-valin 

và phương pháp sản xuất L-valin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi sinh vật sản xuất L-valin được biến nạp để gia tăng biểu 

hiện operon L-valin do có trình tự nucleotit, mà mã hóa peptit dẫn đâu trong vùng điều 
hòa của operon ilvBN, được loại bỏ toàn bộ, hoặc được loại bỏ một phần hoặc được thay 
thế. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất L-valin bằng cách sử dụng 
chủng vi sinh vật sản xuất L-valin theo sáng chế. Theo sáng chế, chủng vi sinh vật sản 
xuất L-valin và ph−ơna pháp sản xuất L-valin bằng cách sử dụng chủng này có lợi để 
sản xuất L-valin với hiệu quả và sản lượng cao. 
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(11) 45136 
(21) 1-2015-03507 (51) 7 F02M  37/00,  37/10,  37/20,  37/22 

(22) 18.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057289         18.03.2014 (87) WO2014/156817 02.10.2014 
(30) 2013-063825         26.03.2013    JP 
(71) 1. MITSUBA CORPORATION  (JP) 

2681, Hirosawa-cho 1-chome, Kiryu-shi, Gunma, 376-8555, Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

(72) SHIMOGAWA Maki (JP), IKARUGI Takao (JP), SATO Hiroshi (JP), NAKAMURA 
Taichi (JP), KOMURO Katsunori (JP), UENO Masaki (JP), KATO Yuichi (JP), 
AKAMATSU Shunji (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp nhiên liệu (1) bao gồm bơm nhiên liệu (3), lỗ loại khí 
(27) được tạo kết cấu để xả hơi, và ống xả (60) có một đoạn đầu (60a) nối với lỗ xả khí 
(27) và đoạn đầu kia (60b) có cửa xả (61), mà hơi được xả qua đó, trong đó cửa xả (61) 
của ống xả (60) được bố trí bên trên lỗ loại khí (27), cụm ngăn chất tạp xâm nhập (65) 
được lắp tại đoạn đầu kia (60b) của ống xả (60) để che các bề mặt theo chu vi ngoài của 
cửa xả (61) và đoạn đầu kia (60b), và đường xả khí (64) nối thông với bên trong ống xả 
(60) qua cửa xả (61) được tạo ra giữa bề mặt theo chu vi ngoài của đoạn đầu kia (60b) 
của ống xả (60) và cụm ngăn chất tạp xâm nhập (65). 
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(11) 45137 
(21) 1-2015-03508 (51) 7 H04N  7/18, G08B  25/00 

(22) 25.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/000977     25.02.2014 (87) WO2014/155958 02.10.2014 
(30) 2013-070961         29.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) Hiroyoshi MIYANO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp giám sát đối tượng, thiết bị và 

phương pháp trích xuất mục tiêu giám sát, phương tiện lưu trữ 
đọc được bằng máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp giám sát đối tượng và thiết bị và phương 
pháp trích xuất mục tiêu giám sát mà trong đó phương tiện chụp ảnh thứ nhất (60) tạo ra 
hình ảnh tình trạng bằng cách ghi lại tình trạng xuất hiện trong phạm vi thứ nhất. 
Phương tiện chụp ảnh thứ hai (70) tạo ra hình ảnh mục tiêu giám sát bằng cách chụp ảnh 
mục tiêu giám sát có mặt trong phạm vi thứ hai. Phương tiện dò tình trạng cụ thể (81) dò 
tình trạng cụ thể từ hình ảnh tình trạng này. Phương tiện phân tích mục tiêu giám sát 
(82) phân tích tình trạng của mục tiêu giám sát, nhờ sử dụng hình ảnh tình trạng mà tình 
trạng cụ thể được phát hiện từ đó. Phương tiện trích xuất đặc điểm mục tiêu giám sát 
(85) trích ra, từ hình ảnh mục tiêu giám sát, đặc điểm được dùng để xác định mục tiêu 
giám sát, dựa trên tình trạng của mục tiêu giám sát. 
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(11) 45138 
(21) 1-2015-03517 (51) 7 A61K  45/06,  31/505, A61P  35/00,  

35/02 
(22) 28.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/053975     28.02.2014 (87) WO2014/135460 12.09.2014 
(30) 10 2013 203 913.1          07.03.2013      DE 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) SIEMEISTER, Gerhard (DE), RIBRAG, Vincent (FR), CAMARA-CLAYETTE, 

ValÐrie (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất (RS)-S-xyclopropyl-S-(4-[4-[(1R,2R)-2-hyđroxy-1-

metylpropyl]oxy-5-(triflometyl)pyrimi®in-2-
yl]aminophenyl)sulphoximit, dược phẩm và chế phẩm phối hợp 
chứa hợp chất này dùng để điều trị khối u 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất (R)-S-xyclopropyl-S-(4-{[4-{[(1R,2R)-2-hyđroxy-1-
metylpropyl]oxy}-5-(triflometyl)pyrimi®in-2-yl]amino}phenyl)sulphoximit vμ/hoÆc (S)-
S-xyclopropyl-S-(4-{[4-{[(1R,2R)-2-hy®roxy-1-metylpropyl]oxy}-5-(triflometyl)-
pyrimiđin-2-yl]amino}phenyl)sulphoximit, dược phẩm và chế phẩm phối hợp chứa hợp 
chất này dùng để điều trị khối u. 
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(11) 45139 
(21) 1-2015-03519 (51) 7 E04B  1/30,  1/22,  1/58 

(22) 19.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/001578        19.03.2014 (87) WO2014/156072 A1 02.10.2014 
(30) 2013-066438        27.03.2013   JP 
(71) FUJITA CORPORATION  (JP) 

25-2, Sendagaya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 1518570, Japan 
(72) SINGH, Ravi (JP), MATSUDO, Masashi  (JP), SASAKI, Hitoshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu lai và phương pháp thi công kết cấu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lai mà có thể giảm mặt cắt ngang của cột và tăng cường 
hiệu suất địa chấn của công trường xây dựng. Các sợi PC (22) (sợi PC là sợi thép dư ứng 
lực) nhô ra hướng lên từ bốn góc của phần đầu trên (10A) của cột bê tông (10). Phần nối 
cột dầm (14) có phần dầm thép (12A), các tấm dạng dải phía trên và phía dưới (30) được 
gắn lên phần trên và phần dưới của phần dầm thép (12A), tấm che (32) mà được gắn 
giữa các ngoại vi của các tấm dạng dải phía trên và phía dưới (30) và xác định khoảng 
trống bên trong, bê tông (34) và các lỗ chèn (36A), (36B). Như phần nối cột dầm (14), 
tấm dạng dải phía dưới (30) được bố trí trên phần đầu trên (10A) của cột bê tông (10). 
Các sợi PC (22) đi qua các lỗ chèn (36A), (36B) và nhô ra hướng lên từ tấm dạng dải 
phía trên (30). Trên tấm dạng dải phía trên (30), lực kéo được tác dụng lên các sợi PC 
(22), do đó dư ứng lực được tác dụng lên cột bê tông (10) và phần nối cột dầm (14). 
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(72) NAKAGAWA, Yusuke (JP), KITAGAWA, Junichi (JP), YAMANAKA, Yoichiro 

(JP), TOBIYAMA, Yoichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm kim loại dát mỏng cho hộp hai mảnh và thân hộp được dát 

mỏng hai mảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại dát mỏng bao gồm tấm kim loại; lớp nhựa polyeste 

thứ nhất được tạo ra trên bề mặt tấm kim loại, là bề mặt tạo ra phía mặt bên ngoài vật 
chứa; và lớp nhựa polyeste thứ hai được tạo ra trên bề mặt của tấm kim loại, là bề mặt 
tạo ra phía mặt bên trong của vật chứa. Lớp nhựa polyeste thứ nhất chứa polyetylen 
terephtalat hoặc polyetylen terephtalat đồng trùng hợp có hàm lượng thành phần đồng 
trùng hợp nhỏ hơn 6% mol theo tỷ lệ 30% theo khối lượng hoặc lớn hơn, và 60% theo 
khối lượng hoặc nhỏ hơn, polybutylen terephtalat hoặc polybutylen terephtalat đồng 
trùng hợp có hàm lượng của thành phần đồng trùng hợp nhỏ hơn 5% mol theo tỷ lệ 40% 
theo khối lượng hoặc lớn hơn, và 70% theo khối lượng hoặc nhỏ hơn, và sáp 
polyolefinic với lượng là 0,01% hoặc lớn hơn và 3,0% hoặc nhỏ hơn theo tỷ lệ phần 
trăm bên ngoài. Lớp nhựa polyeste thứ hai là polyetylen terephtalat đồng trùng hợp có 
hàm lượng thành phần đồng trùng hợp nhỏ hơn 22% mol. Độ định hướng phần còn lại 
của các lớp nhựa polyeste thứ nhất và thứ hai là nhỏ hơn 30%. 
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1-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8321, Japan 
(72) OHNO, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dầu cách điện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm dầu cách điện chứa, làm các dầu nền, (A) một hoặc nhiều 
loại được chọn từ các dầu khoáng được tinh chế bằng nước và các dầu hydrocacbon tổng 
hợp, và (B) dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi gốc naphten mà có tỷ lệ của các 
nguyên tử cacbon trong hàm lượng naphten (% CN) nằm trong khoảng lớn hơn hoặc 
bằng 50% và nhỏ hơn hoặc bằng 70% bởi phân tích vòng theo phương pháp n-d-M, trị 
số axit là nhỏ hơn hoặc bằng 0,03mg KOH/g và hàm lượng lưu huỳnh là nhỏ hơn hoặc 
bằng 0,1% theo khối lượng. Chế phẩm dầu cách điện chứa thành phần (B) với lượng 
nằm trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 50% theo khối lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 70% 
theo khối lượng dựa trên tổng lượng các dầu nền, và có điểm bốc cháy lớn hơn hoặc 
bằng 135oC như được đo theo phương pháp thử nghiệm điểm bốc cháy trong chén kín, 
điểm chảy là nhỏ hơn hoặc bằng -40oC, và tỷ trọng là nhỏ hơn hoặc bằng 0,895g/cm3. 
Chế phẩm dầu này còn tuyệt vời hơn xét về cả các đặc tính cách điện và tính chịu oxy 
hóa so với chế phẩm dầu trước đây.  
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(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511, Japan 
(72) IKENAKA, Masamitsu (JP), TERAI, Kenta (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dệt mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt mũ giày, nhờ phương pháp này mức độ gia cường 
của mũ giày có thể thay đổi khi sử dụng một lượng nhỏ các bộ cấp sợi. Phương pháp này 
là phương pháp dệt phần mũ giày (1), trong đó phần mũ giày (1) này bao gồm phần phủ 
mu bàn chân (3) để che phần mu bàn chân của người mang giày và phần phủ đế giày (2) 
để che đế giày của người sử dụng. Theo phương pháp này, phần phủ mu bàn chân (3) và 
phần phủ đế giày (2) được dệt ba chiều và liền mạch; và trong đó, ít nhất phần nền (10) 
cấu tạo một phần của mũ giày (1) được dệt bằng cách sử dụng sợi dệt cơ bản có chứa sợi 
dệt không bị nóng chảy bởi nhiệt và sợi dệt bị nóng chảy bởi nhiệt, và ở cùng thời điểm, 
sợi dệt gia cường chứa sợi dệt bị nóng chảy bởi nhiệt được dệt vào trong phần nền (10) 

nhằm gia cường phần nền (10) này. ở thời điểm này, số lần sợi dệt gia cường được dệt 
vào phần nền (10) là thay đổi. 
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(11) 45143 
(21) 1-2015-03529 (51) 7 G03B  3/10,  17/02 

(22) 28.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/002686     28.03.2014 (87) WO2014/157998 A1 02.10.2014 
(30) 10-2013-0034730          29.03.2013     KR 

10-2013-0083951          17.07.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) JA HWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do 363-
922, Korea 

(72) KIM, Hee Seung (KR), KIM, In Soo (KR), KANG, Il Gyu (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun thấu kính máy ảnh dùng cho thiết bị đầu cuối di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun thấu kính máy ảnh dùng cho thiết bị đần cuối di động. 
Môđun thấu kính máy ảnh này bao gồm hộp ngoài; bộ phận mang OIS (Optical Image 
Stabilization - ổn định hình ảnh quang học) được bố trí trong hộp ngoài; hệ thống thấu 
kính được dần hướng dọc theo trục quang học trong bộ phận mang OIS; bộ phận dẫn 
động AF (Auto-focusing - tự động điều tiêu) đối diện bề mặt thứ nhất của hộp ngoài và 
di chuyển hệ thống thấu kính, bộ phận dẫn động OIS thứ nhất được bố trí song song dọc 
theo bề mặt thứ hai của hộp ngoài ở phía đối diện với bề mặt thứ nhất mà bộ phận dẫn 
động AF được bố trí trên đó; và bộ phận dẫn động OIS thứ hai được bố trí song song dọc 
theo bề mặt thứ ba của hộp ngoài ở giữa bộ phận dẫn động OIS thứ nhất và bộ phận dẫn 
động AF.  
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(71) LG LIFE SCIENCES LTD.  (KR) 

LG Gwanghwamun Bldg., 58, Saemunan-ro (Sinmunno 2-ga), Jongno-gu, Seoul 110-
783, Republic of Korea 

(72) SONG, Jeong Uk  (KR), KIM, Geun Tae  (KR), KIM, Sun Il  (KR), LEE, Ki Kon  
(KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa valsartan và rosuvastatin canxi và phương 

pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa các hoạt chất là valsartan và rosuvastatin canxi, và 

quy trình bào chế dược phẩm này. Dược phẩm theo sáng chế có thể làm thuyên giảm các 
tác dụng phụ của các dược phẩm chứa từng hoạt chất riêng rẽ đã biết và đồng thời cải 
thiện được sự tuân thủ của bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, bệnh tăng mỡ máu và dạng 
kết hợp của chúng, và làm tăng tác dụng điều trị và phòng ngừa, và cụ thể, tạo ra được 
tác dụng điều trị bệnh tăng mỡ máu hiệp đồng, và tăng cường tốc độ hòa tan valsartan 
và rosuvastatin canxi và hiệu quả điều trị bằng cách tạo hạt valsartan và trộn với 
rosuvastatin canxi. 
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409/14 

(22) 28.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/059912 28.03.2014 (87) WO/2014/157740 A1 02.10.2014 
(30) 2013-072788 29.03.2013 JP 
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 

2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000013, Japan 
(72) KAWANA, Asahi (JP), KANAZAWA, Chikashi (JP), TERA, Masayuki (JP), 

TAKAHASHI, Yoshimasa (JP), IMAZEKI, Mariko (JP), TAKAHASHI, Hiroyuki (JP), 
TANOKURA, Akira (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Dẫn xuất pyrazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó, cũng như 
thuốc hoặc dược phẩm chứa hợp chất này làm thành phần hoạt tính, có tác dụng ức chế 
xantin oxidaza và rất hữu dụng trong việc điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh gây ra bởi 
xantin oxidaza, như bệnh gót, bệnh tăng axit uric máu, hội chứng tan khối u, bệnh sỏi 
tiết niệu, bệnh tăng huyết áp, bệnh rối loạn mỡ máu, bệnh đái tháo đường, bệnh về tim 
mạch như xơ cứng động mạch hoặc suy tim, bệnh về thận như bệnh đái tháo đường, 
bệnh về hô hấp như bệnh nghẽn phổi mạn tính, bệnh tự miễn dịch như bệnh viêm ruột, 
v.v... [Trong công thức (I), A, X, Y, Z, R, và R1 là như được định nghĩa trong bản mô 
tả.] 
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(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) KITA, Tomoyuki (JP), MATSUO, Yoji (JP), KAWAMURA, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất nhôm hydroxit chịu nhiệt, nhôm hydroxit 

chịu nhiệt và chế phẩm nhựa chứa nhôm hydroxit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhôm hydroxit chịu nhiệt bao gồm bước xử lý 

nhiệt nhôm hydroxit dạng gibsit ở áp suất nằm trong khoảng từ áp suất khí quyển đến 
0,3MPa trong môi trường chứa hơi nước với lượng nằm trong khoảng từ 0,03 đến 1 mol 

và ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 180 đến 300°C. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nhôm hydroxit chịu nhiệt và chế phẩm nhựa chứa 
nhôm hydroxit này. 
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(71) 1. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION  (JP) 

2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) MURATA Atsushi (JP), YAMADA Eiichi (JP), MURAHASHI Kazuki (JP), KATO 
Yuzuru (JP), ONISHI Yasuhiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phản ứng tổng hợp hyđrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tổng hợp hyđrocacbon, trong đó bao gồm bình phản ứng để 
cho khí tổng hợp chứa khí cacbon oxit và khí hydro như là thành phần chính tiếp xúc với 
huyền phù đặc thu được bằng cách tạo huyền phù chất xúc tác dạng rắn trong hợp chất 
hyđrocacbon dạng lỏng; và sau đó tổng hợp hợp chất hyđrocacbon dạng lỏng bằng quy 
trình Fischer-Tropsch; bộ lọc được lắp trong bình phản ứng để tách hợp chất 
hyđrocacbon dạng lỏng ra khỏi chất xúc tác; và phương tiện để xả các hạt xúc tác được 
nghiền mịn ra bên ngoài bình phản ứng, các hạt xúc tác được nghiền mịn này được tạo 
thành bằng cách nghiền mịn chất xúc tác dạng rắn chứa trong huyền phù đặc. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
364 
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(71) OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.  (JP) 

4-7-10, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan 
(72) NAGAMINE, Shingo (JP), KITA, Koji (JP), OTSUKA, Kuniaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy 

trình mạ vật liệu nhựa và quy trình kiểm soát chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm để xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, chế phẩm này chứa 

dung dịch nước có nồng độ ion permanganat bằng hoặc lớn hơn 0,2 mmol/L và tổng 
nồng độ axit bằng hoặc lớn hơn 10mol/L, và dung dịch nước này đáp ứng ít nhất một 
trong các điều kiện dưới đây: 
(i) Axit sulfonic hữu cơ có mặt với lượng bằng hoặc lớn hơn 1,5moL/L; 
(ii) Nồng độ mol ion mangan hóa trị hai được điều chỉnh đến nồng độ gấp 15 lần hoặc 
nhiều hơn so với nồng độ mol ion permanganat; và 
(iii) Lượng muối magie khan được bổ sung từ 0,1 đến 1mol/L. 
Chế phẩm để xử lý khắc ăn mòn theo sáng chế là chế phẩm không chứa crom hóa trị sáu 
và có tính năng khắc ăn mòn tốt và độ ổn định dung dịch tốt. 
Sáng chế cũng đề xuất quy trình xử lý khắc ăn mòn vật liệu nhựa, quy trình mạ vật liệu 
nhựa và quy trình kiểm soát chế phẩm này. 
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(72) MEANA-ESTEBAN, Beatriz (ES), HOGLUND, Goran (FI), HEDE, Hans  (FI), KASS, 

Markus (FI), SUNDELL, Mats (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm mài mòn và phương pháp chế tạo sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm mài mòn bao gồm bề mặt với nhiều vùng mòn đỡ bởi lớp 
sau. Vùng mòn được bao quanh bởi các phần rãnh liên kết bao gồm các phần rãnh thứ 
nhất với kích thước ngang thứ nhất (td1) và các phần rãnh thứ hai với kích thước ngang 
thứ hai (td2) lớn hơn kích thước ngang thứ nhất (td1). 
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(72) SUGIYAMA, Takashi  (JP), ISHII, Osamu  (JP), IYADOMI, Masataka (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Nắp đồ chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp đồ chứa bao gồm nút bên trong (2) bằng nhựa tổng hợp được 
lắp lên miệng của đồ chứa và thân nắp (4) bằng nhựa tổng hợp được lắp vào nút bên 
trong. Đường thành mỏng có thể đứt (18) được tạo ra trong thành đóng kín của nút bên 
trong có phần có dạng cong bên ngoài (18b) kéo dài từ phần bắt đầu đứt (18a) và phần 
có dạng cong bên trong (18c) kéo dài từ phần bắt đầu đứt, và tạo ra vùng biến dạng cong 
(20). Bộ phận được khoá (22) được bố trí trong vùng biến dạng và bộ phận khoá (58) 
được bố trí trên thân nắp. Việc quay thân nắp theo hướng định trước so với nút bên trong 
làm cho bộ phận khoá được khoá với bộ phận được khoá. Việc quay thêm thân nắp theo 
hướng định trước so với nút bên trong tạo ra lực lên vùng biến dạng qua bộ phận khoá và 
bộ phận được khoá, vì vậy đường thành mỏng có thể đứt của nút bên trong được làm đứt 
và làm biến dạng vùng biến dạng. Kết quả là, lỗ xuyên (90) được tạo ra trong thành 
đóng kín (6) của nút bên trong.  
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(86) PCT/US2011/051939    16.09.2011 (87) WO2012/037460 22.03.2012 
(30) 61/383,615         16.09.2010    US 

13/233,822         15.09.2011    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) SHI, Kai (CN), ZHANG, Ning (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống mã hóa kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp truyền các tham số kiểm tra chẵn lẻ mật 
độ thấp (LDPC - Low Density Parity-Check). Theo phương pháp này, số ký hiệu dồn 
kênh phân tần trực giao (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ban 
đầu (Nsym init) được xác định cho gói dựa vào số bit thông tin cần được chuyển giao 
trong gói. Giá trị mã hoá khối không gian thời gian (STBC - Space Time Block Coding) 
cũng được xác định. Giá trị số ký hiệu bổ sung (Nsym_ext) được tạo ra dựa vào giá trị 
Nsym_init, trong đó giá trị Nsym dựa vào giá trị Nsym_init và giá trị Nsym_ext. Giá trị 
Nldpc_ext được xác định dựa vào giá trị STBC và giá trị Nsym_ext để xác định các 
tham số LDPC liên quan đến gói. 
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(11) 45152 
(21) 1-2015-03562 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/58 
(22) 27.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/054807        27.02.2014 (87) WO2014/133058 04.09.2014 
(30) 2013-038502        28.02.2013    JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) Hiroyasu MATSUBAYASHI (JP), Sadayuki NAKAMURA (JP), Ryoji HIROTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép không gỉ austenit và phương pháp sản xuất vật liệu 

thép không gỉ không có từ tính từ tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép không gỉ austenit làm nguyên liệu để tạo ra vật liệu thép 

không gỉ austenit không có từ tính, có ứng suất giới hạn đàn hồi cao. Tấm thép không gỉ 
austenit này chứa (theo % khối lượng): C: nhỏ hơn hoặc bằng 0,12%, Si: 0,30 - 3,00%; 
Mn: 2,0 - 9,0%; Ni: 7,0 - 15,0%; Cr: 11,0 - 20,0%; N: nhỏ hơn hoặc bằng 0,30%; V: 
nhỏ hơn hoặc bằng 1,0%; Nb: nhỏ hơn hoặc bằng 1,0%; Ti: nhỏ hơn hoặc bằng 1,0%; B: 
nhỏ hơn hoặc bằng 0,010%; lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được, trong 
đó thành phần của tấm thép này có đương lượng Ni lớn hơn hoặc bằng 19, và có trị số 
d-1/2 lớn hơn hoặc bằng 0,40 với d là đường kính trung bình của hạt tinh thể austenit tính 

theo m và có đặc tính tạo ra độ từ thẩm  nhỏ hơn hoặc bằng 1,0100 sau khi được cán 

nguội với độ biến dạng tương đương 0,50 hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất vật liệu thép không gỉ không có từ tính từ tấm thép không gỉ 
austenit này. 
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(11) 45153 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(75) 1. Nguyễn Văn Lạng  (VN) 

Phòng 1216, nhà CT5, Đơn Nguyên 3, KĐT Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

2. Bùi Văn Luận  (VN) 
143/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý quả cà phê tươi bằng biện pháp sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý quả cà phê tươi bằng biện pháp sinh học, khác 
biệt ở chỗ phương pháp này ủ yếm khí quả cà phê tươi bằng chế phẩm sinh học cơ bản 
chứa năm loại vi sinh vật là (1) vi khuẩn quang hợp bao gồm một hoặc nhiều chủng 
được chọn từ vi khuẩn sinh sulfur (Chlorobium), vi khuẩn không sinh lưu huỳnh màu tía 

(Rhodospirillum, Rhodopseudomonas); (2) vi khuẩn sinh lactic bao gồm một hoặc nhiều 

chủng được chọn từ nhóm Lactobacilaceae, Streptococcus, Pediococcus, Lactobacdlus, 

Leuconostoc, Bifiobacterium, (3) nấm men gồm một hoặc nhiều loài được chọn từ nấm 

túi (Ascomycetes), nấm đảm (Basidiomycetes) và nấm bất toàn (Deuteromycetes); (4) 

nấm mốc gồm một hoặc nhiều loài được chọn từ Chytridiomycetes và Oomycetes, và (5) 

xạ khuẩn gồm một hoặc nhiều loài được chọn từ Actinomycetes, Streptomices và 

Norcadia; và bước khử lớp nhớt ngoài vỏ thóc của hạt cà phê bằng hỗn hợp enzym 

Peelzym và Viscozym, nhờ đó giảm thời gian xử lý xuống còn từ 3-5 giờ với lượng nước 
sử dụng còn 1.300-2.500 lít/tấn quả tươi, đồng thời tăng chất lượng cà phê nhân. 
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(30) 10-2013-0034555          29.03.2013     KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

106, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) KIM, Yoon Kyung  (KR), CHOI, Jae Wook  (KR), CHOI, Kyung Ho  (KR), CHOI, 

Yeong Jin  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm và phương pháp sản xuất mỹ phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm và phương pháp sản xuất mỹ phẩm này, trong đó mỹ 
phẩm này chứa polyme trên cơ sở acrylic, do đó thành phần bột được kết hợp một cách 
ổn định, và có khả năng tạo khuôn rất tốt. Đặc biệt, mỹ phẩm theo sáng chế có khả năng 
ổn định chứa thành phần bột như bột dạng hình cầu với lượng lớn, và mỹ phẩm này cũng 
mang lại khả năng tạo khuôn rất tốt vì dạng hình cầu có thể được duy trì do tính đàn hồi 
ưu việt có được bởi polyme trên cơ sở acrylic, thậm chí khi áp suất được đặt vào trong 
suốt quy trình tạo mỹ phẩm thành dạng nén. 
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(72) WATANABE Hitoshi (JP), KAWAGISHI Masakazu  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy phát từ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát từ (1) gồm stato có các cực lồi (14), mỗi một cực được 
tạo kết cấu gồm phần đường từ (15) mà cuộn dây được quấn quanh đó và phần nhô (16) 
nhô từ đỉnh phần đường từ (15), và rôto (2) có các nam châm vĩnh cửu (6) được gắn để 
nằm đối diện với các cực lồi (14). Các cực lồi (14) được tạo kết cấu sao cho mỗi một 
phần đường từ có góc bố trí xấp xỉ bằng góc giữa các phần đường từ liền kề. Các đầu xa 
(17) gồm các phần đầu xa của phần đường từ (15) và các phần nhô (16) được chọn sao 
cho góc bố trí giữa các đầu xa (17) đồng pha được chọn bằng góc cung của cực lồi của 
mỗi một nam châm vĩnh cửu (6). 
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(72) Katsuhiro OUCHI (JP), Takeshi YANAGISAWA (JP), Yutaka SONODA  (JP), 

Tatsuya SHIOZAWA  (JP), Atsushi KATAYAMA  (JP), Hitoshi KUROSAKA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phát điện và phương pháp điều khiển máy phát điện động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phát điện bao gồm máy phát điện động cơ có rôto có nam châm và 
stato có các cuộn dây được điều khiển theo các pha, các cuộn dây của các pha tương 
ứng không được nối với nhau; và bộ phận điều khiển dẫn động để điều khiển sao cho 
cuộn dây của mỗi pha của stato được chuyển sang trạng thái bất kì trong số trạng thái 
thứ nhất mà trong đó mômen xoắn được tạo ra bởi rôto, trạng thái thứ hai mà trong đó 
hai đầu của cuộn dây được nhả không dẫn điện và trạng thái thứ ba mà trong đó hai đầu 
của cuộn dây được ngắn mạch. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp dò các phiên truyền chữ ký mật độ 

thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị theo các phương án thực hiện để dò thuật 

toán truyền thông báo (message passing algorithm - MPA) độ phức tạp thấp với tổn hao 
hiệu năng chấp nhận được hoặc rất thấp so với MPA chuẩn. Phương pháp gồm các bước 
tính toán, ở bộ dò, các nút chức năng (function node -FN) theo các tín hiệu ghép kênh 
được tiếp nhận cho một hoặc nhiều thiết bị ngươi dùng (user equipment UE) bằng cách 
sử dụng các phép tính MPA thứ nhất mà ánh xạ các nút biến thiên (VN- variable node) 
tương ứng với các UE đến các FN và bằng cách sử dụng thông tin tiên nghiệm trong 

vectơ các xác suất ban đầu cho mỗi một VN, loại trừ khỏi các phép tính MPA thứ nhất 
các số hạng nhân tương đối nhỏ thứ nhất, cập nhật các xác suất cho các VN bằng cách 
sử dụng các FN tính toán cuối cùng và các phép tính MPA thứ hai mà ánh xạ các FN 
đến các VN, và loại trừ các số hạng nhân tương đối nhỏ thứ hai khỏi các phép tính MPA 
thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đánh bóng không tâm và phương pháp đánh bóng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị đánh bóng không tâm và phương pháp đánh bóng để đánh 
bóng chu vi ngoài và các phần đầu của phôi gia công có dạng thanh hoặc dạng hình trụ. 
Thiết bị đánh bóng không tâm theo sáng chế bao gồm: bàn chải dạng trục lăn, bánh xe 
quay phôi gia công, và bộ phận tiếp nhận phôi gia công. Lông bàn chải được tạo bởi các 
sợi đơn làm bằng nhựa nylon có các hạt mài, các hạt mài này được chọn từ các hạt có cỡ 
hạt từ F60 tới F240 hoặc từ #240 tới #2000, và có trọng lượng nằm trong khoảng từ 10 
tới 40% trọng lượng của toàn bộ lông bàn chải. Thiết bị đánh bóng theo sáng chế có thể 
đánh bóng một cách hữu hiệu phôi gia công mà không làm hư hại chu vi ngoài hoặc tạo 
ra các rìa xờm thứ cấp hoặc phần lõm trên các phần đầu của phôi gia công. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
375 

(11) 45159 
(21) 1-2015-03587 (51) 7 C22B  4/08,  5/10,  5/14,  5/18,  

34/12 
(22) 18.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2013/055590      18.03.2013 (87) WO2014/146682 25.09.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2015 
(71) OUTOTEC (FINLAND) OY  (FI) 

Rauhalanpuisto 9, FI-02230 Espoo, Finland 
(72) FORMANEK Lothar (DE), GAUGENMAIER Johannes (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất xỉ titan từ ilmenit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất xỉ titan từ ilmenit bao gồm các bước:  
a) hoàn nguyên một phần ilmenit dạng hạt bằng chất hoàn nguyên trong thiết bị phản 
ứng hoàn nguyên (6) ở nhiệt độ ít nhất là 900oC,  
b) đưa ilmenit nóng đã được hoàn nguyên một phần thu được ở bước a) vào lò điện (12),   
c) nấu chảy ilmenit trong lò điện (12) với sự có mặt của chất hoàn nguyên để tạo ra 
gang lỏng và xỉ titan, và  
d) lấy xỉ titan ra khỏi lò điện (12).  
Khí thải của thiết bị phản ứng hoàn nguyên (6) được đưa vào nồi hơi nhiệt thải (20).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị để thực hiện quy trình này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế thể tiếp hợp polypeptit có hoạt tính sinh 

lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế thể tiếp hợp bằng cách liên kết polypeptit có 

hoạt tính sinh lý, cầu nối polyme không phải peptit, và vùng ổn định của globulin miễn 
dịch bằng liên kết cộng hóa trị. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế 
một cách hiệu quả thể tiếp hợp polypeptit có hoạt tính sinh lý, trong đó muối được sử 
dụng trong phản ứng ngẫu hợp để cải thiện hiệu suất thấp của quá trình điều chế thể tiếp 
hợp polypeptit có hoạt tính sinh lý. Thể tiếp hợp chứa polypeptit có hoạt tính sinh lý - 
polyme không phải peptit - vùng ổn định của globulin miễn dịch có thể được điều chế 
với độ tinh khiết và hiệu suất cao bằng phương pháp điều chế theo sáng chế. Phương 
pháp điều chế thể tiếp hợp polypeptit có hoạt tính sinh lý theo sáng chế có thể làm giảm 
chi phí. Vì vậy, phương pháp này có thể được sử dụng để phát triển chế phẩm có tác 
dụng kéo dài chứa polypeptit có hoạt tính sinh lý, có khả năng áp dụng công nghiệp và 
cải thiện được sự tuân thủ dùng thuốc. 
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Ichiro (JP), KIKUCHI, Hitoshi (JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Tấm thép mạ nhôm-kẽm và phương pháp sản xuất tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ nhôm-kẽm bao gồm tấm thép mạ và màng phủ được 

phủ lên tấm thép mạ này. Màng phủ chứa hợp chất bazơ của kim loại chuyển tiếp không 
phải là coban và crom, và coban kim loại, hoặc coban kim loại và hợp chất coban. 
Lượng màng phủ trên một mặt nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,8 g/m2. Lượng dưới 
dạng trọng lượng của kim loại chuyển tiếp không phải là coban trong màng phủ trên 
một mặt của tấm thép mạ nằm trong khoảng từ 4 đến 400 mg/m2. Lượng dưới dạng 
trọng  lượng của coban trong màng phủ trên một mặt của tấm thép mạ nằm trong 
khoảng từ 0,1 đến 20 mg/m2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
tấm thép mạ nhôm-kẽm này. 
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CHANG, Yihua  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo bọt cho vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo bọt cho vật phẩm bao gồm bước ngâm vật phẩm 
bằng nhựa đàn hồi dẻo nhiệt có thành phần không có cực với chất lưu siêu tới hạn, sau 
đó lấy vật phẩm ra từ chất lưu siêu tới hạn và hoặc là (i) nhúng vật phẩm trong chất lưu 
được gia nhiệt hoặc (ii) chiếu xạ vật phẩm với bức xạ hồng ngoại hoặc vi sóng.  
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(US), CHANG, Yihua (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dung dịch nhuộm hệ nước và phương pháp nhuộm vật phẩm 

bằng cách sử dụng dung dịch nhuộm hệ nước này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch hệ nước chứa hợp chất nhuộm axit, hợp chất amoni bậc 

bốn được chọn từ các hợp chất tetrabutylamoni và các hợp chất tetrahexylamoni tan 
trong nước, và tuỳ ý chứa dung môi hữu cơ tan trong nước. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp nhuộm vật phẩm bằng cách sử dụng dung dịch hệ nước này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất gây chết tế bào theo chương 

trình và các hợp chất hoá học trung gian của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất gây chết tế bào theo chương trình (A1) 

và các hợp chất hoá học trung gian của nó 
 

 
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến 
các hợp chất hoá học trung gian liên quan đến quy trình điều chế theo sáng chế. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất ức chế phosphodiesteraza typ 10A và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, N-oxit, tautome, tiền dược chất và muối 

dược dụng của nó: 
 

 
 

Trong công thức I, biến thể X1 là CH hoặc N, X2 là O hoặc S và trong đó R1, R2, R3, R4 
và Q là như được xác định trong các điểm yêu cầu bảo hộ. Các hợp chất có công thức I, 
N-oxit, tautome, tiền dược chất và muối dược dụng của nó là các chất ức chế 
phosphodiesteraza typ 10A. Hợp chất có công thức I, N-oxit, tautome, tiền dược chất và 
muối dược dụng của nó là hữu ích để sản xuất thuốc và do đó, là thích hợp để điều trị 
hoặc kiểm soát các rối loạn trong y khoa được chọn từ các rối loạn thần kinh và các rối 
loạn tâm thần, để cải thiện các triệu chứng kết hợp với các rối loạn này và để làm giảm 
rủi ro của các rối loạn này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất xylylen diisoxyanat và thiết bị sản 

xuất xylylen diisoxyanat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xylylen diisoxyanat bao gồm: bước phân hủy 

nhiệt để phân hủy xylylen dicarbamat bằng nhiệt; bước tách thứ nhất để tách thành phần 
chứa isoxyanat trong đó chứa xylylen diisoxyanat là thành phần chính, và thành phần 
chứa rượu trong đó chứa rượu là thành phần chính và chứa xylylen diisoxyanat là thành 
phần phụ khỏi sản phẩm phân hủy nhiệt thu được ở bước phân hủy nhiệt; bước tách thứ 
hai để tách xylylen dicarbamat và rượu khỏi thành phần chứa rượu thu được ở bước tách 
thứ nhất; và bước hồi lưu để hồi lưu xylylen dicarbamat thu được ở bước tách thứ hai 
đến bước phân hủy nhiệt. 
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị sản xuất xylylen diisoxyanat. 
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(54) Hợp chất xylylen dicarbamat, xylylen diisoxyanat, phương 

pháp sản xuất xylylen diisoxyanat và phương pháp tồn trữ 
xylylen dicarbamat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xylylen dicarbamat chứa các tạp chất có công thức từ (1) đến (4) 
sau theo tỷ lệ mà tổng của chúng là thấp hơn 100 ppm trên cơ sở khối lượng. 

 

 
 

(Trong các công thức từ (1) đến (4) được mô tả ở trên, R là nhóm hydrocacbon có hóa 
trị một). Sáng chế cũng đề cập đến xylylen diisoxyanat, phương pháp sản xuất xylylen 
diisoxyanat và phương pháp tồn trữ xylylen dicarbamat. 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị huấn luyện vung gậy chơi gôn và phương pháp chế tạo 

thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị huấn luyện vung gậy chơi gôn và phương pháp chế tạo thiết 

bị này. Thiết bị này bao gồm thân gậy chơi gôn và cơ cấu trượt. Thân gậy bao gồm phần 
trên và phần dưới được đặt tách riêng nhau để tạo thành khoảng hở giữa chúng. Cơ cấu 
trượt được lắp vào trong khoảng hở này và được nối với đầu dưới của phần thân trên và 
đầu trên của phần thân dưới. Cơ cấu trượt được tạo kết cấu để cho phép sự thay đổi 
ngang của phần phía dưới so với phần phía trên trong quá trình vung gậy chơi gôn. Giải 
pháp này sử dụng thiết bị căn chỉnh theo hướng trục để giữ cho trục kéo dài của phần 
thân trên về cơ bản thẳng hàng với trục kéo dài của phần thân dưới khi cơ cấu trượt được 
lắp vào. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần được cải tiến sao cho tã lót có thể được mặc vào 
cơ thể của người mặc một cách thuận tiện. Mỗi vạt phía chân (42) của mảnh phía trước 
(14) có vùng phía bên ngoài (91) và vùng phía bên trong (92). Trong vùng thấp nhất 
(70) của vùng đũng (4), vùng phía bên ngoài (91) và vùng phía bên trong (92) lần lượt 
có kích thước ít nhất là 10mm theo chiều ngang (X), trong đó vùng phía bên trong (92) 
kéo dài theo chiều dọc (Y) và vùng phía bên ngoài (91) kéo dài theo chiều ngang (X) từ 
vùng phía bên trong (92). 
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(72) FURUKAWA, Akira  (JP), FURIHATA, Shinji  (JP), NAITOU, Takayoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp quản lý dữ liệu sản xuất sản phẩm đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý dữ liệu sản xuất sản phẩm đúc có thể cho 
phép kiểm tra các khâu trung gian trong quy trình sản xuất mà ảnh hưởng đến chất 
lượng các sản phẩm đúc và khó kiểm tra sau khi hoàn thành các sản phẩm đúc. Các dữ 
liệu sản xuất khác nhau của các sản phẩm đúc được đăng ký trên cơ sở dữ liệu (1) và 
được quản lý. Phương pháp bao gồm bước thu dữ liệu thứ nhất thu dữ liệu sản xuất 
khuôn cát (11) ở công đoạn tạo khuôn (10) mà tạo ra khuôn cát (11) và bước thu dữ liệu 
thứ hai thu dữ liệu sản xuất kim loại nóng chảy ở công đoạn tạo ra kim loại nóng chảy 
(30) trong đó các kim loại đúc được nấu chảy để tạo ra kim loại nóng chảy và kim loại 
nóng chảy được rót hết ra. Dữ liệu sản xuất thu được ở bước thu dữ liệu thứ nhất và thứ 
hai được đăng ký trên cơ sở dữ liệu và được quản lý trong khi được liên hệ với mọi sản 
phẩm đúc tương ứng.  
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(72) MORSZECK Dieter  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vali, đặc biệt là vali dùng cho phi công 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vali (1) được làm từ vật liệu vỏ cứng, tốt hơn là vali dùng cho phi 
công, bao gồm phần vali dưới (3), phần này được mở ở phía trên, có tấm trước (2), tấm 
sau (4) và hai tấm đầu bên (7, 8), và có tấm đáy (9), và nắp có bản lề (5) để đóng phần 
vali dưới (3), trong đó tay kéo kiểu ống lồng (13), tay kéo này được gắn chặt bên trong 
vali và có thể được kéo ra theo hướng lên trên, được bố trí trên tấm sau của phần vali 
dưới (3) để kéo hoặc đẩy vali (1), nắp (5) có chi tiết nắp hẹp cố định (5a), chi tiết này 
kéo dài dọc theo toàn bộ chiều rộng của phần vali dưới (3) dọc theo tấm sau và có lỗ 
(15) ở khoảng giữa của chiều rộng, mà tay kéo kiểu ống lồng (13) có thể được kéo ra 
qua lỗ (15) này, và, liền kề với lỗ (15) dùng cho tay kéo kiểu ống lồng (13), nắp (5) có 
bản lề (19), bản lề này nối chi tiết nắp cố định (5a) với chi tiết nắp rộng gập xuống được 
(5b). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra một hoặc nhiều tín hiệu kênh 

đầu ra âm thanh phụ thuộc vào hai hoặc nhiều hơn hai tín 
hiệu kênh đầu vào âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra một hoặc nhiều tín hiệu kênh đầu ra 
âm thanh phụ thuộc vào hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh. Thiết bị 
tạo ra một hoặc nhiều tín hiệu kênh đầu ra âm thanh phụ thuộc vào hai hoặc nhiều hơn 
hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh được đề xuất. Mỗi tín hiệu trong số hai hoặc nhiều 
hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh bao gồm các phần tín hiệu thẳng và các phần tín 
hiệu môi trường xung quanh. Thiết bị bao gồm bộ phận xác định bộ lọc (110) để xác 
định bộ lọc bằng cách ước lượng thông tin mật độ phổ công suất thứ nhất và bằng cách 
ước lượng thông tin mật độ phổ công suất thứ hai. Hơn nữa, thiết bị bao gồm bộ xử lý 
tín hiệu (120) để tạo ra một hoặc nhiều tín hiệu kênh đầu ra âm thanh bằng cách áp 
dụng bộ lọc trên hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh. Thông tin mật 
độ phổ công suất thứ nhất biểu thị thông tin mật độ phổ công suất trên hai hoặc nhiều 
hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh, và thông tin mật độ phổ công suất thứ hai biểu 
thị thông tin mật độ phổ công suất trên các phần tín hiệu môi trường xung quanh của hai 
hoặc nhiều hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh. Hoặc, thông tin mật độ phổ công 
suất thứ nhất biểu thị thông tin mật độ phổ công suất trên hai hoặc nhiều hơn hai tín 
hiệu kênh đầu vào âm thanh, và thông tin mật độ phổ công suất thứ hai biểu thị thông 
tin mật độ phổ công suất trên các phần tín hiệu thẳng của hai hoặc nhiều hơn hai tín 
hiệu kênh đầu vào âm thanh. Hoặc, thông tin mật độ phổ công suất thứ nhất biểu thị 
thông tin mật độ phổ công suất trên các phần tín hiệu thẳng của hai hoặc nhiều hơn hai 
tín hiệu kênh đầu vào âm thanh, và thông tin mật độ phổ công suất thứ hai biểu thị 
thông tin mật độ phổ công suất trên các phần tín hiệu môi trường xung quanh của hai 
hoặc nhiều hơn hai tín hiệu kênh đầu vào âm thanh. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp số tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp số tự động, và cụ thể hơn, hộp số tự động có khả năng thay đổi tốc 
độ và di chuyển tiến hoặc lùi mà không sử dụng thiết bị bổ sung. Hộp số tự động bao 
gồm: trục đầu vào được lắp quay được trên trục cố định; vỏ moayơ mà trục đầu vào 
được lắp vào trong đó; khớp ly hợp thứ nhất, mà một phía của nó được lắp trên trục đầu 
vào và phía kia được lắp với vỏ moayơ; phần bánh răng hành tinh bao gồm giá mang có 
bánh răng vệ tinh được ăn khớp giữa vành răng được tạo trên các thành trong của vỏ 
moayơ và bánh răng trung tâm được tạo trên trục đầu vào; và khớp ly hợp thứ hai, mà 
một phía của nó được lắp trên phần bánh răng hành tinh và phía kia được lắp trên vỏ 
moayơ, trong đó khớp ly hợp thứ nhất và khớp ly hợp thứ hai bao gồm các khớp ly hợp 
một chiều được khóa theo các hướng ngược nhau, và khi vỏ moayơ được quay theo 
chiều ngược, khớp ly hợp thứ hai được nhả khóa trước khớp ly hợp thứ nhất.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ mô tơ phát điện, động cơ phát công suất, và xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ mô tơ phát điện bao gồm mô tơ phát điện có rôto với các nam 
châm, và các thân từ tính nhô lên từ mặt vách, stato thứ nhất để tác động từ thông lên 
các nam châm, nhờ đó tạo ra mômen xoắn ở rôto, và stato thứ hai để tác động từ thông 
lên các thân từ tính, nhờ đó tạo ra mômen xoắn ở rôto; và bộ điều khiển để điều khiển 
việc cấp điện cho các cuộn dây của stato thứ nhất và stato thứ hai. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống không cồn hoặc có độ cồn thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống không cồn hoặc có độ cồn thấp, với 
đặc tả hương vị rất gần với bia là ít nhất 4% (thể tích/thể tích) cồn, có thể được sản xuất 
bằng cách sử dụng chủng nấm men Pichia kluyveri. Đặc biệt, chủng nấm men Pichia 
kluyveri chỉ sử dụng glucoza trong dịch hèm, và có khả năng chuyển hoá cơ chất này 
thành các chất tạo hương vị đặc biệt với nồng độ cao, thường được tạo ra bởi 
Saccharomyces ssp. là chủng nấm men được sử dụng để sản xuất bia. Bằng cách này, 
chủng nấm men Pichia kluyveri có thể được sử dụng để tạo ra đồ uống không cồn hoặc 
có độ cồn thấp, tùy thuộc vào mức glucoza trong dịch hèm. Các chất tạo hương vị chính 
được tạo ra bởi Pichia kluyveri trong quá trình lên men dịch hèm là isoamyl axetat, rượu 
isoamylic, etyl butyrat, etyl hexanoat và etyl octanoat. 
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(54) Đồ uống, phương pháp sản xuất và phương pháp cải thiện hương 

vị của đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống có hương vị được cải thiện một cách hiệu quả, phương pháp 

sản xuất đồ uống và phương pháp cải thiện hương vị của đồ uống. Phương pháp sản xuất 
đồ uống theo sáng chế là phương pháp sản xuất đồ uống bằng cách sử dụng dung dịch 
nguyên liệu thô, phương pháp bao gồm các việc: rửa lúa mạch mà không làm lúa mạch 
nẩy mầm; thải bỏ nước rửa sau khi rửa lúa mạch, và điều chế dung dich nguyên liệu thô 
sử dụng nguyên liệu thô chứa lúa mạch đã rửa và không nẩy mầm.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
393 

(11) 45177 
(21) 1-2015-03648 (51) 7 A23F  3/16 

(22) 04.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/055512    04.03.2014 (87) WO2014/136797 12.09.2014 
(30) 2013-042412        04.03.2013   JP 

2013-042415        04.03.2013   JP 
2013-042422        04.03.2013   JP 
2013-042423        04.03.2013   JP 
2013-042424        04.03.2013   JP 

(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 

(72) KOBAYASHI, Shinichi (JP), FURUTA, Hiroki (JP), SENGA, Yoshinori (JP), 
IBUSUKI, Daigo (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống từ trà xanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống từ trà xanh ổn định về màu sắc và mùi vị ngay cả khi được 
bảo quản ở trạng thái nóng hoặc lưu trữ trong một thời gian dài. Cụ thể hơn, sáng chế đề 
cập đến đồ uống từ trà xanh đóng gói sẵn chứa axit ascorbic với lượng nằm trong 
khoảng từ 100 đến 800 phần triệu và valin với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 200 
phần triệu và có độ sáng (L*) và độ bão hòa màu sắc (C*) đáp ứng các điều kiện sau: (i) 

75  L*  95; (ii) 15  C*  25. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống từ trà xanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống từ trà xanh được đóng gói, tiệt trùng bằng nhiệt và bảo 
quản lâu dài, đồ uống này có hương và vị mạnh và có độ chát giảm. Đồ uống từ trà xanh 
chứa catechin với lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 400 phần triệu và valin với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,5 đến 100 phần triệu. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
395 

(11) 45179 
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(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/059729         13.03.2014 (87) WO2014/141125 18.09.2014 
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(71) 1. NOVARTIS AG   (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
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(72) DORMITZER, Philip (US), MASON, Peter  (US), SUPHAPHIPHAT, Pirada (TH), 
GOMILA, Raul  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra virut cúm B được sắp xếp lại gen và virut 

cúm B được sắp xếp lại gen thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra virut cúm B được sắp xếp lại gen và virut cúm 

B được sắp xếp lại gen thu được từ phương pháp này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp bào chế vacxin, vacxin thu được từ phương pháp này, hệ biểu hiện chứa 
cấu trúc biểu hiện bao gồm các đoạn mã hóa ARN của virut cúm B và tế bào chủ chứa 
hệ biểu hiện này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) ARAI, Toshikatsu (JP), KIKUCHI, Hitoshi (JP), OKAMOTO, Kazuki (JP), 

SHIMOMURA, Kazuyuki (JP), YABE, Daisuke (JP), OKAYAMA, Kazuya (JP), 
NAKATANI, Kaoru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ cánh quạt và quạt hướng trục sử dụng bộ cánh quạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cánh quạt bao gồm: phần lồi có đường viền hình trụ; và các 
cánh quay được lắp vào phần lồi theo cách tỏa ra. Mỗi cánh quay bao gồm vùng thứ 
nhất chạy dài từ mép biên trong được nối với phần lồi tới vị trí hướng kính định trước để 
có phần phân bố góc chữ chi thứ nhất, và vùng thứ hai chạy dài từ vị trí hướng kính định 
trước sát với vùng thứ nhất tới mép biên ngoài để có phần phân bố góc chữ chi thứ hai 
khác với phần phân bố góc chữ chi thứ nhất. Phần phân bố góc chữ chi thứ hai bao gồm 
phần phân bố trong đó góc chữ chi giảm từ vị trí hướng kính lớn nhất, tại đó góc chữ chi 
này lớn nhất ở vùng thứ hai, về phía mép biên ngoài. 
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(11) 45181 
(21) 1-2015-03662 (51) 7 C22C  38/14, C21D  8/02 

(22) 05.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2014/072890     05.03.2014 (87) WO2014/201877 A1 24.12.2014 
(30) 201310244713.8          19.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2015 
(71) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.  (CN) 

No.885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai 201900, China 
(72) LIU, Zicheng (CN), WU, Yong (CN), LI, Xianju (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm chịu rạn nứt do kẽm gây ra và phương pháp sản xuất 

thép tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm chịu rạn nứt do kẽm gây ra và phương pháp sản xuất thép 

tấm này. Thép hợp kim thấp được xử lý vi hợp kim Al-(Ti + Nb) thấp - Mn cao - Si rất 
thấp - C thấp là cơ bản, lượng Al trong thép được giảm xuống một cách thích hợp, các 

điều kiện được kiểm soát sao cho Mn/C  15, [(%Mn) + 0,75(%Mo)]  (%C) 0,16, 

Nb/Ti  1,8 và Ti/N từ 1,50 đến 3,40, CEZ  0,44% và lượng B  2ppm, Ni/Cu  1,50; 

việc xử lý Ca được thực hiện và tỷ số Ca/S được kiểm soát từ 1,0 đến 3,0; với (%Ca)  

(%S)0,28  1,0  10-3. Quy trình kiểm soát cơ nhiệt (TMCP) được tối ưu hóa, sao cho thép 

tấm hoàn thiện có cấu trúc tế vi là ferit + cụm bainit rất nhỏ và được phân bố rải rác, với 

cỡ hạt trung bình không lớn hơn 10m, có các tính chất cơ học rất tốt và đồng nhất, khả 

năng hàn và sức chịu rạn nứt do kẽm gây ra rất tốt và do đó, đặc biệt phù hợp làm thép 
tấm chịu ăn mòn được mạ kẽm dùng cho các kết cấu dưới biển, thép tấm chịu ăn mòn 
được mạ kẽm dùng cho các kết cấu truyền nguồn điện áp rất cao, thép tấm chịu ăn mòn 
được mạ kẽm dùng cho các kết cấu cầu đường bờ biển và tương tự. 
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(86) PCT/JP2014/051205         22.01.2014 (87) WO2014/136484 A1 12.09.2014 
(30) 2013-045500         07.03.2013    JP 
(71) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  (JP) 

5-8, Higashi-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 
(72) TSUDA Mika (JP), KITAHARA Daisuke (JP), SHIRATO Yoji (JP), KITAGAWA 

Kazuya (JP), TOBISAWA Akihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và chế phẩm dùng để dính, và tấm dính thu được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để dính (1) bao gồm vật liệu nền đỡ (12) mang linh 
kiện (11), bộ phận tản nhiệt (13) trên đó vật liệu nền đỡ (12) được lắp, và lớp dính (14) 
được bố trí nằm giữa bộ phận tản nhiệt (13) và vật liệu nền đỡ (12). Nhiệt độ chuyển 

tiếp thủy tinh của lớp dính (14) là bằng hoặc thấp hơn -30°C. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm dùng để dính và tấm dính thu được. 
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(11) 45183 
(21) 1-2015-03665 (51) 7 C23C  2/04,  22/77 

(22) 06.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/AU2014/000213     06.03.2014 (87) WO2014/134675 A1 12.09.2014 
(30) 2013900763          06.03.2013      AU 
(71) 1. BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
3. NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, Tokyo 103-0023 Japan 

(72) RENSHAW, Wayne Andrew (AU), TU, Cat (AU), WILLIAMS, Joe (AU), HODGES, 
Jason (AU), FUJII, Shiro (JP), HIRASAWA, Takashi (JP), KONDO, Shuichi (JP), 
SHIMODA, Nobuyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra lớp mạ hợp kim Al-Zn-Si- Mg trên thép dải 

và thép dải mạ Al-Zn-Mg-Si thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp mạ hợp kim Al-Zn-Si-Mg trên thép dải và 

thép dải mạ Al-Zn-Mg-Si thu được bằng phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế 
bao gồm các bước: nhúng thép dải vào bể dung dịch hợp kim Al-Zn-Si-Mg nóng chảy, 
và tạo ra lớp mạ hợp kim trên bề mặt lộ ra của thép dải. Phương pháp này cũng bao gồm 
bước kiểm soát các điều kiện trong bể dung dịch mạ nóng chảy và ở phía dưới bể dung 
dịch mạ sao cho có tỷ lệ Al/Zn đồng nhất qua bề mặt của lớp mạ được tạo ra trên thép 
dải. Thép dải mạ Al-Zn-Mg-Si theo sáng chế có tỷ lệ Al/Zn đồng nhất trên bề mặt hoặc 
lớp ngoài cùng của lớp mạ hợp kim Al-Zn-Si-Mg dày từ 1 đến 2m. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến tấm kết cấu dùng cho tường và mái lợp được tạo hình từ thép dải này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
400 
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(21) 1-2015-03667 (51) 7 B65D  5/74,  5/06 

(62) 1-2012-00667   
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(30) 09168013.2          17.08.2009       EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2015 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) BENKO, Gabor (SE), SORBARA, Angelo (IT), CASALE, Cristiano (IT), 

MARCHETTI, Marco (IT), HEINONEN, Sebastian (SE), DIDONNA, Domenico (IT), 
CAVECCHIA, Tiziana (IT), CASARINI, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu bao gói dạng tấm để sản xuất các bao gói được bít kín 

của các sản phẩm thực phẩm rót được và bao gói được bít kín 
  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu bao gói dạng tấm, (M) để sản xuất bao gói được bít kín (1) của 

sản phẩm thực phẩm rót được trong đó vật liệu bao gói (M) bao gồm một lớp nền (11) 
để tạo độ cứng, một số lớp dán tạo lớp (12) bao phủ cả hai mặt của lớp nền (11), và phần 
loại bỏ được (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10'''''), khi sử dụng, nó có thể được tách rời một 
phần khỏi phần tựa của vật liệu bao gói (M) theo ít nhất một đường cắt có dạng hình 
cung (20, 20''''') và được gấp ở vùng gấp (21, 81) kéo dài giữa các đầu đối diện của 
đường cắt (20, 20''''') để mở miệng rót (9) nhờ đó rót sản phẩm thực phẩm khỏi bao gói 
(1); phần loại bỏ được (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') bao gồm vùng giữa (25) được làm 
hoàn toàn bằng vật liệu bao gói và, khi sử dụng, trong trường hợp bất kỳ, nó vẫn được 
gắn vào phần tựa của vật liệu bao gói (M) thông qua cầu cố định (26) được xác định bởi 
vùng gấp (21, 81), và vùng biên (27, 27', 27'', 27''', 27'''', 27''''') để tương tác cắt, kéo dài 
quanh một phần vùng giữa (25), chứa đường cắt (20, 20''''') và bao gồm ít nhất một 
miệng được dán tạo lớp trước (30, 30', 30'', 30''', 30a'''', 30b'''', 30c'''', 30'''''), nó được tạo 
ra bởi khe thủng (31, 31', 31'', 31''', 31a'''', 31b'''', 31c'''', 31''''') được trang bị ở lớp nền 
(11) và được bao phủ bằng một hay nhiều lớp dán tạo lớp (12). 
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(30) 13/834,556         15.03.2013     US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, Uniled States of America 
(72) DUBEY, Ashish  (US), PENG, Yanfei  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thạch cao được phủ vải và vật dụng chống thấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao được phủ vải bao gồm: lõi trên cơ sở thạch cao, vải 
sợi và lớp hoàn thiện kỵ nước có tính chống thấm nước. Tấm thạch cao này hữu dụng 
trong nhiều ứng dụng như tấm lót gạch trong các vùng ướt hoặc khô của công trình, tấm 
chắn bên ngoài chịu thời tiết để làm vỏ bọc bên ngoài và tấm che mái có tính bền nước 
tốt và mức hấp thụ bề mặt rất thấp. Lớp hoàn thiện kỵ nước nêu trên chứa tro bay loại C, 
polyme tạo màng, hợp chất silan và tùy ý các chất phụ gia khác. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng chống thấm có lớp hoàn thiện kỵ nước nêu 
trên. 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) ECKELBARGER, Joseph, D.  (US), EPP, Jeffrey, B.  (US), FISCHER, Lindsey, G.  

(US), GIAMPIETRO, Natalie, C.  (US), IRVINE, Nicholas, M.  (US), KISTER, Jeremy  
(FR), LO, William, C.  (US), LOWE, Christian, T.  (US), PETKUS, Jeffrey  (US), 
ROTH, Joshua  (US), SATCHIVI, Norbert, M. (CA), SCHMITZER, Paul, R. (US), 
SIDDALL, Thomas, L. (US), YERKES, Carla, N. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 4-amino-6-(phenyl được thế ở vị trí 4)-picolinat, hợp 

chất 6-amino-2-(phenyl được thế ở vị trí 4)-pyrimidin-4-
carboxylat, chế phẩm diệt cỏ chứa chúng và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các axit 4-amino-6-(phenyl được thế ở vị trí 4)-picolinic hoặc dẫn 
xuất của chúng, và các axit 6-amino-2-(phenyl được thế ở vị trí 4)-pyrimidin-4-
carboxylic hoặc dẫn xuất của chúng, chế phẩm diệt cỏ chứa các axit này hoặc dẫn xuất 
của chúng, và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn.  
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182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đồ mặc dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ mặc dùng một lần có các khoảng hở quanh chân có kích thước 
vừa và đảm bảo rằng các biên tương ứng của các khoảng hở quanh chân che mông của 
người mặc một cách chắc chắn mà không lo biên của các khoảng hở bị gập vào bên 
trong. Mảnh đũng (13) bao gồm kết cấu thấm hút (11) được đặt trên mặt hướng vào da 
của vùng đũng (16) và cặp vạt bên co giãn (53) giãn ra phía ngoài theo chiều ngang (X) 
từ hai viền bên của kết cấu thấm hút (11). Các vạt bên co giãn (53) có các vùng không 
co giãn (57A) được xác định ở các phía ngoài theo chiều ngang (X) của hai viền bên của 
kết cấu thấm hút (11) và các vùng co giãn (57B) được xác định ở các phía ngoài theo 
chiều ngang (X) của các vùng không co giãn tương ứng (57A). Mảnh đũng (13) có kích 
thước (W2) theo chiều ngang (X) tương ứng với khoảng 55 đến 70% kích thước (W1) 
theo chiều ngang (X) của vùng thắt lưng phía trước và phía sau (14, 15). 
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(11) 45188 
(21) 1-2015-03680 (51) 7 H01Q  7/04 

(22) 05.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/001795     05.03.2014 (87) WO2014/137151 A1 12.09.2014 
(30) 10-2013-0023470          05.03.2013      KR 

10-2014-0025828          05.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2015 
(71) AMOSENSE CO., LTD.  (KR) 

19-1 Block, Cheonan 4th Regional Industrial Areas, 90, 4sandan 5-gil, Jiksan-eup, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-814 Republic of Korea 

(72) JANG, Kil Jae (KR), LEE, Dong Hoon (KR), KIM, Ki Chul (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Tấm tổng hợp để chắn từ trường và sóng điện từ và môđun 

ăngten bao gồm tấm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tấm tổng hợp để chắn từ trường và sóng điện từ, và môđun ăngten sử 

dụng tấm này, tấm này có thể chặn ảnh hưởng của từ trường lên thân chính và pin của 
thiết bị đầu cuối di động và thiết bị tương tự, và đồng thời chắn sóng điện từ nhờ làm 
giảm đáng kể tổn hao do dòng điện xoáy bằng cách tạo vảy tấm dải vô định hình. Tấm 
tổng hợp bao gồm: tấm từ tính và tấm dẫn điện được xếp trên tấm từ tính để chắn sóng 
điện từ và phát xạ nhiệt. Tấm từ tính bao gồm: tấm dải vô định hình được xử lý nhiệt, 
được tạo vảy và sau đó được chia tách thành các mảnh nhỏ; màng bảo vệ được gắn kết 
vào một bề mặt bên của tấm dải vô định hình; và băng dính được gắn kết vào bề mặt bên 
còn lại của tấm dải vô định hình. 
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(11) 45189 
(21) 1-2015-03681 (51) 7 G06F  3/0481,  3/14 

(22) 04.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/001761     04.03.2014 (87) WO2014/137131 A1 12.09.2014 
(30) 10-2013-0023044          04.03.2013      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) SEO, Jangseok (KR), PARK, Taegun (KR), HONG, Myunggon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp xử lý dữ liệu cho thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dữ liệu và thiết bị điện tử để xử lý dữ liệu được 
biểu diễn trên trang được hiển thị trên màn hình, phương pháp này bao gồm các bước: 
hiển thị trang để thu động tác nhập của người dùng, tạo ra một vùng trên trang đáp lại 
động tác nhập của người dùng, và hiển thị dữ liệu trong vùng đã tạo ra. 
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(11) 45190 
(21) 1-2015-03682 (51) 7 A23K  1/16,  1/175, A61K  31/05,  

31/192,  36/18 
(22) 11.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/056310          11.03.2014 (87) WO2014/142113  18.09.2014 
(30) 2013-050946          13.03.2013      JP 

2013-225475          30.10.2013      JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321 Japan 
(72) ITO, Shinji (JP), OOIWA, Seika (JP), NAGASHIMA, Kyo (JP), MOCHIZUKI, 

Masami (deceased) (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm silic oxit chứa dầu vỏ hạt điều và phương pháp sản 

xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm silic oxit chứa dầu vỏ hạt điều, axit anacardic, cardol 

hoặc cardanol và các hạt silic oxit, trong đó các hạt silic oxit đã hấp phụ dầu vỏ hạt 
điều, axit anacardic, cardol hoặc cardanol vào trong đó và các hạt silic oxit này có 

đường kính hạt trung bình bằng hoặc lớn hơn 150m. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 

phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(11) 45191 
(21) 1-2015-03687 (51) 7 H02J  7/00 

(22) 06.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/021369    06.03.2014 (87) WO2014/138463 12.09.2014 
(30) 61/773,621         06.03.2013     US 

14/017,090         03.09.2013     US 
(71) GOGORO INC.  (CN) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China 
(72) LUKE, Hok-Sum Horace (US), CHEN, Ching. (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống an toàn cho thiết bị nạp điện xách tay và phương 

pháp vận hành cho hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng lưới các máy thu thập, nạp điện và phân phối để thu thập, nạp 

điện và phân phối các thiết bị trữ điện năng xách tay (ví dụ, các ăcquy, siêu tụ hoặc tụ 
có điện dung cực lớn). Để nạp điện, các máy này sử dụng dòng điện từ nguồn ngoài, 
như mạng lưới điện hoặc dịch vụ cấp điện của địa điểm lắp đặt. Người dùng cũng có thể 
sử dụng thiết bị nạp điện xách tay để xác nhận thiết bị trữ điện năng xách tay hoặc được 
xác nhận bởi thiết bị trữ điện năng xách tay trước khi cho hoặc cho phép nạp điện. Việc 
xác nhận này có thể được thực hiện qua các kênh truyền thông nối dây hoặc không dây 
giữa thiết bị nạp điện xách tay và thiết bị trữ điện năng xách tay, như qua các kênh 
truyền thông truyền gần (NFC - Near Field Communication). 
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(11) 45192 
(21) 1-2015-03694 (51) 7 H04W  8/00 

(22) 04.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/020367    04.03.2014 (87) WO2014/138094 A1 12.09.2014 
(30) 61/775,323         08.03.2013     US 

61/824,911         17.05.2013     US 
14/195,721         03.03.2014     US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) ABRAHAM, Santosh Paul (US), CHERIAN, George (US), RAISSINIA, Alizerza (US), 
FREDERIKS, Guido Robert (NL) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông thông tin phát hiện và 

phương tiện lưu trữ bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bi truyền thông thông tin phát hiện trong 

mạng nhận biết lân cận không dây (neighbothood aware network - NAN). Phương pháp 
này bao gồm bước thu, ở thiết bi không dây thứ nhất, thông điệp từ thiết bị không dây 
lân cận. Thông điệp này bao gồm cấu trúc dữ liệu chỉ báo nhận đạng của thiết bị được 
phát hiện. Phương pháp này còn bao gồm việc xác định liệu cấu trúc dữ liệu có chỉ rõ ký 
hiệu nhận biết của thiết bị không dây thứ nhất hay không. Phương pháp này còn bao 
gồm việc truyền thông điệp bao gồm ký hiệu nhận biết của thiết bị không dây thứ nhất 
khi cấu trúc dữ liệu không chỉ rõ ký hiệu nhận biết của thiết bị không dây thứ nhất. 
Thiết bị không dây thứ nhất được tạo cấu hình để truyền thông thông tin phát hiện. Sáng 
chế còn đề cập đến phương tiện lưu trữ bất biến.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
409 

(11) 45193 
(21) 1-2015-03697 (51) 7 H02J  7/00, H01M  10/44, H04M  

1/02 
(22) 09.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2014/070354      09.01.2014 (87) WO2014/110995 24.07.2014 
(30) 201310018595.9           18.01.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2015 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) SONG, Gang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sạc, thiết bị di động, thiết bị sạc và hệ thống sạc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sạc, thiết bị di động và thiết bị sạc. Thiết bị di động 
này bao gồm pin và đầu nối, trong đó đầu nối này bao gồm chân sạc và chân nối đất; khi 
chân sạc được nối với chân ra của thiết bị sạc nhờ sử dụng cáp sạc hoặc đế sạc pin thì 
chân sạc nhận tín hiệu dòng điện thứ nhất được truyền từ chân ra của thiết bị sạc và 
truyền tín hiệu dòng điện thứ nhất này đến chân anôt của pin để sạc pin. 
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(11) 45194 
(21) 1-2015-03698 (51) 7 A23F  5/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/077207    20.12.2013 (87) WO2014/158266 02.10.2014 
(30) 61/785,195         14.03.2013    US 
(71) EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LLC  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America 
(72) BELLIVEAU, Daniel Alderic (CA), MCMARTIN, Scott Allen James  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dạng bột từ quả cà phê và phương pháp sản xuất chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dạng bột được sản xuất từ các bộ phận của quả cà phê và 

phương pháp sản xuất chế phẩm này. Hạt (hoặc nhân) có thể được tách ra khỏi quả cà 
phê để thu được phần bã quả. Quả cà phê có thể bao gồm ít nhất một quả cà phê chè và 
quả cà phê vối. Phần bã quả được làm khô và nghiền để tạo ra chế phẩm dạng bột. Phần 
bã quả này được làm khô bằng các phương pháp xử lý ướt và khô khác nhau. Chế phẩm 

này có nhiều cỡ hạt, như khoảng 105m (khoảng rây số 140) đến 44m (khoảng rây số 

325) và các đặc tính khác. Chế phẩm này có thể được sử dụng làm thực phẩm và/hoặc 
bổ sung vào thực phẩm.  
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(11) 45195 
(21) 1-2015-03700 (51) 7 H02J  9/06,  3/38 

(22) 27.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/SE2013/050349     27.03.2013 (87) WO2014/158065 02.10.2014 
(71) FLEXENCLOSURE AB (PUBL)  (SE) 

Dubbgatan 2, S-534 50 Vara, Sweden 
(72) HANSSON, Anders (SE), HALLSTROM, Jonas (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cấp nguồn điện có thiết bị chỉnh lưu đầu vào có thể 

điều khiển được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nguồn điện để cung cấp điện năng cho thiết bị tiêu thụ 

điện hoặc thiết bị chuyển đổi điện từ ít nhất một trong số nguồn điện xoay chiều thứ 
nhất và nguồn điện xoay chiều thứ hai. Thiết bị cấp nguồn điện bao gồm các thiết bị 
chỉnh lưu có thể điều khiển được được kết hợp với mỗi trong số các nguồn điện xoay 
chiều thứ nhất và thứ hai. Các thiết bị chỉnh lưu có thể điều khiển được có thể điều khiển 
để đồng thời chỉnh lưu và điều khiển điện năng được tạo ra bởi các nguồn điện xoay 
chiều thứ nhất và thứ hai. 
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(11) 45196 
(21) 1-2015-03704 (51) 7 H04W  74/04 

(22) 07.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2014/073071     07.03.2014 (87) WO2014/135121 A1 12.09.2014 
(30) 61/775,126          08.03.2013     US 

13/948,452          23.07.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CAI, Lin (CA), CALCEV, George (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thiết lập liên kết khởi tạo nhanh được phân biệt, 

phương pháp kết hợp với điểm truy nhập không dây và thiết bị 
truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để thiết lập liên kết khởi tạo nhanh được phân biệt. 
Các phương án của sáng chế cho phép cải thiện hiệu quả việc thiết lập liên kết khởi tạo 
bởi các trạm trong mạng cục bộ không dây trong khi xử lý kết hợp và làm giảm ảnh 
hưởng tiêu cực của việc kết hợp hàng loạt lên những người dùng được kết hợp hiện tại. 
Trong phương án của sáng chế, phương pháp trong thành phần mạng cho phép kết nối 
không dây để thiết lập liên kết khởi tạo nhanh được phân biệt trong mạng cục bộ không 
dây, bao gồm: xác định các hạng mục của các loại trạm dùng cho thiết lập liên kết khởi 
tạo; xác định các điều kiện thiết lập liên kết khởi tạo đối với mỗi loại trạm; và quảng bá 
các điều kiện thiết lập liên kết khởi tạo tới các trạm, trong đó các trạm xác định kết hợp 
với thành phần mạng cho phép kết nối không dây ngay lập tức hay sau khoảng thời gian 
theo các loại trạm và các điều kiện thiết lập liên kết khởi tạo.  
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(11) 45197 
(21) 1-2015-03712 (51) 7 A61K  9/70 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/FR2014/050554     12.03.2014 (87) WO2014/140475 18.09.2014 
(30) 13 52269          14.03.2013      FR 
(71) HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD  (SG) 

3 Biopolis Drive, #01-13/14 Synapse Building, SG - (138623), Singapore 
(72) DESFORGES, Sophie (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chế phẩm tạo màng dùng cho da để điều trị các bệnh về da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo màng dùng cho da, biểu bì hoặc niêm mạc chứa ít 
nhất hai loại chất hydroxypropyl xenluloza, trong đó ít nhất một chất có phân tử lượng ít 
nhất là 800.000 và chất còn lại có phân tử lượng nhỏ hơn 400.000, ít nhất một chất dẻo 
hóa, ít nhất một dung môi hữu cơ và ít nhất một dung môi vô cơ, khác biệt ở chỗ: a) 
hydroxypropyl xenluloza có phân tử lượng ít nhất bằng 800.000 có mặt với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,2 đến 4% trọng lượng của chế phẩm này, b) hydroxypropyl xenluloza 
có phân tử lượng nhỏ hơn 400.000 có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0,2 đến 20% 
trọng lượng của chế phẩm này, c) chất dẻo hóa có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 
0,5 đến 10% trọng lượng của chế phẩm này, d) dung môi vô cơ có mặt với lượng nằm 
trong khoảng từ 10 đến 60% trọng lượng của chế phẩm này, e) dung môi hữu cơ có mặt 
với lượng nằm trong khoảng từ 40 đến 80% trọng lượng của chế phẩm này. 
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(11) 45198 
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(22) 20.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2014/073743     20.03.2014 (87) WO2014/146585 25.09.2014 
(30) 201310089529.0          20.03.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SUN, Jie (CN), ZENG, Zhixiong (CN), LI, Xuekun  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mạch khuếch đại công suất Doherty 

  (57)   Sáng chế đề xuất mạch khuếch đại công suất Doherty. Mạch khuếch đại công suất 
Doherty này bao gồm ít nhất hai thiết bị công suất hai nhánh bất đối xứng, và mỗi trong 
số ít nhất hai thiết bị công suất hai nhánh bất đối xứng này đều bao gồm hai bộ khuếch 
đại công suất; và trong số ít nhất hai thiết bị công suất hai nhánh bất đối xứng này, thì 
một bộ khuếch đại công suất trong mỗi thiết bị công suất hai nhánh bất đối xứng tạo 
riêng thành bộ khuếch đại công suất đỉnh của mạch khuếch đại công suất Doherty, và 
các bộ khuếch đại công suất còn lại trong tất cả các thiết bị công suất hai nhánh bất đối 
xứng này cùng nhau tạo thành bộ khuếch đại công suất chính của mạch khuếch đại công 
suất Doherty. Sáng chế còn đề xuất bộ khuếch đại công suất tương ứng theo đó. Việc sử 
dụng mạch khuếch đại công suất Doherty và bộ khuếch đại công suất theo sáng chế sẽ 
cho phép cải thiện khả năng tản nhiệt của bộ khuếch đại công suất chính, giảm số lượng 
thiết bị của mạch điện, giảm diện tích của mạch điện và giảm các chi phí. 
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(11) 45199 
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(22) 07.10.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2015 
(75) Bùi Khắc Kiên  (VN) 

Thôn Phất Lộc Đông, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
(54) Lò đốt thu nhiệt tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt thu nhiệt tuần hoàn bao gồm: lò hình hộp chữ nhật, vỏ lò (2) 
bao quanh phía ngoài lò; các lớp vật liệu chịu lửa (2) và (4) được bố trí phía trong vỏ lò 
(2). Phần dưới của mặt đáy lò có các rãnh thông khí oxy vào trong lò và thoát khí, thoát 
tro bụi, xỉ ra ngoài xây bằng gạch bê tông và vữa chịu lửa. Cửa cấp nhiên liệu (1) của lò 
nằm ở phần trên của lò để cấp nhiên liệu vào lòng lò được gắn liền với tấm bê tông ghi 
đặt nghiêng, cửa cấp nhiên liệu (1) có nắp kín mở ra đóng vào nhờ bản lề. Hệ thống các 
ống bê tông chịu lửa (4) được gắn đứng cố định trong lòng lò. Các cửa ra (8) và (9) có 
nắp và nằm ở một phía bên dưới của lò để xả xỉ và tro bụi. Quạt gió (11) được bố trí để 
cấp không khí vào ở phần giữa của phía mặt đối diện cửa cấp nhiêu liệu của lò. Cửa cấp 
nhiệt ra (5) được bố trí ở phần trên của lò để cấp nhiệt ra bên ngoài. Khi vận hành, sau 
khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ từ khi bắt đầu đốt, cửa ra (8) được mở để lấy xỉ ra và sau 
khoảng 10 giờ mở cửa (9) để lấy tro bụi. 
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(11) 45200 
(21) 1-2015-03721 (51) 7 A61F  13/494,  13/15,  13/496,  5/44 

(22) 19.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/053845          19.02.2014 (87) WO2014/136572 12.09.2014 
(30) 2013-047381          08.03.2013      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) OKUBO, Tetsuo (JP), HASHIMOTO, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng mặc và quy trình sản xuất vật dụng mặc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng mặc mà mông của người mặc không bị lộ ít nhất một 
phần ra ngoài và các khoảng hở quanh chân được giữ tiếp xúc gần với cơ thể của người 
mặc vừa khít như mong muốn sao cho có thể ngăn ngừa được sự rò rỉ của dịch thể. Vật 
dụng mặc (10) bao gồm mảnh thắt lưng phía trước (18), mảnh thắt lưng phía sau (19) và 
mảnh đũng (13) có kết cấu thấm hút (11), trong đó các mép đầu bên trong tương ứng 
(18a, 19a) của các mảnh thắt lưng phía trước và phía sau kết hợp với cả hai mép bên của 
mảnh đũng kéo dài theo chiều dọc để xác định các vùng ngoại biên (23) của cặp khoảng 
hở quanh chân. Mảnh đũng được bố trí một cặp tấm quanh chân co giãn được (43) được 
nối với cả hai mép bên của kết cấu thấm hút và kéo dài theo chiều dọc. Mỗi tấm quanh 
chân co giãn được có vùng không co giãn được (57a) liền kề với kết cấu thấm hút và 
vùng co giãn được (57b) liền kề với vùng không co giãn được sao cho vùng không co 
giãn được nhô dọc theo mép bên được kết hợp của kết cấu thấm hút đến khoảng hở 
quanh chân được kết hợp và vùng co giãn được kéo dài ra bên ngoài theo chiều ngang 
của vật dụng mặc để tạo ra khoảng hở quanh chân kết hợp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vật dụng mặc này. 
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3685-2, Minamiminowa-mura, Kamiina-gun, Nagano, 399-4597 Japan 
2. XEBEC TECHNOLOGY CO., LTD.  (JP) 
7-25, Koujimachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 Japan 

(72) MATSUSHITA Suguru (JP), AKASHI Mitsuhisa (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chi tiết mài thẳng, đá mài dạng chổi bao gồm chi tiết mài 

thẳng và phương pháp sản xuất chi tiết mài thẳng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đá mài dạng chổi (1) bao gồm chi tiết mài thẳng (11) thu được 

bằng cách tăng cứng, bằng chất kết dính nhựa, sợi hỗn hợp gồm các tơ vô cơ. Đối với 
chi tiết mài thẳng (11), chi tiết mài thẳng (11A) có hình dạng mặt cắt ngang hình vuông, 
chi tiết mài thẳng (11B) có hình dạng mặt cắt ngang hình chữ nhật, hoặc chi tiết mài 
thẳng (11C) có hình dạng mặt cắt ngang hình elip được sử dụng. Chi tiết mài thẳng 
(11A) khó uốn cong theo hướng đường chéo của mặt cắt ngang. Chi tiết mài thẳng 
(11B) và chi tiết mài thẳng (11C) khó uốn theo hướng chiều dài của mặt cắt ngang. Do 
vậy, các chi tiết mài thẳng (11A đến 11C) có hiệu ứng biên và tạo ra lực nghiền cao. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết mài thẳng. 
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(71) PRO BEST CO., LTD.  (JP) 
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(72) KONNO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Kết cấu đường may vải, phương pháp may và máy may vắt sổ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường may vải, phương pháp may và máy may vắt sổ cho 
phép các mảnh vải có thể được may vào nhau theo cách phẳng nhẵn mà không có phần 
may đè nhô lên ở mặt sau của sản phẩm may mặc là phía sẽ tiếp xúc với da người sử 
dụng, và không làm cho các mép vải bị lộ ra ở mặt trước của sản phẩm may mặc. 
Phương pháp may vải theo sáng chế bao gồm các công đoạn: sử dụng máy may vắt sổ 
(14); định vị vị trí tại đó mũi may vắt sổ (18) được thực hiện ở cạnh bên của chi tiết 
chân vịt (16) của mặt nguyệt (15) ở bên ngoài và có khoảng cách với các mép của các 
mảnh vải được cắt nhờ các dao trên và dưới (21); và sau đó, trải rộng hai mảnh vải (2, 3) 
ra để liên kết hai mảnh vải này ở trạng thái trong đó các mép tương ứng được nối với 
nhau. 
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(22) 06.03.2014 (43) 25.12.2015 
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(30) 2013-048120         11.03.2013     JP 
(71) SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

5-8, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046, Japan 
(72) NAKAJIMA, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt dùng cho kính áp tròng mềm và 

phương pháp ngăn chặn sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc 
muối dược dụng của nó lên kính áp tròng mềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt dùng cho kính áp tròng mềm (soft contact 
lens - SCL) chứa pranoprofen và/hoặc muối của nó có tác dụng ngăn chặn sự hấp phụ 
của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng mềm. Cụ thể, theo sáng chế, chế 
phẩm dùng cho mắt dùng cho kính áp tròng mềm chứa pranoprofen và/hoặc muối của 
nó làm cho sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng mềm có 
thể được ngăn chặn một cách có hiệu quả bằng cách điều chỉnh đương lượng của các 
cation khác với ion hydro đến 140mEq/L hoặc ít hơn. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp ngăn chặn sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng 
mềm (SCL). 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
420 

(11) 45204 
(21) 1-2015-03730 (51) 7 A61K  38/00, A23K  1/16, A23L  

1/305, A61K  35/20, A61P  31/16 
(22) 07.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/055931         07.03.2014 (87) WO2014/136931 A1 12.09.2014 
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(72) URAZONO, Hiroshi (JP), TAKAHASHI, Tomoki  (JP), MIZUNO, Yuki  (JP), 

YOSHIOKA, Koichiro  (JP), KOBAYASHI, Toshiya  (JP), KATOH, Ken  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân phòng ngừa sự lây nhiễm virut và sản phẩm phòng 

ngừa sự lây nhiễm virut chứa tác nhân này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tác nhân phòng ngừa sự lây nhiễm virut chứa lactadherin và/hoặc sản 

phẩm được tạo ra bằng cách phân hủy lactadherin bằng proteaza, làm hoạt chất. Tác 
nhân phòng ngừa sự lây nhiễm virut này có thể được sản xuất từ sữa của động vật có vú 
theo quy trình đơn giản với chi phí thấp, và như vậy có thể ăn được theo cách thông 
thường một cách an toàn. Sáng chế cũng đề xuất thực phẩm, đồ uống, chế phẩm dinh 
dưỡng hoặc thức ăn cho vật nuôi chứa tác nhân phòng ngừa sự lây nhiễm chống lại sự 
lây nhiễm virut cúm. 
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(86) PCT/JP2014/055932          07.03.2014 (87) WO2014/136932 A1 12.09.2014 
(30) 2013-046736          08.03.2013      JP 
(71) MEGMILK SNOW BRAND CO., LTD.   (JP) 

1-1, Naebocho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 065-0043 Japan 
(72) URAZONO, Hiroshi (JP), TAKAHASHI, Tomoki  (JP), MIZUNO, Yuki  (JP), 

YOSHIOKA, Koichiro  (JP), KOBAYASHI, Toshiya  (JP), KATOH, Ken  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân kháng viêm và sản phẩm kháng viêm chứa tác nhân 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất tác nhân kháng viêm chứa lactadherin và/hoặc sản phẩm được điều chế 

bằng cách phân hủy lactadherin bằng proteaza, làm hoạt chất. Tác nhân kháng viêm có 
thể được sản xuất từ sữa của động vật có vú bằng quy trình đơn giản với chi phí thấp, và 
như vậy có thể ăn được theo cách thông thường an toàn. Sáng chế cũng đề xuất thực 
phẩm kháng viêm, đồ uống kháng viêm, chế phẩm dinh dưỡng kháng viêm hoặc thức ăn 
cho vật nuôi kháng viêm chứa tác nhân kháng viêm.  
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(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW89GS, United Kingdom 

(72) EIDAM, Hilary Schenck (US), DEMARTINO, MÝchael P. (US), GONG, Zhen  (CN), 
GUAN, Amy Huiping (US), RAHA, Kaushik  (IN), WU, Chengde (US), YANG, 
Haiying  (CN), YU, Haiyu  (CN), ZHANG, Zhiliu (CN), CHEUNG, Mui  (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất pyridin làm chất ức chế của kinaza được sắp xếp lại 

trong quá trình chuyển nhiễm (RET) và dược phẩm chứa dẫn 
xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin làm chất ức chế của kinaza được sắp xếp lại trong 
quá trình chuyển nhiễm (Rearranged during Transfection - RET) được sử dụng trong trị 
liệu, dưới dạng riêng lẻ hoặc kết hợp, để tiêu chuẩn hoá tính nhạy, tính chuyển động của 
dạ dày - ruột non, và/hoặc sự bài tiết và/hoặc các bệnh lý hoặc các rối loạn bất thường 
và/hoặc điều trị các bệnh do rối loạn chức năng của RET gây ra hoặc bệnh mà sự điều 
biến hoạt tính của RET có thể hữu dụng để điều trị. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này. 
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(86) PCT/US2014/027518     14.03.2014 (87) WO2014/143660 18.09.2014 
(30) 13/832,107          15.03.2013     US 

14/135,821          20.12.2013     US 
(71) USG INTERIORS, LLC.  (US) 

550 West Adams Street Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) Erin DUGAN  (US), Mark MIKLOSZ  (US), Rafael BURY  (US), Lee K. YEUNG  

(US), William A. FRANK (US), Peder J. GULBRANDSEN  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Panen cách âm và kết cấu bao gồm các panen cách âm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới panen cách âm để tạo ra kết cấu trần hoặc tường nguyên khối, panen 
này có dạng hình chữ nhật, và có lõi chủ yếu làm bằng thạch cao, lõi này cơ bản tương 
ứng với dạng hình chữ nhật của panen sao cho có hai mặt đối nhau, từng mặt này có 
diện tích gần như bằng diện tích của panen, lõi có nhiều lỗ đục kéo dài giữa các mặt của 
nó, các lỗ đục này được phân bố gần như đồng đều trên toàn bộ diện tích của lõi và hở ở 
hai mặt của lõi, mặt trước của lõi được phủ bằng lớp vật liệu xốp, các lỗ đục được giới 
hạn tùy chọn ở mặt sau của lõi, lớp vật liệu xốp ở mặt trước của lõi được làm thích ứng 
để phủ hỗn hợp ghép nối tường khô và sơn không bít chứa nước. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập tới kết cấu bao gồm các panen cách âm. 
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(21) 1-2015-03737 (51) 7 H01R  13/52 

(22) 06.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/082823          06.12.2013 (87) WO2014/167751 16.10.2014 
(30) 2013-081195          09.04.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2015 
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1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
(72) TANAKA, Nobuyoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nối chống thấm nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ nối chống thấm nước có chi tiết bít kín (60) được bố trí tiếp xúc với 
bề mặt trước của vỏ (10) và phần giữ trước (40) được bố trí tiếp xúc với bề mặt trước của 
chi tiết bít kín (60). Các gờ (53) kéo dài theo hướng bề mặt được tạo trên bề mặt tiếp 
xúc (52) của phần giữ (40) với chi tiết bít kín (60), và các gờ (53) bao gồm các phần nhô 
giữ (54) nhô theo hướng giao với hướng nhô của các gờ (53) ở các vị trí nằm cách với bề 
mặt tiếp xúc (52). Các phần tiếp nhận gờ (63) mà các gờ (53) được lắp vào trong đó 
được tạo trên bề mặt trước của chi tiết bít kín (60) và các phần tiếp nhận gờ (63) bao 
gồm các phần giữ/tiếp nhận (64), được làm lõm theo hướng giao với hướng lắp của các 
gờ (53) và các phần nhô giữ (54) được lắp vào để được giữ trong đó, ở các vị trí nằm 
cách với bề mặt trước của chi tiết bít kín (60). 
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(21) 1-2015-03744 (51) 7 C25C  1/10 
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(72) PEARSON, Trevor (GB), CLARKE, Terence (GB), CHAPANERI, Roshan, V. (GB), 

ROBINSON, Craig (GB), HYSLOP, Alison (GB), SINGH, Amrik (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bình điện phân, phương pháp oxy hóa điện hóa các ion mangan 

(ii) thành các ion mangan (iii) và phương pháp khắc phần nhựa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bình điện phân và phương pháp oxy hóa điện hóa của các ion 

mangan (II) thành các ion mangan (III) trong bình điện phân. Bình điện phân bao gồm 
(1) dung dịch điện phân gồm các ion mangan (II) trong dung dịch ít nhất một axit; (2) 
cực âm được nhúng chìm trong dung dịch điện phân; và (3) cực dương được nhúng chìm 
trong dung dịch điện phân và được đặt cách một khoảng so với cực âm. Nhiều vật liệu 
cực dương được mô tả bao gồm cacbon thủy tinh, cacbon thủy tinh có hình mắt lưới, các 
sợi cacbon được dệt, chì và hợp kim chì. Khi chất điện phân bị oxy hóa để tạo ra phức 
chất chưa ổn định gồm các ion mangan (III), nhựa mạ được có thể được tiếp xúc với 
phức chất chưa ổn định để khắc nhựa mạ được này. Ngoài ra, bước tiền xử lý còn có thể 
được thực hiện trên nhựa mạ được trước khi tiếp xúc nhựa mạ được với phức chất chưa 
ổn định để đinh vị bề mặt nhựa. 
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Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
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(UA), RAMA, Rachel (FR), VOERSTE, Arnd (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, 
Ulrike (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất trung gian để điều chế chất dẫn xuất pyrazol 

carboxamit có hoạt tính diệt nấm và quy trình điều chế các 
hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất làm chất trung gian để điều chế các chất dẫn xuất của 
pyrazol carboxamit có công thức (1)  

 

 
 

trong đó Y là CR5 hoặc N, T là S hoặc O, X1 và X2 là nguyên tử clo hoặc flo và Z1 là 
xyclopropyl được thế hoặc không được thế. Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình điều 
chế các hợp chất trung gian này.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
427 
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(21) 1-2015-03752 (51) 7 B29D  35/14 
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(86) PCT/US2014/030284     17.03.2014 (87) WO2014/145501 18.09.2014 
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(72) WAN, Tee L. (US), CHAISUMREJ, Thienchai (US), WU, Chia-Yi (US), HAUGBRO, 

Gjermund  (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Vật dụng giày dép và phương pháp chế tạo đế giữa dùng cho 

vật dụng giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo đế giữa bao gồm các bước: đặt phôi tạo hình 

trước thứ nhất (50) và phôi tạo hình trước thứ hai (52) vào trong rãnh trên đế giữa (10) 
của khuôn, với phần thứ nhất (28) và phần thứ hai (30) của khuôn tạo ra khoang chảy 
tràn thứ nhất được nối với rãnh thứ nhất; đóng khuôn lại bằng cách bố trí phần thứ nhất 
(28) và phần thứ hai (30) tiếp xúc với nhau; gia nhiệt khuôn trong khoảng thời gian định 
trước ở nhiệt độ định trước sao cho phôi tạo hình trước thứ nhất (50) và phôi tạo hình 
trước thứ hai (52) nóng chảy và liên kết với nhau để tạo ra đế giữa, với một phần của 
từng phôi trong số phôi tạo hình trước thứ nhất và phôi tạo hình trước thứ hai chảy vào 
trong khoang chảy tràn thứ nhất để tạo ra phần chảy tràn thứ nhất; tháo đế giữa ra khỏi 
khuôn; cho phép đế giữa giãn nở; và cắt bớt phần chảy tràn thứ nhất. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến vật dụng giày dép. 
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(54) Thiết bị và phương pháp đúc vật dụng giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để đúc vật dụng giày dép có giá đỡ khuôn thứ nhất 
(220) có kết cấu để dịch chuyển nghiêng góc so với một kết cấu cố định từ vị trí đúc thứ 
nhất đến vị trí tiếp cận thứ nhất và giá đỡ khuôn thứ hai (240) dịch chuyển cùng với giá 
đỡ khuôn thứ nhất (220) và có kết cấu để dịch chuyển nghiêng góc so với giá đỡ khuôn 
thứ nhất (220) từ vị trí đúc thứ hai đến vị trí tiếp cận thứ hai. Giá đỡ khuôn thứ nhất 
(220) có thể được nối quay bản lề với kết cấu cố định; giá đỡ khuôn thứ hai (240) có thể 
được nối trượt được và quay được với giá đỡ khuôn thứ nhất (220). Giá đỡ khuôn thứ ba 
có thể được bố trí, và giá đỡ khuôn thứ hai này có thể nằm giữa các giá đỡ khuôn thứ 
nhất và thứ ba. Cơ cấu trục bản lề có thể được bố trí để điều khiển chuyển động tương 
đối của giá đỡ khuôn thứ hai so với giá đỡ khuôn thứ nhất khi giá đỡ khuôn thứ nhất 
quay bản lề so với kết cấu cố định. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp đúc 
vật dụng giày dép. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xả khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả khóa kéo trượt có thể giảm thời gian di chuyển bộ phận 
kẹp và có kích thước giảm. Thiết bị xả khóa kéo trượt bao gồm: bộ phận kẹp (20) vận 
chuyển trong khi giữ khóa kéo trượt (SF); băng chuyền (30) được bố trí bên dưới bộ 
phận kẹp (20) và vận chuyển khóa kéo trượt (SF) mà được nhả ra bởi bộ phận kẹp (20); 
và bộ phận xả (40) xả các khóa kéo trượt (SF) được vận chuyển bởi băng chuyền (30) 
xuống bộ phận xả sản phẩm hợp cách (50).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp phần cữ chặn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắp phần cữ chặn có khả năng gắn chặt tự động phần cữ 
chặn bao gồm màng phủ lên trên hàng răng khóa dạng hình xoắn ốc. Thiết bị lắp phần 
cữ chặn này bao gồm: cơ cấu vận chuyển dây khóa kéo (20), vận chuyển không liên tục 
dây khóa kéo (C); cơ cấu cấp màng phủ (40), cung cấp màng phủ (F) được làm bằng 
nhựa tổng hợp lên trên hàng răng khóa (EL) của dây khóa kéo (C); cơ cấu cắt màng phủ 
(50), được bố trí ở phía bề mặt trên của dây khóa kéo (C) và cắt màng phủ (F); và đầu 
siêu âm (70), được bố trí ở phía bề mặt dưới của dây khóa kéo (C) và gắn chặt màng phủ 
được cắt (F) lên trên hàng răng khóa (EL).  
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(72) ARIE Tsutomu  (JP), TERAOKA Tohru  (JP), NONAKA Youko  (JP), KATO Akihiro  
(JP), TANAKA Jun  (JP), TOKUNAGA Tomomi  (JP), KURAUCHI Kenichi (JP), 
SUZUKI Tomotaka (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra hạt giống của cây có đặc tính kháng bệnh 

ở cây giống con và phương pháp ngăn ngừa sự khởi phát và 
kiểm soát bệnh ở cây giống con 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra hạt giống của cây có đặc tính kháng bệnh trên 
cây giống con bao gồm bước cho vi sinh vật không gây bệnh tương ứng với nguồn gây 
bệnh trong hạt giống tiếp xúc với phần hoa của cây chủ xung quanh thời điểm ra hoa và 
bước thu gom hạt giống của cây chủ mang vi sinh vật không gây bệnh xâm nhập thu 
được sau khi tiếp xúc. Sáng chế còn đề cập đến hạt giống thu được từ phương pháp trên 
và phương pháp ngăn ngừa sự khởi phát và kiểm soát bệnh trên cây giống con bằng cách 
sử dụng hạt giống này. Phương pháp theo sáng chế thích hợp để cung cấp chất diệt loài 
gây hại dựa trên vi sinh vật với chi phí thấp, an toàn, hiệu quả đối với các bệnh trên cây 
giống con như bệnh mốc hồng để đảm bảo sản xuất và cung cấp thực phẩm bền vững. 
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(11) 45216 
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(30) 2013-047815         11.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2015 
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23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan 
(72) MIYANAGA Tomoharu (JP), SATO Akinori (JP), SAITO Yosuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm dính nhạy áp lực và phương pháp sản xuất linh kiện cho 

thiết bị điện tử đã qua xử lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dính nhạy áp lực (1) có kết cấu bao gồm vật liệu nền (2) và lớp 

chất dính nhạy áp lực (3) được bố trí ở phía bề mặt chính của vật liệu nền (2). Lớp chất 
dính nhạy áp lực (3) được tạo ra từ chế phẩm dính nhạy áp lực chứa: polyme (A) có 
nhóm chức dễ polyme hóa; và chất khơi mào quang hóa polyme (B) với lượng nhỏ hơn 
hoặc bằng 2 phần khối lượng trên 100 phần khối lượng của polyme (A) có nhóm chức 
dễ polyme hóa. Chất khơi mào quang hóa polyme (B) là chất có hệ số hấp thụ khối (đơn 
vị: ml/g.cm) của dung dịch 3% khối lượng trong metanol ở bước sóng 365nm nằm trong 
khoảng từ 200 đến 1.000. Trong tấm dính nhạy áp lực (1), mặc dù lớp chất dính nhạy áp 
lực (3) được tạo ra từ chế phẩm dính nhạy áp lực chứa polyme (A) có nhóm chức dễ 
polyme hóa, nhưng lớp chất dính nhạy áp lực (3) có thể được hóa rắn bằng cách chiếu 
xạ chỉ với lượng nhiệt nhỏ mà làm giảm đầy đủ được mức độ dính nhạy áp lực vào linh 
kiện cho thiết bị điện tử sau khi xử lý. Ngoài ra, hiện tượng thoát khí được ngăn ngừa và 
độ ổn định lưu giữ là mỹ mãn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
linh kiện cho thiết bị điện tử đã qua xử lý. 
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(72) OLGAARD, Christian Volf (US), WANG, Ruizu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm tra bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm tra bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu, chẳng hạn 
như độ nhạy và công suất của bộ thu phát gói dữ liệu. Bằng cách giám sát các tín hiệu 
gói dữ liệu phản hồi quay trở lại từ thiết bị đang thử (DUT-Device Under Test), có thể 
xác định được có hay không và khi nào DUT đã nhận thành công các gói dữ liệu đúng, 
nhận được các gói dữ liệu bị lỗi, nhận được các gói dữ liệu đúng theo cách bị lỗi, hoặc 
không nhận được các gói dữ liệu đúng. Khi bất kì sự kiện nào trong các sự kiện này bị 
phát hiện, các tín hiệu gói dữ liệu kích thích có thể được cung cấp theo cách để xác định 
liệu có khả năng DUT có các vấn đề liên quan đến mức năng lượng, thời gian hoặc tốc 
độ tín hiệu của các tín hiệu gói dữ liệu kích thích, hoặc đến sơ đồ mạch trong DUT mà 
không yêu cầu kiểm soát từ bên ngoài hoặc truy vấn của DUT hay không. 
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2503 South Loop Drive, Building 5, Suite 5100, Ames, Iowa 50010-8646, United States 
of America 

(72) KUMAR, Sanjeev (IN), WALDO, Jesse (US), JAIPURI, Firoz (IN), MAUTINO, 
Mario (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất ba vòng làm chất ức chế suy giảm miễn dịch do quá 

trình chuyển hóa tryptophan và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất ức chế IDO (inđolamin 2,3-đioxygenaza) và TDO 
(tryptophan 2,3-đioxyaza) và dược phẩm chứa chúng, có tác dụng điều biến hoạt tính 
của inđolamin 2,3-đioxygenaza và tryptophan 2,3-đioxyaza; điều trị suy giảm miễn 
dịch; điều trị các tình trạng bệnh lý liên quan tới việc ức chế quá trình thoái biến 
tryptophan; tăng cường hiệu lực của việc điều trị chống ung thư bao gồm bước dùng 
thuốc chống ung thư; điều trị suy giảm miễn dịch đặc hiệu với khối u có liên quan tới 
bệnh ung thư; và điều trị suy giảm miễn dịch có liên quan tới bệnh nhiễm khuẩn. 
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(11) 45219 
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(22) 22.03.2013 (43) 25.12.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LV, Jie (CN), WANG, Xiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống điều khiển công suất 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống điều khiển công suất. Đại lượng điều 

khiển vectơ thu thập hệ số điều khiển công suất D   của đầu truyền thứ i trên sóng mang 

phụ thứ k, trong đó đầu truyền thứ i này là một bộ thu phát trong số M bộ thu phát được 

đặt tại đầu phía tổng đài, 1  k  K , và K biểu thị số lượng sóng mang phụ; và gửi hệ 

số điều khiển công suất D   đến đầu truyền thứ i, để nếu xác định được D   nhỏ hơn hệ số 

khuếch đại công suất g   của tín hiệu truyền hiện tại của đầu truyền thứ i trên sóng mang 

phụ thứ k, thì đầu truyền thứ i thay đổi hệ số khuếch đại công suất g   của tín hiệu truyền 

hiện tại sao cho hệ số khuếch đại công suất đã được thay đổi g'   nhỏ hơn hoặc bằng hệ 

số điều khiển công suất D  , điều này có thể khắc phục vấn đề của phương pháp điều 

khiển công suất của giải pháp đã biết, tức hoạt động điều khiển phức tạp và hiệu suất 

truyền tín hiệu của toàn bộ đường truyền bị giảm. 
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(11) 45220 
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(72) MANN, Richard, K. (US), YERKES, Carla, N. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp kiểm soát thực vật không 

mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ, chứa (a) hợp chất có công thức (I):  

 

 
 
hoặc este hoặc muối nông dụng của nó và (b) chất diệt nấm, bao gồm nhưng không chỉ 
giới hạn ở, azoxystrobin, carbendazim, difenoconazol, flutolanil, hexaconazol, 
iprobenfos, isoprothiolan, isotianil, kasugamycin, mancozeb, myclobutanil, phthalit, 
probenazol, propiconazol, pyroquilon, tebuconazol, thifluzarnit, trixyclazol, 
trifloxystrobin, validamycin, hoặc hợp chất có công thức (II)  
 

 
 
cũng như phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn.  
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Cơ cấu ngăn mùi cho hố ga của hệ thống thoát nước thải 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu ngăn mùi (10) dễ chế tạo và lắp ráp vào hố ga mới và các loại 
hố ga hiện hữu. Cơ cấu ngăn mùi bao gồm: họng thoát nước (18) dạng hình hộp được 
tạo thành bởi: khung thẳng đứng (11); khung nghiêng (12); bệ (17) nghiêng; hai vách 
hình tam giác (16); cửa lật (13) được lắp bu lông hoặc bản lề (14) vào gần mép trên của 
khung nghiêng (12) để đóng kín họng thoát nước (18) nhờ tác dụng của trọng lượng của 
cửa lật (13) và mở họng thoát nước (18) nhờ tác dụng của dòng nước đi qua hố ga; nhiều 
lỗ bu lông (111) được bố trí xung quanh khung thẳng đứng để lắp cơ cấu ngăn mùi vào 
vách của hố ga tại vị trí thu nước. 
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(72) TAYLOR, Danielle, L. (US), MESCHTER, James, C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Khoang được làm đầy dịch lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoang được làm đầy dịch lỏng, mà có thể được tích hợp vào các 
đồ đi ở chân và các sản phẩm khác, có thể bao gồm vật chắn bên ngoài và thành phần 
kéo căng. Vật chắn bên ngoài có thể có phần thứ nhất, phần thứ hai đối diện và bề mặt 
bên trong tạo thành khoảng trống bên trong. Thành phần kéo căng có thể được cố định 
với phần thứ nhất của vật chắn bên ngoài ở nhiều vùng gắn kết thứ nhất và có thể được 
cố định với phần thứ hai của vật chắn bên ngoài ở nhiều vùng gắn kết thứ hai. Mỗi vùng 
gắn kết có thể được nối với các phần của thành phần kéo căng được đặt cách với bề mặt 
bên trong.  
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(86) PCT/US2014/027733    14.03.2014 (87) WO2014/152787 25.09.2014 
(30) 61/791,511         15.03.2013     US 

14/208,592         13.03.2014     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2015 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY  (US) 

1 River Road, Schenectady, NY 12345, United States of America 
(72) MURPHY, James, Edward  (US), NAMMALWAR, Prasanth, Kumar (IN), 

KARKADA, Nagaveni  (IN), LYONS, Robert, Joseph  (US), CHOWDHURY, 
Ashfaqul, Islam (US), SETLUR, Anant, Achyut (US), GARCIA, Florencio  (ES), 
BEERS, William, Winder  (US), DU, Fangming  (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tổng hợp chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định 

màu, chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định màu, thiết bị 
chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng ngược bao gồm chất huỳnh 
quang pha tạp Mn4+ ổn định màu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định màu, 
quy trình này bao gồm bước cho tiền chất có công thức I, ở dạng khí ở nhiệt độ cao tiếp 
xúc với chất oxy hoá chứa flo để tạo thành chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định màu 

Ax [MFy]:Mn4+
   I 

trong đó, 
A là Li, Na, K, Rb, Cs, NR4 hoặc tổ hợp của chúng; 
M là Si, Ge, Sn, Ti, Zr, Al, Ga, In, Sc, Hf, Y, La, Nb, Ta, Bi, Gd, hoặc tổ hợp của chúng; 
R là H, alkyl thấp, hoặc tổ hợp của chúng; 
x là trị số tuyệt đối của điện tích ion [MFy]; và 
y là 5, 6 hoặc 7. 
Sáng chế còn đề cập đến chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định màu, thiết bị chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng ngược bao gồm chất huỳnh quang pha tạp Mn4+ ổn định màu. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thay đổi mục tiêu trao đổi thiết bị 

lưu trữ điện năng xách tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống máy thu gom, sạc và phân phối bị lưu trữ 

điện năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện, tụ điện siêu nạp). Theo một số phương án, 
nếu người sử dụng chọn thay đổi mục tiêu trao đổi thiết bị lưu trữ điện năng xách tay 
hiện hành của họ sang mục tiêu trao đổi thiết bị lưu trữ điện năng xách tay khác khi trao 
đổi thiết bị lưu trữ điện năng xách tay hiện hành của họ, người sử dụng sẽ trả lại thiết bị 
lưu trữ điện năng xách tay hiện hành của họ thiết bị và sẽ nhận hai thiết bị lưu trữ điện 
năng xách tay mới trong khi trao đổi tại máy thu gom, sạc và phân phối. Người sử dụng 
cũng có thể phải trả phí bổ sung và/hoặc cam kết nghĩa vụ bổ sung khi thực hiện việc 
thay đổi này. 
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(11) 45225 
(21) 1-2015-03780 (51) 7 B62L  3/02, B60T  7/10,  11/08 

(22) 24.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057988         24.03.2014 (87) WO2014/157038 A1 02.10.2014 
(30) 2013-065729         27.03.2013     JP 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

840 Kokubu, Ueda-shi, Nagano, 3868505 Japan 
(72) UEHARA, Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông cho phép điều chỉnh theo 
cách thuận lợi hành trình vô hiệu quả từ lúc bắt đầu thao tác chi tiết điều khiển phanh 
thứ nhất cho đến khi pit tông bị đẩy bởi tay đòn gõ. Mặt đẩy tay đòn gõ (42i) để đẩy tay 
đòn gõ (43) được tạo ra trên tay đòn quay thứ hai (42), mặt tiếp nhận (43f) bị đẩy bởi 
mặt đẩy tay đòn gõ (42i) được tạo ra trên tay đòn gõ (43), bu lông điều chỉnh (32) nhô 
về phía mặt tiếp giáp bu lông điều chỉnh (43e) của tay đòn gõ (43) được lắp vào phần 
gắn bu lông điều chỉnh (41c) của tay đòn quay thứ nhất (41), vì thế có thể điều chỉnh 
hành trình vô hiệu quả từ lúc bắt đầu thao tác bộ phận điều khiển phanh bánh xe trước 
(4) cho đến khi pit tông (22) bị đẩy bởi tay đòn gõ (43) bằng cách điều chỉnh mức độ 
nhô ra của bu lông điều chỉnh (32). 
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(11) 45226 
(21) 1-2015-03784 (51) 7 G01R  1/073 

(22) 08.04.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/000528          08.04.2014 (87) WO2014/167410 A3 16.10.2014 
(30) MI2013A000561          09.04.2013     IT 
(71) TECHNOPROBE S.P.A.  (IT) 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 I-23870 Cernusco Lombardone (Lecco), Italy 
(72) FELlCI, Stefano (IT), VALLAURI, Raffaele (IT), CRIPPA, Roberto (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đầu kiểm tra dùng cho dụng cụ kiểm tra các thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu kiểm tra (20) dùng cho dụng cụ kiểm tra các thiết bị điện tử 
bao gồm các que dò tiếp xúc (22) được chèn vào trong các lỗ dẫn được bố trí trong ít 
nhất một thanh dẫn phía trên (23) và trong một thanh dẫn phía dưới (24), và ít nhất một 
chi tiết ngăn chứa (27) của các que dò mà được bố trí giữa các thanh dẫn phía trên và 
phía dưới (23, 24), mỗi que dò tiếp xúc (22) có ít nhất một phần chót (25) mà kết thúc 
bằng đỉnh tiếp xúc được áp dụng để tiếp giáp với đế tiếp xúc tương ứng của thiết bị cần 
được kiểm tra và nhô ra từ thanh dẫn phía dưới (24) với chiều dài (L), đầu kiểm tra còn 
bao gồm ít nhất một chi tiết đệm (28) được đặt xen giữa chi tiết ngăn chứa (27) nêu trên 
và ít nhất một trong các thanh dẫn phía trên và phía dưới (23, 24) nêu trên, chi tiết đệm 
(28) này có thể di chuyển được để điều chỉnh chiều dài (L) của các phần chót (25) của 
các que dò tiếp xúc (22). 
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(11) 45227 
(21) 1-2015-03790 (51) 7 G02B  26/02, B81B  3/00 

(22) 03.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/019900     03.03.2014 (87) WO2014/149619 A1 25.09.2014 
(30) 13/842,436          15.03.2013      US 
(71) PIXTRONIX, INC.  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) BROSNIHAN, Timothy J. (US), FIKE, Eugene (US), SHI, Jianru (US), NI 
CHLEIRICH, Cait (IE), ENGLISH, Stephen  (US), HAGOOD, Nesbitt  (US), LEWIS, 
Stephen R.  (US), VILLARREAL, Javier (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị hình ảnh và phương pháp chế tạo thiết bị hiển 

thị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống, ph−ơmg pháp và thiết bị hiển thị hình ảnh. Thiết bị 

này bao gồm nền, lớp khẩu độ nâng cao (elevated aperture layer - EAL) định rõ nhiều 
khẩu độ được tạo xuyên qua đó, nhiều neo để đỡ EAL trên nền và nhiều phần tử hiển thị 
được định vị giữa nền và EAL. Mỗi phần tử hiển thị có thể tương ứng với ít nhất một 
khẩu độ tương ứng trong số nhiều khẩu độ được định rõ bởi EAL. Mỗi phần tử hiển thị 
cũng bao gồm phần di động được đỡ trên nền bởi neo tương ứng đỡ EAL trên nền. 
Trong một số phương án thực hiện, một hoặc nhiều phần tử tán sắc ánh sáng có thể được 
bố trí trong các đường truyền sáng đi qua các khẩu độ được định rõ bởi EAL. 
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(11) 45228 
(21) 1-2015-03793 (51) 7 C07C  41/46,  43/162,  45/86,  

49/633 
(22) 11.03.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/000360 11.03.2013 (87) WO 2014/140655 18.09.2014 
(71) BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE LTD.  (SG) 

230 Orchard Rd. #10-230, Faber Hse, Singapore 238854 
(72) VAN WITENBURG, Jimmy (NL), LA CROIS, Rene  (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Phương pháp tổng hợp hợp chất 6-(5-etoxyhept-1-

yl)bixyclo[3.3.0]octan-3-on và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất 6-(5-etoxyhept-1-

yl)bixyclo[3.3.0]octan-3-on bằng cách cho hợp chất 3-(5-etoxyhept-1-yl)xyclopenten 
phản ứng với dicloketen. Cho sản phẩm phản ứng thu được phản ứng với axit axetic và 
kẽm để tạo ra hợp chất 4-(5-etoxyhept-1-yl)bixyclo[3.2.0]heptan-6-on và 4-(5- 
etoxyhept-1-yl)bixyclo-[3.2.0]heptan-7-on, cho các hợp chất này phản ứng với 
trimetylsulfoni iodua để tạo ra hợp chất 2-(5-etoxyhept-1-yl)spiro[bixyclo-
[3.2.0]heptan-6,2'-oxiran] và 4-(5-etoxyhept-1-yl)spiro[bixyclo-[3.2.0]heptan-6,2'-
oxiran]. Cho lithi iodua phản ứng với hợp chất 2-(5-etoxyhept-1-yl)spiro[bixyclo-
[3.2.0]heptan-6,2'-oxiran] và 4-(5-etoxyhept-1-yl)spiro[bixyclo-[3.2.0]heptan-6,2'-
oxiran] để tạo ra hợp chất 6-(5-etoxyhept-1-yl)bixyclo[3.3.0]octan-3-on. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp tổng hợp hợp chất 6-(5-metoxyhept-1-
yl)bixyclo[3.3.0]octan-3-on. 
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(11) 45229 
(21) 1-2015-03813 (51) 7 C07D  471/04, A61P  35/00, A61K  
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(71) ABBVIE INC.   (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) TAO, Zhi-Fu  (US), WANG, Xilu (US), WENDT, Michael, D. (US), SOUERS, 

Andrew, J. (US), JUDD, Andrew, S.  (US), KUNZER, Aaron  (US), SULLIVAN, 
Gerard (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 kháng sự chết 

theo chương trình và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 kháng lại sự chết 

theo chương trình và chế phẩm chứa các hợp chất này.  
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11/00,  17/00,  27/00,  15/00,  37/00,  
35/00,  31/00 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/054794     12.03.2014 (87) WO2014/140075 18.09.2014 
(30) 13159240.4          14.03.2013      EP 

13170005.6          31.05.2013      EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) ANDERSKEWITZ, Ralf (DE), GRAUERT, Matthias (DE), GRUNDL, Marc  (DE), 

HAEBEL, Peter, Wilhelm (DE), OOST, Thorsten (DE), PAUTSCH, Alexander  (DE), 
PETERS, Stefan  (DE), BINDER, Florian (DE), VINTONYAK, Viktor (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất (benzyl-xyano-metyl)-amit của axit 2-aza-

bixyclo[2,2,1]heptan-3-carboxylic được thế có tác dụng làm 
chất ức chế cathepsin C và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất (benzyl-xyano-metyl)-amit của axit 2-aza-
bixyclo[2,2,1]heptan-3-carboxylic có công thức 1 

 

 
 
có tác dụng làm chất ức chế cathepsin C, và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất 
này hữu dụng làm chế phẩm để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh có liên quan đến hoạt 
tính dipeptidyl peptidaza I, ví dụ, các bệnh về đường hô hấp. 
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(11) 45231 
(21) 1-2015-03825 (51) 7 A23L  1/305,  1/29 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/028294    14.03.2014 (87) WO2014/144048 18.09.2014 
(30) 61/792,060         15.03.2013     US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) WALTON, Joseph (US), STEPP, Emily (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa canxi beta-hydroxy-beta-

metylbutyrat, casein phosphopeptit và protein và phương 
pháp sản xuất chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa canxi -hydroxy--metylbutyrat và 

protein và phương pháp sản xuất chế phẩm dinh dưỡng này. Casein phosphopeptit được 

sử dụng để càng hóa canxi -hydroxy--metylbutyrat nhằm làm giảm sự tương tác giữa 

ion canxi có hóa trị hai và protein trong chế phẩm dinh dưỡng để cải thiện toàn bộ độ ổn 
định, thời hạn bảo quản và độ nhớt của chế phẩm dinh dưỡng này, trong khi vẫn tạo điều 
kiện cho sự hấp thụ canxi. 
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(11) 45232 
(21) 1-2015-03828 (51) 7 A23L  1/304,  1/305,  1/29 

(22) 28.02.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/019494     28.02.2014 (87) WO2014/163975 09.10.2014 
(30) 61/777,490          12.03.2013      US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) JOHNS, Paul (US), DIMLER, Steven (US), VURMA, Mustafa (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa chất làm biến đổi độ nhớt đa chức 

năng và phương pháp làm biến đổi độ nhớt của chế phẩm dinh 
dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa ít nhất một protein, ít nhất một chất 
dinh dưỡng đa lượng không phải là protein này và canxi phosphat đã được micron hóa. 
Canxi phosphat đã được micron hóa có thể có cỡ hạt trung bình nằm trong khoảng từ 
0,20 đến 0,12 micromet và có thể làm biến đổi độ nhớt của chế phẩm dinh dưỡng. Việc 
micron hóa canxi phosphat có thể làm tăng độ sinh khả dụng của canxi và phosphat và 
độ ổn định của protein trong chế phẩm dinh dưỡng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp làm biến đổi độ nhớt của chế phẩm dinh dưỡng. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
449 

(11) 45233 
(21) 1-2015-03836 (51) 7 A01K  73/02,  75/00,  74/00,  61/00 

(22) 17.07.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2013/055858         17.07.2013 (87) WO2014/140702 A1 18.09.2014 
(30) 13/832,133         15.03.2013      US 
(71) THE NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PLANT AND FOOD RESEARCH 

LIMITED  (NZ) 
Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland, New Zealand 

(72) JERRETT, Alistair Renfrew (NZ), JANSSEN, Gerard John Andrew (NZ), BLACK, 
Suzanne Elaine (NZ) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu hoạch thủy sản 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu hoạch thuỷ sản có phần đầu bẫy (2) và phần kéo dài (3). 
Phần đầu bẫy (2) có đầu phía trước hở (2a) và đầu kéo kín (2b) và vách (các vách) bên 
(2c), vách (các vách) bên và đầu kéo về cơ bản không thấm nước. Phần kéo dài (3) có 
đầu dẫn (3a), đầu kéo (3b), và vách (các vách) bên (3c), ít nhất phần chính của vách 
(các vách) bên bao gồm vật liệu về cơ bản không thấm nước. Đầu kéo của phần kéo dài 
thực tế được nối với đầu dẫn của phần đầu bẫy. Phần kéo dài bao gồm các lối thoát mà 
qua đó nước có thể đi qua từ bên trong tới bên ngoài của thiết bị để làm cho giảm chung 
tốc độ dòng nước bên trong thiết bị khi thiết bị được làm chìm xuống dưới khối nước và 
có dòng nước tương ứng với thiết bị. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thu 
hoạch thuỷ sản. 
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(11) 45234 
(21) 1-2015-03841 (51) 7 A01N  43/90,  43/54 

(22) 11.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/023074     11.03.2014 (87) WO2014/159335 02.10.2014 
(30) 61/777,598          12.03.2013     US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) MANN, Richard, K. (US), YERKES, Carla, N. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ và phương pháp phòng trừ thực vật ngoài 

mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất có công 

thức (I): 
 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) thuốc trừ sâu, bao gồm nhưng không chỉ 
giới hạn trong số, acephate, carbaryl, carbofuran, cartap, chlorpyrifos, cypermethrin, 
dimethoate, dinotefuran, etofenprox, fenitrothion, fipronil, imidacloprid, lambda-
cyhalothrin, malathion, methamidophos, piperonyl butoxit, pymetrozine, spinetoram, 
spinosad, sulfoxaflor và triazophos. Các chế phẩm và phương pháp được đề xuất trong 
bản mô tả này phòng trừ được thực vật ngoài mong muốn, ví dụ, ở cây lúa được gieo hạt 
trực tiếp, được gieo hạt trong nước và được cấy, cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, 
cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây lúa miến, cây ngô/bắp, cây đường mía, cây hướng 
dương, cây hạt cải dầu, cây canola, cây củ cải đường, cây đậu nành, cây bông, cây dứa, 
đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất bỏ hóa, lớp đất có cỏ, cây gỗ và cây leo, cây ươm, các 
loại rau, vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) và vùng đất lưu không (rights-of-way: 
ROW) (ROW). 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) YI, Xiongshu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm cơ sở và vật ghi đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông và trạm cơ sở. Phương pháp truyền 

thông bao gồm các bước: thu thập nhóm truyền phối hợp thứ nhất của thiết bị người 
dùng, và thu thập ít nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất, trong đó mỗi một trong số ít 
nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất gồm ít nhất hai tế bào, hiệu chỉnh kênh kết hợp được 
hoàn thiện cho hai tế bào bất kỳ trong ít nhất hai tế bào, và nhóm truyền phối hợp thứ 
nhất gồm nhóm ít nhất một tế bào mà truyền phối hợp cho thiết bị người dùng; xác định 
nhóm truyền phối hợp thứ hai của thiết bị người dùng theo nhóm truyền phối hợp thứ 
nhất của thiết bị người dùng và ít nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất; thực hiện truyền 
kết hợp JT (Joint Transmission - truyền kết hợp) trên thiết bị người dùng theo nhóm 
truyền phối hợp thứ hai của thiết bị người dùng. Do vậy, khi hiệu chỉnh kênh kết hợp 
cần được thực hiện cho các tế bào khi truyền kết hợp JT, trạm cơ sở có thể xác định hợp 
lý hơn nhóm truyền phối hợp mà được sử dụng để thực hiện truyền kết hợp JT trên thiết 
bị người dùng để cải thiện độ khuếch đại. 
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Ray (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kiểm soát cây lá rộng bằng axít 6-arylpicolin 

carboxylic, axit 2-arylpyrimi®in carboxylic, hoặc các muối 
hoặc este của chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp kiểm soát cây lá rộng mọc tự nhiên, bao gồm 
bước phun lên cây lá rộng mọc tự nhiên, vùng liền kề với cây lá rộng mọc tự nhiên, hoặc 
phun vào đất hoặc nước để ngăn ngừa sự nảy mầm hoặc phát triển của cây lá rộng mọc 
tự nhiên, lượng hữu hiệu có tác dụng diệt cỏ của axit 6-arylpicolin carboxylic, axit 2-
arylpyrimiđin carboxylic, hoặc muối hoặc este của chúng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối dầu quay, hệ thống và phương pháp đo sự dịch chuyển 

của hệ thống điều chỉnh dùng cho quạt thổi dọc trục 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đo sự dịch chuyển của hệ thống điều chỉnh dùng cho quạt 

thổi dọc trục có bước thay đổi được. Hệ thống bao gồm moayơ có các cánh quạt có thể 
điều chỉnh bước. Xi lanh thủy lực được nối với moayơ. Pit tông được bố trí bên trong xi 
lanh thủy lực. Pit tông được lắp với trục pit tông có thể dịch chuyển dọc trục tương đối 
với moayơ. Trục pit tông được nối với cụm kích hoạt để điều chỉnh bước của các cánh 
quạt có thể điều chỉnh bước đáp ứng với dịch chuyển dọc trục của pit tông. Đầu nối dầu 
quay bao gồm vỏ và chi tiết bên trong, chi tiết bên trong nối với xi lanh thủy lực sao cho 
chuyển động quay của xi lanh và moayơ làm quay của chi tiết bên trong. Đầu nối dầu 
quay bao gồm vỏ cố định và đầu dò xuyên tâm cố định với vỏ cố định. Đầu dò xuyên 
tâm nhô qua các lỗ tương ứng ở chi tiết bên trong, xi lanh thủy lực, và pit tông. Đầu dò 
xuyên tâm được tạo kết cấu để dò vị trí dọc trục của pit tông và tạo ra tín hiệu biểu thị vị 
trí dọc trục. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp dùng cho hệ thống này. 
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(54) Sàng rung và phương pháp chế tạo sàng rung này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sàng rung polyuretan được đúc bao gồm thân có các phần cạnh bên 
đối diện (14, 16), các phần cạnh trên và dưới (18, 20), bề mặt trên và bề mặt dưới, các 
bộ phận thứ nhất (101) mở rộng giữa các phần cạnh bên và các bộ phận thứ hai (102) 
mở rộng giữa phần cạnh dưới và phần cạnh trên, các bộ phận thứ ba (203) gần như song 
song và mở rộng ngang giữa các phần cạnh bên và có nhiều bộ phận thứ nhất ở giữa, các 
bộ phận thứ tư (204) gần như song song và mở rộng ngang giữa phần cạnh dưới và phần 
cạnh trên và có nhiều bộ phận thứ hai ở giữa, và các bộ phận gia cường được đúc liền 
khối với các bộ phận thứ hai và thứ ba. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo sàng rung này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 3-axetylamino-1-(phenyl-heteroaryl-aminocarbonyl 

và phenyl-heteroaryl-carbonylamino)benzen, phương pháp 
điều chế chúng, và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị 
rối loạn tăng sinh tế bào quá mức 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(phenyl-heteroaryl)-3-axetylamino-benzamit được thế 
và N-[3-(axetylamino)phenyl]-phenyl-heteroaryl-carboxamit có công thức chung (I): 

 

 
 
như được mô tả và xác định trong bản mô tả này, trong đó LA là nhóm metylen hoặc 
etylen, nhóm metylen hoặc etylen tùy ý được thế; LB là -N(H)-C(=O)- hoặc -C(=O)-
N(H)-; R1 là heteroxycloalkyl có từ 5 đến 8 cạnh, heteroxycloalkenyl có từ 4 đến 10 
cạnh, aryl-, heteroaryl-, và -N(R7)-(C1-C6-alkyl); R2 là nhóm heteroaryl có 5 hoặc 6 cạnh 
tùy ý được thế; R3 là nhóm phenyl tùy ý được thế. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp điều chế hợp chất này, hợp chất trung gian hữu ích để điều chế hợp chất này, dược 
phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hữu ích để bào chế dược 
phẩm để điều trị hoặc phòng bệnh, ví dụ bệnh ung thư. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất điện và hydro hoặc khí tổng hợp nhờ sử 

dụng tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất điện và hydro hoặc khí tổng hợp nhờ sử dụng 

tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy. Theo nhiều khía cạnh khác nhau, các hệ thống và 
phương pháp được đề xuất cho sự vận hành tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy với sự 
dư nhiên liệu có thể trùng chỉnh tương đương với lượng oxy hóa được thực hiện trong 
anot của tế bào nhiên liệu. Thay cho việc lựa chọn điều kiện vận hành của tế bào nhiên 
liệu để cải thiện hoặc tối đa hóa hiệu quả điện của tế bào nhiên liệu, lượng dư nhiên liệu 
có thể trùng chỉnh có thể được đi qua vào trong anot của tế bào nhiên liệu để làm tăng 
đầu ra năng lượng hóa học của tế bào nhiên liệu. Điều này có thể dẫn đến sự tăng về 
tổng hiệu quả của tế bào nhiên liệu dựa vào hiệu quả điện tổ hợp và hiệu quả hóa học 
của tế bào nhiên liệu. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất điện và hydro hoặc khí tổng hợp nhờ sử 

dụng tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất điện và hydro hoặc khí tổng hợp nhờ sử dụng 

tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy. Theo nhiều khía cạnh khác nhau, sáng chế đề cập 
đến các hệ thống và các phương pháp để vận hành tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy 
để làm giảm hoặc giảm thiểu sự thất thoát do thất thoát của năng lượng nhiệt. Tế bào 
nhiên liệu cacbonat nóng chảy có thể được vận hành dựa vào tỷ lệ mong muốn của nhiệt 
được tạo ra bởi các phản ứng tỏa nhiệt trong tế bào nhiên liệu so với nhiệt được tiêu thụ 
bởi các phản ứng thu nhiệt trong tế bào nhiên liệu và các giai đoạn phản ứng thu nhiệt 
tích hợp bất kỳ. 
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(54) Thiết bị sản xuất hydrocacbon và quy trình sản xuất 

hydrocacbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình sản xuất hydrocacbon. Trong thiết bị sản xuất 

hydrocacbon theo sáng chế, thùng tách pha lỏng-hơi của bộ phận tách pha lỏng-hơi thứ 
hai được trang bị lớp vật liệu lấp đầy. Thùng tách pha lỏng-hơi của bộ phận tách pha 
lỏng-hơi thứ nhất được trang bị đường ống dẫn hồi lưu thứ nhất. Thùng tách pha lỏng-
hơi của bộ phận tách pha lỏng-hơi thứ hai được trang bị đường ống dẫn hồi lưu thứ hai. 
Thành phần nhẹ của dầu nhẹ được xả ra từ đáy của thùng tách pha lỏng-hơi được hồi lưu 
đến phần nằm giữa mặt trên mà ở phía trên vị trí hồi lưu từ đường ống dẫn hồi lưu thứ 
hai trong thùng tách pha lỏng-hơi của bộ phận tách pha lỏng-hơi thứ hai, và đường ống 
dẫn được nối trực tiếp với bộ phận làm nguội được lắp trên bộ phận tách pha lỏng-hơi 
thứ nhất qua đường ống dẫn hồi lưu thứ nhất. Thành phần nặng của dầu nhẹ được xả ra 
từ đáy của thùng tách pha lỏng-hơi của bộ phận tách pha lỏng-hơi thứ hai được hồi lưu 
đến lớp vật liệu lấp đầy qua đường dẫn hồi lưu thứ hai. 
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(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) HADA, Kazuya (JP), HIRATA, Satoshi (JP), KONDO, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống sản xuất liên tục panen hiển thị quang học và 

phương pháp sản xuất liên tục panen hiển thị quang học 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống sản xuất liên tục các panen hiển thị quang học bao gồm cặp 

các cuộn kẹp thứ nhất để cấp màng quang học đa lớp tới phía đầu ra; bộ tích lũy có cuộn 
dịch chuyển tại phía đầu ra của các cuộn kẹp thứ nhất; bộ tách để tách màng quang học 
khỏi màng mang bằng cách gập ngược vào trong màng mang; cặp cuộn kẹp thứ hai để 
cấp màng mang tới phía đầu ra sau khi màng quang học được tách; bộ quấn để quấn 
màng mang trên cuộn được đặt tại phía đầu ra của các cuộn kẹp thứ hai; bộ phận để cấp 
tế bào quang học; bộ dán để thực hiện xử lý bao gồm dán màng quang học vào tế bào 
quang học để tạo ra panen hiển thị quang học trong khi cấp tế bào quang học; và bộ loại 
bỏ sự biến dạng để làm giảm sự biến dạng được tạo ra trong màng quang học đa lớp 
trong khi dán màng quang học vào tế bào quang học. 
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(11) 45244 
(21) 1-2015-03876 (51) 7 G06F  15/16,  17/30,  3/14,  3/041 

(22) 11.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/001994      11.03.2014 (87) WO2014/142509 A1 18.09.2014 
(30) 10-2013-0027157           14.03.2013      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) KU, Jaesung (KR), KIM, Joohyun (KR), WON, Jongsang (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị điện tử biểu diễn ứng dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp biểu diễn ứng dụng và thiết bị điện tử thực hiện 
phương pháp này, phương pháp này bao gồm các bước: hiển thị bản đồ trên màn hình, 
khi ứng dụng bản đồ được thực hiện, bản đồ này được hiển thị theo một khoảng vị trí, 
tìm kiếm bằng bộ xử lý các ứng dụng đã được cài đặt có thông tin vị trí tương ứng với 
khoảng vị trí trong số nhiều ứng dụng được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối di động, 
truyền thông tin xác định ít nhất là khoảng vị trí và các ứng dụng đã được cài đặt đến 
máy chủ cung cấp ứng dụng, thu thông tin về các ứng dụng chưa được cài đặt có thông 
tin vị trí tương ứng với khoảng vị trí từ máy chủ cung cấp ứng dụng, và hiển thị các biểu 
tượng trên bản đồ, các biểu tượng này bao gồm các biểu tượng của các ứng dụng đã 
được cài đặt và các biểu tượng của các ứng dụng chưa được cài đặt. 
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(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/026107     13.03.2014 (87) WO2014/151616 25.09.2014 
(30) 61/783,558          14.03.2013      US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) Robert AVERSA (US), Paul A. BARSANTI (GB), Matthew BURGER (US), Michael 

Patrick DILLON (US), Alan DIPESA (US), Cheng HU (CN), Yan LOU (US), Gisele 
NISHIGUCHI (US), Yue PAN (CN), Valery POLYAKOV (US), Savithri 
RAMURTHY (IN), Alice RICO (US), Lina SETTI (US), Aaron SMITH (US), Sharadha 
SUBRAMANIAN (US), Benjamin TAFT (US), Huw TANNER (GB), Lifeng WAN 
(CN), Naeem YUSUFF (US) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất biaryl amit để điều trị các rối loạn liên quan đến 

hoạt tính kinaza sacom sợi tăng tốc nhanh (raf - rapidly 
accelerated fibrosarcoma) và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 
 

 
 
như được bộc lộ trong bản mô tả và muối của nó. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng 
để điều trị các rối loạn liên quan đến hoạt tính của kinaza sacom sợi tăng tốc nhanh. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, và dược phẩm chứa hợp chất 
này cùng với chất đồng trị liệu. 
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(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, United States of 
America 

(72) BALOG, James Aaron (US), HUANG, Audris (US), CHEN, Bin (AU), CHEN, Libing 
(US), SHAN, Weifang (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất ức chế inđolamin 2,3-đioxygenaza và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế inđolamin 2,3-đioxygenaza có công thức (I), và 

dược phẩm chứa hợp chất này. 
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61/892,131         17.10.2013      US 
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(72) CAFERRO, Thomas Raymond (US), CHEN, Zhuoliang  (CN), CHO, Young Shin  

(KR), COSTALES, Abran Q. (US), LEVELL, Julian Roy  (GB), LIU, Gang  (CN), 
MANNING, James R.  (US), SENDZIK, Martin (DE), SHAFER, Cynthia (US), 
SHULTZ, Michael David (US), SUTTON, James  (US), WANG, Yaping (CN), ZHAO, 
Qian (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-on có tác dụng làm 

chất ức chế isoxitrat dehydrogenaza (IDH) đột biến và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2a, R2b và R3-R7 là như được xác định trong 
bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) làm chất 
ức chế protein IDH đột biến có hoạt tính. 
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(11) 45248 
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Thomas  (CH), MILLER, Kathy (US), SCHLEYER, Siew Ho (UA), TISSOT-
DAGUETTE, Kathrin Ulrike  (DE), FlNNER, Catrin  (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thể liên hợp kháng thể và dược chất, quy trình sản xuất và 

dược phẩm chứa thể liên hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể, mảnh kháng thể, thể liên hợp kháng thể và dược chất 

kháng cKIT, dược phẩm chứa thể liên hợp kháng thể và được chất và quy trình sản xuất 
thể liên hợp này.  
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(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 
1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, New Jersey, 08801-0900 US 

(72) BERLOWITZ, Paul, J. (US), BARCKHOLTZ, Timothy, Andrew  (US), 
HERSHKOWITZ, Frank  (US), Lee, Anita, S.  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất điện nhờ sử dụng tế bào nhiên liệu 

cacbonat nóng chảy và tuabin hydro 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất điện nhờ sử dụng tế bào nhiên liệu cacbonat 

nóng chảy và tuabin hydro. Theo nhiều khía cạnh, các hệ thống và các phương pháp 
cung cấp cho sự vận hành được tích hợp của các tế bào nhiên liệu cacbonat nóng chảy 
với các tuabin để tạo ra năng lượng. Thay vì lựa chọn các điều kiện vận hành của tế bào 
nhiên liệu để cải thiện hoặc tối đa hóa hiệu quả điện của tế bào nhiên liệu, nhiên liệu có 
thể trùng chỉnh dư có thể được chuyển sang anot của tế bào nhiên liệu để tăng đầu vào 
năng lượng hóa học của tế bào nhiên liệu. Đầu vào năng lượng hóa học tăng có thể được 
sử dụng để tạo ra năng lượng bổ sung, như bằng cách cung cấp nhiên liệu cho tuabin 
hydro. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu nối chân dùng để lắp đặt công trình biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối chân dùng để lắp đặt công trình biển, vỏ bọc có gờ chặn 
có thể được lắp theo cách có thể di chuyển được trong vỏ bọc. Vật liệu đàn hồi được tiếp 
nhận trong vỏ bọc ngay ở bên dưới gờ chặn. Khoảng trống hở ở bên dưới vật liệu đàn 
hồi được nạp bằng vật liệu dùng một lần dạng hạt như cát. Van xả dùng để xả theo cách 
có lựa chọn vật liệu dùng một lần được tạo ra trên vỏ bọc. Vòng hấp thụ tải trọng được 
gài vào gờ chặn. Vòng chặn được lắp cứng trên chân của kết cấu trên và gài vào vòng 
hấp thụ tải trọng trong quá trình lắp đặt kết cấu trên lên trên kết cấu đỡ bên dưới của nó. 
vỏ bọc được lắp theo cách có thể tháo ra được trên kết cấu đỡ bên dưới sao cho cơ cấu 
nối chân có thể tháo ra được và có thể được tái sử dụng. 
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CHANG, Yihua (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp đúc vật phẩm đúc từ chất đàn hồi dẻo nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc vật phẩm đúc từ chất đàn hồi dẻo nhiệt có các 
vùng với tỷ trọng khác nhau, bao gồm các bước (a) tạo ra các viên đàn hồi dẻo nhiệt có 
tỷ trọng thứ nhất bằng cách ngâm các viên này vào chất lỏng siêu tới hạn trong thùng 
chứa ở áp suất cao, lấy các viên này ra khỏi thùng chứa và tạo bọt các viên này bằng 
một trong số các cách (i) gia nhiệt các viên này bằng chất lỏng hoặc (ii) chiếu xạ bằng 
hồng ngoại hoặc bằng vi sóng để tạo ra các viên được tạo bọt có tỷ trọng thứ nhất; (b) 
tạo ra các viên đàn hồi dẻo nhiệt có tỷ trọng thứ hai bằng cách ngâm các viên này vào 
chất lỏng siêu tới hạn trong thùng chứa ở áp suất cao, lấy các viên này ra khỏi thùng 
chứa và tạo bọt các viên này bằng một trong số các cách (i) gia nhiệt các viên này bằng 
chất lỏng hoặc (ii) chiếu xạ bằng hồng ngoại hoặc bằng vi sóng để tạo ra các viên được 
tạo bọt có tỷ trọng thứ hai; và (c) đặt các viên được tạo bọt có tỷ trọng thứ nhất vào vùng 
thứ nhất và đặt các viên được tạo bọt có tỷ trọng thứ hai vào vùng thứ hai của khuôn để 
đúc thành vật phẩm đúc. 
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(11) 45252 
(21) 1-2015-03911 (51) 7 A61K  31/195,  31/22,  31/765, A61P  

25/00,  25/16,  25/28,  27/10,  27/12 
(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/027852     14.03.2014 (87) WO2014/152818 25.09.2014 
(30) 61/782,860          14.03.2013      US 
(71) THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS  (US) 

225 Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, United States of America 
(72) MUTHUKUMAR, Murugappan (US), MOHR, Benjamin (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt chứa phân tử hai chức để ức chế bệnh 

đục thủy tinh thể và viễn thị 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt ít nhất một chất giấu điện tích của -

crystalin, trong đó chất giấu điện tích -crystalin là phân tử hai chức để ức chế hoặc đảo 

ngược quá trình hình thành bệnh đục thủy tinh thể hoặc bệnh viễn thị. Cả hai bệnh viễn 
thị và bệnh đục thủy tinh thể đều gây ra bởi sự kết tụ của protein thủy tinh thể hòa tan 
được gọi là crystalin.  
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(11) 45253 
(21) 1-2015-03918 (51) 7 C07D  215/227,  215/44,  215/46,  

215/48, A61K  31/4706,  31/4709,  
31/4375, C07D  401/04,  401/12,  
401/14,  405/04,  405/14,  409/12,  
409/14,  413/04 

(22) 12.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/054795     12.03.2014 (87) WO2014/140076 A1 18.09.2014 
(30) 61/781,583          14.03.2013     US 

61/882,798          26.09.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2015 
(71) GLAXOSMITHKLINE LNTELLECTUAL PROPERTY (NO.2) LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) AMANS, Dominique  (GB), ATKINSON, Stephen John  (GB), HARRISON, Lee 

Andrew  (GB), HIRST, David Jonathan  (GB), LAW, Robert Peter  (GB), LINDON, 
Matthew  (GB), PRESTON, Alexander  (GB), SEAL, Jonathan Thomas  (GB), 
WELLAWAY, Christopher Roland (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 1-axyl-4-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinolin được thế ở 

vị trí 2, 3 và dược phẩm chứa hợp chất này để sử dụng làm chất 
ức chế bromodomain 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó R1 là C1-4alkyl; R2 là C1-4alkyl, 
C3-7xycloalkyl, -CH2CF3, -CH2OCH3 hoặc heteroxyclyl; R3 là C1-4alkyl, -CH2F, -CH2OH 
hoặc -CH2O(O)CH3; R4 nếu có mặt là như được định nghĩa theo điểm 1; R5 nếu có mặt 
là H, halo, hydroxy hoặc C1-6alkoxy; A là -NH-, -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -N(C1-4alkyl)- 
hoặc -NC(O)(CH3)-; V là phenyl, dị vòng thơm hoặc pyridon tùy ý được thế bởi 1, 2 
hoặc 3 phần tử thế; W là CH hoặc N; X là C hoặc N; Y là C hoặc N; và Z là CH hoặc N; 
với điều kiện không nhiều hơn 2 trong số W, X, Y và Z và N, các dược phẩm chứa các 
hợp chất đó để sử dụng làm các chất ức chế bromodomain. 
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(11) 45254 
(21) 1-2015-03920 (51) 7 G06F  3/01 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/002161     14.03.2014 (87) WO2014/142600 18.09.2014 
(30) 10-2013-0027592          14.03.2013      KR 

10-2014-0025929          05.03.2014      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) Wooyong LEE (KR), Gyuhee HAN (KR), Kwangkyu PARK (KR), Seunhjoon JEON 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển màn hình hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển màn hình hiển thị để 
điều khiển màn hình hiển thị của thiết bị điện tử theo cách hiệu quả hơn. Phương pháp 
điều khiển màn hình hiển thị này bao gồm các bước: xác định độ phân giải của camera, 
nhận biết khuôn mặt của người dùng bằng cách sử dụng camera hoạt động ở độ phân 
giải xác định, và điều khiển màn hình hiển thị của thiết bị điện tử dựa vào khuôn mặt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
471 

(11) 45255 
(21) 1-2015-03921 (51) 7 H04N  5/225, G06F  3/14 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/002174      14.03.2014 (87) WO2014/142604 A1 18.09.2014 
(30) 10-2013-0027590           14.03.2013      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Woo-Yong (KR), SONG, Jae-Yun (KR), O, Kang-Hwan (KR), KIM, Hyun-Jung 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị điện tử để hiển thị hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điện tử để hiển thị hình ảnh, cụ thể là, 
phương pháp hiển thị hình ảnh này bao gồm các bước: hiển thị, bằng thiết bị điện tử, 
hình ảnh thứ nhất thu được từ bộ cảm biến hình ảnh; hiển thị, bằng thiết bị điện tử, 
nhiều hình ảnh thứ hai cùng với hình ảnh thứ nhất, trong đó mỗi hình ảnh thứ hai được 
tạo ra dựa vào hình ảnh thứ nhất và bộ lọc hình ảnh tương ứng; và đáp lại có ít nhất một 
hình ảnh thứ hai được chọn, tạo ra hình ảnh thứ ba dựa vào hình ảnh thứ nhất và bộ lọc 
hình ảnh tương ứng của hình ảnh thứ hai được chọn và hiển thị hình ảnh thứ ba thay thế 
hình ảnh thứ nhất. 
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(11) 45256 
(21) 1-2015-03924 (51) 7 H02J  7/00, B60L  11/18, B60W  

10/26 
(22) 10.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/022610    10.03.2014 (87) WO2014/150216 25.09.2014 
(30) 61/789,065         15.03.2013    US 
(71) GOGORO INC.  (CN) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, China 
(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew, Whiting (US), HUNG, Huang-

Cheng (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống máy thu gom, sạc và phân phối thiết bị lưu trữ điện 

năng xách tay và phương pháp vận hành 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp vận hành máy thu gom, sạc và phân phối 

thiết bị lưu trữ điện năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hay tụ điện siêu nạp). Để sạc, 
máy sử dụng dòng điện từ nguồn bên ngoài, chẳng hạn như, lưới điện hoặc dịch vụ điện 
tại vị trí lắp đặt. Máy xác định số lượng thứ nhất thiết bị được sạc nhanh, sử dụng điện 
tích từ số lượng thứ hai thiết bị được xác định sẽ xả điện. Vì vậy, nhiều thiết bị có thể 
được sạc đồng thời thông qua dịch vụ điện và dòng điện từ thiết bị khác, để đạt được khả 
năng sạc nhanh cho tập con thiết bị. Thiết bị mà để sạc thiết bị khác này có thể được sạc 
lại. Như vậy có thể đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị cho người sử dụng cuối. Máy thu 
gom, sạc và phân phối có thể được triển khai riêng lẻ hoặc nối mạng theo kiểu môđun 
với các máy thu gom, sạc và phân phối khác. 
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(11) 45257 
(21) 1-2015-03926 (51) 7 G01C  21/26, G09B  29/10 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/029282     14.03.2014 (87) WO2014/144745 18.09.2014 
(30) 61/792,762          15.03.2013     US 
(71) THE DUN & BRADSTREET CORPORATION  (US) 

103 JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, USA 
(72) KLEIN, Michael (US), SCRIFFIGNANO, Anthony, J. (US), MATTHEWS, Warwick 

(AU) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp khử nhập nhằng không tất định và so 

khớp thực thể theo định tính ở dữ liệu địa điểm địa lý đối với 
các thực thể doanh nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp khử nhập nhằng không tất định và so khớp thực thể 
theo định tính ở dữ liệu địa điểm địa lý, phương pháp này bao gồm các bước: (a) thu dữ 
liệu mô tả vị trí, (b) ngoại suy, từ dữ liệu mô tả vị trí, địa chỉ có liên kết với vị trí này, 
(c) nhận dạng một phân đoạn của đường chính có địa chỉ này, (d) xác định một hình đa 
giác có chu vi bao quanh miền địa lý nằm ở gần phân đoạn này, (e) thu nhận các tạo độ 
địa lý của một điểm nằm trong hình đa giác, (f) nhận dạng địa chỉ ở các tọa độ địa lý 
này, và (g) nhận dạng thực thể liên kết với địa chỉ ở các toạ độ địa lý này. Sáng chế còn 
đề cập đến hệ thống thực hiện phương pháp này và thiết bị lưu trữ có chứa các lệnh để 
điều khiến bộ xử lý thực hiện phương pháp này. 
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(11) 45258 
(21) 1-2015-03928 (51) 7 B42F  15/06, F16M  11/04 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/029091     14.03.2014 (87) WO2014/144608 18.09.2014 
(30) 61/798,054          15.03.2013      US 
(75) FRANKLIN, L. CHRISTOPHER  (US) 

115 Ashley Circle, Asheville, NC 28805, the United States of America 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị, phương pháp và hệ thống lắp ghép đối tượng vào bề 

mặt lắp ghép 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị, hệ thống và phương pháp lắp ghép đối tượng vào bề mặt lắp 

ghép. Thiết bị lắp ghép cho phép đối tượng được lắp ghép với bề mặt lắp ghép thông qua 
sức hút bởi nam châm giữa các mặt phẳng gắn kết khác nhau. Nhờ sự dịch chuyển của 
các mặt phẳng nam châm, đối tượng được đưa lại gần tới thiết bị lắp ghép có thể gắn kết 
với một trong các mặt phẳng nam châm, sau đó được dịch chuyển xa hơn để gắn kết với 
mặt phẳng nam châm còn lại bằng lực từ kết hợp được tạo ra để đỡ đối tượng cụ thể mà 
thiết bị lắp ghép được thiết kế cho đối tượng này. Do đó, việc gắn kết và/hoặc tháo rời 
đối tượng khỏi thiết bị lắp ghép có thể được thực hiện theo các bước, bởi các mức 
và/hoặc theo cách thức chia bậc. 
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(11) 45259 
(21) 1-2015-03938 (51) 7 A61K  9/22,  9/20,  31/5375 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/002189      14.03.2014 (87) WO2014/142616 18.09.2014 
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(71) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 

25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si 30011, Republic of Korea 
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(KR), KIM Yong Hee (KR), LIM Myoung Hwa (KR), KIM Min Soo  (KR), HA Dea 
Chul (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài dùng qua đường miệng mỗi ngày 

một lần chứa mosapride hoặc muối của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng chứa mosapride hoặc muối của 

nó là chế phẩm hai lớp bao gồm lớp giải phóng nhanh để giải phóng nhanh thuốc và lớp 
giải phóng kéo dài để giải phóng chậm nhằm đáp ứng việc biểu hiện nhanh hoạt tính 
dược lý, đồng thời duy trì kéo dài hoạt tính dược lý này trong 24 giờ, trong đó 
hydroxypropyl metylxenluloza (HPMC) có độ nhớt cao và HPMC có độ nhớt thấp được 
sử dụng trong chế phẩm sao cho HPMC có độ nhớt cao làm chất nền giải phóng có kiểm 
soát trong lớp giải phóng kéo dài có lượng cao hơn, nhờ đó có khả năng kiểm soát được 
tốc độ hòa tan trong các vùng có giá trị pH khác nhau trong đường dạ dày-ruột và/hoặc 
thời gian lưu trong đường dạ dày-ruột. Ngoài ra, chế phẩm theo sáng chế có kích cỡ nhỏ 
với tổng khối lượng là 200mg hoặc thấp hơn, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 150mg đến 
160mg, do đó có khả năng làm tăng sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân. 
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(21) 1-2015-03940 (51) 7 E04C  2/288 

(22) 14.03.2014 (43) 25.12.2015 
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(30) 13/837,109          15.03.2013      US 
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America 

(72) ATHARI, Christopher, K. (US), GARVEY, Thomas, J. (CA), SHINKODA, Pamela 
(CA) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm xây dựng kết hợp có đặc tính cách âm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm xây dựng có đặc tính cách âm tăng cường. Theo một phương 
án có thể, tấm này là tấm thạch cao với các tấm đối nhau và lõi thạch cao nằm giữa. 
Tấm polyme lỗ tổ ong hở bố trí bên trong lõi thạch cao và tạo ra đặc tính hấp thụ âm 
tăng cường cho tấm đươc tạo thành. Theo phương án khác, các mảnh riêng lẻ bọt 
polyme được sử dụng thay cho tấm polyme. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp 
chế tạo khác nhau nhờ đó các tấm có các đặc tính cách âm tăng cường có thể được tạo 
ra trong quy trình liên tục. 
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(11) 45261 
(21) 1-2015-03943 (51) 7 A01N  29/00,  29/04,  31/08,  33/00,  

25/32,  41/00 
(22) 03.10.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/022450     03.10.2014 (87) WO2014/150164 25.09.2014 
(30) 61/788,672          15.03.2013      US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) MANN, Richard, K. (US), YERKES, Carla (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phòng trừ cỏ dại và phương pháp phòng trừ thực vật 

ngoài mong muốn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa một lượng diệt cỏ hữu hiệu có tác dụng hiệp 

đồng của (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng của nó, hoặc clomazone hoặc muối 
nông dụng của nó, và (b) benzobicyclon hoặc muối nông dụng của nó. Sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp phòng trừ thực vật ngoài mong muốn ở cây lúa, bao gồm bước đưa 
lên thực vật hoặc vùng kề cận thực vật này hoặc đưa lên đất trồng hoặc nước để ngăn 
ngừa sự nảy mầm hoặc sự phát triển của thực vật (a) penoxsulam hoặc muối nông dụng 
của nó, hoặc clomazone hoặc muối nông dụng của nó, và (b) benzobicyclon hoặc muối 
nông dụng của nó, trong đó mỗi (a) và (b) được bổ sung với một lượng đủ để tạo ra tác 
dụng diệt cỏ hiệp đồng.  
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(11) 45262 
(21) 1-2015-03944 (51) 7 E04F  15/02 

(22) 25.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/SE2014/050360     25.03.2014 (87) WO2014/182215 A1 13.11.2014 
(30) 1350377-6          25.03.2013      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 
(72) Christian BOO (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Ván sàn có hệ thống khóa cơ khí và phương pháp sản xuất hệ 

thống khóa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ván sàn có hệ thống khóa cơ khí bao gồm một dải khóa (5) nhô ra 

khỏi cạnh thứ nhất (3) của ván sàn thứ nhất. Dải khóa (5) có một chi tiết khóa (6) được 
tạo kết cấu để kết hợp với một rãnh khóa (7) tại mặt dưới (18) của cạnh thứ hai (4) của 
ván sàn thứ hai (2) để khóa cạnh thứ nhất (3) và cạnh thứ hai (4) theo phương ngang. 
Cạnh thứ nhất (3) và cạnh thứ hai (4) được tạo kết cấu để lắp ghép bằng sự dịch chuyển 
thẳng đứng hướng xuống dưới của cạnh thứ hai (4) hướng về phía cạnh thứ nhất (3). 
Cạnh thứ hai (4) có rãnh điều chỉnh (11) liền kề rãnh khóa (7). Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất hệ thống khóa cơ khí. 
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(11) 45263 
(21) 1-2015-03946 (51) 7 A61F  13/15 

(22) 15.10.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 61/791,609 15.03.2013       US 
(71) DSG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) SCHROER, Charles, F. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Vật thấm hút dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật thấm hút dùng một lần bao gồm lõi thấm hút. Trong một phương 
án, lõi thấm hút (11) có thể bao gồm nền có xẻ rãnh (16) gồm nhiều chỏm (18) và nhiều 
vùng lõm (19), nền phẳng (17) được ghép với nền có xẻ rãnh (16), và polyme siêu thấm 
hút được bố trí giữa nền có xẻ rãnh (16) và nền phẳng (17), trong đó vết tiếp xúc của 
nền có xẻ rãnh (16) gần như tương tự với vết tiếp xúc của nền phẳng (17), và trong đó 
diện tích bề mặt của nền có xẻ rãnh (16) lớn hơn diện tích bề mặt của nền phẳng (17). 
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(11) 45264 
(21) 1-2015-03952 (51) 7 B62L  3/02, B60T  11/08,  7/10 

(22) 24.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/057987         24.03.2014 (87) WO2014/157037 02.10.2014 
(30) 2013-065725         27.03.2013    JP 

2013-257142         12.12.2013    JP 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

840 Kokubu, Ueda-shi, Nagano, 3868505 Japan 
(72) UEHARA, Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông có khả năng thiết lập phù 
hợp việc điều chỉnh giới hạn thu về của pit tông và hành trình chay không mà không cần 
phải cải thiện độ chính xác của cụm xi lanh chính đã chế tạo. Cụm xi lanh chính (20) 
được tạo ra là sự kết hợp của xi lanh chính thủy lực (21) và cơ cấu tay đòn và cơ cấu tay 
đòn này có tay đòn quay thứ nhất (41), tay đòn quay thứ hai (42), tay đòn gõ (43), và tay 
đòn cân bằng (44). Xi lanh chính thủy lực (21) có vòng hãm (25) để điều chỉnh giới hạn 
thu về của pit tông (22) ở miệng hở của lỗ xi lanh (21b) mà pit tông (22) được lắp vào. 
Cụm xi lanh chính (20) được bố trí trong yếm trước (51) của xe có ghi đông (50). 
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(11) 45265 
(21) 1-2015-03955 (51) 7 B22F  1/00,  9/08, C22C  9/00, B22F  

5/00, C22C  1/04, F16D  69/02 
(22) 24.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/058089         24.03.2014 (87) WO2014/157089 A1 02.10.2014 
(30) 2013-061381         25.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMlTOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KATSUKI, Futoshi (JP), ISHIMOTO, Fumio (JP), KANDA, Osamu  (JP), ASABE, 

Kazutaka  (JP), ADACHI, Go  (JP), FUJII, Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bột hợp kim đồng và vật liệu ma sát nung kết được sản xuất 

bằng bột hợp kim đồng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột hợp kim đồng được sử dụng để sản xuất vật liệu ma sát nung 

kết, hợp kim đồng nung kết thu được bằng cách nén và nung kết bột hợp kim đồng này. 
Vật liệu ma sát nung kết để sử dụng trong đường sắt cao tốc được sản xuất bằng cách sử 
dụng bột hợp kim đồng, được tạo ra nhờ phương pháp tán nhỏ hợp kim đồng chứa 0,1 
đến 2,0% khối lượng sắt. Vật liệu ma sát này có cả độ bền cao lẫn độ dẫn nhiệt cao. 
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(11) 45266 
(21) 1-2015-03956 (51) 7 H04B  17/00,  7/04 

(22) 05.06.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/005001      05.06.2014 (87) WO2014/196823 A1 11.12.2014 
(30) 61/831,151           05.06.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae (KR), PARK, Hanjun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin trạng thái kênh 

trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp dùng cho thiết bị 

đầu cuối dùng để truyền thông tin trạng thái kênh (channel state information - CSI) 
trong hệ thống truyền thông không dây theo một phương án của sáng chế bao gồm các 
bước: trong chế độ báo cáo đối với cổng bốn anten, mã hóa liên kết ký hiệu chỉ báo thứ 
hạng (rank indicator - RI) và ký hiệu chỉ báo ma trận tiền mã hóa thứ nhất (precoding 
matrix indicator - PMI) thành giá trị mã hóa đơn; và truyền thông tin trạng thái kênh 
bao gồm giá trị mã hóa, trong đó nếu RI là 1 thì chỉ số bảng mã có thể có giá trị tương 
tự như giá trị mã hóa, và nếu RI là 2 thì chỉ số bảng mã có thể thấp hơn giá trị mà hóa là 
8. 
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(11) 45267 
(21) 1-2015-03960 (51) 7 G06F  3/0488,  1/16 

(22) 21.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/031513      21.03.2014 (87) WO2014/153549 25.09.2014 
(30) 13/848,708           21.03.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2015 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) JOHAN, Kildal (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

tạo ra thông tin biểu diễn biến dạng của thiết bị 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra thông tin biểu diễn biến dạng của thiết bị, 

phương pháp này bao gồm các bước: xác định thuộc tính biến dạng của thiết bị, dựa trên 
ít nhất một phần, vào ít nhất một tham số vận hành; nhận chỉ báo của đầu vào gia tốc mà 
tương ứng với thuộc tính biến dạng; và tạo ra thông tin biểu diễn biến dạng cho thiết bị, 
thông tin biểu diễn biến dạng chỉ báo về thuộc tính biến dạng liên quan đến đầu vào gia 
tốc được đề cập. 
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(11) 45268 
(21) 1-2015-03962 (51) 7 B01J  21/04,  35/08,  37/03 

(22) 13.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2014/026178     13.03.2014 (87) WO2014/151653 25.09.2014 
(30) 61/790,064          15.03.2013      US 
(71) ADVANCED REFINING TECHNOLOGIES LLC  (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044, United States of America 
(72) DUMA, Viorel D. (RO), WOODS, Matthew P. (US), PLECHA, Stanislaw (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm xúc tác, nền mang nhôm oxit dùng cho chế phẩm 

này, quy trình xử lý phân đoạn hydrocacbon nặng bằng 
hydro và quy trình điều chế chế phẩm nhôm oxit kết tủa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xúc tác có nền mang chứa nhôm oxit kết tủa có dạng hạt 
hình cầu hoặc gần như hình cầu và chứa ít nhất một chất xúc tác. Chế phẩm xúc tác này 
thể hiện độ ổn định và hoạt tính xúc tác được tăng cường trong việc loại bỏ kim loại ra 
khỏi nguyên liệu hydrocacbon nặng trong quá trình chuyển hóa hydro. Chế phẩm xúc 
tác này làm tăng sự chuyển hóa lưu huỳnh và MCR trong quá trình chuyển hóa hydro. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền mang dùng cho chế phẩm xúc tác nêu trên, quy 
trình xử lý phân đoạn hydrocacbon nặng bằng hydro và quy trình điều chế chế phẩm 
nhôm oxit kết tủa. Nền mang nêu trên được điều chế bằng quy trình trong đó có sự thay 
đổi độ pH ở nhiệt độ thấp và có các lỗ xốp có đường kính nằm trong khoảng từ khoảng 

200 đến 500 Å. 
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(11) 45269 
(21) 1-2015-03965 (51) 7 F04D  25/14, F24F  7/013, F04D  

29/40, F24F  13/10 
(22) 22.04.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2014/003495     22.04.2014 (87) WO2014/175629 A1 30.10.2014 
(30) 10-2013-0046093          25.04.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2015 
(71) CENDORI CO., LTD.  (KR) 

(Daeyang-dong) 772 Yeongsan-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do 530-410 Republic of 
Korea 

(72) PARK, Mun Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quạt thông gió có tích hợp van thông gió có độ kín khí cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt thông gió có tích hợp van thông gió (100) có độ kín khí cao 
bao gồm: vỏ quạt thông gió a (105) có cửa hút (103) và vỏ quạt thông gió b (106) được 
lắp khớp vào vỏ quạt thông gió a (105) từ phía đối ngược; cữ chặn lá cánh quạt (104b) 
được tạo ra trên bề mặt đáy của cửa xả (104), và phần vỏ tiếp xúc lá cánh quạt (107) 
được tạo ra bên trên cửa xả (104); các phần cố định đinh vít động cơ van thông gió 
(105a) nhô ra liền khối từ bề mặt trên bên ngoài của phần vỏ tiếp xúc lá cánh quạt (107) 
của vỏ quạt thông gió a (105); lỗ lắp trục động cơ van thông gió (105b) được khoan trên 
phần lồi có lỗ lắp trục động cơ van thông gió (105b) mà được tạo ra liền khối tại cạnh 
trên bên ngoài của phần vỏ tiếp xúc van thông gió (107) của vỏ quạt thông gió a (105); 
trục quay lá cánh quạt (106a) nhô ra từ bề mặt trong của phần lồi có lỗ lap trục động cơ 
van thông gió (105b”) của vỏ quạt thông gió b (106) đối diện với phần lồi có lỗ lắp trục 
động cơ van thông gió (105b) của vỏ quạt thông gió a (105);  trục động cơ van thông gió 
lệch tâm (201a) của động cơ van thông gió (201) được dẫn vào trong lỗ lắp trục động cơ 
van thông gió (105b) để kết nối với vỏ quạt thông gió a (105); lá cánh quạt (202B) như 
một chi tiết độc lập được kết nối với trục động cơ van thông gió (201a) và trục quay lá 
cánh quạt (106a) để mở và đóng cửa xả (104); và đệm lót (202A) được lắp ghép với bốn 
cạnh của lá cánh quạt (202B) để tạo thành môđun lá cánh quạt (202). 
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(11) 45270 
(21) 1-2015-03978 (51) 7 E05C  21/00,  21/02 

(22) 16.10.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2015 
(75) Phạm Mã Khanh  (VN) 

401 A4 khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Cửa kỹ thuật chống lụt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa kỹ thuật chống lụt, với mục đích ngăn nước tràn vào nhà qua 
cửa, cửa kỹ thuật này gồm các khung nhôm (2) được hàn theo độ dài của cửa nhà, có bộ 
phận thanh chéo (4) và bộ phận đinh ốc dài (5) để kéo dài cửa hoặc thu ngắn cửa lại để 
có thể vừa với cửa nhà. Các đinh ốc ngắn (6) làm nhiệm vụ tăng cường lực ma sát tĩnh 
giữa tấm thảm cao su (1) bọc ngoài cửa kỹ thuật với tường của cửa nhà. Bản lề (7) giúp 
kết nối giữa cửa chống lụt đơn với khung nhôm thiết kế chống lụt tương ứng để giúp 
tăng độ dài của cửa chống lụt, thích ứng với mọi loại cửa có độ rộng khác nhau. 
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(11) 45271 
(21) 1-2015-03979 (51) 7 B63H  25/00,  1/00,  19/00 

(22) 16.10.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2015 
(71) Công ty TNHH Dương Giang  (VN) 

Trong khuôn viên nhà máy gạch Gia Tường - CTCP Gạch ngói Sông Chanh, xã Gia 
Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

(72) Dương Văn Đạo (VN), Nguyễn Công Hải (VN) 
(54) Cơ cấu lái sà lan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu lái sà lan dùng để lái, chỉnh hướng của sà lan, cơ cấu này 
bao gồm: chân vịt (5) được bố trí đồng trục bên trong ống đạo lưu (6) nằm ngang; 
khoang lấy nước (4) nối thông với một đầu của ống đạo lưu (6), đáy của khoang lấy 
nước được để hở làm cửa lấy nước (10); khoang xả nước (7) nối thông với đầu còn lại 
của ống đạo lưu (6), khoang xả nước này có hai cửa xả nước (7.1) và (7.2) được bố trí ở 
hai phía đối diện nhau và tấm lái (9) xoay quanh một trục thẳng đứng, được bố trí ở 
chính giữa của khoang (7) để hướng từ ống đạo lưu (6) ra cửa xả nước (7.1) và/hoặc cửa 
xả nước (7.2); cơ cấu điều khiển (8) để điều chỉnh hướng quay của tấm lái (9); động cơ 
(1) để dẫn động cho chân vịt (5) thông qua trục quay (3), trục quay (3) này được đỡ trên 
hai ổ đỡ quay (4.1, 4.2) bố trí trên vách của khoang lấy nước (4), nhờ đó khi chân vịt (5) 
quay với tốc độ cao sẽ tạo ra lực hút lớn giúp hút nước từ đáy của khoang lấy nước (4) 
vào ống đạo lưu, đẩy ra ngoài theo các cửa xả nước theo sự chỉnh hướng của tấm lái (9). 
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(11) 45272 
(21) 1-2015-03993 (51) 7 G01N  33/15,  33/68,  24/08,  30/00 

(22) 18.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/IB2014/001267      18.03.2014 (87) WO2014/147487 25.09.2014 
(30) 2013111961          18.03.2013      RU 
(75) EPSHTEIN, Oleg Iliich  (RU) 

4 Samotyochny Per., d. 3, kv. 72, Moscow 127473, Ferderation Russian 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xác định hoạt tính của hợp chất có khả năng 

được hoạt hóa  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định hoạt tính của hợp chất có khả năng được 

hoạt hóa. Phương pháp này bao gồm các bước: (a) chuẩn bị hợp chất có khả năng được 
hoạt hóa, (b) đảm bảo không có mặt dạng phân tử của hợp chất có khả năng được hoạt 
hóa, (c) chuẩn bị dạng phân tử của hợp chất này, (d) đo ít nhất một thông số vật lý, hóa 
học hoặc sinh học dạng phân tử của hợp chất này nhờ sử dụng phương pháp phân tích 
tổng hợp, (e) xử lý dạng phân tử của hợp chất này bằng dạng có khả năng được hoạt 
hóa, và (f) đo ít nhất một thông số vật lý, hóa học hoặc sinh học dạng phân tử của hợp 
chất đã được xử lý nhờ sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp. 
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(11) 45273 
(21) 1-2015-04000 (51) 7 G10L  19/008, H04S  3/00,  7/00 

(22) 17.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/055313      17.03.2014 (87) WO2014/147029 25.09.2014 
(30) 13305352.0           22.03.2013      EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) BOEHM, Johannes (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị cải thiện tính định hướng của tín hiệu 

Ambisonic bậc 1 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cải thiện tính định hướng của tín hiệu 

Ambisonic bậc 1, trong đó các bản ghi từ các micrô mà cung cấp các tín hiệu 
Ambisonic bậc 1, được gọi là các tín hiệu khuôn dạng B, có sự nhận biết giới hạn của 
hướng âm thanh. Các nguồn âm thanh được cảm nhận rộng hơn so với thực tế của 
chúng, đặc biệt là đối với các vị trí nghe lệch tâm, và các nguồn âm thanh thường được 
đặt tại hướng đến từ các vị trí loa gần nhất. Trong phương pháp và thiết bị nâng cao tính 
định hướng của các tín hiệu Ambisonic bậc 1, thông tin định hướng bổ sung (22, 23) 
được trích, bởi bộ phân tích trường âm thanh SFA (Sound Field Analysis), từ tín hiệu 
đầu vào Ambisonic bậc thấp hơn (10). Thông tin định hướng bổ sung được sử dụng để 
đánh giá các hệ số Ambisonic bậc cao hơn (25a), mà sau đó được kết hợp, bởi bộ kết 

hợp và tổng hợp cs (Combiner and Synthesis), với các hệ số của tín hiệu đầu vào. Do 
đó, tính định hướng của tín hiệu Ambisonic được nâng cao, dẫn đến độ chính xác được 
cải thiện khi định vị nguồn không gian của tín hiệu Ambisonic được giải mã để phát các 
tín hiệu âm thanh ra loa. Tín hiệu đầu ra thu được vì thế có năng lượng lớn hơn so với tín 
hiệu đầu vào. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) KUSE, Kazuki (JP), KAWAMURA, Sachiyo (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị lắp ráp khóa rút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lắp ráp khóa rút bao gồm: các thiết bị vận chuyển (20) và 
(70), vận chuyển dải khóa (C1); thiết bị gắn các thành phần (30), gắn tay khóa kéo (S) 
và chốt dừng ở đầu (P1) với dải khóa (C1) được chuyển; thiết bị cung cấp tay khóa kéo 
(50), cung cấp tay khóa kéo (S) cho thiết bị gắn các thành phần (30); và thiết bị cung 
cấp chốt dừng ở đầu (60), cung cấp chốt dừng ở đầu (P1) cho thiết bị gắn các thành phần 
(30), trong đó thiết bị cung cấp chốt dừng ở đầu (60) bao gồm: cặp máng thả (61), được 
nạp nhiều chốt dừng ở đầu (P1); và cặp phần cung cấp chốt dừng ở đầu (62), cung cấp 
chốt đừng ở đầu (P1) trong cặp máng thả (61) cho thiết bị gắn các thành phần (30). 
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(86) PCT/US2014/031320      20.03.2014 (87) WO2014/153455 25.09.2014 
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(71) NISTICA, INC.  (US) 

745 Route 202-206, Bridgewater, NJ 08807, United States of America 
(72) WAGENER, Jefferson, L. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị quang học và phương pháp điều hướng các thành phần 

bước sóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quang học, trong đó sự xuyên âm xảy ra do sự tán sắc được 

giảm thiểu, bao gồm một mảng cổng quang học có ít nhất một đầu vào quang học để 
nhận một chùm quang học và ít nhất một đầu ra quang học, một phần tử tán sắc, một 
phần tử hội tụ, một bộ điều biến pha quang học khả lập trình nhận lượng lớn đã hội tụ 
các thành phần bước sóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều hướng 
các thành phần bước sóng của một chùm quang học từ một cổng đầu vào của một mảng 
cổng tới ít nhất một cổng đầu ra của mảng cổng. 
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(72) WAGENER, Jefferson, L. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quang học gồm mảng cổng quang học thứ nhất và các đầu 
vào quang học thứ hai để nhận các chùm quang học và một lượng lớn các đầu ra quang 
học thứ nhất đã kết hợp với chức năng chuyển đổi và lượng lớn các đầu ra quang học thứ 
hai đã kết hợp với chức năng giám sát kênh. Ngoài ra, thiết bị quang học còn bao gồm 
phần tử tán sắc, phần tử hội tụ, hệ thống chuyển hướng quang học, các bộ tách sóng 
quang và bộ điều khiển giúp cho hệ thống chuyển hướng quang học điều hướng đồng 
thời đồng thời mỗi thành phần bước sóng tới một trong các đầu ra quang học của lượng 
lớn các đầu ra quang học thứ hai. 
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(US), Sean HALL  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tụ điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một thiết bị dự trữ năng lượng bao gồm tụ điện có chất điện môi 
nằm giữa các điện cực đối nhau và một lớp phủ không dẫn điện nằm giữa ít nhất một 
điện cực và chất điện môi. Lớp phủ không dẫn điện cho phép sử dụng điện áp cao hơn 
nhiều so với các tụ điện lớp kép truyền thống, làm tăng đáng kể năng lượng được dự trữ 
trong tụ điện. Độ nhớt của vật liệu chất điện môi có thể tăng lên hoặc giảm đi theo cách 
được kiểm soát, chẳng hạn để đáp ứng một kích thích bên ngoài được áp dụng, để kiểm 
soát sự phóng điện và dự trữ trong thời gian dài. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đèn kết hợp phía sau dùng cho xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất đèn kết hợp phía sau dùng cho xe trong đó nguồn sáng đèn sau và 
nguồn sáng đèn phanh được che từ phía sau xe bằng kính chắn bên ngoài, nguồn sáng 
đèn sau (33A, 33B) và nguồn sáng đèn phanh (34) được che từ phía sau xe bằng kính 
chắn bên trong thứ nhất (39), và kính chắn bên trong thứ hai (40) được xử lý để có độ 
truyền sáng thấp hơn độ truyền sáng của kính chắn bên trong thứ nhất (39) và để tán xạ 
ánh sáng được tạo để che kính chắn bên trong thứ nhất (39) từ phía sau xe ở vùng trong 
đó ít nhất kính chắn bên trong thứ nhất (39) và nguồn sáng đèn sau (33A, 33B) xếp 
chồng khi nhìn từ phía sau xe trong khi tránh vùng trong đó ít nhất kinh chắn bên trong 
thứ nhất (39) và nguồn sáng đèn phanh (34) xếp chồng khi nhìn từ phía sau của xe. Kết 
cấu này cho phép có thể nhìn thấy rõ ràng đèn phanh đã bật sáng bởi thông số khác 
ngoài cường độ sáng. 
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Christoph (DE), SCHAFER, Martina (DE), KINZEL, Tom (DE), TELLER, Henrik 
(DE), SCHIROK, Hartmut (DE), KLAR, Jurgen (DE), JIMENEZ NUNEZ, Eloisa (ES)

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất oxopyridin được thế, quy trình điều chế chúng và 

thuốc chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất oxopyridin được thế, quy trình điều chế chúng, và thuốc 

chứa chúng. Các hợp chất và thuốc này là hữu hiệu để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, 
đặc biệt là các rối loạn tim mạch, tốt hơn là các rối loạn huyết khối hoặc huyết khối tắc 
mạch và bệnh phù và cả các rối loạn về mắt. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị lập thể tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị lập thể tự động dạng thấu kính với thiết kế đặc biệt 
của dãy thấu kính (góc nghiêng và khoảng cách) để tối ưu hóa chất lượng của các cảnh 
nhìn cung cấp cho người dùng. Cụ thể, sáng chế cho phép khoảng cách và các góc 
nghiêng được tối ưu hóa để đạt được các điểm ảnh 3D vuông hoặc gần vuông. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp để đưa chất xử lý vào nền và nền được xử lý bằng 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để đưa chất xử lý vào nền, phương pháp này bao gồm 

bước xử lý nền được thấm ướt trước trong hệ nước chứa chất xử lý dạng hạt rắn trong 
bình đựng kín, phương pháp xử lý này được thực hiện với tỉ lệ của dung dịch và nền 
không vượt quá 2:1. Phương pháp theo sáng chế được áp dụng để nhuộm sợi dệt ở tỷ lệ 
dung dịch nhỏ hơn hoặc bằng 1:1 và được thực hiện mà không có chất phụ gia thường 
được sử dụng với mục đích duy nhất là để đẩy mạnh sự hấp thu thuốc nhuộm bằng cách 
điều chỉnh sự tương tác điện hoặc cách khác nâng cao sự tương tác giữa nền và chất xử 
lý. Sáng chế cũng đề cập đến 1 phương pháp để loại bỏ chất xử lý còn dư sau khi đưa 
chất xử lý vào nền, phương pháp này bao gồm không nhiều hơn ba bước xử lý giặt sạch 
nền này với nước sau bước đưa chất xử lý vào nền nêu trên. Quy trình giặt sạch này đặc 
biệt nhất bao gồm quy trình hai giai đoạn gồm việc thực hiện các bước sau: bước giặt 
sạch thứ nhất nền được xử lý với nước trong bình đựng kín với tỷ lệ nước và nền không 
quá 5:1; và bước giặt sạch thứ hai nền được xử lý với nước trong bình đựng kín với tỷ lệ 
nước và nền không quá 10:1.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị tận dụng hơi nước và phương pháp tận dụng hơi nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tận dụng hơi nước (100) có cấu tạo gồm: đầu cung cấp hơi 
nước áp suất trung bình (SMH) để tiếp nhận và cung cấp hơi nước áp suất trung bình; 
đầu cung cấp hơi nước áp suất thấp (SLH) để tiếp nhận và cung cấp hơi nước áp suất 
thấp; một số bộ xử lý (10) tại đó đầu cung cấp hơi nước áp suất trung bình (SMH) và 
đầu cung cấp hơi nước áp suất thấp (SLH) lắp với nhau; bộ nén hơi nước áp suất thấp 
(SLH) tạo ra hơi nước áp suất trung bình bằng cách tăng áp suất cho hơi nước áp suất 
thấp được cung cấp từ đầu cung cấp hơi nước áp suất thấp (SLH) và cung cấp tương tự 
cho đầu cung cấp hơi nước áp suất trung bình (SMH). Hơi nước áp suất thấp được tạo 
thành trong mỗi bộ xử lý (10) được hồi vào đầu cung cấp của hơi nước áp suất thấp 
(SLH). Hơi nước áp suất thấp được hồi vào đầu cung cấp cả hơi nước áp suất thấp 
(SLH), áp suất của hơi nước tăng lên bằng áp suất của hơi nước áp suất trung bình nhờ 
bộ nén hơi nước áp suất thấp (30), được cung cấp cho bộ xử lý (10) qua đầu cung cấp 
của hơi nước áp suất trung bình (SMH). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dixyanopyridin được thế bằng alkylamin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dixyanopyridin được thế bằng 6-alkylamin có công thức 
sau và các dẫn xuất este axit amin của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều 
chế chúng. Các hợp chất này được dùng để điều trị và/hoặc phòng các bệnh, cụ thể là để 
điều trị và/hoặc phòng bệnh tim mạch. 
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2. MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 

(72) WATANABE Yasushi (JP), JOHNO Hideharu (JP), MATSUMOTO Nobuhiko (JP), 
MITADERA Jun (JP), KUBO Haruya (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải không dệt, tấm hoặc màng, tấm nhiều lớp, sản phẩm đúc và 

phương pháp sản xuất vải không dệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải không dệt chứa sợi nhựa dẻo nóng và sợi cacbon làm thành 

phần chính, có thể tạo ra các sản phẩm nhựa đúc được đúc từ vải không dệt này mà có 
khả năng đàn hồi, độ bền cơ học tốt và hình dạng đẹp, và tấm nhiều lớp chứa vải không 
dệt và lớp vải dệt mà có độ bền cơ học tốt và ít bị cong vênh. Vải không dệt bao gồm sợi 
nhựa dẻo nhiệt (A), sợi cacbon (B), nhựa dẻo nhiệt (C) có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh 
thấp hơn nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của sợi dẻo nhiệt (A), tỷ lệ thành phần của nhựa 
dẻo nhiệt (C) nằm trong khoảng từ 1 đến 50% tổng trọng lượng của thành phần sợi nhựa 
dẻo nhiệt (A) và nhựa dẻo nhiệt (C). Sáng chế cũng đề cập đến tấm nhiều lớp và phương 
pháp sản xuất vải không dệt. 
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(54) Băng dính để cố định vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng dính để cố định tạm thời vật phẩm, băng dính này bao gồm 
lớp nền (12), lớp lót (16) và lớp dính (14), trong đó lớp dính (14) chứa: chất đàn hồi mà 
chất đàn hồi này là thành phần chính; từ 50 đến 100 phần trọng lượng nhựa chính; và từ 
0,1 đến 15 phần trăm trọng lượng chất liên kết ngang, chất đàn hồi chứa từ 50 đến 80 
phần trọng lương cao su thiên nhiên và từ 20 đến 45 phần trọng lượng cao su izopen 
lỏng có ít nhất một nhóm peroxit trong phân tử, nhựa dính chứa từ 40 đến 90 phần trọng 

lượng nhựa dầu mỏ vòng béo có điểm hóa mềm 125°C hoặc cao hơn và từ 5 đến 10 
phần trọng lượng của ít nhất một nhựa được chọn từ nhóm gồm các nhựa dầu mỏ béo, 
các nhựa dầu mỏ vòng béo, các nhựa terpen, và các nhựa thông, ít nhất một nhựa có 

điểm hóa mềm thấp hơn 125°C. 
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(54) Phương pháp sản xuất liên tục để sản xuất panen hiển thị 

quang học và hệ thống sản xuất liên tục để sản xuất panen 
hiển thị quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất liên tục để sản xuất panen hiển thị quang học 
và hệ thống của nó mà có thể đạt được một cách ổn định độ chính xác liên kết cao khi 
màng quang học được liên kết với tế bào quang học. Phương pháp bao gồm bước cấp 
màng mang (12) mà trên đó màng quang học (13) được cán mỏng qua chất dính nhạy 
áp, bước gập ngược lại vào phía trong màng mang được cấp (12) và tách màng quang 
học (13) cùng với chất dính nhạy áp từ màng mang (12), bước cấp tế bào quang học (P) 
và liên kết màng quang học được tách từ màng mang (12) với tế bào quang học (P) qua 
chất dính nhạy áp, và bước kéo ngược lại phần đầu trước của màng quang học (13) tới vị 
trí phát hiện (62) dùng cho việc sắp thẳng sau khi màng mang (12) được tách cho đến 
khi phần đầu trước của màng quang học (13) đạt đến vị trí phụ trợ (61) mà nằm trước vị 
trí phát hiện (62) theo bước tách. 
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(54) Thiết bị đo điện áp 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đo điện áp có thể đo không tiếp xúc điện áp một chiều của mục 
tiêu đo. Thiết bị đo điện áp bao gồm: khối điện môi (2) được bố trí sao cho có thể hướng 
về vật dẫn (1) của mục tiêu đo; điện cực (3) được bố trí trên khối điện môi; tụ điện (4) 
khi được nối với điện cực sẽ có điện thế có mối tương quan một-một với điện thế của 
điện cực; và bộ chuyển mạch (5) được bố trí sao cho có thể nối điện cực với tụ điện, và 
khi ngắt kết nối giữa điện cực với tụ điện thì cho phép điện áp giữa các bản tụ điện được 
xuất ra. 
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(54) Thiết bị kiểm tra đầu in của máy in di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra đầu in của máy in di động cho 
phép kiểm tra chắc chắn đầu in (đầu in nhiệt 22) trước khi máy in di động được dịch 
chuyển đến một vị trí khác để loại trừ trở ngại do vấn đề của đầu in gây bất lợi cho hoạt 
động in. Việc kiểm tra đầu in (22) tập trung vào việc phát hiện tình trạng sạc đối với pin 
sạc (8) hoặc phát hiện sự kết nối hoặc ngắt kết nối của bộ nguồn thích ứng AC (31) vào 
và ra khỏi máy in di động. Thiết bị theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, bao gồm bộ đầu cuối 
kết nối thích ứng (10) được tạo cấu hình để nối với bộ nguồn thích ứng AC (31) nối với 
nguồn điện ngoài và để sạc pin sạc (8), và bộ điều khiển (13) phát hiện sự kết nối và 
ngắt kết nối của bộ nguồn thích ứng (31) với bộ đầu cuối kết nối thích ứng (10), trong 
đó bộ điều khiển (13) kiểm tra các chi tiết làm nóng của đầu in (22) khi phát hiện rằng 
bộ nguồn thích ứng (31) đã được kéo ra khỏi bộ đầu cuối kết nối thích ứng (10). 
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(54) Cơ cấu khóa vỏ máy in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khóa vỏ máy in có số lượng các bộ phận giảm và có thể 
được lắp trong một không gian nhỏ. Sáng chế đạt được bằng cách làm đơn giản hóa cơ 
cấu đầu in (đầu in nhiệt (13)), cơ cấu khóa vỏ (27) có liên quan đến việc mở và đóng 
của nắp đóng và mở (3), và cơ cấu tản nhiệt đối với đầu in (13). Cơ cấu khóa vỏ (27) 
được tạo ra có vai trò như một tấm tản nhiệt thông thường, cơ cấu khóa vỏ (27) này gồm 
có nắp đóng và mở (3) để đóng và mở đối với khung bảo vệ máy in (2), đầu in (13) có 
khả năng in lên giấy in (khối nhãn liên tục (4)), trục cuốn giấy (14) có khả năng đưa 
giấy in (4) vào bằng cách kẹp giấy in (4) ở giữa trục cuốn giấy (14) và đầu in (13), cơ 
cấu khóa vỏ (27) khiến đầu in (13) tiếp xúc và tách ra khỏi trục cuốn giấy (14) bằng 
cách lần lượt gài vào và nhả ra khỏi trục cuốn giấy (14). Đầu in (13) được gắn lên khóa 
vỏ (27), và khóa vỏ (27) có khả năng tản nhiệt sinh ra từ đầu in (13). 
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(30) 2013-063676         26.03.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2015 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064 (JP) 
(72) OBARA Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Máy in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy in theo một phương án bao gồm: thân máy in bao gồm phần 
cung cấp mà giữ quay được bộ phận tấm dạng cuộn; nắp mở và đóng được cấu hình để 
mở và đóng đối với thân máy in; một đầu nhiệt được bố trí trên thân máy in, đầu nhiệt 
được cấu hình để in trên bộ phận tấm; một trục ép giấy được bố trí trên nắp mở và đóng, 
trục ép giấy được đặt ở vị trí đối diện với đầu nhiệt và bộ phận tấm tiếp liệu trong một 
cấu hình đóng; và một trục ép giấy có cơ cấu giữ được cấu hình để đảm bảo có thể gắn 
và tách trục ép giấy với nắp mở và đóng. Trục ép giấy giữ cơ cấu bao gồm một tấm đỡ 
cuộn nhãn mà dẫn hướng quay được bộ phận tấm dạng cuộn trong phần cung cấp. Tấm 
đỡ cuốn nhãn bao gồm một bề mặt cắt ngang có dạng hình vòng cung. 
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(11) 45291 
(21) 1-2015-04102 (51) 7 B41J  11/70,  15/04 

(22) 25.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2013/084730          25.12.2013 (87) WO2014/155880 02.10.2014 
(30) 2013-063674          26.03.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2015 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064 (JP) 
(72) OBARA Takeshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Máy in có dụng cụ cắt giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy in có dụng cụ cắt giấy, trong đó có một bộ phận kép được 
dùng như nút bấm mở (30) để mở nắp đóng và mở (3) và dùng như dụng cụ cắt bằng tay 
để cắt giấy in (khối nhãn liên tục 4), nhờ đó có thể tạo ra máy in nhỏ gọn và có trọng 
lượng nhẹ với số lượng các thành phần cấu thành giảm. Máy in theo sáng chế được tạo 
ra bằng cách tập trung thực hiện việc tích hợp nút bấm mở (30) và dụng cụ cắt bằng tay 
với nhau. Theo sáng chế, dụng cụ cắt giấy dùng cho máy in bao gồm: trục cuốn giấy 
(24) được tạo cấu hình để đưa giấy in vào bằng cách quay trong khi kẹp giấy in ở giữa 
trục cuốn giấy (24) và đầu in (23) (đầu in nhiệt 23), và một nút bấm mở (30) được vận 
hành sao cho trục cuốn giấy (24) và đầu in (23) được đặt cách nhau một khoảng. Nút 
bấm mở (30) được bố trí hướng về miệng xả giấy (46) của giấy in (4) được in bởi đầu in 
(23), và nút bấm mở (30) bao gồm đầu dụng cụ cắt giấy (39) được bố trí ở đầu thấp của 
nút bấm mở (30). 
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(11) 45292 
(21) 1-2015-04123 (51) 7 C10G  45/58 

(22) 26.03.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/058598          26.03.2014 (87) WO2014/157368 A1 02.10.2014 
(30) 2013-074792          29.03.2013      JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) HAYASAKA Kazuaki (JP), WADA Yasushi (JP), IWAMA Marie (JP), TAKAHAMA 

Koshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu nền dầu bôi trơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn, bao gồm bước thứ nhất, 
tiến hành phân tích 13C-NMR đối với dầu cần được xử lý, và chọn dầu cần được xử lý 
trên cơ sở giá trị thu được bằng cách lấy giá trị tích phân của đỉnh được quy cho nguyên 
tử cacbon bậc ba chia cho giá trị tích phân của tất cả các đỉnh ở 0 đến 50ppm, giá trị thu 
được bằng cách lấy giá trị tích phân của đỉnh được quy cho nguyên tử cacbon tạo thành 
mạch hydrocacbon chính chia cho giá trị tích phân của tất cả các đỉnh ở 0 đến 50ppm, 
và giá trị thu được bằng cách lấy giá trị tích phân của đỉnh được quy cho CH3 mạch 
nhánh liên kết với nguyên tử cacbon thứ năm hoặc nguyên tử cacbon ở phía bên trong 
của nó tính từ nguyên tử cacbon kết thúc trong mạch hydrocacbon chính chia cho giá trị 
tích phân của tất cả các đỉnh ở 10 đến 25ppm, trong quang phổ 13C-NMR thu được, và 
bước thứ hai, thu lấy dầu được tách sáp bằng cách tách sáp đồng phân hóa cho dầu được 
xử lý được chọn ở bước thứ nhất. 
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(72) NISHINO Kazumi (JP), KINO Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dệt bít tất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt vải dệt trong đó hướng mũi khâu ở mặt bên của 
mũi chân vuông góc với hướng mũi khâu ở mặt bên của lòng bàn chân bằng cách sử 
dụng máy dệt phẳng. Mũi khâu vòng (8) trong đó phần bao (3) liên tục được vắt bên trái 
và bên phải của phần lòng bàn chân (4) được tạo thành ở phần lòng bàn chân (4) trong 
khi di chuyển đường khâu của giường kim sau, mà tạo thành một phần của phần mũi 
(2), về một hướng (phải) của khổ rộng của vải dệt. Ngoài ra, phần bao ba chiều (3) được 
tạo thành bằng cách thực hiện một bước dệt kim hẹp trong khi tạo ra mũi khâu mới theo 
sau đường khâu của giường kim trước (FB) của phần mũi chân (2), đường khâu của 
giường kim sau của phần mũi chân (2) trong đó mũi khâu vòng (8) ở mặt bên trái (12) 
và mặt bên phải (13) của phần lòng bàn chân (4) được tạo ra trong khi di chuyển về bên 
phải, và hàng mũi khâu của mũi khâu vòng (8) và cũng tạo nên hàng dệt kim mới. 
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(72) KIM, Geunyong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nhiều giao diện lập trình ứng 

dụng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API: 

Application Programming Interface) bằng máy chủ API. Phương pháp này bao gồm các 

bước: thu thông báo yêu cầu giao diện API thứ nhất từ thiết bị đầu cuối, thông báo yêu 
cầu này chứa thông tin về một hoặc nhiều giao diện API thứ hai liên quan đen giao diện 
API thứ nhất, xác định một hoặc nhiều giao diện API thứ hai bằng cách phân tích thông 
tin, tìm kiếm dữ liệu kết quả của giao diện API thứ nhất và một hoặc nhiều giao diện 
API thứ hai trong cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu kết quả của một hoặc nhiều giao diện 
API thứ hai, và truyền thông báo trả lời chứa dữ liệu kết quả của giao diện API thứ nhất 
đến thiết bị đầu cuối. 
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(72) KATO Shinichiro (JP), OGAWA Sumitaka (JP), TAKAHASHI Hideo  (JP), HATAI 

Ayako  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bảo vệ bộ cảm biến tốc độ bánh xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bảo vệ bộ cảm biến tốc độ bánh xe trong xe có vòng xung 
(24, 41) quay cùng với bánh xe (WF, WR), bộ cảm biến tốc độ bánh xe (26, 43) có phần 
dò (26a, 43a) nằm sát với vòng xung (24), và giá treo (23) cố định bộ cảm biến tốc độ 
bánh xe, thành bảo vệ dạng ống (35) bao quanh phần dò (26a) được tạo trên giá treo 
(23) sao cho một phần đầu, ở phía vòng xung (24), của thành bảo vệ (35) nằm gần hơn 
với vòng xung (24) so với phần dò (26a) của bộ cảm biến tốc độ bánh xe (26). Điều này 
cho phép bộ cảm biến tốc độ bánh xe được bảo vệ mà không cần bổ sung bộ phận cấu 
thành riêng biệt. 
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(72) YOSHIDA Hiroshi (JP), HOSHI Masahiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cấp nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp nhiên liệu, trong đó động cơ điện và bơm nhiên liệu 
được chứa trong vỏ chứa bơm, vỏ chứa bơm này có cửa hút nối với bộ lọc hút, cửa xả và 
lỗ khử khí, và đường dẫn xả hơi để nối thông giữa lỗ khử khí và phần pha khí bên trong 
bình chứa nhiên liệu. Trong đó, bộ lọc hút (41) bao gồm: chất liệu lọc dạng túi (42); 
phần ống nối (44) có một đầu nối thông với cửa hút (13) và ở phần đầu kia có phần dẫn 
ra (43) mở ra bên trong chất liệu lọc (42); phần gờ (45) được tạo ra ở phần đầu kia của 
phần ống nối (44) và được tạo đế nối với chất liệu lọc (42) khiến cho ít nhất một phần 
của nó được bố trí bên trong chất liệu lọc (42); và các phần bảo vệ (46, 55) để hạn chế 
sự dịch chuyển về phía phần dẫn ra (43) của một phần chất liệu lọc (42), nằm đối diện 
với phần dẫn ra (43), để không vượt quá lượng định trước và nhô ra từ phần gờ (45) về 
phía bên trong chất liệu lọc (42) trong khi cho phép nhiên liệu chảy từ bên trong chất 
liệu lọc (42) về phía phần ống nối (44). Cơ cấu cấp nhiên liệu này hạn chế xuất hiện sự 
thay đổi đột ngột về hoạt động của động cơ ngay cả khi xảy ra tắc nghẽn ở bộ lọc hút. 
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20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Jeongki (KR), CHO, Hangyu (KR), CHOI, Jinsoo (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và máy trạm để thu tín hiệu trong hệ thống 

mạng cục bộ (LAN) vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu tín hiệu từ AP (Access Point - điểm truy cập) bằng 

STA (Station - máy trạm) trong hệ thống truyền thông vô tuyến, phương pháp bao gồm 
các bước: thu phần tử RPS (raw parameter set - tập thông số thô) bao gồm trường cấp 
phát RAW (restricted access window - cửa sổ truy cập bị giới hạn); và nhận dạng, trong 
trường cấp phát RAW, thông tin thứ nhất biểu thị việc liệu trường cấp phát RAW có liên 
quan đến RAW theo chu kỳ hay không và thông tin thứ hai biểu thị việc liệu trường cấp 
phát RAW có liên quan đến việc quản lý điện điểm truy cập (AP power management - 
AP PM) hay không, trong đó STA chỉ có thể thu thông tin liên quan đến quãng thời gian 
của RAW trong các trường con không phải là trường con bao gồm thông tin thứ nhất và 
thông tin thứ hai khi RAW liên quan đến AP PM. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Jeongki (KR), CHO, Hangyu (KR), CHOI, Jinsoo (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và máy trạm thực hiện truy cập trong hệ thống 

mạng cục bộ (LAN) vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truy cập môi trường bởi STA (station - máy trạm) trong 

hệ thống mạng cục bộ vô tuyến, bao gồm các bước: thu khung định trước bao gồm nhãn 
thời gian; nhận dạng trường chỉ định RAW (restricted access window - cửa sổ truy cập 
giới hạn) có trong khung định trước; và thực hiện truy cập trong khe được xác định dựa 
vào trường con của trường chỉ định RAW khi STA thuộc về RAW gắn với trường cấp 
phát RAW, trong đó việc STA có thuộc về RAW hay không được xác định bởi việc AID 
(association identifier - ID liên kết) của STA có nằm trong khoảng AID hay không và 
trường chỉ định RAW bao gồm trường con biểu thị việc liệu khoảng AID có được xác 
định bởi ảnh nhị phân TIM (traffic indication map - bản đồ biểu thị lưu lượng) hay 
không. 
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(11) 45299 
(21) 1-2015-04171 (51) 7 B62M  7/02, B62J  15/00,  99/00, 

F01P  11/00 
(22) 30.10.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-239514 27.11.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Tomoya AMARI (JP), Naoki OKADA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bình chứa dự phòng dùng cho xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất bình chứa dự phòng dùng cho xe kiểu yên ngựa, có khả năng hạn chế 
chắc chắn sự rò rỉ của nước làm mát, từ phần mở ra môi trường bên ngoài được tạo ra 
trên bình chứa dự phòng, ngay cả khi cụm động lực lắc được theo chiều thẳng đứng. 
Bình chứa dự phòng dùng cho xe kiểu yên ngựa (1) theo sáng chế bao gồm cụm động 
lực (3) được đỡ lắc được theo chiều thẳng đứng trên khung thân xe (2). Trong bình chứa 
dự phòng dùng cho xe kiểu yên ngựa (1), cụm động lực (3) có các cơ cấu truyền động 
lực (51, 52) được bố trí ở một phía bên theo chiều rộng của xe, và cũng được trang bị 
bình chứa nước làm mát dự phòng (9) được bố trí ở phía kia theo chiều rộng của xe, và 
bình chứa dự phòng (9) bao gồm hai bình, là bình trên (9A) và bình dưới (9B), có cửa 
nạp nước (91) và phần (92) mở ra môi trường bên ngoài được tạo ra trên bình trên (9A) 
ở một phía bên của bình chứa dự phòng (9) theo chiều dọc, và được trang bị phần nối 
thông (93) được bố trí ở phía kia theo chiều dọc và cho phép bình trên (9A) và bình dưới 
(9B) nối thông với nhau. 
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(11) 45300 
(21) 1-2015-04197 (51) 7 H04W  74/08,  84/12 

(22) 27.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/KR2013/012256      27.12.2013 (87) WO2014/168321 A1 16.10.2014 
(30) 61/809,902           09.04.2013      US 

61/845,383           12.07.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Jeongki (KR), CHO, Hangyu (KR), CHOI, Jinsoo  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và máy trạm thực hiện truy cập trong hệ thống 

mạng cục bộ vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cho phép STA (station - trạm) thực hiện truy cập môi 

trường trong hệ thống truyền thông vô tuyến, phương pháp thực hiện truy cập theo sáng 
chế bao gồm các bước: thu khung bao gồm thành phần RPS (Parameter Set - tập thông 
số); kiểm tra trường chỉ định RAW (restricted access window - cửa sổ truy cập bị giới 
hạn) trong thành phần RPS; và thực hiện truy cập dựa vào thời gian bắt đầu RAW khi 
STA tương ứng với nhóm RAW liên quan đến trường chỉ định RAW, trong đó thời gian 
bắt đầu RAW thu được dựa vào trường con biểu thị thời gian bắt đầu, và trường con biểu 
thị thời gian bắt đầu biểu thị việc liệu trường con thời gian bắt đầu RAW biểu thị thời 
gian bắt đầu RAW có trong trường chỉ định RAW hay không. 
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(11) 45301 
(21) 1-2015-04199 (51) 7 C07D  498/14,  471/04,  471/14,  

471/22,  487/04 
(62) 1-2015-02321   
(22) 19.12.2013 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/US2013/076367    19.12.2013 (87) WO2014/100323 26.06.2014 
(30) 61/745,375         21.12.2012     US 

61/788,397         15.03.2013     US 
61/845,803         12.07.2013     US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2015 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) JIN, Haolun  (US), LAZERWITH, Scott, E.  (US), MARTIN, Teresa, Alejandra, Trejo 

(US), BACON, Elizabeth, M.  (US), COTTELL, Jeromy, J. (US), CAI, Zhenhong, R. 
(US), PYUN, Hyung-Jung  (US), MORGANELLI, Philip, Anthony  (US), JI, Mingzhe  
(US), TAYLOR, James, G. (US), CHEN, Xiaowu  (US), MISH, Michael, R.  (US), 
DESAI, Manoj, C.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất carbamoylpyridon đa vòng và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) được dùng để điều trị sự lây nhiễm virut 

gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), chất đồng phân lập thể và muối dược dụng của 
chúng: 

 

 
 
trong đó, R1, X, W, Y1, Y2, Z1, và Z4 là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế 
cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 45302 
(21) 1-2015-04203 (51) 7 H04W  76/02 

(22) 29.10.2012 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/CN2012/083692      29.10.2012 (87) WO2014/067053 08.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2015 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 

(72) LI, Guoqing (CN), JIN, Zhihao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đầu cuối để thiết lập kết nối truyền 

thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đầu cuối để thiết lập kết nối truyền thông. 

Phương pháp kết nối truyền thông này bao gồm các bước: trao đổi, bởi thiết bị đầu cuối 
thứ nhất, thông tin cấu hình kết nối không dây điểm - điểm (Wi-fi Direct) với thiết bị 
đầu cuối thứ hai qua kết nối giao tiếp trường gần (NFC) giữa thiết bị đầu cuối thứ nhất 
và thiết bị đầu cuối thứ hai, trong đó thông tin cấu hình Wi-fi Direct được trao đổi bao 
gồm thông tin nhóm của thiết bị đầu cuối thứ nhất hoặc thiết bị đầu cuối thứ hai; và thiết 
lập kết nối Wi-fi Direct giữa thiết bị đầu cuối thứ nhất và thiết bị đầu cuối thứ hai theo 
thông tin cấu hình Wi-fi Direct được trao đổi. Giải pháp theo sáng chế có thể đơn giản 
hóa tiến trình thiết lập kết nối Wi-fi Direct, để hai thiết bị đầu cuối có thể thiết lập kết 
nối Wi-fi Direct trong phạm vi giao tiếp NFC.  
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(11) 45303 
(21) 1-2015-04268 (51) 7 A61K  31/519, A61P  35/00, A61K  

31/18,  31/277,  31/52 
(22) 04.04.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/EP2014/056768     04.04.2014 (87) WO2014/166820 16.10.2014 
(30) 13162710.1          08.04.2013      EP 

13184240.3          13.09.2013      EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) LIU, Ningshu (DE), HAIKE, Katja (DE), PAUL, Juliane (DE), WENGNER, Antje 

Margret (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm kết hợp chứa chứa hợp chất 2,3-dihydroimidazo[1,2-

c]quinazolin được thế và dược phẩm chứa chế phẩm kết hợp 
này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp chứa a) hợp chất 2,3-dihydroimidazo[1,2- 
c]quinazolin và b) một hoặc nhiều hoạt chất khác. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm 
chứa chế phẩm kết hợp chứa a) hợp chất 2,3-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin và b) một 
hoặc nhiều hoạt chất khác. Chế phẩm và dược phẩm theo sáng chế là hữu ích để điều trị 
u lympho không phải dạng Hodgkin (NHL), cụ thể là u lympho không phải dạng 
Hodgkin (NHL) thế hệ một, thế hệ hai, hồi quy, tái phát, diễn tiến chậm hoặc tăng triển, 
cụ thể là u lympho thể nang (FL), bệnh bạch cầu lympho bào mạn tính (CLL), u lympho 
vùng rìa (MZL), u lympho tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL), u lympho tế bào vỏ (MCL), u 
lympho chuyển dạng (TL), hoặc u lympho tế bào T ngoại vi (PTCL). 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2867 
(21) 2-2014-00030 (51) 7 B62D  25/04 

(22) 12.02.2014 (43) 25.12.2015 
(75) 1. DATUK SERI M. KAYVEAS  (MY) 

74, Jalan Rotan, Kampong Attap 50460, Kuala Lumpur, Malaysia 
2. LEE KA LET @ LEE KA LAT  (MY) 
74, Jalan Rotan, Kampong Attap 50460, Kuala Lumpur, Malaysia 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu khắc phục điểm mù của trụ đỡ chữ A của xe ô tô 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu để khắc phục điểm mù của trụ đỡ chữ A của ô tô 
được làm bằng vật liệu trong suốt có cùng kích thước và hình dạng với trụ đỡ này. Theo 
một phương án khác, cơ cấu để khắc phục điểm mù của trụ đỡ chữ A của ô tô có camera 
được lắp nhô ra bên ngoài trụ đỡ để thu thập ảnh thực của điểm mù và màn hình tinh thể 
lỏng có cùng kích thước và hình dạng để biểu diễn ảnh. 
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(11) 2868 
(21) 2-2014-00141 (51) 7 G06K 1/00 

(22) 28.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Trần Khánh (VN), Nguyễn Thanh Tùng (VN), Ngô Chấn Nam (VN) 
(54) Phương pháp bảo vệ bản quyền số cho học liệu MP4 trong đào 

tạo trực tuyến bằng kỹ thuật thuỷ vân số 
  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, chuyên ngành hệ thống thông tin, 

đề cập đến một phương pháp bảo vệ bản quyền số cho học liệu viđeo MP4 trong đào tạo 
trực tuyến bằng kỹ thuật thủy vân số. Mục đích chính là hỗ trợ đơn vị đào tạo trực tuyến 
nhúng và rút trích thông tin bản quyền để bảo vệ bản quyền số khi phân phối học liệu 
MP4. Ngoài ra, mỗi học liệu được phân phối có kèm theo thông tin của người sử dụng 
(định danh, thời điểm truy cập/tải về) để xác minh nguồn tái phân phối trái phép khi cần 
thiết. Giải pháp hữu ích đưa ra một phương pháp để triển khai và tích hợp hệ thống bảo 
vệ bản quyền số cho viđeo MP4 trong hệ thống đào tạo trực tuyến để đạt mục đích trên.  
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(11) 2869 
(21) 2-2014-00142 (51) 7 G06K 9/00, 9/62, 9/52 

(22) 28.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Trần Khánh (VN), Trương Quang Hải (VN), Huỳnh Văn Quốc Phương (VN) 
(54) Phương pháp tăng độ an toàn tài khoản ATM bằng việc xác 

thực và bảo vệ đặc trưng gương mặt, giọng nói thông qua 
thiết bị di động. 

  (57)     Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, đề cập đến phương pháp tăng độ an 
toàn tài khoản ATM bằng việc xác thực và bảo vệ đặc trưng gương mặt, giọng nói thông 
qua thiết bị di động. Phương pháp này bao gồm các bước: rút trích véctơ đặc trưng sinh 
trắc từ mẫu người dùng, kết hợp với véctơ ngẫu nhiên và đưa vào mạng nơ-ron nhân tạo 
để huấn luyện; lượng tử hóa giá trị đầu ra của mạng nơ-ron để chuyển sang miền trị rời 
rạc; các giá trị sau khi lượng tử hóa sẽ được đưa vào khối chức năng đặc trưng bảo mật 
để tạo ra các thông tin trợ giúp có tác dụng hồi phục lại mẫu đăng ký trong quá trình xác 
thực.  
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(11) 2870 
(21) 2-2014-00143 (51) 7 B62J  3/00 

(22) 30.05.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2014 
(71) SMARTCHIP MICROELECTRONICS CORP.  (TW) 

6F., No.665, Bannan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Cheng-Tsung Tsai (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị định vị xe mô tô 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị định vị xe mô tô bao gồm thân xe mô tô có môđun 
truyền thông trường gần (môđun NFC), và thiết bị cầm tay thông minh có môđun NFC. 
Khi môđun NFC được bố trí trên thiết bị cầm tay thông minh cảm biến và kết hợp với 
môđun NFC, môđun kết nối dữ liệu không dây của thiết bị cầm tay thông minh kết nối 
với môđun kết nối dữ liệu không dây ở thân xe mô tô. Bằng cách đó, người sử dụng có 
thể thao tác môđun giao tiếp ứng dụng được bố trí trên thiết bị cầm tay thông minh để 
điều khiển thân xe mô tô phát ra âm thanh hoặc ánh sáng để định vị thân xe mô tô. 
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(11) 2871 
(21) 2-2014-00155 (51) 7 A41G 3/00, 5/00 

(22) 10.06.2014 (43) 25.12.2015 
(75) Nguyễn Văn Thảo  (VN) 

219/53 Trần Văn Đang, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Phương pháp nối tóc bằng sợi thủy tinh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp nối tóc bằng sợi thủy tinh bao gồm các bước: 
làm ẩm phần tóc gốc cần nối; tạo mối nối; buộc mối nối bằng sợi thủy tinh; và cắt phần 
tóc nối thừa còn lại trên mối nối. Phương pháp nối tóc này không sử dụng keo dính và 
không gặp khó khăn khi cần thay đổi kiểu tóc.  
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(11) 2872 
(21) 2-2014-00161 (51) 7 A43D  
(22) 12.06.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2014 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy hoạt hóa mũ giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy hoạt hoá mũ giày bao gồm đế (1), các thiết bị 
gia nhiệt (2), các quạt (4) và các thiết bị định vị (5). Đế (1) được tạo ra có các cửa 
thoát không khí (131) và có các ngăn gia nhiệt riêng rẽ (13) trong đó mà lần lượt 
nối thông với các cửa thoát không khí (131). Đế (1) còn có nhiều cửa cấp không 
khí (132) lần lượt nối thông với các ngăn gia nhiệt (13). Mỗi thiết bị gia nhiệt (2) 
được bố trí trong mỗi ngăn gia nhiệt tương ứng (13). Mỗi quạt (4) được bố trí để 
hút không khí môi trường vào trong ngăn gia nhiệt (13) tương ứng thông qua cửa 
cấp không khí (132) tương ứng. Mỗi thiết bị định vị (5) bao gồm khuôn mẫu (51) 
đục lỗ che theo cách mở được cửa thoát không khí (131) tương ứng. Không khí 
được hút vào mỗi ngăn gia nhiệt (13) được gia nhiệt bởi thiết bị gia nhiệt (2) 
tương ứng và đi ra khỏi khuôn mẫu (51) tương ứng để gia nhiệt vật liệu làm mũ 
giày đặt trên khuôn mẫu (51). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2873 
(21) 2-2014-00186 (51) 7 C12N  5/00,  5/07 

(22) 07.07.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2014 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Quy trình tách huyết tương giàu tiểu cầu và tế bào đơn nhân 

từ cùng một mẫu máu cuống rốn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tách huyết tương giàu tiểu cầu và tế bào 

đơn nhân từ cùng một mẫu máu cuống rốn. Giải pháp này đã nêu ra hai quy trình 
có thể thu nhận cùng lúc huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và tế bào đơn nhân 
(MNC) từ cùng một mẫu máu cuống rốn. Trong quy trình đầu tiên, MNC và PRP 
được thu nhận trong cùng một lần li tâm để thu hỗn hợp PRP và MNC trước, sau 

đó tách riêng MNC và PRP bằng li tâm ở bước sau. ở quy trình thứ hai, MNC và 
PRP được tách riêng bằng cách li tâm ở bước đầu tiên, sau đó MNC được tách ra 
từ các tế bào khác trong máu. 
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(11) 2874 
(21) 2-2014-00253 (51) 7 E03C 1/308 

(22) 22.09.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2014 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Hệ thống thiết bị nạo vét bùn thải cống và hố ga thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị nạo vét bùn thải cống và hố ga thoát nước bao 
gồm hai động cơ (1) được đặt cố định ở hai hố ga của đoạn cống thoát nước cần nạo vét, 
khi động cơ thứ nhất kéo thì động cơ thứ hai nhả cáp và ngược lại khi động cơ thứ hai 
kéo thì động cơ thứ nhất nhả cáp truyền chuyển động cho xe kéo bùn (4) thông qua dây 
cáp (7), dây cáp được vòng qua máng trượt (2) rồi luồn qua con lăn (3) và gắn vào xe 
kéo bùn (4) bằng vòng móc, trong xe kéo bùn (4) có gắn hộp chứa bùn (5), khi dây cáp 
(7) chuyển động kéo theo xe kéo bùn (4) có gắn hộp chứa bùn (5) di chuyển qua lại 
trong lòng cống để thu gom bùn thải. 
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(11) 2875 
(21) 2-2014-00287 (51) 7 E02D 29/12, H02G 1/06 

(22) 27.10.2014 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2014 
(75) 1. Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2. Công ty cổ phần SBTECH  (VN) 
Số 10, ngõ 49, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

3. Vũ Văn Thành  (VN) 
Số 10, ngõ 49, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Hố ga điện bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn lắp ghép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hố ga điện bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn lắp ghép sử dụng 

hệ liên kết lắp ghép đồng bộ trong xây dựng, hố ga này bao gồm: cổ ga, thân ga, tấm 
đệm cao độ, bản kê nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp ghép chống đẩy, chống trượt đảm bảo 
hệ liên kết chống đứt gãy, sụt lún cục bộ... được đúc sẵn lắp ghép với các kích thước, 
hình dạng thay đổi theo từng điều kiện yêu cầu kỹ thuật của công trình sử dụng với các 
bố cục: hình khối, kiểu dáng và đường nét khác nhau (hình chữ nhật, hình vuông, hình 
thang...). 
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(11) 2876 
(21) 2-2014-00297 (51) 7 A63B  41/08 

(22) 07.11.2014 (43) 25.12.2015 
(30) 14/291,206 30.05.2014 US 
(75) ANDREW WANG  (TW) 

9F., No. 167, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất quả bóng rổ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp sản xuất quả bóng rổ cho phép sản xuất nhanh 
chóng và đảm bảo độ khít cao giữa các lớp của quả bóng rổ, phương pháp này bao gồm 
các công đoạn: tạo ra khuôn chân không có hai nửa khuôn; đặt một lớp bọc phía trong 
vào các nửa khuôn; đặt ruột bóng được bọc vải vào một trong các nửa khuôn; đóng các 
nửa khuôn và tạo ra trạng thái chân không trong khoảng trống giữa các nửa khuôn để 
tạo ra trạng thái hút chân không nhằm làm cho lớp bọc phía trong gắn chặt vào ruột 
bóng được bọc vải, nhờ đó tạo ra ruột bóng giữa; đặt một lớp bề mặt vào các nửa khuôn; 
đặt ruột bóng giữa vào một trong các nửa khuôn; đóng các nửa khuôn và tạo ra trạng 
thái hút chân không trong khoảng trống một lần nữa để làm cho lớp bề mặt được gắn 
chặt vào ruột bóng giữa, nhờ đó tạo ra bán thành phẩm; đặt bán thành phẩm này vào 
khuôn lưu hóa để gia nhiệt và lưu hóa; và thu được quả bóng rổ thành phẩm. 
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(11) 2877 
(21) 2-2015-00069 (51) 7 H02K 21/24 

(22) 30.03.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(75) 1. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Phong  (VN) 

Ký túc xá sinh viên Đại Phong, tổ dân phố 15, Bắc Lý, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

2. Phạm Xuân Thái  (VN) 
Ký túc xá sinh viên Đại Phong, tổ dân phố 15, Bắc Lý, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

(54) Máy phát điện mỏng có đĩa stato kẹp giữa hai đĩa roto bằng 
nam châm vĩnh cửu đất hiếm có dạng đĩa phẳng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy phát điện mỏng có đĩa stato kẹp giữa hai đĩa roto 
bằng nam châm vĩnh cửu đất hiếm có dạng đĩa phẳng bao gồm: cụm đế để gắn trục quay 
vào cụm đế này một cách chắc chắn; roto gồm có hai đĩa được làm từ nam châm vĩnh 
cửu đất hiếm NdFeB, trong đó các khối nam châm có cấu tạo hình chữ nhật được đặt 
dọc theo hướng kính từ tâm đĩa; stato có dạng đĩa tròn được bố trí kẹp giữa hai đĩa roto 
gồm có chín cuộn dây, trong đó từng ba cuộn dây một được đặt đối xứng nhau để tạo 
thành một pha; trục quay được lắp theo phương thẳng đứng bằng hai ổ bi nối với trục 
của tuabin gió, khi trục quay được dẫn động quay, kéo theo hai đĩa roto quay, đĩa stato 
đứng yên tạo ra sự chuyển động tương đối giữa roto và stato sinh ra dòng điện ba pha. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
531 

(11) 2878 
(21) 2-2015-00098 (51) 7 A47L 15/00 

(22) 23.04.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lại Tiến Thắng (VN), Lê Thanh Sơn  (VN) 
(54) Máy rửa chén bằng sóng siêu âm được thiết kế theo dạng mô-

đun 
  (57)     Giải pháp đề cập đến máy rửa chén bằng sóng siêu âm. Máy này bao gồm môđun khung 

vỏ máy gồm đầu phát sóng siêu âm, bo mạch điều khiển hệ thống phát sóng siêu âm; 
môđun hệ thống ngoại vi gồm hệ thống băng tải thu gom các chất không tan, hệ thống 
cấp nước, thiết bị bơm nước và bộ phận sấy khô sau khi rửa; môđun hệ thống điều khiển 
và màn hình tinh thể lỏng để hiển thị các thông số trạng thái. 
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(11) 2879 
(21) 2-2015-00110 (51) 7 D06B 1/00 

(22) 27.04.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 201420313975.5 12.06.2014    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No. 89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy nhuộm vải có băng chuyền dẫn động 

  (57)     Giải pháp đề cập đến máy nhuộm vải có băng dẫn động có phần đuôi và phần trước, với 
thiết kế một bình chứa ẩn bên trong máy hoặc lộ ra bên ngoài để tiện cho việc hứng 
thuốc nhuộm bị rơi ra từ phần đuôi của ống nhuộm. Ngoài ra, có thể lắp đặt tách rời một 
bộ phận trao đổi nhiệt hoặc một quá trình sàng lọc bên trong bình chứa tuỳ theo yêu cầu 
sử dụng; hoặc cùng có thể lắp đặt đồng thời một bộ phận trao đổi nhiệt và một quá trình 
sàng lọc giúp thuốc nhuộm trao đối nhiệt và đơn giản cơ cấu máy nhuộm. 
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(11) 2880 
(21) 2-2015-00135 (51) 7 H04B  003/23 

(22) 21.05.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 103209193 26.05.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2015 
(75) CHIEN-TE CHEN  (TW) 

No. 16, ln. 232, Wenzhong st., Fengshan dist., Kaohsiung city, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị loại bỏ sóng hài trong hệ thống điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị loại bỏ sóng hài trong hệ thống điện. Thiết bị này bao gồm 
các tấm thép silic xếp chồng. Độ dày của tấm thép silic là từ 0,27mm đến 0,35mm, tỉ 

khối 7,65kg/dm3, điện trở suất (46-50).m, tổn hao sắt không quá 1,4W/kg và mật độ từ 

thông không nhỏ hơn 1,8T. Thiết bị này gồm có đầu vào ba pha và đầu ra ba pha. Nhiều 
cực đầu ra để điều chỉnh tăng hoặc giảm điện áp trong khoảng từ 3% đến 9% tương ứng 
được tạo ra ở phần thứ cấp mỗi pha của thiết bị loại bỏ sóng hài sau khi điện áp được 
đưa vào phần sơ cấp mỗi pha. Theo cách đó, tải được cung cấp điện áp ổn định và sóng 
hài trong toàn bộ hệ thống được triệt tiêu hiệu quả. Hiệu suất truyền tải điện cũng được 
cải thiện và tỉ lệ hỏng hóc của thiết bị tiêu thụ điện được giảm bớt. 
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(11) 2881 
(21) 2-2015-00165 (51) 7 A61F 13/15 

(22) 17.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-125895 19.06.2014    JP 

2014-132138 27.06.2014    JP 
2014-161696 07.08.2014    JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2015 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP). 
(72) UCHIDA Akifumi (JP), SUZUKI Youichi (JP), YAMAMOTO Ryoichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu mặc vào (1) có một cặp đường nối 
phía bên (4) mỗi đường có phần được bịt kín không chắc chắn (42) được đặt vào giữa 
theo chiều thẳng đứng giữa các phần được bịt kín (41) và (43). Phần mặt trước (A) và 
phần mặt sau (B) của vật dụng (1) mỗi phần có bộ phận đàn hồi (24) kéo dài theo hướng 
vòng tròn của phần đai vào cơ thể hình trụ (D). Một hoặc cả hai phần phía trước và phía 
sau có vùng ứng suất co giãn thấp (D1) hoặc (D3) và vùng ứng suất co giãn cao (D2) 
hoặc (D4). Vùng ứng suất co giãn cao (D2) hoặc (D4) được đặt dưới vùng ứng suất co 
giãn thấp (D1) hoặc (D3). Phần của vùng ứng suất co giãn cao và phần của vùng ứng 
suất co giãn thấp được đặt trong phạm vi chiều cao (S2) tương ứng với phần được bịt kín 
không chắc chắn (42) trong phần đai vào cơ thể hình trụ (D). Đường viền giữa vùng ứng 
suất co giãn thấp (D1) hoặc (D3) và vùng ứng suất co giãn cao (D2) hoặc (D4) được đặt 
trong phạm vi chiều cao (S2). 
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(11) 2882 
(21) 2-2015-00169 (51) 7 B08B , E02B 15/00 

(22) 19.06.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2015 
(75) Đoàn Văn Bảnh  (VN) 

142, Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(54) Quy trình xử lý cây lục bình 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình xử lý lục bình bao gồm 3 công đoạn: công đoạn 
cắt vớt dùng máy cắt vớt có hệ thống bánh dẫn truyền và dao cắt để thu cây lục bình, 
công đoạn thu gom bằng một chiếc tàu mã lực trung bình (ghe tập kết) để kéo những 
bao lưới chứa lục bình về điểm tập kết và công đoạn xử lý sinh thái sử dụng máy thủy 
lực để ép nước trong lục bình, sau đó lục bình sẽ được đưa đến hệ thống hầm biogas. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2883 
(21) 2-2015-00173 (51) 7 B01D  35/30,  35/02 

(22) 24.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 201420341364.1 25.06.2014     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2015 
(71) 1. KEMFLO (NANJING) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development Zone, Nanjing, 211106, China 
2. KEMFLO INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 
No. 3 Huan East St. Da Zhou, Pingtung 900, Taiwan 
3. LIN, CHING SHIUNG  (TW) 
No. 180-5, Minsheng Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan 

(72) LIN, Jack  (TW), QIAN, Yu cui (CN), CHEN, Peng  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Bình lọc có ren đôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình lọc có ren đôi (121), (122 ), bao gồm bình (10) và nắp (11). 
Bình (10) màu đục và có phần liên kết (101), phần chứa lõi lọc (102) và phần đáy (103). 
Bình (10) và nắp (11) được liên kết chặt với nhau bằng chi tiết nối (12). Có thể lựa chọn 
nhiều dạng ren để liên kết bình (10) và nắp (11) với nhau qua chi tiết nối (12).  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2884 
(21) 2-2015-00183 (51) 7 C23C 16/00 

(22) 02.07.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và Xử lý bề mặt - 

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương  (VN) 
Số 4, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lục Vân Thương (VN), Hoàng Văn Châu (VN), Lê Thu Quý (VN), Hà Thanh Sơn 
(VN) 

(54) Thiết bị thấm nitơ plasma nhiệt độ thấp làm tăng độ cứng bề 
mặt kim loại 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị thấm nitơ plasma nhiệt độ thấp làm tăng độ cứng 
bề mặt kim loại bao gồm bộ phận buồng có bệ đỡ dạng hình chữ nhật, thân có kết cấu 
hình chuông, bộ phận nâng hạ buồng lò và bộ phận cấp nhiệt buồng lò; bộ phận cấp khí 
có van khí và đường ống dẫn khí; bộ phận tạo chân không có đường ống hút và cảm 
biến áp suất; và bộ phận điều khiển để điều khiển các thông số kỹ thuật. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2885 
(21) 2-2015-00185 (51) 7 C12N  5/00,  5/07 

(22) 02.07.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN), Phan Kim Ngọc (VN), Nguyễn Thị Mỹ Phước (VN), Trương 

Hải Nhung (VN) 
(54) Quy trình biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào tiết 

insulin bằng mARN PDX-1 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào tiết 

insulin an toàn và hiệu quả. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm bước cảm ứng tế 
bào gốc trung mô thành tế bào dòng nội mô bằng cách chuyển Pdx-1 ở dạng mARN, 
sau đó sẽ cảm ứng biệt hóa dòng tế bào nội mô thành tế bào tiết insulin bằng hóa chất. 
Đầu tiên, sản xuất mARN Pdx-1, tiếp đó mARN Pdx-1 này được biến nạp vào tế bào 
gốc trung mô bằng hóa chất. Sau đó, tế bào này được biệt hóa trong quy trình hai bước 
có sử dụng các hóa chất như nicotinamit, betacenlulin, B27. Tế bào này biểu hiện nhiều 
gen đặc trưng của tế bào beta như pdx-1, ngn3, nkx6.1 sản xuất được insulin và c-peptit. 
Giải pháp hữu ích cho phép ứng dụng tế bào gốc và điều trị bệnh tiểu đường và có thể 
tạo tế bào tiết insulin dùng trong lâm sàng. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2886 
(21) 2-2015-00234 (51) 7 B05C 1/00 

(22) 10.08.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2015 
(71) Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Khởi Phong  (VN) 

683/14 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Chí Cường (VN) 
(54) Hệ thống tự động đánh đông mủ cao SU nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tự động đánh đông mủ cao su nước, hệ thống này bao 
gồm: cụm bơm axit có khả năng điều tiết lưu lượng thông qua tín hiệu điều khiển từ 
trung tâm điều khiển; kênh kín và hệ đo lưu lượng kênh kín, dùng để dẫn và đo lưu 
lượng axit bơm vào mủ nước; kênh hở và hệ đo lưu lượng kênh hở áp dụng cho lưu chất 
là mủ nước, dùng để dẫn và đo lưu lượng mủ nước theo phương pháp đo kênh hở; vàm 
điều tiết giúp dòng mủ chảy ra đều đặn bồn phối trộn, trong đó axit được phun bởi một 
vòi sen vào dòng mủ; trung tâm điều khiển được kết nối để có thể truyền, nhận tín hiệu 
với các thiết bị đo lưu lượng và với cụm bơm nêu trên, trung tâm điều khiển thực hiện 
các chức năng sau: điều khiển bơm axit sao cho đảm bảo khi dòng mủ tăng lên thì lượng 
axit được bơm tăng theo tỷ lệ định trước tương ứng và ngược lại; lưu lại tất cả các thông 
số vận hành quy trình đánh đông mủ cao su nước trong bộ lưu trữ cơ sở dữ liệu; cung 
cấp giao diện người - máy cho phép người dùng giám sát, nhập liệu, điều chỉnh thông 
số, trích xuất số liệu trong cơ sở dữ liệu ở dạng báo cáo. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2887 
(21) 2-2015-00239 (51) 7 C12N  15/31, C07K  14/365, C12N  

1/21 
(22) 13.08.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thị Tuyên (VN), Lê Thanh Hoàng (VN) 
(54) Chủng xạ khuẩn Actinoplanes EBL.VN1 đột biến có khả năng 

sinh tổng hợp acarboza cao 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng xạ khuẩn Actinoplanes EBL.VN1 đột biến có 

khả năng sinh tổng hợp acarboza cao, khác biệt ở chỗ chủng này mang các đột biến 
gen ngẫu nhiên trong hệ gen được tạo ra khi xử lý bào tử Actinoplanes sp.VN1 tự 

nhiên phân lập được trong mẫu đất ở Việt Nam bằng chất gây đột biến N-metyl-N’-
nitro-N-nitrosoguanidin (NTG) kết hợp với chiếu xạ. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2888 
(21) 2-2015-00249 (51) 7 B65D  1/02,  23/10,  47/06 

(22) 28.01.2014 (43) 25.12.2015 
(86) PCT/JP2014/051791         28.01.2014 (87) WO2014/119552 07.08.2014 
(30) 2013-017953         31.01.2013    JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) KAWAKAMI, Takeru (JP), OAZAKI, Yukio (JP), HIRATA, Tomohisa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Bình chứa 

  (57)     Sáng chế đề xuất bình chứa (1) bao gồm thân bình (2) có phần cổ/miệng với một phần 
mở, một phần đáy và một phần thân, bình này có khả năng cầm bằng một tay nhờ cầm 
vào thân bình (2). Thân bình (2) có mặt bên thứ nhất (51) mà ngón tay thứ nhất tiếp xúc, 
một mặt bên thứ hai (52) mà các ngón tay còn lại tiếp xúc, một mặt sau (53) dọc theo đó 
lòng bàn tay được đặt vào, và một mặt trước (54) đối nhau với mặt sau khi giữ bình chứa 
bằng một tay. Hơn nữa, thân bình (2) có phần đế phẳng (55) nằm giữa mặt bên thứ nhất 
(51) và mặt sau (53) và giữa mặt bên thứ hai (52) và mặt sau (53), và được kẹp bởi hai 
đường mép (61, 62), và mặt sau (53) có phần lõm mặt sau (56). Mặt bên thứ nhất (51) 
và mặt bên thứ hai (52) có một phần hình nón T, trong đó khoảng cách H giữa mặt bên 
thứ nhất (51) và mặt bên thứ hai (52) giảm dần từ một phía của mặt sau (53) tới một 
phía của mặt trước (54). 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2889 
(21) 2-2015-00267 (51) 7 C23C 16/00 

(62) 2-2015-00183   
(22) 02.07.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và Xử lý bề mặt - 

Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương  (VN) 
Số 4, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lục Vân Thương (VN), Hoàng Văn Châu (VN), Lê Thu Quý (VN), Đào Quang Kế 
(VN), Hà Thanh Sơn (VN) 

(54) Quy trình thấm nitơ plasma nhiệt độ thấp làm tăng độ cứng bề 
mặt kim loại 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình thấm nitơ plasma nhiệt độ thấp làm tăng độ cứng 
bề mặt kim loại sử dụng thiết bị thấm. Quy trình này bao gồm các bước: xác định thành 
phần vật liệu; làm sạch; gá lắp vào thùng lò; lập chương trình thấm; vận hành thiết bị 
thấm, trong đó thiết bị thấm bao gồm bộ phận buồng có bệ đỡ dạng hình chữ nhật, thân 
có kết cấu hình chuông, bộ phận nâng hạ buồng lò và bộ phận cấp nhiệt buồng lò; bộ 
phận cấp khí có van khí và đường ống dẫn khí; bộ phận tạo chân không có đường ống 
hút và cảm biến áp suất; và bộ phận điều khiển để điều khiển các thông số kỹ thuật. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(11) 2890 
(21) 2-2015-00288 (51) 7 B60L  8/00, B63H  21/17 

(22) 24.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(75) Huỳnh Thiện Liêm  (VN) 

22 A, ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thuyền du lịch sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Với mục đích của giải pháp là đề xuất thuyền du lịch sử dụng năng lượng mặt trời giúp 
tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, không gây tiếng ồn và hoạt động êm ái, giải 
pháp hữu ích đề xuất thuyền du lịch sử dụng năng lượng mặt trời, bao gồm: vỏ thuyền; 
các tấm pin năng lượng mặt trời lắp phía trên vỏ thuyền để hấp thụ năng lượng mặt trời 
và chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng, bộ điều khiển sạc nối với các tấm 
pin năng lượng mặt trời để điều khiển quá trình cung cấp điện năng; bộ phận lưu trữ 
điện nối với bộ điều khiển sạc để nạp điện năng từ các tấm pin năng lượng mặt trời 
thông qua bộ điều khiển sạc; động cơ dùng để làm di chuyển vỏ thuyền; bộ phận điều 
khiển động cơ nối với bộ điều khiển sạc và động cơ để nhận điện năng từ bộ phận sạc, 
sau đó cung cấp và điều khiển hoạt động của động cơ. 
Trong điều kiện trời nắng, bộ điều khiển sạc nhận điện năng từ các tấm pin năng lượng 
mặt trời, sau đó cung cấp để hoạt động động cơ thông qua bộ phận điều khiển động cơ 
và đồng thời nạp cho bộ phận lưu trữ điện. Khi trời không nắng hoặc nắng ít, bộ điều 
khiển sạc nhận điện năng từ bộ phận lưu trữ điện để hoạt động động cơ thông qua bộ 
phận điều khiển động cơ. Nhờ đó, thuyền sử dụng năng lượng mặt trời có thể vận hành 
liên tục bằng cách chỉ sử dụng nguồn năng lượng mặt trời duy nhất. 
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(11) 2891 
(21) 2-2015-00291 (51) 7 B29C  33/14,  45/00 

(22) 25.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) DURABLE SOLES CO., LLD.  (TW) 

No. 59, Sec. 5, Changping Rd., Shengang Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) WU, Han-Ching (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc khuôn đúc và định vị đinh và đế giày cải tiến 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu trúc khuôn đúc và định vị đinh và đế giày cải tiến để 
sản xuất đế giày cao su chống trượt có các đầu kim loại được bố trí nhô ra bằng phương 
pháp đúc-đùn, trong đó đinh (30) được cố định nhờ chốt định vị ở trong khuôn, qua đó 
đinh (30) và đế giày (40) được đúc liền với nhau, cố định đinh (30) vào đế giày (40), 
giúp đinh (30) không bị xô lệch, và bề mặt đinh (30) được phủ kín vật liệu cao su nhằm 
cố định chắc chắn đinh (30) vào đế giày (40). 
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(11) 2892 
(21) 2-2015-00292 (51) 7 B02B  3/00 

(22) 25.09.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) Công ty cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang  (VN) 

Lô A7-A10 cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ dao xát quả cà phê tươi và máy xát quả cà phê tươi có bộ 

dao xát này 
  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ dao xát và máy xát quả cà phê tươi. 

Bộ dao xát (1) bao gồm má lắp dao (10) và hai cặp dao xát (20) được lắp ăn khớp mà có 
thể điều chỉnh xê dịch được vào má lắp dao (10) bằng phương tiện liên kết (300). 
Máy xát quả cà phê tươi bao gồm thân máy (30) có giá đỡ (33) gồm hai tấm giá đỡ hình 
chữ A được liên kết bởi các thanh giằng (34); cơ cấu dẫn nạp cà phê (40) được lắp cố 
định vào giá đỡ (33); cơ cấu xát cà phê (60) được tạo kết cấu bao gồm lô xát (61) được 
lắp quay được vào giá đỡ (33) thông qua trục lô xát (63), và bộ dao xát (1) được lắp vào 
giá đỡ (33) của thân máy (30) sao cho có thể điều chỉnh xê dịch vào ra được để tạo ra 
một khe hở tùy ý so với lô xát (61); cơ cấu dẫn động (50) được tạo kết cấu để dẫn động 
quay lô xát (61) của cơ cấu xát cà phê (60) và cơ cấu dẫn nạp cà phê (40); cơ cấu dẫn cà 
phê thành phẩm ra ngoài (70) được tạo kết cấu để dẫn cà phê thành phẩm ra ngoài và 
được bố trí ngay dưới bộ dao xát (1); và cơ cấu dẫn tạp ra ngoài (80) được tạo kết cấu để 
dẫn tạp bao gồm vỏ quả cà phê ra ngoài và được bố trí ngay dưới lô xát (61). 
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(11) 2893 
(21) 2-2015-00328 (51) 7 C12Q  1/68 

(22) 22.10.2015 (43) 25.12.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) Viện Hóa sinh Biển  (VN) 

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Việt Cường (VN), Lê Thị Hồng Minh (VN), Nguyễn Hoàng Dương (VN), 
Nguyễn Thị Kim Cúc (VN), Vũ Thị Thu Huyền (VN), Nguyễn Thị Hoa (VN), Nguyễn 
Mai Anh (VN) 

(54) Quy trình tạo hạt giả virut gây bệnh lở mồm long móng để 
sản xuất vacxin và hạt thu được từ quy trình này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tạo hạt giả virut gây bệnh lở mồm long móng 
(Picornavirut) để sản xuất vacxin bao gồm các bước: a) phân lập cADN của gen mã hóa 
VP0 và VP1-2A-VP3; b) khuyÕch đại đoạn gen VP0 và VP1-2A-VP3; c) tối ưu hóa 
đoạn gen VP0 và VP1-2A-VP3 để biểu hiện trong tế bào côn trùng; d) tạo bacmit tái tổ 
hợp; e) tạo baculovirut tái tổ hợp và f) biểu hiện baculovirut tái tổ hợp và tạo hạt giả 
virut gây bệnh lở mồm long móng. Trong đó gen VP0 và VP1-2A-VP3 được thiết kế để 
tối ưu hóa biểu hiện trong tế bào côn trùng Sf9. Ngoài ra giải pháp hữu ích còn đề cập 
đến hạt giả virut gây bệnh lở mồm long móng (picornavirut) thu được từ quy trình theo 
sáng chế, trong đó hạt giả virut này được dùng làm vacxin để ngăn ngừa bệnh lở mồm 
long móng ở động vật do Picornavirut gây ra.  
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(11) 26808 
(21) 3-2013-01034 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-02 

(22) 12.07.2013 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng và kiến trúc ¸ 

châu  (VN) 
Số 368, phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Tùng Tuyên (VN) 
(55)  
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(11) 26809 
(21) 3-2014-01101 (28) 01 
(54) Dụng cụ kẹp giữ đầu dây (51) 08-08 

(22) 17.07.2014 (43) 25.12.2015 
(30) 2014-000788 17.01.2014 JP 
(71) Nifco Inc  (JP) 

184-1 Maioka-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 244-8522, Japan 
(72) Namiko Koreishi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26810 
(21) 3-2015-00407 (28) 01 
(54) Kính mắt (51) 16-06 

(22) 13.03.2015 (43) 25.12.2015 
(30) DM/084489 25.09.2014 WO 
(71) CHRISTIAN DIOR COUTURE  (FR) 

30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France 
(72) Mathieu JAMIN (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26811 
(21) 3-2015-00762 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại Giang Châu  (VN) 

Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 26812 
(21) 3-2015-00880 (28) 01 
(54) Cặp xách (51) 03-01 

(22) 10.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH thế giới túi xách  (VN) 

18 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Lê Kiên (VN) 
(55)  
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(11) 26813 
(21) 3-2015-00919 (28) 01 
(54) Bình lọc nước biển (51) 23-01 

(22) 16.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ cơ khí Trường Tiến  (VN) 

Số 585 Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Nguyễn Vũ Tiến (VN) 
(55)  
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(21) 3-2015-00974 (28) 01 
(54) Thiết bị đo pH dùng trong 

nông nghiệp 

(51) 10-04 

(22) 23.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghệ điện tử, tự 

động hoá  (VN) 
156A Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Bá Chung (VN) 
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(21) 3-2015-00975 (28) 01 
(54) Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm (51) 10-04 

(22) 23.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghệ điện tử, tự 

động hoá  (VN) 
156A Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Bá Chung (VN) 
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(11) 26816 
(21) 3-2015-00983 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 

(22) 24.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ - Đại học 

Huế  (VN) 
Số 07 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(72) Nguyễn Văn Khanh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 26817 
(21) 3-2015-01017 (28) 01 
(54) Đế quạt đứng (51) 23-04 

(22) 29.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH Tân Tiến SENKO  (VN) 

Lô số 47-49, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Gia Bửu (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 26818 
(21) 3-2015-01021 (28) 01 
(54) Kệ (51) 06-04 

(22) 29.06.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                  1.1                              1.2                         1.3                        1.4                     1.5 
 
 

    
 
 

                                                         1.6                                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
558 

(11) 26819 
(21) 3-2015-01028 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 29.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 29/513,463 31.12.2014 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Jenny Cui (CN), Ilkka Husgafvel  (FI) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(21) 3-2015-01029 (28) 01 
(54) Máy điện thoại cầm tay (51) 14-03 

(22) 29.06.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 29/514,373 12.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Wei Wang (CN), Yong Kyou Lee (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 26821 
(21) 3-2015-01138 (28) 01 
(54) Đồ trang sức (51) 11-01 

(22) 13.07.2015 (43) 25.12.2015 
(30) DM/086702 18.03.2015 WO 
(71) CHRISTIAN DIOR COUTURE  (FR) 

30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France 
(72) Victoire De Castellane  (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 26822 
(21) 3-2015-01148 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 14.07.2015 (43) 25.12.2015 
(30) 2015-000454 14.01.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Satoshi KAZAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 26823 
(21) 3-2015-01153 (28) 01 
(54) Cốt giày (51) 02-04 

(22) 14.07.2015 (43) 25.12.2015 
(71) DONGGUAN LVBAO PAPER PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

107 National Road Side, Guchong Road, Wanjiang District, Dongguan City, China 
(72) Xianlin JIANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  
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(11) 26824 
(21) 3-2015-01208 (28) 01 
(54) Ca cách nhiệt (51) 07-01 

(22) 21.07.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên nhựa Tý Liên  (VN) 

130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                                   1.2                              1.3                         1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                                1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
564 

(11) 26825 
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130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  
(72) Nguyễn Diệp Bích Liên (VN) 
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Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(72) Đặng Thị Minh Hạnh  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                   1.1                  1.2                     1.3 
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(11) 26940 
(21) 3-2015-01798 (28) 01 
(54) Hộp bảo vệ đồng hồ đo lưu 

lượng 

(51) 09-03, 10-04 

(22) 13.10.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu kỹ thuật Việt  (VN) 

299/8D Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lương Trọng Khoa (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                     1.1                                        1.2 
 
 

    
 
 

                     1.3                           1.4                                   1.5                                 1.6 
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(11) 26941 
(21) 3-2015-01802 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 13.10.2015 (43) 25.12.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên CKSH  (VN) 

Hẻm 291-9/1 A đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Hữu Quyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                         1.2 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2013-27910 (220) 26.11.2013 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa Minh Tâm  
(VN) 
300 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa kéo các loại (bằng kim loại).  
 

(210) 4-2014-18699 (220) 13.08.2014 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
O.P.E.M.E.D  (VN) 
E9 đường số 1, phường 5, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2014-24075 (220) 08.10.2014 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Đồng Tiến  (VN) 
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, huyện Lâm 
Bình, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-31791 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 
Phòng 513, tầng 5, tập thể viện Thú Y, 
phường Phương Mai, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; Quảng cáo và các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại; 

Mua bán, nhập khẩu, phân phối, làm đại lý, hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại, 

dịch vụ thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử các ngành hàng: Đồ điện tử, 

điện lạnh; Đồ thời trang, sản phẩm sữa và chế phẩm từ sữa, Mặt hàng sách và văn phòng 

phẩm, Đồ thời trang, Đồ công nghệ, cụ thể là điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện điện 

thoại, phụ kiện máy tính bảng, laptop, máy vi tính, linh kiện máy tính; Đồ gia dụng, cụ 

thể là nồi, chảo, chậu, chén, bát, đĩa, tô, ấm, bình nước, ly, tách, cốc, đũa, thìa, nĩa,dao, 

kéo, chổi, cây lau nhà, chăn ga gối, rèm,thảm, hộp, thùng, giá kệ đựng đồ; Sức khỏe và 

làm đẹp, cụ thể là đồ trang điểm như trang điểm môi, trang điểm mắt, trang điểm mặt, 

trang điểm má, trang điểm lông mày, cọ trang điểm, đồ chăm sóc da mặt như sữa rửa mặt, 

sản phẩm tẩy trang, kem dưỡng da, nước hoa hồng, xịt khoáng, xịt dưỡng, tẩy da chết, mặt 

nạ, đồ chăm sóc tóc, da đầu như dầu gội, dầu xả, sản phẩm dưỡng tóc, sản phẩm nhuộm 

tóc, sản phẩm uốn tóc, đồ chăm sóc cơ thể như sữa tắm, kem dưỡng thể, muối tắm, tinh 

dầu massage, xà phòng, đồ chăm sóc cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu, 

vệ sinh phụ khoa, nước hoa, nước xịt toàn thân, khử mùi; Mẹ và bé, cụ thể là bình sữa và 

phụ kiện bình sữa như núm ty, dụng cụ tiệt trùng bình, ghế ăn bột, bỉm, tã giấy, tấm lót, 

khăn ớt, dụng cụ vệ sinh cho trẻ như hút mũi, bàn chải đánh răng, giường ngủ ,cũi gỗ, nôi 

điện tự động, nôi xách, đồ chơi cho bé, đồ sơ sinh như quần áo, mũ ,tất, yếm , bao tay, 

khăn mặt, khăn xô, quần đóng tã, túi ngủ; Thực phẩm, cụ thể là bánh, bim bim, trái cây 

sấy, kẹo, thạch, nước giải khát không ga, nước giải khát có ga, nước ép hoa quả, bia, rượu, 

trà, cà phê, ngũ cốc, dầu ăn, nước chấm, muối, bột canh, bột mì, bột gia vị, đồ khô  như 

măng, mộc nhĩ, đồ lọ, hộp ăn liền như thịt hộp, pate, mì, nui, miến khô, phở khô, bún khô, 

hủ tíu khô, xúc xích. 
 

 
(210) 4-2014-31796 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Trần Anh Dũng  (VN) 
2104 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, nón, túi xách, đồ gia dụng cụ thể là bếp gas, bàn ủi, 

ấm điện, quạt máy, máy lạnh, máy khử mùi, băng đĩa nhạc; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; 

dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích thương mại, quảng cáo); dịch vụ môi giới và xúc tiến 

thương mại; đại lý quảng cáo; tổ chức hội chợ tổng hợp và chuyên đề. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ chụp hình kỹ 

thuật số; quay camera. 

 

Nhóm 42: Thiết kế web; thiết kế phần mềm tin học; thiết kế tạo mẫu; thiết kế mỹ thuật 

ứng dụng. 
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(210) 4-2015-00011 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 26.4.2; 25.5.3; A9.3.9 
(591) Hạt dẻ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Tùng Vi  (VN) 
275/23 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (áo cưới, phụ kiện cô dâu, chú rể); đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2015-01730 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITCOM  (VN) 
Phòng 304, K10A tập thể Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led; đèn hồ quang; đèn sợi đốt; đèn trần; đèn pin bỏ túi, dùng điện; bóng 
đèn điện.  

 

 
(210) 4-2015-01757 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.9.19; 26.7.5 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tường Ngọc  (VN) 
135 Linh Trung, khu phố 1, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt các loại như: thị heo, thịt trâu, thịt gà, vịt; các loại thủy hải sản khác như: 
cá, tôm, mực, cua (không còn sống); trứng gia cầm như: trứng gà, vịt; rau, củ, quả được 
bảo quản đông lạnh như: bắp non, đậu bắp, quả dứa (khóm) đậu nành rau, nấm rơm, khoai 
môn và các loại quả nhiệt đới như: xoài, đu đủ, thanh long, măng cục, mít.  

 

Nhóm 31: Hạt giống lúa, ngô (bắp); rau màu: ngò, rau cải, rau muống để làm giống hoặc 
tươi sống; đậu nành để làm giống hoặc tươi sống.  
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(210) 4-2015-03178 (220) 05.02.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; 2.9.1; 25.1.25; 1.15.5 
(591) Đỏ đô, vàng sậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
150/3 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cafe; cafe nhân tạo; đồ uống cafe có sữa; hương liệu cafe; cafe chưa rang. 
 
 

(210) 4-2015-04139 (220) 14.02.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 

triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 32: Nước yến giải khát. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; mua bán dụng cụ thể dục thể thao; mua bán hàng trang 
trí nội ngoại thất; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán yến sào và tổ yến; xuất nhập 
khẩu yến sào và tổ yến. 

 
 

(210) 4-2015-05015 (220) 09.03.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.  

(US) 
500 Renaissance Drive, Suite 101, St. 
Joseph, Michigan 49085 USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; dao cạo; bao gồm 
dụng cụ mở nắp hộp, chai và bình, dụng cụ bóc vỏ rau và quả, dụng cụ bóc vỏ chanh; 
dụng cụ lấy lõi quả; dụng cụ cắt khoai tây chiên; dụng cụ băm, nghiền và thái lát rau củ; 
dụng cụ bào pho mát; dụng cụ thái lát dạng xoắn, bao gồm dụng cụ thái lát pho mát, dụng 
cụ thái lát trứng và dụng dụng thái lát nấm; dụng cụ cắt, thái lát pizza và dụng cụ thái lát 
vận hành bằng tay; dụng cụ kẹp vỡ quả hạnh không làm bằng kim loại quý; nĩa và dao 
dùng tại ăn món khai vị; bộ dụng cụ cắt bao gồm dao dạng chữ V và U dùng để tỉa thực 
phẩm, bao đựng dao, kéo lớn dùng để cắt tỉa vận hành bằng tay (kéo), dụng cụ mài dao 
bằng tay; dao, dao gồm đao bằng thép, dao tiện ích, dao chặt xương, dao dùng ăn đồ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
703 

nướng hoặc rán, dao dùng trên bàn ăn, dao dùng cho bếp trưởng, dao dùng người bán thịt, 
dao nhíp; bộ đồ ăn (bao gồm dao, nĩa và thìa); bàn là dùng để là quần áo.     

 
Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị dùng để cân, đo và điều chỉnh; cân thực phẩm; máy điều 
nhiệt thực phẩm; máy điều nhiệt cho các thiết bị; nhiệt kế cho lò nướng và lò quay; phần 
cứng và phần mềm máy tính dùng để thao tác và điều khiển từ xa các thiết bị gia dụng, hệ 
thống điều khiển và giải trí trong nhà, hệ thống an ninh và thiết bị truyền thông; thiết bị 
điều khiển tự động dùng trong nhà hoạt động thông qua một thiết bị trình duyệt web cầm 
tay không dây, bao gồm bảng điều khiển dùng điện để vận hành và điều khiển bằng kỹ 
thuật số dựa trên nền tảng web các thiết bị trong nhà; phần cứng cổng kết nối thông tin 
của các thiết bị trung tâm trong nhà dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp nhất các 
phương tiện đa truyền thông thành một cổng kết nối thông tin duy nhất; thiết bị lưu giữ và 
sao chép dữ liệu (USB); thiết bị lưu trữ kỹ thuật số; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho 
các thiết bị nấu nướng; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho máy làm đồ uống; dụng cụ 
bấm giờ chạy điện; nhiệt kế dùng cho rượu; chương trình máy tính liên quan đến thực 
phẩm và nấu ăn; thiết bị lưu trữ dữ liệu cho các thông tin được ghi sẵn liên quan đến nấu 
ăn, chế biến thực phẩm, xử lý thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và thiết bị dùng trong gia đình; 
thiết bị điều khiển từ xa (điện tử); thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận hành các thiết bị; 
thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận hành máy sưởi và máy lạnh; thiết bị báo động; dụng 
cụ chỉ dẫn nhiệt độ; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động và máy 
tính cầm tay, cụ thể là phần mềm máy tính dùng để tạo chu kỳ giặt theo ý muốn của 
khách hàng, cung cấp thông tin về vết bẩn và các vấn đề giặt là khác, và hỗ trợ kỹ thuật 
cho việc sử dụng máy giặt quần áo; và phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại 
di động và máy tính cầm tay, cụ thể là phần mềm dùng để truy cập sách nấu ăn kỹ thuật 
số và kho lưu trữ công thức nấu ăn; các bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói 
trên không thuộc nhóm khác; nhiệt kế để đo nhiệt độ vỉ nướng.    

 
Nhóm 16: Sách dạy nấu ăn; xuất bản phẩm dạng in liên quan đến nấu ăn, chế biến thực 
phẩm, bảo quản thực phẩm, thiết bị nhà bếp và gia đình, giấy giả da.    

 
Nhóm 21: Công cụ, dụng cụ và đồ đựng dùng cho nấu ăn (không dùng điện), bao gồm 
kẹp, vật dụng mở lọ, dụng cụ đánh tơi thịt, muôi xúc kem lạnh, xẻng xúc kem lạnh, vật 
dụng mở nút chai, dụng cụ ép tỏi (đồ dùng nhà bếp), bàn nạo (dụng cụ gia đình), dụng cụ 
xoắn mở nút chai, giá đỡ thìa, dụng cụ lấy bơ thành cuộn, muôi cán dài, cái chao (dụng cụ 
nhà bếp), vật dụng để lọc dạng lưới, dụng cụ băm (xay), bàn chải phết mỡ và bột nhão, 
dụng cụ lăn cuốn bột nhão, dụng cụ đánh kem hoặc trứng, dụng cụ nhào bột bằng tay, bàn 
xẻng, dụng cụ chui nồi và chảo, trục cán bột (dụng cụ nấu nướng); dụng cụ dùng để 
nướng, bao gồm bàn xẻng, xiên nướng dùng cho nấu ăn và xiên ngô, chổi quét gia vị để 
nướng, vỉ nướng dạng lưới, vỉ nướng hình chảo dạng lưới, vỉ nướng dạng rổ, dụng cụ lật 
cá; đĩa đựng xà phòng; vật dụng đựng nước xà phòng rửa tay; giá để bát đĩa; dụng cụ để 
lọc dạng lưới cho bồn rửa bát; bộ bàn chải dùng cho nhà bếp bao gồm cả bàn chải bồn 
rửa; bàn chải dùng để rửa rau quả và bàn chải rửa bát đĩa; vật dụng để miếng bọt biển và 
bàn chải dùng cho nhà bếp; đồ đựng dạng ngăn kéo không làm bằng kim loại quý dùng 
cho các dụng cụ nhà bếp không dùng điện; giá đỡ để giấy cuộn; hộp đựng bánh mì; hộp 
đựng nhỏ dùng cho nhà bếp; kệ để đồ gia vị; vật dụng để khăn ăn; kệ đứng không làm 
bằng kim loại quý dùng để để các dụng cụ nấu ăn không dùng điện; giá để nắp nồi; kệ 
dùng để để sách nấu ăn; hộp đựng công thức nấu ăn; lọ đựng gia vị không làm bằng kim 
loại quý; giá để rượu chai; vật dụng giữ lạnh cho rượu; bình/phích đựng nước; thùng/xô 
đựng đá lạnh; bát dùng để trộn thực phẩm; vật dụng quay xà-lách; khay đựng thức ăn 
dùng trên giường không làm bằng kim loại quý; dụng cụ ép lấy rau quả không dùng điện; 
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vật dụng giần sàng bột; con dấu in hình cho bánh quy; khuôn cắt bánh quy; bộ dụng cụ 
tạo hình bánh quy; dụng cụ xay hạt tiêu; hộp đựng (rắc) tiêu; dụng cụ xay muối; hộp đựng 
(rắc) muối; bộ dụng cụ trang trí bánh ngọt bao gồm mũi trang trí bánh và túi đựng bột 
nhão; lót cốc bằng nhựa; khuôn dùng cho nhà bếp; dụng cụ tách mỡ ra khỏi nước xốt thịt; 
bộ dụng cụ trang trí đồ ăn bao gồm muôi xúc dưa hấu dạng tròn và dao hình chữ U và V; 
thớt dùng để cắt; giá ba chân; dụng cụ ép sợi khoai tây; dụng cụ nghiền khoai tây; bình xịt 
dầu ăn không dùng điện; thớt thái phô mai; khay đựng đồ nướng không làm bằng kim loại 
quý; dụng cụ xay thức ăn không dùng điện dùng để xay, nghiền và mài xát thức ăn; dụng 
cụ tách trứng; và tấm chắn để ngăn dầu văng ra khỏi chảo khi chiên thức ăn; bàn chải 
dùng cho mục đích gia dụng; cây treo ca cốc; giá treo trái cây; đĩa đựng bơ; bát đựng 
đường; lọ đựng sữa dùng pha trà/cà phê; nắp nồi và chảo deli; giá đựng đồ gia vị; lọ đựng 
rau thơm; kệ đứng dùng để đựng bánh kem; khay đựng đồ ăn; thùng rác; vật dụng trong 
quán bar và vật dụng dùng cho rượu bao gồm vật dụng mở nút chai rượu, nút chân không 
được thiết kế đặc biệt dùng cho chai rượu vang, dụng cụ lắc trộn cốc-tai, vật dụng rót rượu 
không làm bằng kim loại quý, và vòng cổ chai rượu không bằng kim loại quý dùng để 
ngăn rượu chảy ra sau khi rót; bộ đồ dùng nấu nướng không dùng điện bao gồm chảo sâu, 
xoong nhỏ có cán, chảo đáy bằng, chảo sâu hai quai cầm, chảo rán, nôi nấu có thành cao, 
lò quay, nồi nấu nước xốt, đĩa sứ, vỉ nướng bánh không dùng điện, chảo nướng, chảo lớn 
có hình dạng như cái bát (thường đùng để nấu món ăn Trung Hoa), chảo, ấm đun trà, và 
bộ phận của các sản phẩm trên; đồ dùng để nướng bao gồm khay nướng bánh quy, khay 
nướng bánh ngọt, khay nướng bánh mì ổ, giá để nguội đồ nướng, khay nướng bánh nướng 
xốp, khay nướng bánh pizza, khay nướng bánh, khay nướng cuộc thức ăn, chảo 
rang/nướng, đĩa sứ và bộ phận của các sản phẩm này. 
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(511)   Nhóm 07: Máy dùng để chế biến hoặc pha chế thực phẩm và đồ uống; máy và thiết bị nấu 

nướng chạy bằng điện dùng để chặt, nạo, nghiền, cắt vụn, cạo, ép, vắt, cắt, thái lát, nhào, 
tạo bọt, làm mềm, đánh, pha trộn, trộn hoặc bóc vỏ thực phẩm, bao gồm cả máy chế biến 
thực phẩm dùng điện; máy đánh thức ăn chạy điện; máy trộn thức ăn chạy điện; máy đánh 
trứng chạy điện; máy xay thức ăn chạy điện; máy làm sinh tố chạy điện; máy làm đồ uống 
có ga hoặc sô-đa; máy làm đồ uống lạnh; máy làm sữa đậu nành; máy pha trà; máy ép trái 
cây chạy điện; máy ép rau và quả chạy điện; máy ly tâm; máy thái thực phẩm; máy băm 
thịt; máy chế biến thức ăn, máy thái lát chạy điện; máy bóc vỏ chạy điện; dao điện; máy 
mài dao chạy điện; máy cắt vạn vật; máy mài vạn vật; máy bào rau củ; máy làm mì sợi; 
máy làm mì sợi chạy điện; máy xay cà phê chạy điện; máy nghiền cà phê chạy điện; máy 
xay gia vị chạy điện; máy làm kem lạnh; dụng cụ mở nắp hộp chạy điện; máy may; máy 
đan; máy là; động cơ bao gồm động cơ chạy điện (ngoại trừ động cơ cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); máy nén cho tủ lạnh vâ điều hòa; bơm chạy điện, thiết bị ngưng tụ; 
máy giặt quần áo; máy vắt dùng cho đồ giặt; máy rửa bát đĩa; máy ép rác bao gồm máy ép 
chất thải và phế thải thực phẩm; máy xử lý bao gồm máy xử lý chất thải; máy làm sạch 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
705 

chạy điện (máy giặt áp suất); máy rửa thực phẩm; máy công cụ; bộ phận và phụ tùng cho 
tất cả các sản phẩm nói trên không thuộc các nhóm khác.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; dao cạo; bao gồm 
dụng cụ mở nắp hộp, chai và bình, dụng cụ bóc vỏ rau và quả, dụng cụ lóc vỏ chanh; dụng 
cụ lấy lõi quả; dụng cụ cắt khoai tây chiên; dụng cụ băm, nghiền và thái lát rau củ; dụng 
cụ bào pho mát; dụng cụ thái lát dạng xoắn, bao gồm dụng cụ thái lát pho mát, dụng cụ 
thái lát trứng và dụng dụng thái lát nấm; dụng cụ cắt, thái lát pizza và dụng cụ thái lát vận 
hành bằng tay; dụng cụ kẹp vỡ quả hạnh không làm bằng kim loại quý; nĩa và dao dùng 
tại ăn món khai vị; bộ dụng cụ cắt bao gồm dao dạng chữ V và U dùng để tỉa thực phẩm, 
bao đựng dao, kéo lớn dùng để cắt tỉa vận hành bằng tay (kéo), dụng cụ mài dao bằng tay; 
dao, dao gồm dao bằng thép, dao tiện ích, dao chặt xương, dao dùng ăn đồ nướng hoặc 
rán, dao dùng trên bàn ăn, dao dùng cho bếp trưởng, dao dùng người bán thịt, dao nhíp; 
bộ đồ ăn (bao gồm dao, nĩa và thìa); bàn là dùng để là quần áo.     

 
Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị dùng để cân, đo và điều chỉnh; cân thực phẩm; máy điều 
nhiệt thực phẩm; máy điều nhiệt cho các thiết bị; nhiệt kế cho lò nướng và lò quay; phần 
cứng và phần mềm máy tính dùng để thao tác và điều khiển từ xa các thiết bị gia dụng, hệ 
thống điều khiển và giải trí trong nhà, hệ thống an ninh và thiết bị truyền thông; thiết bị 
điều khiển tự động dùng trong nhà hoạt động thông qua một thiết bị trình duyệt web cầm 
tay không dây, bao gồm bảng điều khiển dùng điện để vận hành và điều khiển bằng kỹ 
thuật số dựa trên nền tảng web các thiết bị trong nhà; phần cứng cổng kết nối thông tin 
của các thiết bị trung tâm trong nhà dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp nhất các 
phương tiện đa truyền thông thành một cổng kết nối thông tin duy nhất; thiết bị lưu giữ và 
sao chép dữ liệu (USB); thiết bị lưu trữ kỹ thuật số; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho 
các thiết bị nấu nướng; dụng cụ bấm giờ tự động dùng cho máy làm đồ uống; dụng cụ 
bấm giờ chạy điện; nhiệt kế dùng cho rượu; chương trình máy tính liên quan đến thực 
phẩm và nấu ăn; thiết bị lưu trữ dữ liệu cho các thông tin được ghi sẵn liên quan đến nấu 
ăn, chế biến thực phẩm, xử lý thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và thiết bị dùng trong gia đình; 
thiết bị điều khiển từ xa (điện tử); thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận hành các thiết bị; 
thiết bị điều khiển từ xa dùng để vận hành máy sưởi và máy lạnh; thiết bị báo động; dụng 
cụ chỉ dẫn nhiệt độ; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động và máy 
tính cầm tay, cụ thể là phần mềm máy tính dùng để tạo chu kỳ giặt theo ý muốn của 
khách hàng, cung cấp thông tin về vết bẩn và các vấn đề giặt là khác, và hỗ trợ kỹ thuật 
cho việc sử dụng máy giặt quần áo; và phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại 
di động và máy tính cầm tay, cụ thể là phần mềm dùng để truy cập sách nấu ăn kỹ thuật 
số và kho lưu trữ công thức nấu ăn; các bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói 
trên không thuộc nhóm khác; nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ vỉ nướng.    

 
Nhóm 11: Thiết bị nấu ăn, làm nóng, nướng, chiên, hấp, làm khô, làm lạnh và làm đông 
lạnh bao gồm thiết bị làm lạnh rượu đặt tại quầy hàng hoặc có thể mang đi được; máy làm 
đá đặt tại quầy hàng hoặc có thể di chuyển được; máy làm bánh bánh quế; bếp lò đặt tại 
quầy hàng hoặc có thể di chuyển được; bếp xào; nồi hấp thực phẩm chạy điện; nồi hấp 
cách thủy được đốt nóng bằng điện; xoong/chảo nướng và chiên chạy điện; nồi nấu chậm 
dùng điện; thiết bị nướng đặt tại quầy hàng hoặc có thể di chuyển được; vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng) đặt tại quầy hàng hoặc có thể di chuyển được; dụng cụ hâm nóng đặt tại quầy 
hàng hoặc có thể di chuyển được; thiết bị giữ nóng thức ăn đặt tại quầy hàng hoặc có thể 
mang đi được; thiết bị cảm ứng giữ nóng thức ăn; nồi nấu ăn đặt tại quầy hàng hoặc có thể 
di chuyển được dùng điện; tủ lạnh có thể mang đi được; tủ làm lạnh; máy đông lạnh có 
thể mang đi được; tủ đông lạnh; thiết bị làm mát đồ uống; máy làm đá lạnh; tủ ướp lạnh; 
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lò nướng đặt tại quầy hàng hoặc có thể mang di chuyển được; lò vi sóng; nồi nấu khí nóng 
dùng điện; nồi cơm điện; thiết bị làm ấm thực phẩm chạy điện; thiết bị có khay dùng làm 
ấm thực phẩm; thiết bị giữ ấm bình; chảo rán sâu lòng chạy điện; thiết bị khử nước cho 
thực phẩm; lò hâm thức ăn đặt tại quầy hàng hoặc có thể mang đi được; nồi áp suất dùng 
điện; thiết bị để nướng bánh và nướng thức ăn ngoài trời; lò quay thịt đặt tại quầy hàng 
hoặc có thể mang đi được; xiên thịt để nướng trong lò quay; bếp lò dùng để nấu ăn ngoài 
trời; thiết bị nướng ngoài trời; thiết bị và dụng cụ để nướng thức ăn ngoài trời; lò nướng 
bánh bằng điện; lò hấp và nướng bánh bằng điện; ấm đun nước (chạy điện); máy làm đồ 
uống nóng chạy điện; máy tạo bọt sữa chạy điện; máy pha trà; máy pha cà phê (chạy 
điện); máy pha cà phê hơi (espresso); máy pha cà phê sữa (cappuccino); bình đựng nước 
chạy điện; nồi nấu mỳ sợi dùng điện; máy làm sữa chua chạy điện; máy làm kem trái cây; 
máy làm kem lạnh; thiết bị dùng để làm bánh kếp; nồi nấu trứng dùng điện; máy làm 
bánh mỳ; máy làm bánh xăng-uýt; máy làm bánh pizza; tủ làm nóng thức ăn chạy điện; 
thiết bị bao gồm tủ lạnh, máy đông lạnh, thiết bị kết hợp làm lạnh và đông lạnh; bếp điện 
có lò nướng và mặt bếp để nấu; bếp ga có lò nướng và mặt bếp để nấu; thiết bị nướng 
bằng hơi nước, điện và ga; chụp hút khói (dùng cho nhà bếp); tủ làm mát rượu có thể điều 
chỉnh nhiệt độ; bếp có thể điều chỉnh nhiệt độ chạy điện có gắn hệ thống cách thủy; tủ và 
máy làm khô quần áo; thiết bị kiểm tra chất lượng, làm lạnh và làm nóng nước, bao gồm 
cả thiết bị cung cấp nước lạnh và đá từ tủ lạnh (dùng cho gia đình và nhà bếp); thiết bị 
dùng để phân phối nước nóng, nước lạnh, nước đun sôi, nước có sủi tăm và nước lọc; thiết 
bị cung cấp nước nóng; thiết bị làm nóng nước chạy điện và ga; thiết bị lọc nước; máy và 
thiết bị làm sạch nước; thiết bị khử trùng nước; thiết bị lọc nước dùng cho tủ lạnh; thiết bị 
lọc và cung cấp nước dùng trong gia đình; thiết bị làm lọc nước đặt tại quầy hàng; máy 
lọc nước có vòi; máy làm lạnh nước; bộ phận và phụ tùng cho tất cả các sản phẩm nói trên 
không thuộc nhóm khác.  

 
Nhóm 16: Sách dạy nấu ăn; xuất bản phẩm dạng in liên quan đến nấu ăn, chế biến thực 
phẩm, bảo quản thực phẩm, thiết bị nhà bếp và gia đình, giầy giả da.    

 
Nhóm 21: Công cụ, dụng cụ và đồ đựng dùng cho nấu ăn (không dùng điện), bao gồm 
kẹp, vật dụng mở lọ, dụng cụ đánh tơi thịt, muôi xúc kem lạnh, xẻng xúc kem lạnh, vật 
dụng mở nút chai, dụng cụ ép tỏi (đồ dùng nhà bếp), bàn nạo (dụng cụ gia đình), dụng cụ 
xoắn mở nút chai, giá đỡ thìa, dụng cụ lấy bơ thành cuộn, muôi cán dài, cái chao (dụng cụ 
nhà bếp), vật dụng để lọc dạng lưới, dụng cụ băm (xay), bàn chải phết mỡ và bột nhão, 
dụng cụ lăn cuốn bột nhão, dụng cụ đánh kem hoặc trứng, dụng cụ nhào bột bằng tay, bàn 
xẻng, dụng cụ chui nồi và chảo, trục cán bột (dụng cụ nấu nướng); dụng cụ dùng để 
nướng, bao gồm bàn xẻng, xiên nướng dùng cho nấu ăn và xiên ngô, chổi quét gia vị để 
nướng, vỉ nướng dạng lưới, vỉ nướng hình chảo dạng lưới, vỉ nướng dạng rổ, dụng cụ lật 
cá; đĩa đựng xà phòng; vật dụng đựng nước xà phòng rửa tay; giá để bát đĩa; dụng cụ để 
lọc dạng lưới cho bồn rửa bát; bộ bàn chải dùng cho nhà bếp bao gồm cả bàn chải bồn 
rửa; bàn chải dùng để rửa rau quả và bàn chải rửa bát đĩa; vật dụng để miếng bọt biển và 
bàn chải dùng cho nhà bếp; đồ đựng dạng ngăn kéo không làm bằng kim loại quý dùng 
cho các dụng cụ nhà bếp không dùng điện; giá đỡ để giấy cuộn; hộp đựng bánh mì; hộp 
đựng nhỏ dùng cho nhà bếp; kệ để đồ gia vị; vật dụng để khăn ăn; kệ đứng không làm 
bằng kim loại quý dùng để để các dụng cụ nấu ăn không dùng điện; giá để nắp nồi; kệ 
dùng để để sách nấu ăn; hộp đựng công thức nấu ăn; lọ đựng gia vị không làm bằng kim 
loại quý; giá để rượu chai; vật dụng giữ lạnh cho rượu; bình/phích đựng nước; thùng/xô 
đựng đá lạnh; bát dùng để trộn thực phẩm; vật dụng quay xà-lách; khay đựng thức ăn 
dùng trên giường không làm bằng kim loại quý; dụng cụ ép lấy rau quả không dùng điện; 
vật dụng giần sàng bột; con dấu in hình cho bánh quy; khuôn cắt bánh quy; bộ dụng cụ 
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tạo hình bánh quy; dụng cụ xay hạt tiêu; hộp đựng (rắc) tiêu; dụng cụ xay muối; hộp đựng 
(rắc) muối; bộ dụng cụ trang trí bánh ngọt bao gồm mũi trang trí bánh và túi đựng bột 
nhão; lót cốc bằng nhựa; khuôn dùng cho nhà bếp; dụng cụ tách mỡ ra khỏi nước xốt thịt; 
bộ dụng cụ trang trí đồ ăn bao gồm muôi xúc dưa hấu dạng tròn và dao hình chữ U và V; 
thớt dùng để cắt; giá ba chân; dụng cụ ép sợi khoai tây; dụng cụ nghiền khoai tây; bình xịt 
dầu ăn không dùng điện; thớt thái phô mai; khay đựng đồ nướng không làm bằng kim loại 
quý; dụng cụ xay thức ăn không dùng điện dùng để xay, nghiền và mài xát thức ăn; dụng 
cụ tách trứng; và tấm chắn để ngăn dầu văng ra khỏi chảo khi chiên thức ăn; bàn chải 
dùng cho mục đích gia dụng; cây treo ca cốc; giá treo trái cây; đĩa đựng bơ; bát đựng 
đường; lọ đựng sữa dùng pha trà/cà phê; nắp nồi và chảo deli; giá đựng đồ gia vị; lọ đựng 
rau thơm; kệ đứng dùng để đựng bánh kem; khay đựng đồ ăn; thùng rác; vật dụng trong 
quán bar và vật dụng dùng cho rượu bao gồm vật dụng mở nút chai rượu, nút chân không 
được thiết kế đặc biệt dùng cho chai  rượu vang, dụng cụ lắc trộn cốc-tai, vật dụng rót 
rượu không làm bằng kim loại quý, và vòng cổ chai rượu không bằng kim loại quý dùng 
để ngăn rượu chảy ra sau khi rót; bộ đồ dùng nấu nướng không dùng điện bao gồm chảo 
sâu, xoong nhỏ có cán, chảo đáy bằng, chảo sâu hai quai cầm, chảo rán, nồi nấu có thành 
cao, lò quay, nồi nấu nước xốt, đĩa sứ, vỉ nướng bánh không dùng điện, chảo nướng, chảo 
lớn có hình dạng như cái bát (thường đùng để nấu món ăn Trung Hoa), chảo, ấm đun trà, 
và bộ phận của các sản phẩm trên; đồ dùng để nướng bao gồm khay nướng bánh quy, 
khay nướng bánh ngọt, khay nướng bánh mì ổ, giá để nguội đồ nướng, khay nướng bánh 
nướng xốp, khay nướng bánh pizza, khay nướng bánh, khay nướng cuộc thức ăn, chảo 
rang/nướng, đĩa sứ và bộ phận của các sản phẩm này. 

 

 
(210) 4-2015-05596 (220) 13.03.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh, da cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo SE 
Việt Nam  (VN) 
Số 102, ngõ 28, phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tuyển dụng sinh viên để thực tập nhằm mục 
đích đào tạo.  

 
 

(210) 4-2015-07332 (220) 01.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị công nghệ hàn Thành 
Tài  (VN) 
35J2 đường DD7-1, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre, nứa, gỗ. 
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(210) 4-2015-07709 (220) 06.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi Long 
Bình  (VN) 
Số 5 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-08619 (220) 13.04.2015 

 (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH HEALTH WORKS  
(VN) 
29B Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) gồm: mua bán điện 
thoại, thiết bị viễn thông, máy tính, thiết bị máy tính, thiết bị điện tử, nhạc cụ, máy ảnh, 
máy quay, ô tô, xe máy, xe đạp, máy móc công nghiệp, vật liệu và thiết bị xây dựng, hàng 
thời trang, sách, đồ văn phòng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, hoa, quà tặng 
lưu niệm, đồ chơi, đồ nội thất, ngoại thất, thực phẩm, đồ uống, thuốc đông y, dược liệu.  

 

 
(210) 4-2015-08979 (220) 15.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HOTDEAL   (VN) 

Tầng 2, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; vali; túi du lịch được làm bằng da hoặc giả da; túi ngủ; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn các loại; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt 
(cravat). 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trực tiếp hoặc theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet các sản phẩm kim khí điện máy, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, thiết bị ngành 
viễn thông, tin học, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, dụng cụ và thiết bị thể thao, vật 
liệu xây dựng, mỹ phẩm, đồ dùng trong gia đình (bao gồm: nồi, chảo, nồi cơm điện, ấm, 
bát, đĩa), hàng may mặc, túi xách, giày dép, thảm, đệm, chăn màn, rèm, ga trải giường, đồ 
điện gia dụng như: đèn điện, quạt điện; kinh doanh (mua bán) các loại ấn phẩm: sách, 
báo, tạp chí; dịch vụ quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại cho mục đích 
phân phối sản phẩm; đại lý, môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại; dịch vụ hỗ trợ 
liên quan tới quảng bá tua du lịch. 
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Nhóm 37: Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi, cụ thể: lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy 
vi tính, hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện thoại, thiết bị - phụ tùng ngành viễn thông 
tin học. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp, phân phát và 
vận chuyển hàng hóa; dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ hỗ trợ liên quan tới tổ chức tua du 
lịch; dịch vụ cho thuê các phương tiện vận tải; đại lý bán vé máy bay, ô tô, tàu lửa.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch.  
 

Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thiết kế trang web.  
 

 
(210) 4-2015-09156 (220) 17.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách Liên  
(VN) 
Số 32/128 phố Hàm Tử Quan, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép; mũ; trang phục lót.  
 
 

(210) 4-2015-10014 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.7; A13.3.2; A13.3.7; 26.4.4 
(591) Đen, trắng xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Hưng Phát  (VN) 
87 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-10015 (220) 23.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.4; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nhà hàng Hưng Phát  (VN) 
87 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-10319 (220) 25.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) GROHE AG   (DE) 

Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị cho mục đích cung cấp nước và vệ sinh, bao gồm thiết bị cho mục đích 

cung cấp nước và vệ sinh cho nhà bếp; phụ kiện của hệ thống vệ sinh, thiết bị và phụ kiện 
cho hệ thống cung cấp nước, hệ thống làm nóng nước, hệ thống bồn tắm, hệ thống vòi hoa 
sen, hệ thống giặt quần áo, hệ thống rửa bát đĩa, hệ thống chậu vệ sinh cho phụ nữ và hệ 
thống vệ sinh và thiết bị và phụ kiện cho hệ thống lấy và xả nước của các hệ thống nêu 
trên, các thiết bị và phụ kiện nêu trên, bao gồm cả các thiết bị và phụ kiện điều khiển 
bằng kỹ thuật số và điều khiển bằng cảm ứng; phụ kiện của máy trộn nước nóng lạnh; phụ 
kiện cho hệ thống nước thải và hệ thống thoát nước; vòi cho giá rửa mặt, cho chậu, cho 
vòi hoa sen và cho chậu vệ sinh cho phụ nữ; vòi hoa sen, vòi hoa sen cầm tay và vòi hoa 
sen để cao hơn đầu, vòi hoa sen trên trần nhà, phụ kiện của vòi hoa sen, vòi hoa sen mát 
xa, vòi hoa sen, miệng vòi xịt và đầu xịt cho các sản phẩm nêu trên; vật dụng giữ, ống và 
ống nối cho các loại vòi sen nói trên; cột vòi hoa sen, bộ vòi hoa sen hoàn chỉnh và buông 
giặt, sàn thoát nước của buồng tắm khoang kín (loại thấp), sàn thoát nước của buồng tắm 
khoang kín (loại cao), buồng tắm kính khoang kín, hệ thống vòi hoa sen, thiết bị vòi hoa 
sen, hệ thống, vòi hoa sen/bồn tắm, thiết bị vòi hoa sen, buồng tắm gương sen (khoang 
kín) và bồn tắm (khung kín), vòi hoa sen tự đóng được điều khiển điện tử; bao gồm phụ 
kiện cung cấp nước và vệ/sinh nêu trên được điều nhiệt và/hoặc phụ kiện điều khiển 
không bằng tiếp xúc; vòi cho bồn rửa; van trộn nước (phụ kiện cho thiết bị cung cấp 
nước); van trộn, vòi giảm áp suất, van đóng, đường nước vào và đường thoát nước (phụ 
kiện vệ sinh); máy làm mềm nước; khoang chứa nước cho bàn cầu; chậu rửa; chậu vệ sinh 
cho phụ nữ; nhà vệ sinh di động; buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; thiết bị xối 
nước; chỗ đi tiểu; bàn cầu bằng gốm; chậu rửa bằng gốm; bồn tắm; bệ xí bệt; đồ về sinh, 
cụ thể là chậu rửa, buồng giặt; chậu tắm, bồn tắm ngồi; bộ phận và phụ kiện của tất cả các 
sản phẩm nêu trên.  

 

 
(210) 4-2015-10470 (220) 27.04.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 25.12.1; A6.3.5; 26.7.25 
(591) Nâu, đỏ nâu, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Tân 
Bình Minh  (VN) 
235 tổ 16, khu phố Tân Phú 1, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có sữa, chế phẩm 
thực vật, dùng như chất thay thế cà phê.  
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(210) 4-2015-11376 (220) 11.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; 5.7.21; A5.7.23; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Việt Nam  (VN) 
208/14, Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm đã chế biến như: các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, đậu nành, tỏi 

đen, rau củ quả, sữa bắp. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11648 (220) 12.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.21; A16.1.11 
(591) Trắng, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH cung cấp Giải 

pháp dịch vụ Giá trị gia tăng  
(VN) 
Số 124 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phương tiện phát triển phần mềm máy tính, cụ thể là: máy tính, vi mạch, chip, 

chương trình máy tính, thiết bị ngoại vi để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng 
dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu; giao diện 
lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến để kết nối 
mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, 
truy cập và quản lý dữ liệu; phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, 
viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin mua bán trực tuyến đối với các sản phẩm thiết yếu, 
hàng gia dụng và hàng tiêu dùng bao gồm lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng (như vải 
vóc, quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ nấu ăn, thiết bị y tế gia đình), hàng điện tử tiêu dùng 
(như điện thoại, máy vi tính, máy truyền hình, máy lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy giặt, tủ 
lạnh), hàng trang trí nội thất (như ghế ngồi, bàn, giường, tủ sách, đồng hồ treo tường); 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 
ảnh; cung cấp dịch vụ phòng nói chuyện trên internet (trò chuyện trực tuyến); chia sẻ file 
hình ảnh, thông tin cá nhân cho những người sử dụng kênh tán gẫu trực tuyến đã đăng ký 
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liên quan đến các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng 
đồng ảo, mạng xã hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản 
chuyển mạch toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các 
dịch vụ truyền phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu 
thông tin người sử dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến ngườí sử dụng, gửi các 
thông tin mà người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; 
dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải 
lên, gửi bài viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm 
thanh, và hình ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các 
trang web, diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang 
nhật ký điện tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy 
tính; dịch vụ truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ hoạ do người dùng 
tạo ra. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 
tác trực tuyến; dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tuỳ biến để thể hiện những thông 
tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết nhật ký, 
chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet hoặc 
mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang 
tin điện tử); tạo lập và duy trì trang web/trang tin điện tử cho người khác; cung cấp trang 
tin trực tuyến và các trang nhật ký điện tử do người dùng thiết lập cho mục đích giáo dục, 
giải trí. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-11995 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trường Xuân 
Thịnh  (VN) 
221 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối sản phẩm nhân sâm (không bao gồm phân phát, vận chuyển). 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; phân phối nước. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; đặt chỗ ở khách 
sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-12461 (220) 20.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1; 1.5.1; 26.1.1; A3.3.17 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Châu  (VN) 
147/3F Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm tôm, nước tương, tương, tương ớt. 
 
 

(210) 4-2015-12693 (220) 21.05.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A10.3.11; A10.3.13; 10.3.10 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shopee  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Machinco, số 444, phố 
Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng; thiết bị điện 
tử; thiết bị ngoại vi; thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị đo đạc ; thiết bị quang học; 
thiết bị nghe nhìn; dụng cụ bảo hộ lao động; thiết bị bảo hộ; hàng điện máy; thiết bị di 
động và các phụ kiện của chúng; thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh; đồ dùng trong nhà 
tắm; dụng cụ âm nhạc; văn phòng phẩm; đồ dùng học tập; thiết bị giảng dạy; đồ trang trí 
nội thất (tranh, ảnh, hoa giả); đồ lưu niệm; hàng thủ công mỹ nghệ; đồ nội thất dùng trong 
gia đình và văn phòng; máy móc và thiết bị văn phòng; quần áo; giầy dép; phụ kiện thời 
trang; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung; mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; 
chế phẩm vệ sinh; đồ trang sức; thực phẩm; đồ uống; hàng nông sản; hàng lâm sản; dụng 
cụ nhà bếp; thiết bị nhà bếp; chăn ga gối đệm; rèm cửa; thảm các loại (thảm trải sàn, thảm 
yoga); hàng phụ kiện may mặc; dụng cụ thể thao; máy tập thể dục thể thao; đồ chơi; vali, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, ấn 
phẩm; vật liệu xây dựng; thiết bị và dụng cụ y tế; xe cộ các loại ; thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông; đồ gốm sứ thuỷ tinh; đồ điện gia dụng; máy móc xây dựng; máy móc dùng 
trong nông nghiệp; thiết bị và dụng cụ làm đẹp; thiết bị làm lạnh, thiết bị gia nhiệt; đồ 
dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh; két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng tự động; dụng cụ 
trên bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn); đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trực 
tuyến trên mạng internet thông qua trang web và thiết bị di động;  dịch vụ truyền thông 
thuộc nhóm này; dịch vụ nhắn tin (bằng các phương tiện liên lạc điện tử); thư điện tử. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; ký gửi hàng hóa; dịch vụ du lịch, cung cấp thông tin về 
du lịch. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ xuất bản sách và 
tạo chí điện tử trực tuyến trên Internet; cung cấp thông tin về giải trí, giáo dục, văn hóa. 

 

Nhóm 42: dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng internet 
và trên thiết bị di động; 

 

Nhóm 45: Mạng xã hội; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2015-12694 (220) 21.05.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A10.3.11; A10.3.13; 10.3.10 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shopee    (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Machinco, số 444, phố 
Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng; thiết bị điện 
tử; thiết bị ngoại vi; thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị đo đạc ; thiết bị quang học; 
thiết bị nghe nhìn; dụng cụ bảo hộ lao động; thiết bị bảo hộ; hàng điện máy; thiết bị di 
động và các phụ kiện của chúng; thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh; đồ dùng trong nhà 
tắm; dụng cụ âm nhạc; văn phòng phẩm; đồ dùng học tập; thiết bị giảng dạy; đồ trang trí 
nội thất (tranh, ảnh, hoa giả); đồ lưu niệm; hàng thủ công mỹ nghệ; đồ nội thất dùng trong 
gia đình và văn phòng; máy móc và thiết bị văn phòng; quần áo; giầy dép; phụ kiện thời 
trang; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung; mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; 
chế phẩm vệ sinh; đồ trang sức; thực phẩm; đồ uống; hàng nông sản; hàng lâm sản; dụng 
cụ nhà bếp; thiết bị nhà bếp; chăn ga gối đệm; rèm cửa; thảm các loại (thảm trải sàn, thảm 
yoga); hàng phụ kiện may mặc; dụng cụ thể thao; máy tập thể dục thể thao; đồ chơi; vali, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, ấn 
phẩm; vật liệu xây dựng; thiết bị và dụng cụ y tế; xe cộ các loại ; thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông; đồ gốm sứ thuỷ tinh; đồ điện gia dụng; máy móc xây dựng; máy móc dùng 
trong nông nghiệp; thiết bị và dụng cụ làm đẹp; thiết bị làm lạnh, thiết bị gia nhiệt; đồ 
dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh; két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng tự động; dụng cụ 
trên bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn); đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian; dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông nhằm mục đích bán hàng; xúc tiến thương mại; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-12696 (220) 21.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Shopee  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Machinco, số 444, phố 
Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng; thiết bị điện 
tử; thiết bị ngoại vi; thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị đo đạc ; thiết bị quang học; 
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thiết bị nghe nhìn; dụng cụ bảo hộ lao động; thiết bị bảo hộ; hàng điện máy; thiết bị di 
động và các phụ kiện của chúng; thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh; đồ dùng trong nhà 
tắm; dụng cụ âm nhạc; văn phòng phẩm; đồ dùng học tập; thiết bị giảng dạy; đồ trang trí 
nội thất (tranh, ảnh, hoa giả); đồ lưu niệm; hàng thủ công mỹ nghệ; đồ nội thất dùng trong 
gia đình và văn phòng; máy móc và thiết bị văn phòng; quần áo; giáy dép; phụ kiện thời 
trang; dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung; mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm; 
chế phẩm vệ sinh; đồ trang sức; thực phẩm; đồ uống; hàng nông sản; hàng lâm sản; dụng 
cụ nhà bếp; thiết bị nhà bếp; chăn ga gối đệm; rèm cửa; thảm các loại (thảm trải sàn, thảm 
yoga); hàng phụ kiện may mặc; dụng cụ thể thao; máy tập thể dục thể thao; đồ chơi; vali, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, ấn 
phẩm; vật liệu xây dựng; thiết bị và dụng cụ y tế; xe cộ các loại ; thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông; đồ gốm sứ thuỷ tinh; đồ điện gia dụng; máy móc xây dựng; máy móc dùng 
trong nông nghiệp; thiết bị và dụng cụ làm đẹp; thiết bị làm lạnh, thiết bị gia nhiệt; đồ dùng 
cho trẻ em/trẻ sơ sinh; két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng tự động; dụng cụ trên 
bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn); đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian;; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm 
mục đích bán hàng; xúc tiến thương mại; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; 
mua sắm thông qua mạng internet và trên thiết bị di động; cung cấp thông tin thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trực 
tuyến trên mạng internet thông qua trang web và thiết bị di động; dịch vụ truyền thông 
thuộc nhóm này; dịch vụ nhắn tin (bằng các phương tiện liên lạc điện tử); thư điện tử. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; ký gửi hàng hóa; dịch vụ du lịch, cung cấp thông tin về 
du lịch. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ xuất bản sách và 
tạo chí điện tử trực tuyến trên internet; cung cấp thông tin về giải trí, giáo dục, văn hóa. 

 

Nhóm 42:  dịch vụ cung cấp và điều khiển công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng 
internet và trên thiết bị di động;  

 

Nhóm 45: Mạng xã hội; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) trực tuyến. 
 
 

(210) 4-2015-12796 (220) 22.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ARDENT HOLDINGS LIMITED  (GB) 

Maersk House, Braham Street, London 
E1 8EP, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 37: Các hoạt động ứng phó khẩn cấp hàng hải, cụ thể là dịch vụ sửa chữa tàu bị 
hỏng của các kỹ sư hàng hải, các kiến trúc sư hàng hải và các chuyên gia hàng hải khác, 
và tư vấn liên quan đến các hoạt động nêu trên; ngừng hoạt động của giàn khoan dầu; lắp 
đặt ống chống giếng dầu, đường ống giếng dầu và ống khoan giếng dầu; dịch vụ hủy bỏ 
giếng khoan dầu; dịch vụ lấy mẫu lõi khoan xuống của giếng dầu và khí đốt, thi công, lắp 
đặt, sửa chữa và cho thuê thiết bị sản xuất dầu và khí đốt; lắp đặt cáp ngầm dưới biển; làm 
sạch tàu; làm sạch vỏ tàu; làm sạch chân vịt của tàu thủy. 
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(210) 4-2015-13316 (220) 27.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.23 
(731) HONGKONG MEIKE DIGITAL 

TECHNOLOGY LIMITED   (HK) 
RM 902, 91F, Fu Fai Commercial 
Building, 27 Hillier Street, Sheung wan, 
Hong Kong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; đèn chớp [nhiếp ảnh]; thiết bị và dụng cụ quang 
học; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; tai nghe; máy thu thanh và 
thu hình  thiết bị đo xa; thiết bị sạc cho pin điện; máy thu thanh; kính đeo mắt [quang 
học]. 

 

 
(210) 4-2015-13357 (220) 28.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) LG ELECTRONlCS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn dùng cho mục đích gia dụng; máy rửa bát đĩa tự động dùng cho mục 
đích gia dụng; máy giặt quần áo dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt lau dọn dùng cho 
mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch bằng điện sử dụng hơi nước dùng cho mục đích gia 
dụng; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt khô quần áo; máy 
giặt khô quần áo dùng điện. 

 

Nhóm 11: Bếp ga kèm lò nướng; bếp ga; lò nướng dùng cho mục đích gia dụng; bếp điện; 
máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; máy lọc không khí; điều hòa nhiệt độ; lò vi sóng; máy tạo ẩm không khí dùng cho 
mục đích gia dụng; máy sấy quần áo bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; tủ lạnh dùng 
cho mục đích gia dụng; tủ lạnh chuyên dụng đựng kim chi; nồi nướng hồng ngoại; máy 
sấy quần áo có chức năng khử trùng, khử mùi và chống nhăn dùng cho mục đích gia 
dụng. 

 

 
(210) 4-2015-13504 (220) 29.05.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 25.5.25; 26.1.11 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Công Thương Việt Nam  
(VN) 
108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 
mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2015-13758 (220) 01.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) PRODIO LIMITED   (HK) 

Room 1304, 13th Floor, General 
Commercial Building, 156- 164 Des 
Voeux Road Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hát cùng nhau; đầu đọc đĩa viđêô; loa phóng thanh; máy hát tự động; 
máy ghi âm; máy hát chạy điện; máy quay đĩa; máy ghi âm; máy quay viđêô; đầu đọc đĩa 
viđêô; máy ghi viđêô; anten; bộ đổi đĩa compắc; cuộn dây điện; bộ xóa băng từ; bộ xóa 
đầu từ; thiết bị làm sạch đầu từ; loa phóng thanh; bộ nối (điện); bộ phận giữ kim đĩa hát 
cho chiếc máy quay đĩa; băng viđêô; dụng cụ thanh nhạc; máy biến áp; micrô; máy làm 
sạch đĩa ghi âm; điện thoại liên lạc với nhau dùng dây; thiết bị đổi điện thoại tự động; 
máy điện thoại; máy điện báo tự động, thiết bị điện báo truyền ảnh; máy fax; thiết bị 
truyền tần số âm thanh; thiết bị tần số sóng mạng kiểu cáp; thiết bị tần số sóng mạng kiểu 
đường dây; bộ lặp tần số sóng mạng; máy thu hình; máy phát hình; máy thu thanh; máy 
truyền thanh; thiết bị thông tin vô tuyến di động; thẻ và/hoặc tấm và/hoặc băng từ được 
mã hóa; hộp bảo vệ cho đĩa từ, mạch tích hợp, mạch tích hợp quy mô lớn, máy bán hàng 
tự động, máy phân loại và đếm tiền xu, máy thanh toán, pin điện và ắc quy; tất cả thuộc 
nhóm 9. 

 
 

(210) 4-2015-14093 (220) 03.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH International 

Food Master   (VN) 
Lô C2-3, đường D2, KCN Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, chất chiết ra từ thịt, chất chiết ra từ 
xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết ra từ thủy hải sản; thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt, thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, cua, mực, nghêu; rau củ quả 
được bảo quản, rau củ quả được nấu chín; nước chấm (các chế phẩm làm từ nước mắm).  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc); nước xốt, xốt madonne, nước xốt hỗn hợp 
và các chế phẩm trong nhóm này để làm nước xốt, gia vị, tương mù tạc; cafe, chè (trà); 
nem (chả giò). 
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(210) 4-2015-14282 (220) 04.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.24; 26.11.3 
(731) LOWARA SRL, LUXEMBOURG 

BRANCH   (LU) 
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, 
Luxembourg 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm chìm (có thể để dưới nước); máy bơm nổi (đặt trên bề mặt); động cơ 

cho máy bơm; bộ lọc của động cơ; chổi (là bộ phận của động cơ), máy phát điện và máy 
đinamô; thanh truyền cho động cơ; động cơ điện một chiều; bộ tản nhiệt làm mát cho 
động cơ; máy bơm nước dùng trong động cơ và máy; máy bơm hút; máy bơm lưu thông; 
bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); máy bơm; máy bơm dầu mỡ; bơm dùng 
cho hệ thống cấp nhiệt; bơm khí nén; máy bơm kiểu pittông (máy bơm kiểu dung tích); 
bơm ly tâm; máy bơm chạy bằng điện; cánh quạt (bánh công tác) của máy bơm; máy bơm 
kiểm soát dung tích; máy bơm thủy lực; máy bơm quay; trục cho máy bơm; máy bơm tua 
bin thẳng đứng; máy bơm nước chạy bằng điện; máy bơm nước dùng cho phòng tắm có 
bồn; máy bơm nước dùng cho phòng tắm khoáng; máy bơm nước dùng cho bể bơi; máy 
bơm chạy bằng điện dùng cho bể nuôi cá cảnh và loài thủy sinh; máy bơm chạy bằng điện 
dùng cho bể bơi; máy bơm nước thải; máy bơm nước cống hoặc bùn; máy bơm xả dầu; 
máy bơm bùn; máy bơm thẩm thấu ngược; van điều chỉnh cho máy bơm; van (bộ phận 
của máy bơm); máy bơm làm lạnh; máy bơm áp suất cao dùng cho hệ thống giặt giũ; bơm 
nước dùng cho bộ lọc nước; máy bơm dùng cho ngành đồ uống; máy bơm chân không; 
máy nén dùng cho tủ lạnh; bơm dầu dùng cho động cơ xe cộ mặt đất; đai truyền dùng cho 
động cơ; xi lanh dùng cho động cơ; quạt gió dùng cho động cơ; bộ giảm thanh cho động 
cơ; động cơ khởi động; bộ khởi động cho động cơ; máy cày (máy xới) được cơ giới hóa; 
cơ cấu ghép nối của máy móc; bộ truyền động cho máy móc; máy bơm nhiều cấp bao 
gồm máy bơm nhiều cấp trục thẳng đứng và máy bơm nhiều cấp trục ngang, máy bơm 
một cấp, bộ máy bơm tăng áp, máy bơm thoát nước, máy bơm chất thải; bơm nhiên liệu tự 
điều chỉnh; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị loại bỏ chất thải; bơm phân phối xăng dùng 
cho trạm bơm dịch vụ. 

 

Nhóm 09: Bơm chữa cháy; thiết bị điều khiển điện tử dùng để khởi động và tắt các máy 
bơm bằng cảm biến áp suất; tổng đài điện thoại; cầu dao điện; bảng điều khiển (điện); 
bảng công tắc điện; công tắc điện; thiết bị đo xăng; thiết bị cảm biến đo mức chất lỏng; 
thiết bị báo (đồng hồ đo) mức; thiết bị đo dòng chảy; đồng hồ đo dòng chảy; bộ đảo điện; 
bộ vi xử lý; ắc quy điện; pin điện; cực góp điện; dây dẫn điện; bộ biến đổi điện (bộ đổi 
điện); dây điện; cáp điện; cuộn cảm (điện); bộ hạn chế (điện); điện trở; rơ le điện; hộp cầu 
dao điện (điện); thiết bị đầu cuối (điện); máy biến thế hoặc máy biến áp (điện); bộ điều 
chỉnh điện; bảng phân phối (điện); dây từ; mạch in; vi mạch dùng cho mạch tích hợp; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); vỏ bọc cho dây cáp điện; cầu 
chì; phần ứng (điện); dây cáp điện; cuộn dây điện; bộ nối (điện); cái ngắt điện (công tắc 
điện); bộ nối điện; tủ phân phối (điện); bảng điều khiển (thiết bị điều khiển) phân phối 
(điện); thiết bị nạp ắc quy (thiết bị sạc pin); thiết bị điều khiển từ xa; bộ chuyển mạch 
điện (bộ đảo mạch điện); thiết bị chỉ báo mất điện; hộp ắc quy; ôm kế; chất bán dẫn; còi 
điện; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; bộ điều chỉnh điện tử dùng cho động cơ; 
phần mềm máy vi tính; phương tiện ghi kỹ thuật số; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; thiết bị dập lửa; thiết 
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bị để tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị ghi âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền 
âm thanh hoặc hình ảnh, máy dò cho mục đích khoa học; dụng cụ trắc địa (dụng cụ đo 
đạc, khảo sát); máy chụp ảnh; tụ quang; máy cân; thiết bị đo điện. 

 

Nhóm 11: Bơm nhiệt; thiết bị truyền nhiệt dùng cho hệ thống cấp nhiệt; thiết bị làm mềm 
nước; hệ thống phân phối nước, hệ thống cung cấp nước; hệ thống làm sạch nước; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị xử lý nước thải ra; hệ thống ống dẫn nước; hệ 
thống (thiết bị) làm lạnh nước; thiết bị làm nóng nước (thiết bị đun nước); thiết bị làm 
sạch nước; tháp làm lạnh nước; vòi phun nước; thiết bị lọc nước; van điều chỉnh mực nước 
trong bình chứa; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị nước; thiết bị 
sinh hơi nước; bộ tích nhiệt; bộ trao đổi nhiệt, không là bộ phận của máy móc; phụ tùng 
điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; van định lượng (bộ phận của hệ 
thống cấp nhiệt hoặc hệ thống ga); thiết bị sưởi bể cá cảnh hoặc bể nuôi loài thủy sinh; 
thiết bị làm sạch chất thải; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh); vòi của ống dẫn (đầu 
vặn vòi nước); thiết bị dùng cho cửa cấp nước; thiết bị khử muối; bể chứa nước tạo áp 
suất; hệ thống tưới nước tự động; thiết bị phun nước (thiết bị xối nước); hệ thống và thiết 
bị vệ sinh; hệ thống phun tưới nước; dụng cụ tưới dạng giọt (phụ kiện trang bị để tưới); 
miệng vòi chống toé nước; hệ thống tưới dạng giọt; van điều chỉnh nước cho vòi nước; 
máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị chiếu sáng bể cá cảnh; đèn dùng 
khi lặn; đèn pin (đèn để soi sáng); hệ thống điều hòa không khí; hệ thống giữ độ ẩm 
không khí; thiết bị chưng cất. 

 

 
(210) 4-2015-14473 (220) 08.06.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1; 5.13.1 
(591) Vàng nhạt, xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Huyền   (VN)
117/9 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng cung cấp), quán ăn, nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2015-15373 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

công nghệ mới Việt Nam 
AMBIO  (VN) 
164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân vi sinh; chế phẩm vi sinh dùng trong 
nông nghiệp, môi trường và nuôi trồng thủy sản; phân bón; phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón 
tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2015-15407 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đen, đỏ boóc đô (540) 

  

(731) Công ty TNHH MODERN HOUSE  
(VN) 
01 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; khăn tắm (trừ quần áo) 
 

Nhóm 25: áo choàng tắm. 
 

 
(210) 4-2015-15476 (220) 16.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 24.13.1; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hành Tinh Xanh  
(VN) 
Số 44, khu A, ngõ 109 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh công nghiệp bao gồm: thùng rác inox, thùng rác nhựa, 
cột chắn, máy đánh giày, xe đẩy phục vụ, xe đẩy hành lý, máy hút bụi hút nước, thiết bị 
nhà tắm, dụng cụ vệ sinh các loại. 

 
 

(210) 4-2015-15534 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1 
(591) Đỏ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mua bán số  
(VN) 
193 Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; bơm cao áp; máy trồng rau; máy làm giá đỗ; máy và 
công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công); máy xay sinh tố. 
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Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; giàn âm thanh; camera; đầu ghi kỹ thuật số; bộ lưu 
điện; máy chấm công điện tử. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; máy làm nóng lạnh nước uống; máy phun sương công nghiệp; máy lọc 
nước. 

 

Nhóm 12: Bơm hơi [phụ tùng của xe cộ]; bơm hơi lốp ô tô; xe đạp điện; xe máy điện; xe 
máy điện ba bánh; xe ba bánh động cơ xăng dầu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: bơm hơi lốp ô tô, bơm cao áp, máy phun sương, máy phun hơi nước, máy tạo 
ẩm, quạt điện công nghiệp, quạt phun sương công nghiệp, hộp hâm nóng cơm bằng điện, 
máy làm nóng lạnh nước uống, máy lọc nước, chảo điện, ấm siêu tốc, máy bắt muỗi, máy 
đuổi côn trùng, máy trồng rau, máy làm giá đỗ, máy xay sinh tố, bếp nướng bằng điện, 
bình nước nóng, tủ lạnh, xe đạp điện, xe máy điện, xe máy điện ba bánh, loa nghe nhạc, 
thiết bị âm thanh, giàn âm thanh, camera, camera hồng ngoại, đầu ghi hình, đầu ghi kỹ 
thuật số, thiết bị an ninh, máy ép nhiệt, máy ép mếch, máy ép phẳng, bàn là, bàn là hơi 
nước, bàn là công nghiệp, bàn là quần áo, vườn trồng rau, vườn trồng rau tự động, bộ lưu 
điện, bộ tích điện cửa cuốn, lưu điện gia đình, lưu điện máy móc, lưu điện máy tính, lưu 
điện, công nghiệp, máy làm sữa chua, máy chấm công; mua bán các: dụng cụ gia đình, đồ 
dùng nhà bếp, máy móc công nghiệp, máy và công cụ dùng cho nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-15547 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15 
(591) Trắng bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ĐI A TO MIT 
Việt Nam  (VN) 
Số 311 Hùng Vương, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và 
dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại; quặng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-15565 (220) 17.06.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.9; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ đậm, đỏ đậm pha tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vang Luật  (VN) 
Số 77 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-15572 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 1.15.23 

(731) WU JUJING   (CN) 

No. 36, Hushanchang Guanpu, Maping 

Town, Zhangpu County, Zhangzhou 

City, Fujian Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: Sợi cácbon trừ loại dùng trong ngành dệt gồm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm; 

cao su lỏng; vật liệu bao gối [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu lọc [bọt 

hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-15598 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SC-AGROFOOD  
(VN) 
Nhà 19, ngõ 13, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; các sản phẩm nông nghiệp 

gồm: các loại củ, ngô tươi, nấm tươi, hạt ngũ cốc chưa xử lý, hạt vừng, cây hồ tiêu, cây ớt, 

thảo mộc tươi. 
 

 
(210) 4-2015-15638 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.5.16; A3.9.6; 3.9.1; 26.1.1; 1.7.6; 

25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 

bột làm bánh ngọt. 
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(210) 4-2015-15639 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 1.7.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 
bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-15640 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 1.7.1; 4.3.3; A7.5.8; 

7.5.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 
bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-15655 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH VINAVIM  (VN) 

389/5/10/4C quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện (inverter); bình ắc-quy. 
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(210) 4-2015-15672 (220) 17.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.4 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần điện tử A 

Sanzo Việt Nam   (VN) 
B14/I đường 2A, khu công nghiệp Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao; bàn là điện; dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện (dụng cụ cầm tay).  
 

Nhóm 20: Hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo).  
 

Nhóm 21: Vải để lau sàn nhà; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dao, bàn là điện, dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện, hộp nhựa, vải 
để lau sàn nhà, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng điện. 

 

(210) 4-2015-15793 (220) 18.06.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Huyền  (VN) 
179/9 đường Hòa Bình, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy. 
 

Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải dệt.  
 
 

(210) 4-2015-16203 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, cam 

đỏ, hồng, hồng đậm đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vina Foods  
(VN) 
95/6/91 đường D4, khu phố 3, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-16250 (220) 23.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A18.4.2; 1.15.15 
(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) 

PTE LIMITED   (SG) 
1 George Street, #08-01 One George 
Street, Singapore 049145  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng; đồ uống ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng để bổ sung cho chế độ ăn thông thường hay chế độ ăn có 
lợi cho sức khỏe; thực phẩm có lợi cho sức khỏe; thực phẩm cho em bé; sữa bột cho em 
bé; thực phẩm cho trẻ còn ẵm ngửa; sữa bột cho trẻ còn ẵm ngửa; chất phụ gia dinh 
dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng; mẻ cấy vi khuẩn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung dùng cho 
thực phẩm; chất bổ sung casein cho người ăn kiêng; vitamin dùng cho người; vitamin 
công thức dùng cho người; các chế phẩm dược dưới dạng thực phẩm dùng cho con người; 
các chế phẩm dược dưới dạng thành phần thực phẩm dùng cho con người; mẻ vi khuẩn 
nuôi cấy; mẻ lợi khuẩn (probiotic) nuôi cấy; chế phẩm vi khuẩn dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y; chế phẩm lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất vi 
khuẩn dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất lợi khuẩn (probiotic) dùng cho mục đích y 
tế hoặc thú y; mẻ vi sinh vật nuôi cấy. 

 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa trong nhóm này; thực phẩm làm từ sữa trong nhóm này; đồ uống 
được chế trên cơ sở sữa; bột được chế trên cơ sở sữa; sữa; sản phẩm chế trên cơ sở sữa; 
sữa được xử lý ở nhiệt độ cao (sữa tươi tiệt trùng (UHT); sữa có thời hạn sử dụng kéo dài 
(ESL); sữa đặc; protein từ sữa; sữa bột; sữa sấy khô; sữa bột có hương vị; chất thay thế sữa 
trong nhóm này; đồ uống làm từ sữa; đồ uống có hương vị sữa (sữa là chủ yếu); đồ uống 
từ sữa được làm giàu (có bổ sung chất dinh dưỡng) (sữa là chủ yếu); kem (sản phẩm từ 
sữa); bơ (sản phẩm từ sữa); dầu ăn; mỡ ăn được; bơ thực vật; hỗn hợp bơ thực vật; hỗn hợp 
bơ, hỗn hợp của các loại dầu ăn khác; sản phẩm trong nhóm này gồm toàn bộ hoặc chủ 
yếu các loại dầu ăn được sử dụng khi đánh kem cà phê và các đồ uống tương tự ; sản 
phẩm trong nhóm này bao gồm toàn bộ hoặc chủ yếu chất béo ăn được dùng khi đánh 
kem cà phê và các đồ uống tương tự; protein dùng cho người; sản phẩm protein dùng cho 
người; pho mát, pho mát brie; pho mát cheddar; pho mát colby; phô mai tươi dạng kem 
mềm; pho mát edam; pho mát emmental; pho mát feta; pho mát gouda; pho mát gruyere; 
pho mát haloumi; pho mát havarti; pho mát mozzarella ; pho mát pamlesan; pho mát 
romano; pho mát Thụy Sỹ; các sản phẩm từ sữa được lên men; sản phẩm sữa kết hợp sữa 
chua; sữa chua; chế phẩm sữa chua; sản phẩm làm từ lợi khuẩn (probiotic) trong nhóm 
này, cụ thể là chế phẩm thực phẩm được làm chủ yếu từ sữa (có chứa lợi khuẩn probiotic); 
sản phẩm kết hợp lợi khuẩn (probiotic) nuôi cấy, chất hay chế phẩm lợi khuẩn, cụ thể là: 
chế phẩm thực phẩm được làm chủ yếu từ sữa chứa lợi khuẩn (probiotic) nuôi cấy, chất 
hay chế phẩm lợi khuẩn; sản phẩm kết hợp vi khuẩn nuôi cấy, chất hay chế phẩm vi 
khuẩn, cụ thể là chế phẩm thực phẩm được làm chủ yếu từ sữa chứa vi khuẩn nuôi cấy, 
chất hay chế phẩm vi khuẩn; sữa chua uống; sản phẩm tráng miệng trong nhóm này (sản 
phẩm làm từ sữa là chủ yếu); thức ăn nhanh từ sữa (sữa và sản phẩm làm từ sữa là chủ 
yếu); nước sữa; chất phết lên thực phẩm bao gồm chủ yếu các sản phẩm từ sữa; mứt quả 
trong nhóm này; thạch cho thực phẩm. 
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(210) 4-2015-16516 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; A26.4.24; 26.2.7; 26.15.15 

(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền hình kỹ 
thuật số Miền Nam   (VN) 
Số 03 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện ảnh, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, cụ thể là: 

thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 

đĩa compact, DVD. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, cụ thể là: tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không 

kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các 

dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông 

qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử; quảng 

cáo bằng đài phát thanh.  

 

Nhóm 38: Viễn thông, cụ thể là: cho phép một người đàm thoại với một người khác; 

truyền tin nhắn từ người này tới người khác; để một người liên lạc với một người khác 

bằng cách nghe hoặc nhìn (rađiô và vô tuyến truyền hình); dịch vụ truyền phát các 

chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, cụ thể là: các dịch vụ về giáo dục người hoặc dạy thú dưới mọi hình 

thức; các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người; 

trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hoá 

hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng, cụ thể là: thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-16534 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.14; 5.3.11 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUETRONICS  
(VN) 
Số 3, đường số 1 cụm công nghiệp An 

Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng cho thú y, thú y thủy sản. 
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(210) 4-2015-16564 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Quảng Lộc   (VN) 
Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-16565 (220) 25.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Quảng Lộc  (VN) 
Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2015-16711 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A16.1.11 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ALOMART Việt 
Nam   (VN) 
Số 6 Đồng Xoài, phường 15, Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm có chứa gastrodia được làm dưới dạng kẹo; dược phẩm làm từ cao 
hồng sâm linh chi; nước uống có chứa hồng sâm dùng cho mục đích y tế; tỏi đen hồng 
sâm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dạng kẹo có chứa hồng sâm, vitamin; 
nước uống đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-16715 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WELCRON GLOBAL Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 24: Chăn; drap (bộ ga gối trải giường); ga trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán chăn, nệm, drap (bộ ga gối trải giường), ga trải giường.  
 
 

(210) 4-2015-16733 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; A18.3.5; 3.9.1; 18.3.2 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ, vàng, đen, hồng, xanh 

da trời 
(731) Hộ kinh doanh Thái Hưng  (VN)

70 Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị các sản phẩm nhang thắp (hương thắp).  
 

 
(210) 4-2015-16743 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.6; 26.1.2; 25.1.6; 5.7.11 
(591) Vàng, vàng cam, vàng cam nhạt, đỏ, 

trắng, xanh dương đậm, xanh lá cây, đen, 
vàng đồng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam - 
Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kem 
tráng miệng (bánh kẹo); mật ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm 
và nước xốt; gia vị; kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2015-16937 (220) 29.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SUPREME PROSPERITY GROUP 

LIMITED  (VG) 
P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 
thịt; hoa quả và rau đã được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch; mứt; mứt 
quả; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu và chất béo có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
mì và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; mật ong; 
nước mật đường; nấm men; bột nở; muối; mù tạc; giấm; sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; 
bánh bao/bánh hấp; bánh bao/bánh hấp đã được rán. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và các đồ uống không chứa cồn 
khác; đồ uống làm từ trái cây và nước quả ép; xi rô và các chế phẩm khác dùng để chế 
biến đồ uống. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống kiểu Trung Quốc; dịch vụ quầy rượu và nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê và quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán đồ 
ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp và chuẩn bị đồ ăn không ăn tại quán mà 
mang đi; chuẩn bị đồ ăn mang theo (sau khi đã ăn ở quán). 

 

 
(210) 4-2015-17016 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; 26.13.25; 

1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, cam đỏ 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

EBASE   (VN) 
473/8/4 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua thiết bị liên lạc di 
động khác và thông qua mạng máy tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt sản phẩm, 
thông qua mạng kết nối các trang web của các cửa hàng, thông qua thông tin giảm giá, 
thông qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh toán, 
thông qua tem và phiếu giảm giá liên quan đến các hàng hóa sau: thuốc màu, sơn, vecni, 
chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, mực in, chất để tẩy trắng 
và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ, xà phòng, nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh răng, các chế phẩm dược, thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật 
dụng nhỏ làm bằng kim loại, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, máy xay café, 
máy rửa bát, máy khoan và mũi khoan, máy hàn, máy phát điện, máy lọc, máy nghiền, 
máy móc/thiết bị dùng trong gia đình và nhà bếp, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao, kéo, thìa, nĩa, các sản phẩm điện tử gia dụng; thiết bị và dụng cụ dùng trong 
khoa học, hàng hóa, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
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kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và 
các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính, thiết bị dập 
lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả; 
dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi 
nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; phương tiện 
giao thông đường bộ và các linh kiện, phụ kiện của chúng; đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn; ấn phẩm, văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, máy móc thiết bị văn phòng và 
dụng cụ dùng cho việc học tập, giảng dạy; các sản phẩm bao bì bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo; rương, hòm, va li, túi xách, ví, ba lô, túi du lịch, ô và dù, thắt lưng, sản phẩm thời 
trang (quần áo, giày dép, mũ nón) và phụ kiện thời trang; vật liệu xây dựng phi kim loại; 
đồ nội thất (bàn ghế, giường tủ, kệ, giá), khung ảnh, gương, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu 
niệm; các đồ vật trong gia đình bằng gỗ, mây tre lá, nhựa; dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ gia dụng; sợi và chỉ thêu may; sợi len; đồ bằng vải dùng cho giường; vải và hàng 
dệt dùng trong gia đình; cờ, băng rôn; rèm cửa bằng vải; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; 
sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang; đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; kẹp tóc; tóc giả; đồ trang trí 
tóc; nơ cài tóc, mũ trùm tóc, lô uốn tóc; khóa kéo; thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và 
các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); trò chơi, đồ chơi; 
dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang hoàng cây Noel; thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết 
ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo; đá nước ăn được; đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; 
dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem; hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp thô; động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha; bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống 
có cồn; thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; xúc tiến bán hàng cho người khác, 
bố trí phân phối các phiếu quà tặng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
và dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: các chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chất để tẩy rửa, chất để đánh bóng, chất để tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, chế phẩm dược phẩm và thú y, 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng cho ngành y thực phẩm cho 
em bé, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất 
diệt động vật có hại, chất diệt nấm, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng 
cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các 
vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm bằng 
kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao kéo, cái dĩa và dao, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu 
và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy điện toán, thiết bị dập lửa, đĩa CD, DVD và đĩa có mật độ quang học cao, máy tính 
xách tay, máy tính bảng, thiết bị điện tử cầm tay, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
731 

máy nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật 
số và máy quay viđêô kỹ thuật số, sách đọc điện tử, thiết bị truyền thông không dây, phần 
mềm máy tính, phần mềm máy tính có thể tải xuống trong các hình thức ứng dụng cho 
thiết bị điện tử và điện thoại di động, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị (để 
chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước), 
thiết bị vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông (trên bộ, trên không hoặc dưới nước), kim 
loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại quý hoặc bọc bằng 
kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng 
cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, 
ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy, vật liệu bằng chẩt dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (elisê), da và giả da, sản 
phẩm làm từ da và giả da, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và 
gậy chống, roi ngựa và yên cương, đồ gỗ nội thất, gương soi, khung ảnh, sản phẩm bằng 
gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xưng, ngà voi râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển 
và chế phẩm của các vật liệu này hoặc là bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chi, đồ lau dọn, sợi 
thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, vi và hàng dệt, khăn 
trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang hoàng cây Noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau và 
quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, 
gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh ngọt, bánh kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối ăn, tương hạt 
cải, dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, phụ liệu may mặc và giày dép, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, vải, len, sợi, chỉ 
khâu và hàng dệt, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, điện gia dụng, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình, sách, 
báo, tạp chí văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, hình ảnh, vàng, trang sức bạc, đá quý và 
đá bán quý, đồ trang sức, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, xe đạp và phụ tùng; dịch vụ biên tập thông tin mua bán vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; thiết lập trang thông tin mua bán điện tử tổng hợp. 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thông qua điện thoại di động, thông qua thiết bị liên lạc di 
động khác và thông qua mạng máy tính, thông qua việc giới thiệu bản tóm tắt sản phẩm, 
thông qua mạng kết nối các trang web của các cửa hàng, thông qua thông tin giảm giá, 
thông qua phiếu quà tặng, thông qua séc quà tặng, thông qua séc có giá trị thanh toán, 
thông qua tem và phiếu giảm giá liên quan đến các hàng hóa sau: thuốc màu, sơn, vecni, 
chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, mực in, chất để tẩy trắng 
và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ, xà phòng, nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh răng, các chế phẩm dược, thú y, chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật 
dụng nhỏ làm bằng kim loại, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, máy xay café, 
máy rửa bát, máy khoan và mũi khoan, máy hàn, máy phát điện, máy lọc, máy nghiền, 
máy móc/thiết bị dùng trong gia đình và nhà bếp, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao, kéo, thìa, nĩa, các sản phẩm điện tử gia dụng; thiết bị và dụng cụ dùng trong 
khoa học, hàng hóa, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và 
các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy tính 
tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính, thiết bị dập 
lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả; 
dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi 
nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; phương tiện 
giao thông đường bộ và các linh kiện, phụ kiện của chúng; đồng hồ, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn; ấn phẩm, văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, máy móc thiết bị văn phòng và 
dụng cụ dùng cho việc học tập, giảng dạy; các sản phẩm bao bì bằng giấy hoặc bằng chất 
dẻo; rương, hòm, va li, túi xách, ví, ba lô, túi du lịch, ô và dù, thắt lưng, sản phẩm thời 
trang (quần áo, giày dép, mũ nón) và phụ kiện thời trang; vật liệu xây dựng phi kim loại; 
đồ nội thất (bàn ghế, giường tủ, kệ, giá), khung ảnh, gương, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu 
niệm; các đồ vật trong gia đình bằng gỗ, mây tre lá, nhựa; dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ gia dụng; sợi và chỉ thêu may; sợi len; đồ bằng vải dùng cho giường; vải và hàng 
dệt dùng trong gia đình; cờ, băng rôn; rèm cửa bằng vải; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; 
sản phẩm thời trang và phụ kiện thời trang; đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; kẹp tóc; tóc giả; đồ trang trí 
tóc; nơ cài tóc, mũ trùm tóc, lô uốn tóc; khóa kéo; thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và 
các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); trò chơi, đồ chơi; 
dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang hoàng cây Noel; thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết 
ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; cà phê, chè, ca cao, cà 
phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt 
và kẹo; đá nước ăn được; đường, mật ong, mật đường; nen, bột nở; muối; tương hạt cải; 
dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem; hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp thô; động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha; bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống có 
cồn; thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm; xúc tiến bán hàng cho người khác, bố 
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trí phân phối các phiếu quà tặng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính và 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: các chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để 
giặt, chất để tẩy rửa, chất để đánh bóng, chất để tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, chế phẩm dược phẩm và thú y, 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng cho ngành y thực phẩm cho 
em bé, cao dán, vật liệu để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất 
diệt động vật có hại, chất diệt nấm, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng 
cho đường sắt, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các 
vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm bằng 
kim loại thường không xếp trong các nhóm khác, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao kéo, cái dĩa và dao, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, 
nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu 
và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy điện toán, thiết bị dập lửa, đĩa CD, DVD và đĩa có mật độ quang học cao, máy tính 
xách tay, máy tính bảng, thiết bị điện tử cầm tay, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, 
máy nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật 
số và máy quay viđêô kỹ thuật số, sách đọc điện tử, thiết bị truyền thông không dây, phần 
mềm máy tính, phần mềm máy tính có thể tải xuống trong các hình thức ứng dụng cho 
thiết bị điện tử và điện thoại di động, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y, chân, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, thiết bị (để 
chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước), 
thiết bị vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông (trên bộ, trên không hoặc dưới nước), kim 
loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại quý hoặc bọc bằng 
kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng 
cụ âm nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, 
ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu 
dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để hướng dẫn và 
giảng dạy, vật liệu bằng chẩt dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (elisê), da và giả da, sản 
phẩm làm từ da và giả da, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và 
gậy chống, roi ngựa và yên cương, đồ gỗ nội thất, gương soi, khung ảnh, sản phẩm bằng 
gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xưng, ngà voi râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển 
và chế phẩm của các vật liệu này hoặc là bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia 
đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu đùng làm bàn chi, đồ lau dọn, sợi 
thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, vi và hàng dệt, khăn 
trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang hoàng cây Noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau và 
quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, 
trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, 
gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh ngọt, bánh kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối ăn, tưng hạt 
cải, dấm và nước xốt, gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho 
động vật, mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống 
có cồn, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, phụ liệu may mặc và giày dép, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, vải, len, sợi, chỉ 
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khâu và hàng dệt, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, điện gia dụng, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình, sách, 
báo, tạp chí văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, hình ảnh, vàng, trang sức bạc, đá quý và 
đá bán quý, đồ trang sức, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, máy 
ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh, xe đạp và phụ tùng; dịch vụ biên tập thông tin mua bán vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; thiết lập trang thông tin mua bán điện tử tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2015-17050 (220) 30.06.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 41-2015-0022424 13.05.2015 KR 

  
(591) Hồng 
(731) VONVON, INC.   (KR) 

Sampyeong-Dong 618 Woorim W-city 
602-1, Bundang-Gu, Seongnam-Si, 
GyeongGi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ có nội dung đố vui dành cho mục đích quảng cáo; phổ biến nội dung 

đố vui nhằm mục đích quảng cáo; thông tin quảng cáo thông qua mạng xã hội (SNS); dịch 
vụ xúc tiến hoạt động bán hàng thông qua hoạt động cung cấp câu đố; chuẩn bị và nhận 
diện mô hình câu đố cho mục đích quảng cáo; truyền bá quảng cáo và truyền bá hoạt 
động quảng cáo (thông qua tờ rơi, thiệp quảng cáo, tờ rơi cỡ nhỏ, hàng mẫu); quảng cáo  
và tiếp thị; phân phối quảng cáo và thông báo thương mại; kế hoạch quảng cáo; dịch vụ tư 
vấn quảng cáo; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; xúc tiến và quảng cáo về doanh nghiệp; 
dịch vụ tiếp thị; tiếp thị; truyền bá quảng cáo qua phương tiện khác thông qua mạng xã 
hội trực tuyến trên internet; quảng cáo thông qua mạng di động; quản lý kinh doanh; thu 
thập thông tin nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thị trường thông qua dữ liệu máy tính; 
quản lý và biên soạn dữ liệu đã được điện toán hóa.  

 

 
(210) 4-2015-17135 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đại 
Tín Phát  (VN) 
2799/1 quốc lộ 1A, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn nước inốc. 
 

Nhóm 11: Máy làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; chậu rửa inốc [thiết bị vệ 
sinh]; sen vòi inốc. 

 

Nhóm 20: Bồn nước nhựa. 
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(210) 4-2015-17419 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 1.15.23; 1.15.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ thắm, lam sẫm, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tân Tín Văn   (VN) 
155/15B Hàn Hải Nguyên, phường 2, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn ôtô, bộ chống lóa mắt cho ô tô (phụ kiện đèn), thiết bị chống lóa mắt dùng 

cho ô tô (phụ kiện của đèn). 
 

Nhóm 35: Mua bán: đèn ôtô, bộ chống lóa mắt cho ô tô (phụ kiện đèn), thiết bị chống lóa 
mắt dùng cho ô tô, tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát 
tín hiệu rẽ trái hoặc phải).  

 

 
(210) 4-2015-17452 (220) 03.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 14.3.21; 

1.15.23; 26.13.25 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Hiển Đạt  (VN) 
68 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 21: Chậu (bồn) để ngâm chân trước khi làm móng chân [không gắn cố định, không 
là bộ phận của thiết bị vệ sinh]. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm từ nhựa plastic (bàn, ghế, thau, chậu, rổ), vật liệu 
xây dựng (thép xây dựng, xi măng, cát, gạch, đá xây dựng, thạch cao xây dựng); quảng 
cáo.  

 

 
(210) 4-2015-17539 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A9.9.5; 9.9.1; A26.11.8; 26.13.25 
(591) Xám, xanh nõn chuối, nâu 
(731) UNION INVIVO  (FR) 

83, avenue de la Grande-ArmÐe - 75116 
Paris - France 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để băng 

bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ. 

 

Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp cụ thể là thức ăn gia súc, thức 

ăn cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho chim, thức ăn cho tôm và cá, 

thức ăn bổ sung cho nuôi trồng thủy sản, vật nuôi gây giống; động vật sống; rau và quả 

tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật; mạch nha; thực phẩm và đồ 

uống cho vật nuôi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hóa học, dịch vụ hóa sinh, dịch vụ phân tích vi sinh vật và các dịch vụ 

khác, đặc biệt liên quan đến an toàn và chất lượng trong lĩnh vực dinh dưỡng cho người, 

dinh dưỡng cho động vật, nông nghiệp, dược phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm và thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-17568 (220) 06.07.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A26.3.5; 25.1.6 

(591) Nâu, đen 

(731) KLM, SOO JEONG   (KR) 

715-301, 340, Hwasin-ro, Deogyang-gu, 

Goyang-si, Gyeonggi-do 412-739, 

Republic of Korea   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Căng tin; quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uồng do 

nhà hàng thực hiện; quán rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy phục vụ 

cốc tai; nhà hàng ăn uống theo phong cách Hàn Quốc; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống, nghỉ ngơi du lịch; dịch vụ quầy rượu trong nhà hát; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ tư vấn về thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu theo phong cách 

Hàn Quốc; nhà hàng tại các khu vực nghỉ dưỡng.  
 

 
(210) 4-2015-18136 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) VENTURA FOODS, LLC  (US) 

40 Pointe Drive, Brea, CA 92821 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2015-18179 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.2; 24.15.21; A24.15.7 
(731) TAIZHOU RIJING PUMP CO.,LTD  

(CN) 
Tantouqiao Village, Xinghe Town, 
Wenling City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi cá cảnh; bơm ly tâm; bơm [bộ phận của máy móc; 
máy hoặc động cơ]; máy bơm; bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; bơm khí nén. 

 
 

(210) 4-2015-18193 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-18209 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) TY INC.  (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 
United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Giá đỡ dùng cho điện thoại di động và điện thoại thông minh; giá đỡ dùng cho 
máy tính bảng.  

 
 

(210) 4-2015-18210 (220) 10.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.4; A3.6.25 
(731) TY INC.   (US) 

280 Chestnut Westmont, Illinois 60559, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Giá đỡ dùng cho điện thoại di động và điện thoại thông minh, giá đỡ dùng cho 
máy tính bảng.  
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(210) 4-2015-18231 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Hữu Thời  (VN) 
Xóm 7, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2015-18259 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.16; 26.1.1; A26.11.12; A26.11.8; 

25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lơ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tôm Việt  (VN) 
98/21/30 đường TCH08 khu phố 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm 
hóa học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-18270 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nghiêm Minh Hoàng   (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Cây dược liệu tươi, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, trái cây tươi, rau tươi.  

 

 
(210) 4-2015-18342 (220) 13.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/504,715 15.01.2015 US 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; 1.15.23 
(731) BRASSICA PROTECTION PRODUCTS 

LLC  (US) 
250 S. President Street, Suite 2000, 
Baltimore, Maryland 21202, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
739 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng; hỗn hợp đồ uống dạng bột 
bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và chất cô đặc bổ sung dinh dưỡng dạng bột; 
đồ uống giàu dinh dưỡng (đồ uống bổ sung dinh dưỡng) dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống làm từ chè (trà); cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-18486 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Dương Thị Hoa  (VN) 
Số 9, đường 35A, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ống tiêu nước, ống thoát nước không 
bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-18517 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 24.1.1; 26.3.1; A26.3.6; 25.5.25; 

26.4.9; 24.15.21; 24.17.5 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KASH Việt Nam  
(VN) 
P. 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: dạng thanh, tấm, cuộn; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại: sắt, nhôm; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được: khung thép, 
khung nhôm định hình, khung nhà tiền chẽ, ống dẫn và ống bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn led, đèn huỳnh quang, đèn dây tóc và các phụ kiện 
của đèn chiếu sáng.  

 

Nhóm 16: Giấy trắng, giấy mỹ thuật sử dụng trong ngành in; ấn phẩm quảng cáo, tiếp thị, 
vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói: bao nylon.  

 

Nhóm 22: Vải bạt vật liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt trong ngành may mặc 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trên ấn phẩm, mạng internet, các phương tiện đại chúng; quản lý 
doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn phân tích tài chính, cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ kinh 
doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng gian hàng 
hội chợ, triển lãm.  
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ tổ chức sự kiện, chương trình nghệ thuật 
giải trí,  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ ngành in; thiết kế phát triển phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-18553 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quý Phát  
(VN) 
Số 313 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 08: Bàn là điện. 
 

Nhóm 09: Máy tạo ozon; tụ điện; công tắc điện; dây điện; ổ cắm điện.  
 

Nhóm 11: Quạt; đèn tích điện; hệ thống điều hòa không khí; máy đun nước tắm; thiết bị 
hút ẩm; máy sấy dùng trong gia đình; tủ lạnh; vòi hoa sen; thiết bị và máy móc làm sạch 
nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; nồi cơm điện; lồi áp suất dùng điện; lò nướng bánh 
mỳ; máy sấy tóc; bình pha cafê dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp. 

 

Nhóm 21: Đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp; xoong 
nồi (không dùng điện); đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nấu nướng không 
dùng điện; bát đĩa bằng sành, đồ pha lê (đồ thủy tinh); cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; 
chảo rán không dùng điện; đĩa đựng đồ; cốc để uống; bình để uống; chảo để rán (không 
dùng điện); dụng cụ nhà bếp; ấm đun nước (không dùng điện); nồi áp suất (nồi hầm) 
không dùng điện; đĩa ăn; phích. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, hệ thống máy lọc nước RO, thiết bị lọc nước RO, 
máy lọc nước RO, máy sục khí, máy hút không khí, máy xay sinh tố, máy ép trái cây 
dùng cho mục đích gia dụng, máy giặt, hệ thống điều hòa không khí, nồi áp suất dùng 
điện, lò nướng bánh mỳ, máy đun nước tắm, thiết bị hút ẩm, máy sấy tóc, bếp ga, vòi 
phun nước, hệ thống sưởi ấm, bình pha cafê dùng điện, tủ lạnh, vòi hoa sen, hệ thống làm 
sạch nước, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, nồi cơm điện, đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống, 
bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi, đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp, 
dụng cụ nấu nướng không dùng điện, bát đĩa bằng sành, đồ pha lê (đồ thủy tinh), cốc 
bằng giấy hoặc bằng nhựa, chảo rán không dùng điện, đĩa đựng đồ, cốc để uống, bình để 
uống, chảo để rán, dụng cụ nhà bếp, ấm đun nước (không dùng điện), nồi áp suất (nồi 
hầm) không dùng điện, đĩa ăn, phích.  

 

 
(210) 4-2015-18593 (220) 15.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.7; A2.1.18 
(731) CONCEPT CREATIONS LIMITED  (HK)

10/F, Unit A, 128 Wellington Street, 
Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán rượu; các dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung 
cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ tổ chức các bữa tiệc.  

 

 
(210) 4-2015-18629 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; A1.7.20; 2.5.6; 1.15.11 
(591) Vàng, xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Ông Thanh Hà   (VN) 
Số 4/1, đường số 5, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn); ga (drap) trải giường; áo gối. 
 

Nhóm 35: Mua bán chăn (mÒn), ga (drap) trải giường, gối, áo gối. 
 

 
(210) 4-2015-18648 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lương An  (VN) 
Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng hoá: thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử (thiết 
bị điện, điện tử bao gồm: máy hút bụi, máy hút dầu, máy phát điện, máy cắt cỏ, máy hút 
ẩm, máy sấy, máy chà sàn, máy phun rửa áp lực, máy nén khí, đàn organ, đàn guitar, đàn 
piano, máy hàn, máy bơm nước, máy vệ sinh công nghiệp, máy làm mát không khí, máy 
biến tần, máy điều hòa, máy giặt thảm, quạt thổi thảm, máy mài sàn bê tông), máy vệ sinh 
công nghiệp, thiết bị điện lạnh, thiết bị giáo dục, điện thoại, thiết bị viễn thông; mua bán, 
đại lý ký gửi hàng hoá thiết bị hệ thống an ninh cụ thể là: máy quay phim (camera), thiết 
bị báo động, báo cháy, chống trộm, chống sét; mua bán, đại lý ký gửi hàng hoá, mua bán 
nhạc cụ; dịch vụ quảng cáo thương mại trên các phương tiện thông tin đại chúng; mua 
bán, đại lý ký gửi hàng hoá thiết bị chống ẩm, thiết bị vật tư y tế, thiết bị công nghiệp, như 
là thang nhôm, xe đẩy hàng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông, nhạc 
cụ; sửa chữa thiết bị máy văn phòng. 
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(210) 4-2015-18658 (220) 16.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HUNAN ADTO INDUSTRIAL GROUP 

CO., LTD.   (CN) 
Rm1605, Mingcheng Intl Bldg, 
Changsha City, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loạị; ống thép; dải phân 
cách bằng kim loại dùng cho đường sá; sợi dây để hàn bằng kim loại; khung kim loại cho 
xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-18877 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thực phẩm 
Bình Vinh Sài Gòn  (VN) 
6/1/56, quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả 
được bảo quản, phơi  khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, nước xốt hoa quả; trứng, sữa 
và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn; thủy hải sản chế biến, thủy hải sản đông 
lạnh, thịt đông lạnh, mứt. 

 

Nhóm 30: Bột và các thực phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh 
nướng, kẹo kem; mật ong, nước mật đường; men, bột nở; giấm và nước xốt; gia vị; kem 
lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống), bột và các thực phẩm 
làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-18881 (220) 17.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Vàng nghệ, đen nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sâm Ngọc 
Linh  (VN) 
Số nhà 81, đường Nguyễn Ngọc Nhựt, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; rễ cây thuốc; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục 
đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
sâm mang dấu hiệu chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, nhân sâm, tam thất); mua bán: dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, sâm mang dấu hiệu chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, nhân sâm, tam thất; 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-19023 (220) 20.07.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A17.2.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Ghi bạc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Cương Việt  (VN) 
Số 859, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm khô. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm khô.  
 

 
(210) 4-2015-19033 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/638,719 22.05.2015 US 

(531) 26.4.2 
(731) LIMITED STORES, LLC  (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-19034 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/624,795 11.05.2015 US 

(531) 26.4.2 
(731) LIMITED STORES, LLC  (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng đồ để di chuyển; túi đựng mỹ phẩm (không có đồ bên trong); 
túi xách tay; túi xách đi chợ; ô; ví tiền. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
744 

(210) 4-2015-19035 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/620,048 05.05.2015 US 

(531) 26.4.2 
(731) LIMITED STORES, LLC  (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo); quần lót; áo choàng ngoài; áo váy; giày dép; găng tay 

(quần áo); mũ (trang phục); quần áo dệt kim; áo vét; quần áo lót phụ nữ; quần áo mặc 
trong nhà; khăn quàng; quần áo ngủ; áo; quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2015-19036 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/620,059 05.05.2015 US 

(531) 26.4.2 
(731) LIMITED STORES, LLC  (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, phụ kiện quần áo, túi xách, đồ nữ 

trang, đồ đeo mắt và sản phẩm chăm sóc cá nhân; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, phụ 
kiện quần áo, túi xách, đồ nữ trang, đồ đeo mắt và sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-19132 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) SUN SHUN FUK FOODS COMPANY 

LIMITED  (HK) 
5/F., Sun Shun Fuk Centre, 12-18 Wang 
Yip Street South, Yuen Long, New 
Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bún gạo; mì gạo; sản phẩm 
lúa gạo; tinh bột dùng cho thực phẩm và bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; 
mì U-đông; bánh mì; bánh sữa nhỏ; bánh hấp; bánh bao; cơm cuộn; bột nhão và bánh 
kẹo; yến mạch; mầm lúa mì; chế phẩm lúa mì; đá ăn; đường; mật ong; nước đường; nấm 
men; bột nở; bột ngô; muối ăn; mù tạt; giấm, nước xốt (gia vị); đồ gia vị; gia vị cay; đá ăn 
dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2015-19156 (220) 21.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 16246058 27.01.2015 CN 

16246261 27.01.2015 CN 
16246476 27.01.2015 CN 

  
(731) MEITU (CHINA) LIMITED  (HK) 

Rm C.21/F Cma Bldg No 64 Connaught 
Rd, Central Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính, 

có thể tải xuống; điện thoại thông minh; máy tính bảng; điện thoại cầm tay; máy ảnh 
[chụp ảnh]; máy tính xách tay; nhãn điện tử cho hàng hóa; máy quay viđêô xách tay có 
kèm bộ phận ghi hình; thiết bị thu hình; phần mềm máy tính ghi sẵn; chương trình máy 
tính [phần mềm có thể tải xuống]; kính mắt 3D. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn, thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 
liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư 
điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn 
thông]; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet. 

 

Nhóm 40: Cung cấp cấp dịch vụ xếp chữ in chụp qua internet; in ảnh chụp; dịch vụ xếp 
chữ trên phim; may quần áo; đóng sách; hồ vải; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; thiết kế bao 
gói; cho thuê không gian lưu trữ máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính lập trình và thông qua một trang web; cố 
vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; điện toán đám mây; cung cấp dịch vụ xử lý hình ảnh qua internet; cung cấp dịch 
vụ xử lý viđêô qua internet. 

 

 
(210) 4-2015-19492 (220) 06.03.2014 

(641) 4-2014-04297 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) AWESOMENESSTV HOLDINGS, LLC  

(US) 
11821 Mississippi Avenue, Los Angeles, 
California 90025, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ trang trí tiệc bằng giấy (văn phòng phẩm); các loại giấy dùng cho tiệc, cụ 

thể là, khăn ăn bằng giấy, tấm lót bằng giấy; giấy bao gói quà; dải băng giấy để gói quà; 
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nơ giấy để gói quà; khăn trải bàn ăn bằng giấy; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc 

chất dẻo, dùng để bao gói; sách; vật dụng đánh dấu trang sách; bìa cặp để kẹp tài liệu; giá 

nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng văn phòng]; vở lò xo; tập giấy viết 

ghi chú [văn phòng phẩm]; tập giấy viết thư; sổ tay ghi nhật ký [văn phòng phẩm]; giấy 

nhắc việc [văn phòng phẩm]; lịch; tập anbom; giấy dính [văn phòng phẩm]; đề can; miếng 

đệm dùng để đóng dấu; hộp mực dấu; con dấu [đóng dấu]; miếng dính chịu nhiệt dạng đề 

can bằng giấy [văn phòng phẩm]; hình in bóc dán [đề can]; bảng đá đen dùng để viết; bút 

chì; bút [đồ dùng văn phòng]; tẩy bằng cao su; đồ trang trí trên đỉnh bút chì (văn phòng 

phẩm); hộp cho bút; gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy điện; phấn viết; thiết bị ghi 

mép giấy; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; danh thiếp; thiếp chúc mừng; cờ bằng giấy; hộp 

đựng bút vẽ cho trẻ em; dụng cụ vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; thước vẽ; 

hộp đựng bút chì; văn phòng phẩm; giấy viết; phong bì [văn phòng phẩm]; khuôn tô màu 

[văn phòng phẩm]; giấy dính [văn phòng phẩm]. 

 

Nhóm 25: áo sơ mi và áo; áo đầm; váy; quần đùi; quần dài; quần jean; quần soóc; quần 

yếm dành cho trẻ con; quần yếm [trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc]; áo thun 

dài tay; quần thể thao; bộ đồ thể thao; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; mũ; găng tay [trang 

phục]; dải đeo quần, tất; ca vát; áo choàng ngoài; áo vét [trang phục]; trang phục dệt kim; 

giày; giày ống; dép đi trong nhà; bộ đồ pi-gia-ma; áo choàng mặc sau khi tắm; váy ngủ; 

quần áo ngủ; quần áo lót mặc bên trong; trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; yếm 

dãi không bằng giấy. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi hành động và sản phẩm phụ đi kèm với chúng; đồ chơi để chơi trong 

bồn tắm; diều; đồ chơi gạch xây dựng; bàn cờ trò chơi; mặt nạ hóa trang; thiết bị chơi trò 

chơi điện tử cầm tay dùng với màn hình và màn chiếu ngoài; thiết bị cầm tay để chơi trò 

chơi điện tử ngoại trừ các thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng với màn hình và 

màn chiếu ngoài; xe đồ chơi đúc khuôn; búp bê; phụ kiện của búp bê, cụ thể là giường 

cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, nhà cho búp bê; quần áo búp bê; búp bê bằng túi nhồi 

hạt; các đồ chơi có thể uốn cong; đĩa bay [đồ chơi]; các trò chơi có thể thổi phồng lên; trò 

chơi ghép hình; hòn bi cho trò chơi; đồ chơi bằng nhung; con rối bù nhìn; đồ chơi có thể 

ngồi lên được; ván trượt; quả bóng hơi để chơi; ván trượt có bánh lăn; ngân hàng (mô hình 

đồ chơi); đồ chơi phun nước; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel 

[trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; máy bắn bi; bài lá. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền qua vệ tinh; phát chương trình truyền hình; truyền 

hình theo yêu cầu; phát chương trình truyền hình qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói 

chuyện trên internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; truyền tin nhắn 

và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương trình 

truyền hình; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo, lớp học, khóa 

học liên quan đến lĩnh vực truyền hình; dàn dựng và lập chương trình truyền hình phục vụ 

cho truyền hình qua vệ tinh, truyền hình cáp và truyền hình qua internet; dịch vụ chế bản 

tài liệu cho việc xuất bản; điện tử, cụ thể là chế bản tài liệu cho việc xuất bản trực tuyến 

các bài báo, bản câu hỏi, bức tranh và các tài liệu có thông tin khác về chương trình 

truyền hình. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
747 

(210) 4-2015-19566 (220) 23.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
công nghệ Phương Đông   (VN) 
Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, thiết bị 
dùng cho giải phẫu, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị phân tích dùng trong ngành y, 
thiết bị nha khoa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị thẩm mỹ, vật liệu khâu vết thương, 
dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả, mắt và răng giả, máy móc thiết bị y tế như: máy phun 
khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim, máy 
nha khoa, máy tạo khí ôxy dùng trong ngành y, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao; mua bán 
mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ uống, sữa, dầu thực vật; bán 
buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện 
điện tử (cụ thể là: ổ đĩa máy vi tính, máy fax, đĩa mềm, máy tính xách tay, phần mềm 
máy tính được ghi sẵn), viễn thông, đồ điện gia dụng (cụ thể là: quạt điện, máy pha cà phê 
dùng điện, đèn điện, ấm đun nước dùng điện, bình pha cà phê dùng điện, máy sấy tóc 
chạy điện, tủ lạnh, bàn là chạy điện), đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-19595 (220) 23.07.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 1.17.11; 3.9.1; 25.1.6 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Mè Đen Việt  
(VN) 
Thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu vừng (dầu mè).  
 

 
(210) 4-2015-19734 (220) 24.07.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17; 24.9.1; 24.11.14 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Thịnh  (VN) 
24 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy. 
 

Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-19757 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; 15.7.1; 9.1.10; A8.1.17 
(591) Cam nhạt, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV chế biến 
thực phẩm Thọ Phát  (VN) 
Số 78 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

(210) 4-2015-19794 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.6; 2.3.12; 5.9.19; 5.13.4; 

A6.19.9 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

    

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Yên 
Định  (VN) 
Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên 
Định, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 30: Tương. 
 

 
(210) 4-2015-19799 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1; A26.11.12; 26.13.25; 1.15.5 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thiên Bằng  (VN) 
Tổ dân phố Phúc Lý, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa: bình chữa cháy; quần áo bảo hộ lao động; băng cáp ngầm có 
mục đích cảnh báo nguy hiểm; dây đai an toàn dùng cho thợ điện; giày bảo hộ lao động; 
mũ bảo hộ lao động. 

 

Nhóm 41: Đào tạo tư vấn an toàn.  
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(210) 4-2015-19908 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
PNTECH   (VN) 
231/1 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ truyền tải tín hiệu, chuyển đổi giao thức mạng: biến áp; 

màn hình điều khiển; cảm biến; bộ điều khiển dùng trong công nghiệp, tòa nhà và dân 
dụng.   

 

 
(210) 4-2015-19909 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
PNTECH   (VN) 
231/1 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ truyền tải tín hiệu, chuyển đổi giao thức mạng: biến áp; 

màn hình điều khiển; cảm biến; bộ điều khiển dùng trong công nghiệp, tòa nhà và dân 
dụng.   

 

 
(210) 4-2015-19912 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.1.11 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phan 

Huỳnh  (VN) 
Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; bao (túi) cho thiết bị điện thoại; máy truyền phát 

tín hiệu điện tử. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: điện thoại đi động, 
tai nghe, bao (túi) cho thiết bị điện thoại, máy truyền phát tín hiệu điện tử; bán các thông 
tin (như trò chơi, tín hiệu đổ chuông, viđiô clip, tin nhắn đa phương tiện) cho những người 
sử dụng điện thoại di động. 
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(210) 4-2015-19928 (220) 27.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.7.25; 26.13.1; 1.13.1; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng, hồng đậm 
(731) NUTRAWELL U.S.A. LLC  (US) 

2 Mahogany Drive, Irvine CA 92620 
U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem làm trắng da; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống 

nắng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); dược phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem làm trắng da, sữa tắm, sửa rửa mặt, 
kem chống nắng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho 
mục đích y tế), dược phẩm, cá đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-19977 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Cơ sở sản xuất Đinh Trung 

Tám  (VN) 
Khu HC4, phường Đống Đa, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2015-20023 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm hóa học dùng trong các sản 

phẩm mỹ phẩm; chế phẩm hóa học dùng trong việc sản xuất mỹ phẩm.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 
chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
751 

(210) 4-2015-20024 (220) 28.07.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) ALBION CO., LTD.    (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm hóa học dùng trong các sản 

phẩm mỹ phẩm; chế phẩm hóa học dùng trong việc sản xuất mỹ phẩm.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm đậm đặc (serum) để chăm sóc da; tinh dầu làm đẹp để 

chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 

bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

 
(210) 4-2015-20355 (220) 31.07.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 13.1.6; 18.5.5; 4.5.2; 4.5.3; A24.17.12; 

22.1.10; 24.17.10; 1.5.1; A5.5.20 

(591) Vàng, xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và vận tải Trường 
Giang  (VN) 
Số 94 Trần Não, khu phố 2, phường Bình 

An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo nuôi dạy trong nhà trẻ; đào tạo phát triển nhân cách; dạy 

và đào tạo trẻ nhỏ; dịch vụ đào tạo về dạy học; dạy nhạc tất cả thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ chăm sóc trẻ 
 

 
(210) 4-2015-20608 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.9; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife quốc tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống.  
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(210) 4-2015-20691 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho 
xe cộ; hệ thống giữ xe đạp bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho xe cộ; chốt cho bánh xe 
làm bằng kim loại; biển đăng ký bằng kim loại. 

 

Nhóm 12: Bàn đạp chân ga; các bộ phận và phụ kiện của xe cộ giao thông trên bộ; băng 
tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh, xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 
máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ điện cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện giao thông trên 
bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy kéo; xe đạp ba 
bánh; phương tiện giao thông đường thủy; xe cút kít; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 
Nhóm 40: Gia công vật liệu; sản xuất năng lượng; thông tin về lĩnh vực xử lý vật liệu; xử 
lý rác thải; tái chế rác và phế thải; xử lý nước; xử lý gia công vải; nhuộm vải sợi; gia công 
kim loại; mạ vàng; gia công da; dịch vụ in; in ảnh chụp; gia công gỗ; dịch vụ tinh chế tinh 
lọc; dịch vụ làm sạch không khí; gia công giấy; dịch vụ nung đồ gốm; cho thuê thiết bị 
điều hòa không khí; cho thuê máy phát điện; chế biến dầu mỏ. 

 

 
(210) 4-2015-20693 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) GOGORO INC.   (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; nhôm; biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho 
xe cộ; hệ thống giữ xe đạp bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho xe cộ; chốt cho bánh xe 
làm bằng kim loại; biển đăng ký bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và đầu máy; đai truyền dùng cho động cơ 
và đầu máy; máy lắp ráp xe đạp; máy phát điện cho xe đạp; thanh truyền cho máy móc 
động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều 
khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ 
điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; hộp tay quay 
dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; đai 
truyền quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; quạt gió dùng cho động cơ điện và 
động cơ; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh [dùng cho động cơ]; cần khởi động mô 
tô; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; pít-tông cho động cơ; bộ tản nhiệt [làm 
mát] cho động cơ và máy; bộ giảm thanh cho động cơ và máy; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, động cơ điện và động cơ. 
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Nhóm 09: Hộp ắc quy; bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị đo 
axit dùng cho ắc quy; thiết bị nạp ắc quy; thiết bị sạc cho pin điện; bình đựng ắc quy; cực 
dương; điện cực âm; thiết bị chống ăn mòn điện hoá; bộ chuyển mạch điện; bộ đổi điện; 
bảng phân phối [điện]; máy điện phân; bộ pin ganvanic; điện cực lưới cho pin; đồng hồ 
ghi cây số cho xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị kiểm tra 
tốc độ dùng cho xe cộ; máy biến thế [điện]; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Băng tải trên không; ô tô; xe đạp hai bánh; xe ô tô; xe đạp; động cơ dẫn động 
cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ôtô con; động cơ 
điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho xe đạp; động cơ nổ cho phương tiện 
giao thông trên bộ; xe đạp điều khiển từ xa, không phải là đồ chơi; động cơ máy kéo; máy 
kéo; xe đạp ba bánh; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe cút kít; xe lăn dùng cho 
người tàn tật. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh (rađiô); phát chương trình truyền hình; thông tin 
liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ 
trợ của máy vi tính; truyền bản fax; cung cấp thông tin về viễn thông liên lạc; chuyển thư 
tín; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ điện thoại; dịch vụ 
hộp thư thoại. 

 
Nhóm 42: Phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; dịch vụ ngành hoá; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế 
quần áo; nghiên cứu dự án kỹ thuật; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu kỹ thuật; thử 
nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; kiểm định [đo 
lường]; dịch vụ bản đồ; điện toán đám mây; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; cho thuê máy tính; diệt virút cho máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội thất; số hoá tư liệu 
[quét]; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; kiểm toán 
năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều 
hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu..., thiết bị điện; thiết kế đồ hoạ 
nghệ thuật; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 
cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cài đặt 
phần mềm máy tính; đo đạc đất đai; bảo dưỡng phần mềm máy tính; nghiên cứu về cơ 
khí; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; sao lưu dữ liệu off-site; nghiên cứu 
vật lý; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới 
cho người khác; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa 
học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn 
liên quan đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc 
địa; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; cập nhật 
phần mềm máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dự báo thời tiết / thông tin khí tượng; 
cho thuê máy chủ đặt web; tư vấn thiết kế trang web.  
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(210) 4-2015-20725 (220) 04.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, chế 
biến thực phẩm Vĩnh Lộc  (VN) 
Lô số C38/I-C39/I, đường số 7, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả tẩm bột rán; cá tẩm bột rán; miếng khoai tròn được bọc bằng vụn bánh 
mì và rán; động vật giáp sác, không còn sống; tổ chim ăn được; thực phẩm làm từ cá; trái 
cây đông lạnh; tôm, không còn sống. 

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; cháo trên cơ sở sữa cho thực 
phẩm, cháo thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; nem cuốn, nem cuộn; món 
sushi (cơm cuộn) kiểu Nhật. 

 

Nhóm 35: Nghiên cứu kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-20764 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A15.9.10 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện máy 
Hòa Phát  (VN) 
Số 25/93 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; điện thoại; máy quay phim; máy tính tiền.  
 

 
(210) 4-2015-20826 (220) 05.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà ẩm 
Thực  (VN) 
251/79A Lê Quang Định, F7, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt 
hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử (web, facebook, 
email); hoạt động văn phòng của công ty. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
755 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (dịch vụ do 
nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-20898 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; 15.7.15 
(731) RENQIU YATE MOTORCYCLE 

ACCESSORIES CO., LTD.  (CN) 
Chain Wheel Production Base, South 
Yanling Industrial Park, Renqiu, Hebei, 
China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Khớp truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu giảm tốc cho xe 
cộ mặt đất; lốp xe cho xe cộ; bánh răng truyền động cho xe đạp; xe điện; xe đẩy bằng tay. 

 

 
(210) 4-2015-20905 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.4.13; 26.1.1; A3.4.4 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tư Long Mê Kông  (VN) 
Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh 
Thạch Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, chế 
phẩm diệt động vật gây hại, chế phẩm diệt trừ thực thực vật gây hại.. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nông sản, các loại hạt giống, lương 
thực, các loại máy nông ngư cơ. 

 

 
(210) 4-2015-20907 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.11.13; 18.5.10 
(591) Hồng, xanh nhạt, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sợi dệt nhuôm 
may Phúc An   (VN) 
154/2H Tân Chánh Hiệp 35, khu phố 2, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép;  nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; giày dép; vali, cặp; túi; ví; nón.  
 

 
(210) 4-2015-20946 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) NAGAKI SEIKI CO., LTD.   (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, 
Osaka, 574-0045, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 06: Cái cùm (đồ ngũ kim); cái móc (đồ ngũ kim); dây kim loại thường; dây chão 
bằng kim loại, dây thép: sắt và thép, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; pully bằng kim loại, không phải là bộ phận máy móc, đầu nối bằng kim 
loại cho ống dẫn; vòng kẹp bằng kim loại; đồ ngũ kim, cụ thể: nắp lỗ khóa bằng kim loại, 
đai ốc bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại bu lông bằng kim loại, đinh tán bằng kim 
loại, vòng đệm bằng kim loại; mắt xích bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại, móc sắt 
(thanh quặp hai đầu), then cửa bằng kim loại; bậc thang và thang bằng kim loại; hộp đựng 
dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng); khoá cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; xích bằng 
kim loại; móc sắt (thanh quặp hai đầu) cho dây sắt; cán của dụng cụ cầm tay bằng kim 
loại; vòng bằng kim loại; vòng đai chặn bằng kim loại, vật dụng chặn giữ bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy móc và thiết bị chất và bốc dỡ hàng hóa, thiết bị nâng hoặc nhấc; cần trục, 
tời kéo, ròng rọc xích, cần cẩu; cần cẩu cáp; máy trục có cần; kích đỡ [máy móc]; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công; dụng cụ cầm tay chạy bằng động cơ, khoan cầm tay 
[dụng cụ chạy bằng điện]; cờ lê [dụng cụ chạy bằng điện]; chìa vặn có cơ cấu bánh cóc, 
chạy bằng điện; tua vít, chạy bằng điện; kìm, chạy bằng điện; sào thao tác cách điện, chạy 
bằng điện; kìm tuốt dây, chạy bằng điện; kìm tuốt dây điện và dây cáp điện, chạy bằng 
điện; cơ cấu rút dây, chạy bằng điện; cơ cấu căng dây cho dây điện; dây cáp điện và dây 
chão, chạy bằng điện; máy khoan dùng khí nén [cầm tay]; búa khí nén [cầm tay]; máy 
xay cầm tay, chạy bằng điện; cờ lê vặn đai ốc [chạy bằng điện, điều khiển bằng tay]; dụng 
cụ cầm tay vận hành bằng khí; công cụ cắt [bộ phận của máy móc], bộ truyền động cho 
máy móc; bánh răng truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ chuyển hướng không 
dùng cho xe cộ mặt đất, ròng rọc [bộ phận của máy móc]; bánh răng hoặc bánh răng 
truyền động [bộ phận của máy móc không dùng cho xe cộ mặt đất]; ổ bi [bộ phận của 
máy móc không dùng cho xe cộ mặt đất], cơ cấu nối ghép dùng cho máy móc; trục, trục 
máy hoặc trục chính của máy [không dùng cho xe cộ mặt đất]; khớp nối trục [máy móc]; 
ổ đỡ cho trục máy [bộ phận của máy móc]. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không bao gồm "hộp mực dấu, da liếc dao 
cạo, thép mài sắc và đá mài của thợ mộc"); cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 

công); cơ cấu rút dây cho dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay, thao tác 

thủ công); cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), cơ cấu căng dây cho dây 
điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), móc dây (dụng cụ 

cầm tay), móc dây cho dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm tay); kích nâng, 

vận hành bằng tay; dây đai cho cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); dây đai cho cơ cấu căng 
dây (dụng cụ cầm tay), dây đai cho móc dây (dụng cụ cầm tay), phụ kiện cho cơ cấu rút 

dây (dụng cụ cầm tay); phụ kiện cho cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); phụ kiện cho 
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móc dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho cơ cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho 
cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); dây đeo cho móc dây (dụng cụ cầm tay); xích cho cơ 

cấu rút dây (dụng cụ cầm tay); xích cho cơ cấu căng dây (dụng cụ cầm tay); xích cho móc 

dây (dụng cụ cầm tay); dụng cụ vặn ốc vít (dụng cụ cầm tay), chìa vặn có bánh cóc (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ đỡ/giữ chuyên dụng cho dụng cụ cầm tay (không bao gồm "hộp mực 

dấu, da liếc dao cạo, thép mài sắc và đá mài của thợ mộc"); dụng cụ đỡ/giữ bằng da 

chuyên dụng cho dụng cụ vặn ốc, vít; cái kìm (dụng cụ cầm tay), cờ lê (dụng cụ cầm tay); 
cờ lê mô men xoắn (dụng cụ cầm tay); kìm cắt [kìm của thợ đường dây]; dụng cụ vặn ốc, 

vít có thể điều chỉnh được (dụng cụ cầm tay); kẹp (dụng cụ cầm tay); tua vít, kìm cách 
điện (dụng cụ cầm tay); sào thao tác cách điện (dụng cụ cầm tay), sào thao tác cách điện 

để gắp và vận hành dây điện và dây cáp điện (dụng cụ cầm tay); dây đeo giữ dụng cụ; dây 

đai giữ dụng cụ, đầu cắm bu lông cho chìa vặn có bánh cóc; dụng cụ cầm tay có đầu nhọn 
hoặc có lưỡi (không bao gồm "kiếm"), vận hành bằng tay; kìm tuốt dây (dụng cụ cầm 

tay); kìm tuốt dây cho dây điện và dây cáp điện (dụng cụ cầm tay); máy cắt dây (dụng cụ 

cầm tay, thao tác thủ công); máy cắt dây điện, dây cáp điện và dây chão (dụng cụ cầm 
tay, thao tác thủ công), dụng cụ đỡ/giữ chuyên dụng cho dụng cụ cầm tay có đầu nhọn 

hoặc có lưỡi (không bao gồm "kiếm"). 

 
Nhóm 09: Thiết bị đo độ căng tương tự; thiết bị đo độ căng tương tự cho dây điện, dây cáp 

điện và dây chão; phụ tùng thiết bị đo độ căng tương tự cho dây điện, dây cáp điện và dây 

chão; thiết bị đo độ căng kỹ thuật số; thiết bị đo độ căng kỹ thuật số cho dây điện, dây cáp 
điện và dây chão, phụ kiện thiết bị đo độ căng kỹ thuật số cho dây điện, dây cáp điện và 

dây chão; túi chuyên dụng đựng thiết bị đo độ căng; máy ghi âm cho thiết bị đo độ căng; 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, cụ thể: máy ảnh, máy quay phim, máy và dụng cụ đo; máy 

móc và thiết bị phân phối hoặc điều khiến năng lượng điện, bộ biến đổi điện quay, chạy 

bằng điện; máy hiệu chỉnh pha điện; thiết bị đo và thiết bị thử nghiệm điện hoặc từ tính, 
dây điện và dây cáp điện; lõi từ tính; dây điện trở; điện cực dùng cho pin. 

 

 
(210) 4-2015-20965 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH 

AMERICA, LLC   (US) 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, 

NC 27513 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học; 
chất dinh dưỡng sinh học (chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); 

chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp không cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất 
để sản xuất dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và/hoặc chế phẩm sinh học nông dụng; hóa 

chất (cho nông nghiệp và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 

diệt ký sinh trùng) để pha chế các hỗn hợp dùng cho các ứng dụng cuối trong nông 
nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, và/hoặc dùng trong 

nhà và vườn.  
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(210) 4-2015-20966 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH 

AMERICA, LLC   (US) 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, 
NC 27513 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học; 
chất dinh dưỡng sinh học (chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); 
chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp không cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất 
để sản xuất dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và/hoặc chế phẩm sinh học nông dụng; hóa 
chất (cho nông nghiệp và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng) để pha chế các hỗn hợp dùng cho các ứng dụng cuối trong nông 
nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, và/hoặc dùng trong 
nhà và vườn. 

 

 
(210) 4-2015-20967 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH 

AMERICA, LLC    (US) 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, 
NC 27513 U.S.A.   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chất kích thích sinh học; 
chất dinh dưỡng sinh học (chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); 
chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp không cho mục đích y tế hoặc thú y; hóa chất 
để sản xuất dược phẩm, hóa chất nông nghiệp và/hoặc chế phẩm sinh học nông dụng; hóa 
chất (cho nông nghiệp và lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng) để pha chế các hỗn hợp dùng cho các ứng dụng cuối trong nông 
nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc lớp đất có cỏ và cây cảnh, và/hoặc dùng trong 
nhà và vườn. 

 

 
(210) 4-2015-21027 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị Minh 
Tâm  (VN) 
21, ngõ 22, Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy móc thiết bị y tế và hoá chất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế cài đặt phần mềm tin học. 
 

 
(210) 4-2015-21041 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 18.3.2; 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, nâu đất, xám, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải quốc tế 
Đại Dương Xanh  (VN) 
183F/2 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; xử lý văn bản. 

 

 
(210) 4-2015-21084 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ tổng 
hợp Thành Phát  (VN) 
Số 12/72, ngách 15, ngõ Gốc Đề, phố 
Minh Khai, phường Minh Khai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

Nhóm 35: Mua bán hương nhang. 
 

 
(210) 4-2015-21118 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.11.5; 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2; 25.7.25 
(591) Nâu, vàng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Tiểu Sư Phụ  (VN) 
Số 12/671 đường Đông Hải, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như nấm, khoai tây, rong biển, đậu phộng, ngô.  
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(210) 4-2015-21130 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.7.23; A5.11.2; A11.3.4; 4.5.1; 5.7.3; 

26.1.2; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Geumsan  
(VN) 
56 - 58 - 60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như: nước gạo sâm, nước sâm.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-21132 (220) 07.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1; A11.3.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thực 

phẩm Ha Anh  (VN) 
72A Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà. 
 

 
(210) 4-2015-21185 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Khanh  (VN) 
225 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ máy móc, máy cơ khí: máy bơm nước; máy bơm hỏa tiễn; máy bơm 

chìm; mô-tơ quạt. 
 

Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ điện các loại: tụ điện máy bơm; tụ quạt. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để thông gió: quạt điện dùng cho cá nhân.  
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(210) 4-2015-21303 (220) 11.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh 

dương, xanh lá mạ, nâu đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trịnh Mười   (VN)
Số nhà 37, đường Nguyễn Thái Bình, xã 
Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắc Lắc  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón vi sinh học MB1. 
 

 
(210) 4-2015-21304 (220) 11.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh dương

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trịnh Mười   (VN)
Số nhà 37, đường Nguyễn Thái Bình, xã 
Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, 
tỉnh Đắc Lắc  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón siêu vi luợng MB2. 
 

 
(210) 4-2015-21315 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Tổ hợp tác rau an toàn Cẩm 

NÊ   (VN) 
Tổ 2, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại.  
 

Nhóm 35: Buôn bán rau tươi các loại.  
 
 

(210) 4-2015-21359 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.7; 26.5.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - tin học và viễn 
thông Trường Tiến  (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện 

 

Nhóm 09: Thiết bị điện động dùng để điều kiểm từ xa các tín hiệu; bộ nối (thiết bị xử lý 

dữ liệu); thiết bị dò khói; ổ cắm.  
 

 
(210) 4-2015-21470 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 

cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-21471 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ cỏ dại, trừ bọ rầy, diệt nấm, diệt sâu hại cho 

cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-21536 (220) 12.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang JSEVEN  (VN) 
Số 9 đường Trần Quang Diệu, phường 

13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giầy dép. 
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(210) 4-2015-21636 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Bùi Hải Lâm  (VN) 

34 ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

 
(210) 4-2015-21644 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.13; A5.3.15; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, vàng, trắng, nâu, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phúc An 
Nhiên  (VN) 
Tổ 3, ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 30: Giấm; mật ong. 

 

 
(210) 4-2015-21654 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.11; 26.1.2; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kim Khánh  (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn quét (nhựa gia dụng): chổi cước nhựa, cọ toilet nhựa, bàn chải giặt, 

chổi lau nhà. 
 

 
(210) 4-2015-21698 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.4; A5.3.15 
(591) Xanh, xám, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Trà 
My  (VN) 
Khối 1, phường Trường Xuân, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông lâm sản: Nấm lim xanh Tiên Phước, nấm linh chi, 
Quế Trà My, hạt −ơi, sâm nhọc linh, sa nhân, địa liền. 

 
 

(210) 4-2015-21717 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/534,978 13.02.2015 US 

(731) MARVELL INTERNATIONAL LTD.  
(BM) 
Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton, Bermuda, HM12  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn, mạch tích hợp (danh mục xin hưởng quyền ưu tiên); thiết bị và 
dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu và thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị dùng để ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa dùng để ghi, đĩa 
compắc, đĩa DVD; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; 
thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); thiết bị dập lửa (danh 
mục xin không hưởng quyền ưu tiên).  

 

 
(210) 4-2015-21734 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SUSSAN CORPORATION (AUST.) 

Proprietary Limited  (Au) 
11 Palmer Parade, Cremorne, Vlctorla 
3121, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần áo dùng cho phụ nữ có bầu; giày dép; đồ đội đầu 
(trang phục); phụ kiện quần áo bao gồm găng tay (trang phục), khăn choàng (quấn đầu 
của phụ nữ) và dải băng buộc đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục); mũ (trang phục); 
khăn quàng cổ; khăn choàng. 

 
 

(210) 4-2015-21739 (220) 13.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Quảng Thái  

(VN) 
Số 1B, Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
(ướt), mứt quả (ướt); mứt (quả được chế biến/sấy khô/tẩm ướp), mứt quả (quả được chế 
biÕn/sÊy kh«/tÈm ướp). 
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Nhóm 30: Chè, cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo, thạch hoa quả (dạng bánh kẹo). 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không cồn); nước ép rau quả; nước (đồ uống); nước cốt trái cây (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch, trưng bày sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-21799 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 5.5.15 
(591) Đen, nâu, nâu sẫm, đỏ thắm, đỏ hạt dẻ, 

vàng, vàng kim loại, cam, cam cháy, hổ 
phách, xanh lục, xanh da trời, hồng đất, 
hồng sẫm, tía 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Ngọc Lan  
(VN) 
39B/5 Dạ Nam, phường 2, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men; gạch trang trí; gạch thủy tinh 
mosaic; gạch gốm mosaic; gạch mosaic vỏ sò; gạch mosaic kính thủy; gạch mosaic gỗ; 
thủy tinh mosaic; gốm mosaic; vỏ sò mosaic; vỏ dừa mosaic; gỗ mosaic; đá mosaic. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men, gạch trang trí, gạch thủy 
tinh mosaic, gạch gốm mosaic, gạch mosaic vỏ sò, gạch mosaic kính thủy, gạch mosaic 
gỗ, thủy tinh mosaic, gốm mosaic, vỏ sò mosaic, vỏ dừa mosaic, gỗ mosaic, đá mosaic. 

 
 

(210) 4-2015-21887 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Vàng, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bách Vinh Lâm  (VN) 
Đường số 4, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc thời trang thuộc nhóm này, cụ thể là: quần áo thời trang cho 
người lớn và trẻ em; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-21951 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.3; 26.3.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Bàng Nguyễn  (VN)
32 Đông Hưng Thuận 21, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng, mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế 
biến; mua bán gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; tư vấn đấu thầu; lập tổng dự toán và dự toán 
công trình xây dựng; quản lý dự án. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.  

 
Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan gồm: tư vấn xây dựng, lập dự 
án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-21956 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 9.9.1; A9.9.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm sắc 
đẹp Hoàn Vũ  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem tắm trắng da; kem trị mụn trắng da mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng 
thể trắng da.  

 

 
(210) 4-2015-21957 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm sắc 
đẹp Hoàn Vũ  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem tắm trắng da; kem trị mụn trắng da mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng 
thể trắng da.  

 

 
(210) 4-2015-22033 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.14; A6.19.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, xanh da trời, 

trắng 
(731) Hợp tác xã Xoài Tứ Quý Thạnh 

Bắc  (VN) 
Tổ 3, ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi cụ thể là trái xoài; hạt xoài giống; cây xoài giống. 
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Nhóm 40: Dịch vụ sau thu hoạch, cụ thể là: bảo quản trái xoài, sơ chế trái xoài, xử lý và 
chế biến trái xoài. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây xoài; dịch vụ sau thu hoạch như: dịch vụ làm vườn, diệt trừ 
cỏ hại, khám chữa bệnh, diệt trừ động vật và côn trùng có hại cho cây xoài. 

 

(210) 4-2015-22057 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(731) Công ty cổ phần FPT  (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; dịch vụ 

quảng cáo và xuất nhập khẩu, mua bán: thiết bị kỹ thuật; ăng-ten thu phát sóng vô tuyến, 
máy quay phim, máy truyền phát tín hiệu điện tử, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; dịch vụ hội nghị truyền 
hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; giải trí trên truyền hình; giáo dục, đào tạo nghiệp vụ truyền hình.  

 
Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền, dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-22060 (220) 17.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.1.6; A26.4.5; 26.7.25 
(591) Xanh lá mạ, trắng 
(731) EK CO., LTD   (KR) 

102-103, GIST Business Incubator, 123, 
Cheomdan-gwagiro, Buk-gu, Gwangju, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện ngoại ngữ; học viện ngôn ngữ Hàn Quốc; xuất bản sách; dịch vụ tư 

vấn du học; dịch vụ tổ chức du học; học viện máy tính; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ 
dịch thuật; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục; học viện sân khấu điện ảnh; học viện đào tạo người mẫu; trường nội trú; dịch vụ 
cung cấp thông tin về giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; dịch vụ lên kế hoạch các sự 
kiện giải trí. 
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(210) 4-2015-22167 (220) 18.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.2; A5.3.14; 5.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng, vàng, 

đen 
(731) Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Hóa nông An Giang   (VN)
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón, hóa chất cải tạo đất, chất 
kích thích tăng trưởng cây trồng (tất cả sản phẩm làm từ 100% nguyên liệu nhập khẩu).  

 
 

(210) 4-2015-22201 (220) 18.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compact ghi sẵn nội dung về âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền 
hình và các chương trình giải trí khác; đĩa quang ghi sẵn nội dung về âm nhạc, phim điện 
ảnh, chương trình truyền hình và các chương trình giải trí khác; đĩa từ ghi sẵn nội dung về 
âm nhạc, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và các chương trình giải trí khác; 
chương trình tải xuống được có nội dung về truyền hình, phim điện ảnh và các chương 
trình ngắn gọn; phần mềm tương tác đa phương tiện dùng để chơi trò chơi; phần mềm tải 
xuống được, cụ thể là các ứng dụng di động dùng để chơi trò chơi có thể sử dụng với máy 
tính, thiết bị thông truyền thông di động điện tử kỹ thuật số cầm tay, thiết bị di động, thiết 
bị truyền thông có dây và không dây; phần mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị 
điện tử di động và không dây, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay; đĩa trò chơi 
máy tính; đĩa trò chơi vi-đê-ô; kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính; nam châm trang 
trí; hệ thống và thiết bị truyền thông không dây; hộp đựng băng, đĩa trò chơi máy tính; 
phần mềm máy tính để cho phép truyền tải các chương trình vui chơi giải trí, trò chơi, âm 
nhạc, phim ảnh và các chương trình truyền hình; phần mềm máy tính để cho phép tải về, 
truy cập, hiển thị, gắn thẻ, truyền phát trực tuyến, chia sẻ, cung cấp phương tiện truyền 
thông điện tử và thông tin thông qua máy tính, điện thoại di động, và các nền tảng truyền 
thông và mạng; thiết bị điện toán đi động và nền tảng điều hành cho phép tải xuống, truy 
cập, hiển thị, gắn thẻ, truyền phát trực tiếp, chia sẽ, cung cấp phương tiện truyền thông 
điện tử và thông tin thông qua máy tính, điện thoại di động, và các nền tảng truyền thông 
và mạng. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; truyền qua vệ tinh; truyền phát 
chương trình truyền hình và các chương trình giải trí qua internet; truyền phát sóng 
chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội 
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dung truyền thông giải trí qua truyền hình; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và 
nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí 
qua truyền hình cáp; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, 
chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua truyền hình vệ 
tinh; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền 
hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí theo yêu cầu; truyền phát sóng chương 
trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung 
truyền thông giải trí qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số; truyền phát sóng chương 
trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung 
truyền thông giải trí qua internet; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung 
trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua mạng 
di động và không dây; truyền phát tập tin âm thanh và vi-đê-ô qua internet; cung cấp 
quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tải dữ liệu điện tử, tin nhắn, đồ họa, hình ảnh, 
âm thanh, vi-đê-ô và thông tin.  

 

 
(210) 4-2015-22251 (220) 19.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
  
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Kiều Đoàn  (VN) 
48/2 Cầu Kinh, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện thoại di động; sạc điện thoại; dây cáp sạc điện thoại; sạc dự phòng 
điện thoại (pin tích trữ điện); tai nghe; bao da điện thoại; ốp lưng điện thoại; miếng dán 
màn hình điện thoại; ốp viền điện thoại, bình ắc quy. Sạc xe điện. 

 

 
(210) 4-2015-22363 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Số 16 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây an toàn lao động.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo bảo hộ lao động; áo sơ mi; mũ. 
 

Nhóm 26: Cúc khuy; khóa ké; cúc bấm; kim băng; dây treo mác; khuy áo.  
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: quần áo, giày dép, quần áo bảo hộ lao động, váy, áo sơ mi, mũ, 
phụ liệu may, khuy áo, dây treo mác, đồ bảo hộ lao động, máy móc công cụ ngành may, 
khóa kéo, dây an toàn, cúc bấm, kim băng, kim khâu.  
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(210) 4-2015-22364 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Số 16 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo bảo hộ lao động; áo sơ mi; mũ. 
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: quần áo, giày dép, quần áo bảo hộ lao động, váy, áo sơ mi, mũ, 
phụ liệu may, khuy áo, dây treo mác, đồ bảo hộ lao động, máy móc công cụ ngành may, 
khóa kéo, dây an toàn, cúc bấm, kim băng, kim khâu. 

 

 
(210) 4-2015-22424 (220) 20.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 
Khâm  (VN) 
1098 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé; cao dán. 

 
Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; các sản 
phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 
sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, mạch nha dùng cho 
ngành bia và rượu.   

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và các loại đồ uống, không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực phẩm; chỗ ở tạm 
thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
771 

(210) 4-2015-22483 (220) 20.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.3; A15.9.16; 18.1.23; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Bạch Võ Toàn   (VN) 
Khối 5, phường Trung Đô, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện các loại. 
 

 
(210) 4-2015-22613 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Sinarmas Land Plaza Tower II, 9th Fl. Jl. 
M.H Thamrin No. 51, Jakarta, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn dùng cho trẻ em bằng giấy hoặc xen-lu-lô; bộ phân phối băng dính (đồ 
dùng văn phòng); khăn mặt bằng giấy; khăn tay bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy 
để tẩy trang; miếng lót bằng giấy để làm sạch kính áp tròng; giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn 
trải bàn bằng giấy; khăn trang trí trên bàn ăn làm bằng giấy; miếng lót đĩa trên bàn ăn làm 
bằng giấy; giấy ăn khổ lớn dựng trong nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2015-22619 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
vật liệu xây dựng Thành 
Phát  (VN) 
1152 - 1154 đường 3/2, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán sản phẩm trang trí nội thất như bàn, ghế, 
tủ, kệ, giường; đại lý ký gửi hàng hóa như gạch men.  

 

 
(210) 4-2015-22693 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh đen 
(731) VADI MEDICAL TECHNOLOGY CO., 

LTD   (TW) 
5F., 492-19, Sec.1, Wanshou Rd., 
Kweisan Dist., Taoyuan City, Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 10: Máy làm ẩm đường hô hấp; buồng máy tạo độ ẩm (bộ phận của máy làm ẩm 
đường hô hấp); bộ lọc thở; mặt nạ miệng; mặt nạ mũi; dây máy thở. 

 

 
(210) 4-2015-22698 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh lá, xanh dương, 

xanh ngọc bích 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Phú An Khang  (VN) 
319 ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm (như: quảng cáo, quảng bá, giới 

thiệu trái cây đặc sản, hàng nông sản đặc sản, thực phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ 
chất lượng cao cấp). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (như: câu cá giải trí, tát mương/ao bắt cá, chèo xuồng trên ao 
hồ). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ ẩm thực ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-22714 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Xanh rêu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa REAL 
NORWEGIAN   (VN) 
Số 66, đường Xuân Diệu, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cá hồi sống. 

 

 
(210) 4-2015-22738 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 24.15.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Chợ Lớn  

(VN) 
667-669 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; da và vật liệu giả da; túi đựng vật dụng dành cho thể thao; gậy 

leo nói. 

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  

 

Nhóm 28: Quả tạ; quả bóng cho trò chơi; ván lướt sóng; phao bơi; dụng cụ rèn luyện hình 

thể; lưới cho thể thao. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, ba lô, túi cho thể thao, cặp da, 

da động vật, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần áo thể dục, áo choàng mặc sau khi tắm, giầy 

tập thể dục, bộ đồ quần áo cho người lướt ván, quả tạ, quả bóng cho trò chơi, thiết bị trò 

chơi, dụng cụ thể dục thể thao (ván lướt sóng, phao tập bơi), mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-22871 (220) 24.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; 26.15.1; 

26.1.1 

(591) Xanh da trời nhạt, trắng đục, xanh lá cây, 

da cam, vàng, trắng 

(731) Hợp tác xã Thành Sơn, Bản 
XÌo   (VN) 
Thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo, huyện Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến đao. 
 

 
(210) 4-2015-22892 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và du lịch 
TAHAKA.  (VN) 
Lô B6 khu phức hợp đô thị thương mại 

dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-22955 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; A26.11.8 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SILSARANG VINA  (VN) 
3/334  ấp Nhị Tân 1,  xã Tân Thới Nhì, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Dây đai  để buộc hoặc quấn, không bằng kim loại; sợi dệt; dây bện.  

 

Nhóm 23: Chỉ thêu, chỉ may, sợi và chỉ đã xe.  
 

 
(210) 4-2015-22972 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(300) 066842 27.03.2015 JM 

  

(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 

hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 

dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 

để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 

hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2015-22973 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Bán Lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, buôn bán hàng 

tiêu dùng: hàng may mặc, giày, dép; mua bán vải sợi, hàng may mặc.  
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(210) 4-2015-22992 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; A26.4.24; 6.1.2; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian; sản phẩm được bọc bằng kim loại quý cụ thể là kẹp cài 
cara vát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức); sản phẩm làm từ kim loại quý cụ thể là kẹp 
cài cara vát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức); đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý và 
hợp kim của chúng; đá quý. 

 

 
(210) 4-2015-22993 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.16; 3.1.1; 3.7.17; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, tập 
giấy viết hoặc vẽ; chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng 
sách, bìa cứng, sản phẩm làm bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ thiết bị hướng dẫn), 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn 
giấy, ảnh chụp (dạng in), vật liệu bằng chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói, ấn phẩm, 
chữ in, bản in đúc văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy), máy chữ.  

 

 
(210) 4-2015-22994 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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776 

(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da, cụ thể là ví, túi, túi xách bằng da, hòm bằng 
da, bao để móc chìa khoá, dây cương, rương, da, lọng, yên cương, túi du lịch, va li, ô, gậy 
chống, roi. 

 

 
(210) 4-2015-22996 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17; 3.1.1; 3.1.16; 6.1.2; A26.4.24; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường, khăn trải bàn bằng vải, vải, hàng dệt thuộc nhóm này, cụ thể 
là: chăn, khăn làm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn trải bàn bằng vải dệt.  

 

 
(210) 4-2015-23007 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da cụ thể là ví, túi, túi xách bằng da, hòm bằng da, 
bao để móc chìa khóa, dây cương, rương, da,  lọng, yên cương, túi du lịch, va li, ô, gậy 
chống, roi.  

 

 
(210) 4-2015-23008 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, đồ lau dọn, lược và bọt biển, thủy tinh 
thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh thuộc nhóm này 
cụ thể là ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh), dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý), đồ sành và đồ sứ thuộc nhóm này cụ 
thể là cái ly (cốc), ca, ấm trà, bình, sợi thép rối. 

 

 
(210) 4-2015-23009 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường, khăn trải bàn, vải, hàng dệt thuộc nhóm này  cụ thể là chăn, 
khăn làm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn trải bàn bằng vải dệt. 

 

 
(210) 4-2015-23011 (220) 25.08.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 5.3.16 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, sôcôla, ca cao, bánh quy, ngũ cốc cụ thể là chế phẩm ngũ cốc, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, bánh mứt kẹo, đồ gia vị, bánh ngọt, nước xốt (gia 
vị), bột mì và chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-23017 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 
(591) Xanh lam, xanh, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian, sản phẩm được bọc bằng kim loại quý cụ thể là kẹp cài 

caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), sản phẩm làm từ kim loại quý cụ thể là kẹp 

cài caravát, ghim cài, trâm cài đầu (đồ trang sức), đồng hồ, đồ trang sức, kim loại quý và 

hợp kim của chúng, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-23018 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 

(591) Xanh lam, xanh, trắng, ghi 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, vở viết 

hoặc vẽ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, bìa 

cứng, sản phẩm làm bằng bìa cứng cụ thể là hộp bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ 

thiết bị hướng dẫn), đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi 

bằng giấy, khăn giấy, ảnh chụp (dạng in), vật liệu bằng chất dẻo dạng màng mỏng để bao 

gói, ấn phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 

dạy), máy chữ.  
 

 
(210) 4-2015-23019 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.22 

(591) Xanh lam, xanh, trắng, ghi 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da cụ thể là ví, túi, túi xách bằng da, hòm bằng da, 

bao để móc chìa khóa, dây cương, rương, da,  lọng, yên cương, túi du lịch, va li, ô, gậy 

chống, roi.  
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(210) 4-2015-23030 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, vở viết 
hoặc vẽ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, bìa 
cứng, sản phẩm làm bằng bìa cứng cụ thể là hộp bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ 
thiết bị hướng dẫn), đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi 
bằng giấy, khăn giấy, ảnh chụp (dạng in), vật liệu bằng chất dẻo dạng màng mỏng để bao 
gói, ấn phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 
dạy), máy chữ.  

 

 
(210) 4-2015-23031 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.13.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật, sản phẩm bằng da cụ thể là ví, túi, túi xách bằng da, hòm bằng da, 
bao để móc chìa khóa, dây cương, rương, da,  lọng, yên cương, túi du lịch, va li, ô, gậy 
chống, roi.  

 

 
(210) 4-2015-23032 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, đồ lau dọn, lược và bọt biển, thủy tinh 
thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh thuộc nhóm này 
cụ thể là ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh), dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
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gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý), đồ sành và đồ sứ thuộc nhóm này cụ 
thể là cái ly (cốc), ca, ấm trà, bình, sợi thép rối. 

 

 
(210) 4-2015-23033 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường, khăn trải bàn, vải, hàng dệt thuộc nhóm này  cụ thể là chăn, 
khăn làm bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn trải bàn bằng vải dệt. 

 

 
(210) 4-2015-23035 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, sôcôla, ca cao, bánh quy, ngũ cốc cụ thể là chế phẩm ngũ cốc, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, bánh mứt kẹo, đồ gia vị, bánh ngọt, nước xốt (gia 
vị), bột mì và chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-23053 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.5; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển đậm, da cam 
(731) ALPHA CO., LTD.   (KR) 

56, Cheongpa-ro, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dụng cụ dùng cho việc viết cụ 
thể là bút mực, bút chì, bút bi; ca ta lô sản phẩm; máy đánh chữ; vật liệu đóng sách; hồ 
dán và chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính  dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; nhãn dính; giấy (văn phòng phẩm); biển hiệu bằng giấy 
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hoặc bìa cứng; nhãn ghi địa chỉ; giấy dùng để sao chụp tài liệu; nhãn làm bằng giấy hoặc 
bìa cứng; nhãn làm bằng nhựa/chất dẻo; bao bằng giấy để gói; giấy dùng cho mục đích 
nấu ăn 

 

Nhóm 35: dịch vụ bán lẻ được cung cấp bởi đại siêu thị đối với văn phòng phẩm, máy 
photocopy, hộp mực in dùng cho máy in và máy  photocopy, trò chơi và dụng cụ để chơi 
trò chơi, vật dụng để viết, vật liệu đóng sách, giấy (văn phòng phẩm), nhãn ghi địa chỉ và 
giấy dùng để sao chụp tài liệu; dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp qua mạng internet 
đối với văn phòng phẩm, máy photocopy, hộp mực in dùng cho máy in và máy  
photocopy, trò chơi và dụng cụ để chơi trò chơi, vật dụng để viết, vật liệu đóng sách, giấy 
(văn phòng phẩm), nhãn ghi địa chỉ và giấy dùng để sao chụp tài liệu; dịch vụ sao chụp; 
cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê máy sao chụp (máy  photocopy); dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ cửa hàng bán buôn đặc biệt là bán buôn 
văn phòng phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc biệt là bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ môi 
giới văn phòng phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực   văn phòng phẩm; tổ 
chức bán hàng văn phòng phẩm; thuê thiết bị văn phòng; dịch vụ cửa hàng bán buôn đặc 
biệt là bán buôn hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp (máy  
photocopy); dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc biệt là bán lẻ hộp mực in đã có mực dùng cho 
máy in và máy sao chụp (máy  photocopy); dịch vụ cửa hàng bán buôn đặc biệt là bán 
buôn trò chơi và dụng cụ để chơi trò chơi;  dịch vụ cửa hàng bán lẻ đặc biệt là bán lẻ trò 
chơi và dụng cụ để chơi trò chơi 

 

 
(210) 4-2015-23059 (220) 25.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ORGANO GOLD HOLDINGS, 

LIMITED.   (HK) 
Room 401, Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; kem dưỡng ẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; dầu gội đầu; nước 
xịt toàn thân, kem dùng cho da, nước dưỡng da; nước thơm, cụ thể là nước hoa và nước 
hoa cô- lô-nhơ. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm dinh dưỡng dùng như chất bổ sung ăn 
kiêng; chất bổ sung thực phẩm; đồ uống có chứa caffein và đã khử caffeine có chứa chất 
bổ sung thảo dược; đồ uống bổ sung dinh đưỡng 

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê mô ca; cà phê latte; đồ uống ca cao; đồ uống sô cô la nóng; đồ 
uống có chứa caffein và đã khử caffeine có chứa chiết xuất bột bào tử nấm linh chi;  chè 
(trà); bánh quy. 

 
Nhóm 32: Đồ uống tăng năng lượng (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và 
nước ép hoa quả; đồ uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế);  các chế phẩm dùng 
để chế biến đồ uống, côc tai chứa protein; nước uống và đồ uống dùng trong thể thao.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
782 

Nhóm 35: Dịch vụ bán hàng liên quan đến đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản 
phẩm tự nhiên chăm sóc sức khỏe như chất bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm dược dinh 
dưỡng dùng như chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung thực phẩm; dịch vụ tiếp thị; dịch 
vụ tiếp thị đa cấp; dịch vụ bán hàng trực tiếp  liên quan đến đồ uống, sản phẩm chăm sóc 
cá nhân, sản phẩm tự nhiên chăm sóc sức khỏe như chất bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm 
dược dinh dưỡng dùng như chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung thực phẩm; dịch vụ bán 
hàng trực tuyến liên quan đến đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm tự nhiên 
chăm sóc sức khỏe như chất bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm dược dinh dưỡng dùng như 
chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung thực phẩm và tiếp thị trực tuyến; dịch vụ tiếp thị 
kinh doanh; dịch vụ phân phối  liên quan đến đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản 
phẩm tự nhiên chăm sóc sức khỏe như chất bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm dược dinh 
dưỡng dùng như chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung thực phẩm 

 

 
(210) 4-2015-23210 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Tím, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ điện Khái 
Phát  (VN) 
185/9/4 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; máy bơm chân không; máy nông nghiệp; máy khí 

nén; mô tơ (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ)(moter ).  
 

 
(210) 4-2015-23243 (220) 26.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 2015 31974 06.03.2015 AZ 

(531) 26.3.23; 26.15.15; A25.7.22; 9.1.11; 
A25.7.2 

(591) Trắng, đen, xám nhạt, xám đậm, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 
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(210) 4-2015-23310 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cà phê Minh 
Lộc  (VN) 
Đội 1, thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, trà, ca cao.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-23314 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.5 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống 
trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật 
ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; đồ uống không cồn; xi rô và chế phẩm đề làm đồ uống; nước uống có gaz; nước 
táo lên men (không có cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn); đồ uống đẳng trương cung 
cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước sinh tố; nước ép rau (đồ uống); đồ uống trên cơ 
sở mật ong không chứa cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2015-23315 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống 
trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật 
ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; đồ uống không cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống; nước uống có gaz; nước 
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táo lên men (không có cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn); đồ uống đẳng trương cung 
cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước sinh tố; nước ép rau (đồ uống); đồ uống trên cơ 
sở mật ong không chứa cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2015-23317 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; bơ sô cô la; bơ ca cao; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; thịt đóng hộp; sản phẩm sữa; rau đóng hộp; sữa chua; men dịch vị; hạt đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; ca 
cao; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; gia vị thập cẩm; tương ớt; quế; đinh 
hương (gia vị); đồ gia vị; hạt tiêu; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không 
có cồn; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng 
nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm thủy 
hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; buôn bán máy móc, thiết bị, 
vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, sắt thép, sách, văn hóa phẩm, kim khí điện máy, đồ 
điện, điện tử, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em; buôn bán hàng tiêu dùng và đồ dùng 
gia đình bao gồm các mặt hàng giường, tủ, bàn, ghế, đèn, giày, dép, quần, áo. 

 
 

(210) 4-2015-23318 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A18.1.19; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè  (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; bơ sô cô la; bơ ca cao; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; thịt đóng hộp; sản phẩm sữa; rau đóng hộp; sữa chua; men dịch vị; hạt đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; ca 
cao; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; gia vị thập cẩm; tương ớt; quế; đinh 
hương (gia vị); đồ gia vị; hạt tiêu; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
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Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không 
có cồn; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng 
nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm thủy 
hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; buôn bán máy móc, thiết bị, 
vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, sắt thép, sách, văn hóa phẩm, kim khí điện máy, đồ 
điện, điện tử, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em; buôn bán hàng tiêu dùng và đồ dùng 
gia đình bao gồm các mặt hàng giường, tủ, bàn, ghế, đèn, giày, dép, quần, áo. 

 
 

(210) 4-2015-23319 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bán lẻ Nhà Bè   (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; bơ sô cô la; bơ ca cao; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; trái cây được bảo 
quản; thịt đóng hộp; sản phẩm sữa; rau đóng hộp; sữa chua; men dịch vị; hạt đã chế biến.    

 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; sô cô la; ca 
cao; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; gia vị thập cẩm; tương ớt; quế; đinh 
hương (gia vị); đồ gia vị; hạt tiêu; gia vị; trà; đồ uống trên cơ sở trà.    

 

Nhóm 32: Đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không 
có cồn; nước ép trái cây.   

 

Nhóm 35: Kinh doanh chuỗi siêu thị lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng 
nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm thủy 
hải sản, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc; buôn bán máy móc, thiết bị, 
vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, sắt thép, sách, văn hóa phẩm, kim khí điện máy, đồ 
điện, điện tử, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em; buôn bán hàng tiêu dùng và đồ dùng 
gia đình bao gồm các mặt hàng giường, tủ, bàn, ghế, đèn, giày, dép, quần, áo. 

 
 

(210) 4-2015-23399 (220) 27.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.9; A25.3.3; 26.13.25(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tạo và sản 
xuất Hoàng Phát  (VN) 
Thôn 5, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội. 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, thiết bị giải trí dùng màn hình và màn chiếu ngoài.  
 
 

(210) 4-2015-23505 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phúc Lộc 
Viên  (VN) 
Thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 44: Thi công các công trình cây cảnh, cụ thể: cây xanh công trình, cây xanh đô thị, 

cây xanh nội thất.  
 
 

(210) 4-2015-23632 (220) 28.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 66702 04.03.2015 JM 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.4 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, đen 
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính 

cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả năng 
truy cập internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và 
các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; 
phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại vi dùng cho các 
thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng truy 
cập internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ 
liệu số hóa khác; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; tai nghe (nhét vào 
tai), tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; thiết bị 
thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức 
không dây để truyền âm thanh (giọng nói), dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, 
cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); 
máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền 
hình (set-top-box); phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị 
điện tử số hóa di động cầm tay và có thể mang theo/đeo vào người và thiết bị điện tử tiêu 
dùng khác; phần mềm dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và kiểm soát các thiết bị 
di động và có thể mang theo/đeo vào người, điện thoại di dộng, máy vi tính, và thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm phát triển ứng dụng 
cho điện thoại di động, các thiết bị di dộng và có thể mang theo/đeo vào người và thiết bị 
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ngoại vi của máy vi tính; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị 
cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết 
bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử 
dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên); trong đó, các chương trình và phần mềm trong 
nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 
để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức. 

 

 
(210) 4-2015-23654 (220) 31.08.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
Số 2 - N2 - Tổ 2 - cụm 2, đường Xuân 
La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần áo thời trang, đồ lót nam nữ, khăn choàng cổ, 
mũ.  

 

(210) 4-2015-23807 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 26.1.1; A15.9.16; A15.9.18 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần E&T   (VN) 
5B-B3 Hoa Mai, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc cảm ứng; bảng điều khiển cảm ứng; ổ cắm điện. 

 

 
(210) 4-2015-23814 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.9.16; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTECH Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 82, tổ 3, Bằng A, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại trừ sơn cách điện, cách nhiệt. 
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(210) 4-2015-23817 (220) 01.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.7.23; 5.7.13; A5.3.14; 2.9.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nguồn Sống Việt  
(VN) 
Số 453 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả (thực phẩm sạch, 
đã chế biến); rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-23837 (220) 01.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Đô  (VN) 
Số nhà 53, ấp Gò Táo, xã Tân Đông, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu đã được bảo quản; thạch rau câu. 
 

 
(210) 4-2015-23871 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Châu Phát   (VN)

Số 424 Ngô Gia Tự, phường Kinh Dinh, 
thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại: cửa sắt, cửa nhôm, cửa cuốn, cửa kéo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; bán buôn 
kính xây dựng, trụ cầu thang, lan can, linh kiện cửa; mua bán sơn, véc- ni.  

 
 

(210) 4-2015-23882 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Đỗ Phương  (VN) 

Tổ 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-23966 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Đằng   (VN) 
Số nhà 158, tổ 17, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, thìa, dĩa. 
 

Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm nấu nước dùng điện; bếp từ; nồi áp suất 
dùng điện; thiết bị lọc nước; nồi cơm điện. 

 

Nhóm 21: Đồ lau dọn; chổi quét thảm; ấm nấu nước, nồi, chảo không dùng điện. 
 

Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm; vải trải giường. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh đồ gia dụng (chổi quét thảm, ấm nấu nước, nồi, chảo (tất cả không 
dùng điện)). 

 
 

(210) 4-2015-24032 (220) 03.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 20.7.1; 3.7.17; A20.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: tập giấy 
vẽ A3. 

 

 
(210) 4-2015-24064 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh Hiệp - Hường  

(VN) 
Tiểu khu 1, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
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(210) 4-2015-24076 (220) 03.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.14; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Nâu, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Đoàn Thị Vĩ  (VN) 
207-A-T2 Đài Phát Tín, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quảng cáo, kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) các 

mặt hàng: quần áo, giày dép, quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng (bếp, chảo, nồi, 
dao, nạo, hộp đựng, bát đĩa cốc chén, máy xay và máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi áp 
suất điện, ấm siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, máy giặt, 
quạt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn ủi, máy may, máy hút bụi); tổ chức sự kiện giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-24250 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A25.7.7; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sen vòi Thăng 
Long  (VN) 
Số 85A, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, vòi nước, chậu rửa, bồn cầu. 
 

Nhóm 19: Gạch, ngói; kính xây dựng. 
 

Nhóm 20: Gương. 
 

 
(210) 4-2015-24264 (220) 04.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 86/558,638 10.03.2015 US 

(531) 6.1.2; 5.7.1; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.  

(US) 
33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 
USA 05676  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê rang xay, cà phê nguyên hạt rang, cà phê rang xay đã chế biến, 
ca cao nóng, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở ca cao 
nóng, đồ uống trên cơ sở cà phê espresso.  
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(210) 4-2015-24390 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.11 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  (VN) 
Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi (cam chanh, cam bù); cây cam giống (cam chanh, cam bù). 
 
 

(210) 4-2015-24393 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SCHNADIG INTERNATIONAL 

CORPORATION  (US) 
4200 Tudor Lane, Greensboro, North 
Carolina 27410 United States of America

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc. 
 
 

(210) 4-2015-24451 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) CLIO COSMETICS   (KR) 

62, Apgujeong-ro 30-gil (shinsa-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm trang điểm; chất làm 
bóng móng, lông mi giả, dầu gội đầu, thuốc đánh răng, nước hoa, sáp đánh bóng, mỹ 
phẩm cho vật nuôi. 

 
 

(210) 4-2015-24480 (220) 07.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 24.17.25; A18.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó 
bên thứ 3 có thể chào bán hàng hóa và dịch vụ, có thể đặt hàng và thực hiện các đơn hàng, 
có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp các bảng tin tương 
tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng thông qua mạng 
lưới máy tính toàn cầu; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  

 

Nhóm 42: Cung cấp các địa chỉ kết nối tới các trang web điện tử của bên thứ 3 để tạo điều 
kiện giao dịch kinh doanh và thương mại điện tử, cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử), tạo lập và duy trì website thương mại điện tử bán hàng; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên website thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới trên website thương mại điện tử bán hàng và dịch 
vụ. 

 
 

(210) 4-2015-24492 (220) 07.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; A26.3.6 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Hiến  (VN) 
341/42B Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy dán trang trí (giấy decal) 
 
 

(210) 4-2015-24658 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất chăn 
nuôi Dương Nguyễn  (VN) 
223 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Cụ thể: gia cầm - không còn sống, cá (không còn sống), thực phẩm làm từ cá 
thịt, động vật giáp xác không còn sống.  

 
 

(210) 4-2015-24670 (220) 09.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.1; 7.3.3 
(591) Tím đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EURASIA 
CONCEPT  (VN) 
193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 04: Nến dùng để thắp sáng. 
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và dĩa. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh: sấy khô: thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Tranh ảnh. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, va li, túi du lịch. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ), gương - khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ, dụng cụ và đồ dùng cho gia đình bao gồm: bát thủy 
tinh, bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ), giá đỡ nến, cây đèn nến (giá đỡ nến), đồ trang 
trí bằng sứ, lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn, đĩa, vật trang trí bàn ăn, 
bình cầu thủy tinh (đồ đựng), bình thủy tinh (bình đựng cở lớn) cốc nhỏ có chân, bình, hũ 
đựng, vật dụng giữ khăn ăn, vòng đánh dấu khăn ăn, khay đựng bánh, đồ sứ để chứa đựng, 
bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống (đĩa), đĩa ăn, bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn), ấm trà, bình, hũ, 
tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh, bàn xẻng (dụng cụ nhà bếp). 

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 
 

Nhóm 26: Hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-24671 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.1; 7.3.3 
(591) Tím đậm, vàng đồng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EURASIA 
CONCEPT  (VN) 
193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm. 
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Nhóm 04: Nến dùng để thắp sáng. 
 

Nhóm 08: Dao, kéo, thìa và dĩa.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh: sấy khô: thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Tranh ảnh. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, va li, túi du lịch. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ), gương - khung ảnh.  
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh, sành, sứ, dụng cụ và đồ dùng cho gia đình bao gồm: bát thủy 
tinh, bộ đồ uống rượu (khay để phục vụ), giá đỡ nến, cây đèn nến (giá đỡ nến), đồ trang 
trí bằng sứ, lót cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn, đĩa, vật trang trí bàn ăn, 
bình cầu thủy tinh (đồ đựng), bình thủy tinh (bình đựng cở lớn) cốc nhỏ có chân, bình, hũ 
đựng, vật dụng giữ khăn ăn, vòng đánh dấu khăn ăn, khay đựng bánh, đồ sứ để chứa đựng, 
bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống (đĩa), đĩa ăn, bộ đồ uống trà (bộ đồ ăn), ấm trà, bình, hũ, 
tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh, bàn xẻng (dụng cụ nhà bếp). 

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 
 

Nhóm 26: Hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2015-24695 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; A1.5.3; 26.3.3; 26.3.4; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông, lâm sản TMĐ-Gia 
Lộc   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã Hoàng 
Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ uchino, cửa gỗ chống cháy uchino.  
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(210) 4-2015-24712 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch thuật Nam Triều  (VN) 
Số 3 khu A tập thể Báo Sinh viên Việt 
Nam, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; trường đào tạo; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; giảng dạy; đào 
tạo thực hành.  

 

 
(210) 4-2015-24716 (220) 09.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Tiến  (VN) 
78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè/trà, ca cao, cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và kẹo; đá nước ăn được; đường, mật ong, mật 
đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); kem lạnh.  

 

Nhóm 31: Hạt; động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật, mạch nha  

 

 
(210) 4-2015-24850 (220) 10.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 5.7.3; A5.13.11 
(591) Vàng đồng, xám 
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ; chất lỏng hãm dùng cho phanh; chất phủ dùng cho bộ 
tản nhiệt của ô tô và mô tô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cho ô tô và mô tô; chế phẩm làm sạch kính (thủy tinh); chế 
phẩm làm sạch bộ hãm (phanh); chế phẩm làm sạch bộ chế hòa khí; chế phẩm làm sạch 
động cơ; sáp đánh bóng ô tô; sáp đánh bóng mô tô; chế phẩm phủ chống thấm nước dùng 
cho ô tô và mô tô.  
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Nhóm 04: Dầu động cơ dùng cho ô tô; dầu động cơ dùng cho mô tô; dầu động cơ cho 

động cơ gắn ngoài xuồng máy; dầu công nghiệp, dầu dùng để bôi trơn bánh răng cho ô tô, 

mô tô, động cơ gắn ngoài xuồng máy; dầu dùng để bôi trơn dây xích của ô tô và mô tô; 

dầu/truyền động dùng cho ô tô và mô tô; dầu dùng để bôi trơn phuộc trước dùng cho ô tô 

và mô tô; mỡ bôi trơn dùng cho ô tô; mỡ bôi trơn dùng cho mô tô; mỡ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-24900 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) MOROCCANOIL ISRAEL LTD.   (IL) 

16 Moshe Levy St.,Risbon Lezion, 

75658 Israel  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế 

phẩm cho việc chăm sóc da, tóc, da đầu và toàn thân; mỹ phẩm và kem mỹ phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi; vali; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; túi 

vải dùng để đựng mỹ phẩm khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); 

túi vải để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể khi đi du lịch vệ sinh; hộp bằng da thuộc hoặc 

giả da để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể; túi dùng ở bãi biển. 

 

Nhóm 21: Lược; bàn chải; miếng bọt biển; dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-24901 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng, cam 

(731) MOROCCANOIL ISRAEL LTD.   (IL) 

16 Moshe Levy St.,Rishon Lezion, 

75658 Israel  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế 

phẩm cho việc chăm sóc da, tóc, da đầu và toàn thân; mỹ phẩm và kem mỹ phẩm.  

 

Nhóm 18: Túi; vali; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; túi 

vải dùng để đựng mỹ phẩm khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); 

túi vải để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể khi đi du lịch vệ sinh; hộp bằng da thuộc hoặc 

giả da để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể; túi dùng ở bãi biển.  

 

Nhóm 21: Lược; bàn chải; miếng bọt biển; dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh.  
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(210) 4-2015-24902 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh dương, trắng, cam 

(731) MOROCCANOIL ISRAEL LTD.   (IL) 

16 Moshe Levy St.,Rishon Lezion, 

75658 Israel 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế 

phẩm cho việc chăm sóc da, tóc, da đầu và toàn thân; mỹ phẩm và kem mỹ phẩm.   

 

Nhóm 18: Túi; vali; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; túi 

vải dùng để đựng mỹ phẩm khi đi du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); 

túi vải để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể khi đi du lịch vệ sinh; hộp bằng da thuộc hoặc 

giả da để đựng chế phẩm vệ sinh thân thể; túi dùng ở bãi biển. 

 

Nhóm 21: Lược; bàn chải; miếng bọt biển; dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-24911 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY   (US) 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, Delaware, 19805, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-24919 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà   (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; nhà hát 

ca múa nhạc; trình diễn sân khấu; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền 

hình; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; biên tập 

băng hình; ghi băng viđêô.  
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(210) 4-2015-24937 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) ABSORPTION PHARMACEUTICALS, 

LLC  (US) 

20422 Beach Blvd., Suite 450, 

Huntington Beach, California 92648, 

United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh xuất tinh sớm.  
 

 
(210) 4-2015-24969 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điện Đại Quang  (VN) 
437 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 

 
(210) 4-2015-24971 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07:  máy công cụ; máy sản xuất gạch, ngói, bê tông.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ngói; đá; bê tông, sàn xây dựng không 

bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, vât liệu xây dựng.  
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(210) 4-2015-24972 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 1.13.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: máy công cụ; máy sản xuất gạch, ngói, bê tông.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ngói; đá; bê tông; sàn xây dựng không 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-24973 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.7; A6.19.9; 7.1.5; 7.5.10 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, hồng, đen, kem 

(540) 

 

(731) Uỷ Ban nhân dân huyện Hà 
Trung  (VN) 
Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm tép. 

 

 
(210) 4-2015-24980 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3 
(591) Kem, nâu, vàng, cam, trắng, đen, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng   (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 

hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-24987 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGSU ARIT NEW MATERIALS 

CO.,LTD  (CN) 
No.22, Huixin Road, Yanjiang Industrial 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hoá chất để thoát khí bê tông; chất xúc tác; hóa chất 
dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học làm ngưng tụ / cô đặc; tác nhân hoá học hoạt 
động bề mặt. 

 
 

(210) 4-2015-25011 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 11.1.10; A11.1.25; 5.7.1; 

26.15.15; 26.15.13 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) DO X. MEN  (US) 

108 W.Woodruff Ave. Arcadia, CA 
91007, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hòa tan và đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-25019 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) FORD MOTOR COMPANY  (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Thiết bị dùng cho việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước; xe cộ bao 
gồm xe chạy động cơ, xe tải, ô tô tải, xe bốn bánh và các loại xe thể thao đa dụng; xe ô tô 
và động cơ của xe ô tô; các bộ phận, bao gồm cả bộ phận kết cấu, và các phụ kiện cho tất 
cả hàng hoá nói trên; giá đỡ trần xe cộ; vỏ bọc lốp dự phòng; vỏ bọc xe động cơ; pha đèn 
kỹ thuật cho xe cộ; bậc lên xuống cho xe động cơ, tấm chắn bùn cho xe động cơ, tấm phủ 
cho chốt móc nối dùng cho xe cộ; tấm chắn nắng và khung kim loại mỏng để cấp phép 
dùng cho xe cộ, túi ngủ dùng cho ô tô tải và tấm lót ngủ dùng cho ô tô tải.  

 

Nhóm 35: Thúc đẩy việc bán hàng hóa và dịch vụ trong ngành công nghiệp ô tô bằng việc 
phổ biến các tài liệu quảng cáo và thông tin sản phẩm thông qua việc phân phối các tài 
liệu in, truyền hình và đài phát thanh và các trang web internet. 
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(210) 4-2015-25026 (220) 11.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 40-2015-0033088 06.05.2015 KR 

(531) A25.7.7; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Nâu, đỏ 
(731) KANG MEUNG HUN  (KR) 

289-2, Nokchon-ri, Hwado-eup, 
Namyangju-City, Kyunggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; đồ đạc trong nhà bằng gỗ; đồ đạc trong nhà bằng 

kim loại; đồ đạc văn phòng; giá [đồ đạc]; ghế trường kỷ; bàn; giá để giày; mắc quần áo; 
cái tủ; ghế ngồi; giường ngủ; tủ đựng quần áo [đồ đạc]; bàn trang điểm; ghế ngồi bập 
bênh; bàn ăn; giá sách [đồ đạc]; tủ trưng bày [đồ đạc]. 

 

 
(210) 4-2015-25119 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 25.1.6 
(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia.  
 

 
(210) 4-2015-25145 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; 7.1.16; A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3; 

A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, tím than, 

trắng, đỏ, nâu, tím 
(731) Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  (VN) 
149, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún. 
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(210) 4-2015-25146 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1; 8.1.25; A25.7.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, nâu, xám 
(731) Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   (VN) 
149, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2015-25147 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.18; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   (VN) 
149, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Con hàu (không còn sống). 
 

 
(210) 4-2015-25308 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Lục Hợp   (VN) 
10A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ dùng nội thất, cụ thể như: 
bàn, ghế, giường, tủ đựng nhiều ngăn kéo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây 
dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; hoàn thiện các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  
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(210) 4-2015-25318 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây; nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái Mai Châu  
(VN) 
Xóm Nà Thia, xã Nà Phòn, huyện Mai 
Châu, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa; du lịch quốc tế; tổ chức du lịch bằng tàu thủy; cho thuê tàu 
thuyền; tổ chức du lịch trên biển; hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà 
phê; quán cà phê tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2015-25332 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15; 26.4.2; 26.5.1; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DORE  (VN) 
Số nhà B8 phố Tràng Hào, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử cho mục đích giới thiệu và bán các 
hàng hóa sau: điện thoại, đồ điện tử, máy tính, thời trang và mỹ phẩm, thực phẩm, sách 
báo, văn phòng phẩm, phương tiện di chuyển, đồ gia dụng (điện thoại, máy tính, máy ảnh, 
tủ lạnh, lò vi sóng, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, bếp từ, máy xay sinh tố, nồi cơm điện), đồ 
tiêu dùng các loại (như chăn, đệm, sữa bột cho bé, bút mực, bàn ghế, giấy vở bút, yếm-tã, 
hộp nhựa, thớt nhựa, chổi quét bụi) theo đơn đặt hàng qua mạng internet, qua mạng điện 
thoại, qua bưu điện. 

 

 
(210) 4-2015-25415 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Đông Sinh  (VN) 
45/309C Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2015-25433 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 29636 09.04.2015 AD 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 

(210) 4-2015-25458 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ZHUANG LAlSHENG   (CN) 

No.170 Qingnian Road, Xiancheng 
District, Zhangzhou City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh gạo, bánh ngọt, mật ong, đồ uống trên cơ sở cà phê, bánh mỳ; cà phê; 

bánh mì kẹp nhân; bánh kẹp pho mát (bánh xăng đuých); mì sợi, kem lạnh; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm giàu tinh bột; trà; bánh patê 
nướng; bột nhồi; kem tráng miệng (bánh kẹo); chế phẩm ngũ cốc; bánh quy; bột đậu 
tương.  

 

 
(210) 4-2015-25476 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) NIKHIL INTERNATIONAL  (IN) 

42/42, West Punjabi Bagh, New Delhi-
110026, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân (trang phục), giày thể thao và phụ kiện của chúng, cụ thể là: mũi 

giày dép, đế cho đồ đi chân, miếng lót bên trong giày. 
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(210) 4-2015-25513 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Eastern Mark  
(VN) 
Số 7, ngách 8/35, đường K4, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi, cặp sách, ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo các loại, đồ đội đầu, giày dép, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu quần áo các loại, đồ đội đầu, giày dép, túi, cặp sách, ví 
da, thắt lưng da. 

 
 

(210) 4-2015-25549 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15; 26.1.1; 18.1.21 
(731) OLIGHT TECHNOLOGY CO., 

LIMITED  (CN) 
East of 2/F, 1st Building, Fuhai 
Industrial Park, Fuyong, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn pin bỏ túi dùng điện; đèn pha bỏ túi; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn pin [đèn 
để soi sáng]; đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi; đèn dùng khi lặn; đèn lồng chiếu sáng; 
đèn dùng cho xe đạp; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn thợ mỏ. 

 
 

(210) 4-2015-25574 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 29621 31.03.2015 AD 

(531) 25.5.25; 26.4.3; A26.11.12 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2015-25576 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, nâu 
(731) FRANCESTLE CONFECTIONERIES 

(M) SDN BHD  (MY) 
162, Jalan Sungai Rasa 27, Sungai Rasa 
Industrial Area, 41300 Klang Selangor 
Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao và chế phẩm trên cơ sở ca cao và sô-cô-la, sô-cô-la, bánh mứt kẹo, kẹo 

ngọt, kẹo, đường; kẹo cao su; các sản phẩm bánh nướng, bánh, bánh quy, bánh ngọt, bánh 
quy nhỏ, bánh xốp, ngũ cốc, chế phẩm thực phẩm để làm bánh putđing; kem lạnh và chế 
phẩm làm kem lạnh; bánh mứt kẹo được làm lạnh; tất cả thuộc nhóm 30. 

 

 
(210) 4-2015-25591 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Massco  (VN) 
Phòng 808 tầng 8 tòa nhà Licogi 13 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 

không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để 
đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2015-25609 (220) 17.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ASHLAND LICENSING AND 

INTELLECTUAL PROPERTY LLC  
(US) 
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 
43017, United State of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn và mỡ công nghiệp. 
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(210) 4-2015-25653 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.7.25; 26.13.25; 26.4.2; 24.15.21; 

25.5.1 
(540) 

  

(731) Trần Thị Lê Anh   (VN) 
Căn hộ A1908 tầng 19, 88 Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các mặt hàng thiết bị âm thanh như: 

ampli, micro, loa, hệ thống âm thanh thông báo trong resort (khu nghỉ), khách sạn, nhà 
hàng, trường học, cơ quan, bệnh viện ga tầu, bến xe; thiết bị ánh sáng như: đèn, bộ đèn 
điện, đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng nghệ thuật; hệ thống âm thanh biểu diễn nghệ 
thuật; hệ thống âm thanh, ánh sáng cho phòng chiếu phim chuyên dụng và dân dụng; hệ 
thống âm thanh quán bar, nhà hàng; hệ thống điều khiển ánh sáng; hệ thống điều khiển 
âm thanh; hệ thống đèn cho sân vận động, bể bơi; mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi 
các mặt hàng: băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình ảnh, băng đĩa trắng, máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị ngoại vi, pin, ắc qui, máy nghe nhạc, máy quay đĩa, máy fax, 
máy scan, máy in dùng cho máy vi tính, máy photocopy, máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện, công tắc điện, điện thoại, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính dạng 
sổ ghi, tai nghe nhạc, tai nghe điện thoại, màn hình vô tuyến, cáp quang, nhạc cụ; môi 
giới kinh doanh; cho thuê thiết bị văn phòng; bán đấu giá; tư vấn kinh doanh; quảng cáo 
nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-25654 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25; 26.4.2; 25.5.1; 24.15.21 
(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần E&E Việt Nam  

(VN) 
Số 5 ngõ 82 đường Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các mặt hàng thiết bị âm thanh như: 

ampli, micro, loa, hệ thống âm thanh thông báo trong resort (khu nghỉ), khách sạn, nhà 
hàng, trường học, cơ quan, bệnh viện ga tầu, bến xe; thiết bị ánh sáng như: đèn, bộ đèn 
điện, đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng nghệ thuật; hệ thống âm thanh biểu diễn nghệ 
thuật; hệ thống âm thanh, ánh sáng cho phòng chiếu phim chuyên dụng và dân dụng; hệ 
thống âm thanh quán bar, nhà hàng; hệ thống điều khiển ánh sáng; hệ thống điều khiển 
âm thanh; hệ thống đèn cho sân vận động, bể bơi; mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi 
các mặt hàng: băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình ảnh, băng đĩa trắng, máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị ngoại vi, pin, ắc qui, máy nghe nhạc, máy quay đĩa, máy fax, 
máy scan, máy in dùng cho máy vi tính, máy photocopy, máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện, công tắc điện, điện thoại, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính dạng 
sổ ghi, tai nghe nhạc, tai nghe điện thoại, màn hình vô tuyến, cáp quang, nhạc cụ; môi 
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giới kinh doanh; cho thuê thiết bị văn phòng; bán đấu giá; tư vấn kinh doanh; quảng cáo 
nhằm mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-25716 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 25.5.3; 26.2.7 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, trắng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH Thép Đặc Biệt 

Shengli  (VN) 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, An Bài, 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép thanh vằn; thép cuộn; thép hình; thép hợp kim. 
 

 
(210) 4-2015-25717 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.2.7; 26.3.23; 25.5.3 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Thép Đặc Biệt 

Shengli   (VN) 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, An Bài, 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép thanh vằn; thép cuộn; thép hình; thép hợp kim. 
 

 
(210) 4-2015-25758 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 26.1.1; A24.17.12; A15.9.16 
(591) Đen, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

và thiết bị chiếu sáng DUHAL  
(VN) 
Lô A, cụm công nghiệp Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: chấn lưu. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí, máng đèn, chao đèn, chụp đèn. 
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(210) 4-2015-25771 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 2.5.3; 3.1.8 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, da cam, hồng 

nhạt, xanh da trời, nâu, xanh nước biển 
đậm 

(731) BAYER CONSUMER CARE AG   (CH) 
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng không chứa thuốc; chế phẩm chống năng 

ngăn tia cực tim (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng lọc tia cực tím (mỹ phẩm); chế phẩm 
thoa da tạo màu da rám nắng (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-25946 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Việt Hoa  (VN) 
21 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng như thuốc nhuộm, hoá chất; mua 
bán vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất; đại lý ký gửi hóa chất, thuốc nhuộm vải 
sợi, phụ tùng, máy móc dùng trong ngành dệt nhuộm. 

 

 
(210) 4-2015-25947 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Rồng Vàng  (VN) 
Phòng 4A tầng 4, tòa nhà Sông Đà 1, 
165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-25981 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1; A5.5.20; 5.5.10; 25.7.25 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Đình Tùng  (VN) 
Căn hộ C2-0504 An Viên 2, khu dân cư 
Nam Long, Trần Trọng Cung, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-25984 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Lê Đình Tùng  (VN) 
Căn hộ C2-0504 An Viên 2, khu dân cư 
Nam Long, Trần Trọng Cung, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2015-26005 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.24 
(731) LIFUNG TRINITY MANAGEMENT 

(SINGAPORE) PTE. LTD.,   (SG) 
315 Outram Rd #14-08 Tan Boon Liat 
Bldg Singapore 169074  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa quang; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; kính đeo mắt; kính râm; 
kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; gọng 
kính đeo mắt; kính mầu che mắt; kính bảo hộ cho thể thao.  

 

Nhóm 14: Khuy măng sét; kẹp cài ca vát; ghim cài ca vát; đồng hồ đeo tay; dây xích đồng 
hồ; đồng hồ; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Vali [hành lý]; túi du lịch; ô; túi cho thể thao; ba lô; túi bằng da thuộc; cặp da; 
cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi dùng ở bãi biển; túi da cho mua sắm; túi bằng 
vải bạt cho mua sắm và túi có bánh xe để đi mua hàng; ví tiền; ví đựng danh thiếp kinh 
doanh; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví) và vật dụng giữ thẻ tín dụng; ba 
toong; ví bỏ túi.  
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Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; quần dài; áo choàng ngoài; áo sơ mi; đồ đi ở chân; bít tất 
ngắn cổ; đồ đội đầu; găng tay (trang phục); ca vát; khăn choàng cổ (có thể che được cả 
mũi và miệng); khăn quàng cổ; quần áo lót; quần áo ngủ; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc 
ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; thắt lưng (trang phục); cạp (dải vải tạo thành chỗ 
eo lưng của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); đồng phục.  

 
 

(210) 4-2015-26016 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ viễn thông tin học 
Sun Việt   (VN) 
2A Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chương trình máy tính/phần mềm máy tính; mua bán phần cứng máy 
tính (máy chủ - server); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; cập nhập phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết 
nối có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu 
của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ 
khôi phục dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2015-26032 (220) 22.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SINDOH CO., LTD.  (KR) 

3, Seongsui-ro 24-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực dạng sợi (đã có mực) dùng cho máy in 3D. 
 

Nhóm 07: Máy in để sản xuất sản phẩm 3D; máy gia công kim loại để sản xuất sản phẩm 
3D; máy tráng giấy; máy in 3D; bộ phận của máy in 3D, cụ thể là, rulô in. 

 

Nhóm 16: Dấu hủy tem; máy hủy giấy [sử dụng cho văn phòng]; giấy cho máy in phun 
[văn phòng phẩm]; giấy cho máy sao chụp [văn phòng phẩm]; giấy cho máy in [văn 
phòng phẩm]; giấy cho máy fax [văn phòng phẩm].  

 

Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng, cụ thể là, cho thuê máy đóng dấu dùng 
cho văn phòng, cho thuê máy gắn xi niêm phong dùng cho mục đích văn phòng, cho thuê 
đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; cho thuê máy in; cho thuê máy sao chụp; dịch vụ đại lý 
buôn bán máy sao chụp; dịch vụ đại lý buôn bán máy in; dịch vụ đại lý buôn bán máy in 
công nghiệp. 
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Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phát triển chương trình xử lý dữ liệu 
[phần mềm máy tính] cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-26092 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Đen, xám, ghi, trắng 
(731) DAMAI TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
Room C3125, Building 24, No. 2 
Xincheng Road, Nicheng Town, Pudong 
New District, Shanghai City, China. 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy thu thanh và thu hình; thiết bị để xử lý dữ 
liệu, chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; máy thu thanh; dụng cụ 
hàng hải; điện thoại di động; bộ điều biến; thiết bị thu hình; màn hình viđêô. 

 

 
(210) 4-2015-26107 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.11.9; 26.4.4; 

26.15.15 
(591) Trắng, xanh than, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH môi giới dịch vụ 
Tuấn Phương  (VN) 
111/12A Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; cặp 
học sinh, túi đeo vai học sinh; va li. 

 

Nhóm 20: Gối ôm; gối; áo gối; mÒn bông; chăn du lịch; khăn phủ giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép, ba lô, túi xách); 
đại lý thông tin thuơng mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bản lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-26131 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Long  (VN) 
Xóm 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-26134 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần điện tử 

Smartphone Việt Nam  (VN) 
Số 4, ngách 126/1 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2015-26168 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.3.5; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ may Nội y đẹp   (VN) 
E8/21/5 đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo lót, quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-26183 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) QIANHAI RUN FENG SUPPLY 

CHAIN (SHENZHEN) CO., LTD.  (CN) 
(settled in Shenzhen Qianhai Secretary of 
Commerce Co., Ltd.) Rm 201,Building 
A, Qianhai Shengang cooperation district 
administration office, No.1, Li Yu Men 
Street, Qianwan one Road, Qianhai 
Shengang cooperation district, Shenzhen 
City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy fax; thiết bị thu hình; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị định vị 
toàn cầu; mạch tích hợp; hệ thống phòng trộm, chạy điện; kính râm; thiết bị sạc cho pin 
điện; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu.  

 

 
(210) 4-2015-26190 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(300) 40-2015-0025448 07.04.2015 KR 

  
(731) BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (KR) 
136 Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch; dược 
chất tác động đến quá trình trao đổi chất; dược phẩm; dược phẩm dùng để phòng ngừa và 
điều trị chứng tăng huyết áp; chế phẩm dược phẩm; thuốc (thường chứa chất gây kích 
thích hay nghiện khi dùng quá nhiều) dùng cho mục đích y tế; thuốc điều trị tăng huyết 
áp. 

 

 
(210) 4-2015-26192 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng Nhật 
Nam  (VN) 
403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; dầu bóng; chất màu; mực in; chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ 
lát sàn; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

 
(210) 4-2015-26193 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(731) WANG, Wen Chin  (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 32: Dịch chiết trái cây không chứa cồn; đồ uống pha chế từ nước ép trái cây không 
chứa cồn; đồ uống pha chế từ nước sữa (chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông 
sữa); nước ép trái cây; nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước được sản xuất từ 
nước uống và/hoặc nước khoáng và/hoặc nước suối [đồ uống]; nước nho ép trước khi lên 
men thành rượu; nước chanh; nước ép rau [đồ uống]; nước sođa; nước trái cây giải khát 
[đồ uống]; nước ép cà chua [đồ uống]; đồ uống không chứa cồn; sữa hạnh nhân [đồ 
uống]; nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không chứa cồn; nước trái cây cô đặc, không 
chứa cồn; đồ uống đẳng trưởng (cung cấp nồng độ muối và khoáng cân bằng với nồng độ 
các chất này trong cơ thể), không dùng cho mục đích y tế; đồ uống chưa lên men thu được 
từ quá trình nghiền ép trái cây (táo), không chứa cồn; đồ uống trên cở sở mật ong, không 
chứa cồn; nước sinh tố; đồ uống pha chế từ lô hội, không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2015-26194 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(731) WANG, Wen Chin   (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa anbumin 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung dưới dạng thực phẩm; 
chất bổ sung ăn kiêng chứa anbumin; chất bổ sung ăn kiêng từ hạt lanh; chất bổ sung ăn 
kiêng chứa dầu hạt lanh; chất bổ sung ăn kiêng từ mầm lúa mì; chất bổ sung ăn kiêng từ 
nấm men; chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; chất 
bổ sung ăn kiêng từ phấn hoa; chất bổ sung ăn kiêng chứa en-zim; chất bổ sung ăn kiêng 
chứa glu-cô; chất bổ sung ăn kiêng chứa lê-xi-tin; chất bổ sung ăn kiêng chứa ca-zê-in; 
chất bổ sung ăn kiêng chứa protein. 

 

 
(210) 4-2015-26195 (220) 23.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A26.11.12 
(731) WANG, Wen Chin   (HK) 

Room 1129 & 1130, 11/F, Star House, 
No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước xức tóc; xà phòng khử trùng; sữa làm sạch dùng cho mục đích 
vệ sinh; xà phòng chứa dược chất; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm 
láng bóng bằng hồ bột dùng cho mục đích giặt là; hồ bột để giặt là; chế phẩm tẩy trắng để 
giặt; chế phẩm giặt; chế phẩm làm mềm vải dùng cho mục đích giặt là; phấn để làm sạch; 
chế phẩm tẩy vết bẩn/màu; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
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dùng cho mục đích y tế; chế phẩm cọ rửa dạng dung dịch; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng 
trong gia dụng; chế phẩm làm sạch; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm sạch 
kính chắn gió dạng chất lỏng; amoniac [chất kiềm dễ bay hơi] [chất tẩy rửa]; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; mỹ 
phẩm dạng kem; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-26251 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Thái Sơn  (VN) 
Số 99B, tổ 70, Hồ Quỳnh, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy kế toán; máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi 
tính; đĩa mềm; đĩa từ. 

 

Nhóm 35: Kế toán; lập các thống kê kế toán; quản lý cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch 
vụ thương mại điện tử [quảng cáo bán hàng trên web]; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; 
cho thuê máy và thiết bị văn phòng [trừ máy fax và máy vi tính]; đánh giá thuế phải nộp.  

 
Nhóm 36: Môi giới hải quan; nhận ủy thác của doanh nghiệp; khai thủ tục hải quan.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; 
truyền nhận dữ liệu điện tử; thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ điện báo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tạo và duy trì trang web cho người 
khác; thiết kế hệ thống máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-26282 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh  (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26283 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26284 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bách Dược   (VN) 
Số 36A, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26286 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26287 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26288 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai  (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26289 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26296 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.11 
(591) Xanh, trắng, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Vũng 
Liêm  (VN) 
Số 24, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 31: Bưởi da xanh ruột hồng. 
 

 
(210) 4-2015-26301 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 5.3.20; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư môi 
trường Đông Nam á  (VN) 
Số 2/83, phố Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
 

(210) 4-2015-26307 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Mạnh Tân   (VN) 
Tổ dân phố Trung Nghĩa (tại nhà ông 
Đoàn Hoành), phường Hợp Đức, quận 
Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; dép. 
 

 
(210) 4-2015-26308 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nhựa Nguyên 
Phát  (VN) 
ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 21: Chậu; rổ dùng trong gia đình; cốc vại, ca; đĩa ăn. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (chậu, rổ, rá, can nhựa); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-26309 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 9.1.10; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh berin, xanh thổ, xanh lam, 

xanh lá cây, đỏ, tím, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 
Đỉnh Cao  (VN) 
62/2T ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nuớc uống; nước uống dùng 
trong bữa ăn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, 
nước uống đóng chai); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-26310 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Viễn 
Thông Trường Giang  (VN) 
295 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; bàn phím máy vi tính; ổ đĩa cho máy vi tính; linh kiện bán dẫn 

(điện tử); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thiết bị, linh kiện điện tử, viễn 
thông, công nghệ thông tin); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng.  
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(210) 4-2015-26311 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-26312 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-26313 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A9.1.5; 26.15.15; 

26.15.1; 25.7.20 
(591) Nâu, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH Golden Yarn  

(VN) 
Đường tỉnh lộ 832, ấp 1, xã Nhựt Chánh, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Dải băng, dây đai để buộc hoặc quấn, không bằng kim loại; đai, không bằng 
kim loại để bốc dỡ vật nặng; dây chằng giữ, không bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá 
có tải trọng lớn; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi thủy tinh [sợi thô] dùng cho 
ngành dệt; sợi bằng chất dẻo [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi dệt dạng thô; cái võng; 
lưới; sợi xe dùng cho lưới; dây bện để đóng gói.  

 

Nhóm 23: Sợi; chỉ, sợi PE(polyester) dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ co 
giãn dùng trong ngành dệt; sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; sợi cao su dùng cho ngành 
dệt; sợi bông đã xe; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; kim tuyến để thêu thùa.  

 

Nhóm 24: Vải; vải thưa; vải lưới; vật liệu dệt; rèm cửa dạng lưới; màn chống muỗi; rèm 
mắt cáo [bằng vải].  

 

Nhóm 35: Mua bán: nguyên phụ liệu ngành may, nguyên phụ liệu ngành dệt.  
 

Nhóm 40: Nhuộm vải sợi; dịch vụ nhuộm.  
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(210) 4-2015-26314 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam sẫm, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Lợi Châu  (VN) 
Số nhà 318, đường Nguyễn Du, phường 
Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.  
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, khách sạn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật, kết cấu công trình; sửa 
chữa công trình dân dụng, công trình kỹ thuật, kết cấu công trình; san lấp mặt bằng.  

 

 
(210) 4-2015-26315 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; 25.5.1; 2.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Bùi Việt Anh  
(VN) 
Số 8, ngách 75, ngõ 31 Xuân Diệu, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh bít cốt; bánh mỳ cuộn; bánh ngọt; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh quy.   

 

 
(210) 4-2015-26317 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.3.6 
(591) Da cam, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần mạng trực 

tuyến Việt Sin (VN)    
625/9-625/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán máy tính, phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy tính; dịch vụ lắp đặt hệ thống máy tính.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 
vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao.  

 

(210) 4-2015-26319 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH MITKAMMAKON 

Việt Nam  (VN) 
Số 60, ngách 6, ngõ 2, phố Đại Từ, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Nhông, xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2015-26321 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Đào Thị Loan  (VN) 
T9 K2, Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem tắm, trắng da; kem trị mụn trắng da mặt (mỹ phẩm), kem dưỡng 
thể trắng da. 

 

 
(210) 4-2015-26323 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH thiết bị vệ sinh 

Gia Mỹ  (VN) 
Số 10 ngõ 60 Định Công Hạ, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh gồm bồn rửa; bồn tắm, chậu vệ sinh; vòi hoa sen; phụ kiện cho 
bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm.  

 

 
(210) 4-2015-26326 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DAMAI TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 
Room C3125, Building 24, No. 2 
Xincheng Road, Nicheng Town, Pudong 
New District, Shanghai City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
824 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy thu thanh và thu hình; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; thiết bị liên lạc; thiết bị điều chỉnh điện; điện thoại di động/điện thoại cầm đi được; 
bộ điều biến/Mô đem; thiết bị thu hình; màn hình viđêô; máy thu thanh/rađiô. 

 
 

(210) 4-2015-26327 (220) 24.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH SAIGONDEER  

(VN) 
Lô I13, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám; chất đánh bóng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-26330 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 9.1.10 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH may mặc thời 

trang Dòng Oanh  (VN) 
911/23 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên phụ liệu ngành may mặc như: vải sợi, nút, chỉ, băng keo, dây 
kéo, nhãn mác (mark, hiệu), bo cổ các loại. 

 
 

(210) 4-2015-26331 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hậu Sanh  (VN) 
334/10-12 Minh Phụng, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: nước tương và tương các loại; bột điều; bột ớt; bột cà ri; bột ngũ vị 
hương; sa tế. 
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(210) 4-2015-26332 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.3.11; A5.3.15; 5.3.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh Việt 
Nam - CANADA  (VN) 
Tầng 3, số 102, đường Ngụy Như Kon 

Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản; nguyên liệu sản xuất thức ăn 

chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2015-26333 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.7.6; 26.1.4; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Xanh nõn chuối, xanh nõn chuối nhạt, 

đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Xuân Như  (VN) 
ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26334 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 26.4.3 

(731) KING CHOU MARINE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Hsing An Rd., Kang Hsi Village, 

Hsin Yuan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Lưới bảo hiểm; thiết bị bảo hiểm để phòng chống tai nạn và chấn thương cho 

cá nhân; đèn báo hiệu [thiết bị bảo hộ]; quần áo phao cứu sinh; phao hiệu đánh dấu; phao 

báo hiệu dùng để cứu sinh; lưới bảo hộ làm bằng vải để ngăn chặn đất đá sụt lở. 
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(210) 4-2015-26335 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 26.4.3 

(731) KING CHOU MARINE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Hsing An Rd., Kang Hsi Village, 

Hsin Yuan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Lưới cho thể thao; lưới được sử dụng bởi người câu cá [dụng cụ câu cá]; phao 

để câu; lưỡi câu cá; dụng cụ câu cá. 
 

 
(210) 4-2015-26336 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 26.4.3 

(731) KING CHOU MARINE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Hsing An Rd., Kang Hsi Village, 

Hsin Yuan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Mạng lưới; lưới được sử dụng khi làm vườn; lưới quây dùng để đánh bắt cá; 

lưới để ngụy trang; lưới cho mục đích chắn gió; lưới được sử dụng với các kết cấu nổi; 

móc treo cây bằng dây chão [không phải kim loại]; dây chão sử dụng trong ngành hàng 

hải [không phải kim loại].  
 

 
(210) 4-2015-26337 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 26.4.3 

(731) KING CHOU MARINE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 12, Hsing An Rd., Kang Hsi Village, 

Hsin Yuan Hsiang, Pingtung Hsien, 

Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Lưới bảo hiểm; thiết bị bảo hiểm để phòng chống tai nạn và chấn thương cho 

cá nhân; đèn báo hiệu [thiết bị bảo hộ]; quần áo phao cứu sinh; phao hiệu đánh dấu; phao 

báo hiệu dùng để cứu sinh. 
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(210) 4-2015-26338 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Nam 
Việt  (VN) 
31/2C Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn; nước rửa chén; nước tẩy rửa đa năng; nước giặt; nước xả vải; 

nước xịt phòng. 
 

 
(210) 4-2015-26339 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị Sao 
Nam  (VN) 
177K Đồng Đen, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các dụng cụ gia đình, khách sạn, cao ốc, văn phòng, bệnh 

viện, trường học; nồi hâm buffet; nồi hâm soup; bình nước trái cây; bình đựng ngũ cốc; 

thiết bị điện tử như: tủ đông, tủ mát, bàn đông, bàn mát, mua bán máy nướng bánh mì, 

thùng rác. 
 

 
(210) 4-2015-26345 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 16.3.17 

(591) Đỏ, đen, xanh dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
QualiPro  (VN) 
Phòng 302 nhà B11A Nam Trung Yên, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 

máy xưởng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
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(210) 4-2015-26346 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.11.2; A3.11.3; 24.17.15; 24.17.21; 

26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang   (VN) 
Số nhà 27, ngõ 102, đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chế phẩm sinh học dùng cho ngành y và thú y, chế 
phẩm chẩn đoán dùng trong ngành y, chế phẩm enzym dùng trong ngành y, thảo dược, 
hoóc mon dùng trong ngành y, vacxin. 

 

 
(210) 4-2015-26348 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.5.1; A2.5.18 
(731) Nguyễn Hoàng Tự Do  (VN) 

Phòng 8.09 chung cư Orient Apartment, 
331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-26349 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.11 
(731) Nguyễn Hoàng Tự Do  (VN) 

Phòng 8.09 chung cư Orient Apartment, 
331 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
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(210) 4-2015-26350 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 20.7.1; A20.7.2; 3.7.17; 26.4.7 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VMIX Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 21, ngõ 195, đường Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu chống thấm; sữa nhựa cao su polyme; bột xi măng.  
 

 
(210) 4-2015-26351 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.5.1; 1.17.11 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 

(731) Công ty TNHH SX & TM Gia Linh 
Việt Nam  (VN) 
Thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-26352 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Côngty TNHH Thêu Đức Nhật  
(VN) 
Số 32, khu biệt thự Pegasus, khu phố 

Thái Hòa, phường Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 24: Các sản phẩm thêu trang trí bao gồm: khăn trải bàn; khăn ăn; rèm cửa; ga; gối.  
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(210) 4-2015-26353 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A5.3.13; 1.15.5
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HIPPO HERBS 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, toà nhà Ngọc Đông Dương, 76 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26354 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại K.C.S  (VN) 
D7/203 ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Ghim kim loại bằng sắt dùng để bắn gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-26355 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.4; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Toàn 
Phát   (VN) 
¤ 39 lô D2, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát dùng điện; công cụ giám sát; thiết bị báo hiệu phòng chống 
trộm và thiết bị cảnh báo an ninh.  

 

 
(210) 4-2015-26356 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; 7.15.8 
(591) Vàng, đậm, nâu nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gỗ Phương Nam  (VN) 
Số 58B đường 51B, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 40: Bào (cưa gỗ); đốn gỗ và xẻ gỗ; gia công gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-26357 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 18.1.21 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, xanh nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giao 
nhận vận tải Thuận Thiên  (VN)
440/13/344 Thống Nhất, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, vận tải trên không, vận tải hàng không. 
 

 
(210) 4-2015-26358 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; A3.13.16; A3.13.24; 25.5.3; 

26.3.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Mai Tuấn Sĩ  (VN) 
213/20/4 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, giày cao cổ, giày ống, dép. 
 

 
(210) 4-2015-26359 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.1; A16.1.5 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Toàn   (VN) 
Số nhà 29, lô N07A, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tư vấn nghiệp vụ thương mại.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến để trao đổi thông tin theo chủ đề.  
 

 
(210) 4-2015-26360 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sia Botanics 
Việt Nam   (VN) 
60A, đường TL26, khu phố 3, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-26361 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Thành 
Phát Việt Nam   (VN) 
212 đường Phương Canh, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng điện. 
 
 

(210) 4-2015-26362 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH R.L.G Việt Nam  
(VN) 
25 Bis (lầu 9) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-26363 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở Vĩnh Phong  (VN) 
1024/1A đường Tỉnh lộ 10, KP7, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: ấm điện. 
 

 
(210) 4-2015-26364 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Sao Việt  (VN)
Phòng 602 toà nhà CT3C, X2, khu đô thị 
Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình; mạch tích hợp; đầu đọc mã vạch; bảng thông báo điện tử; 
đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian] ; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 
tải xuống được].  
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(210) 4-2015-26365 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; A1.1.9; A1.1.4 

(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dệt 
may Nam Hưng  (VN) 
13 đường số 48C, khu phố 9, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Sợi dùng để dệt như: sợi bằng bông. sợi nhân tạo, sợi bằng thủy tinh, chỉ thêu.  

 

Nhóm 24: Vải sợi: vải bông, vải lanh, vải len, vải tuyn vải thun.  
 

 
(210) 4-2015-26366 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Redarlia 
Delphi Service  (VN) 
1100 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Kim phun nhiên liệu; béc phun nhiên liệu (bộ phận của máy móc).  

 

Nhóm 37: Sửa chữa xe ô tô; bảo trì xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2015-26367 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.3.20; 5.13.4 

(591) Cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ATG  (VN) 
Số 3 đường 152A Cao Lỗ, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị toàn cầu (GPS).  

 

Nhóm 38: Dịch vụ định vị toàn cầu GPS.  
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(210) 4-2015-26368 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Nâu, nâu đỏ, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn 

HÀ  (VN) 
Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy hút không khí; máy hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị đốt nóng; bình nước nóng cho nhà tắm, bình 
đun nước nóng; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố định; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống 
điều hòa không khí; tủ lạnh; tủ đông lạnh, bếp điện từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò 
nướng; bếp nướng (sử dụng ga).  

 

Nhóm 35: Mua, bán thiết bị đốt nóng, bình nước nóng, máy giặt, máy hút không khí, máy 
rửa bát đĩa, thiết bị lọc nuớc uống, thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, bếp điện từ, lò vi 
sóng, lò nướng, bếp nướng (sử dụng ga), vòi hoa sen, chậu rửa gắn cố định.  

 
 

(210) 4-2015-26369 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh da trời, xanh lam, xanh lá cây, 

xanh rêu, ghi 

(731) Công ty TNHH tin học Mai 
Phương  (VN) 
Số 3, Hưng Đạo Vương, KP3, phường Trung
Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, phần mềm máy tính, máy tính xách tay, máy 
tính bảng.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy vi tính, linh kiện và thiết bị điện tử, văn phòng phẩm, 
phần mềm và thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2015-26370 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ để khâu vết thương, chỉ khâu y tế, khay khử trùng dùng cho các dụng 
cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26371 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) NSE PRODUCTS, INC.   (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc và nước thơm để chăm sóc da và 
tóc, nước thơm làm sạch da, chế phẩm tẩy rửa làm sạch mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng 
ẩm da, gel làm sạch da, nước hoa hồng dùng cho da mặt, dầu gội và dầu xả tóc, chất làm 
se dùng cho mục đích mỹ phẩm, kiềm chế khuyết điểm, bút chì mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 
phẩm cho lông mi, bút kẻ mắt, chất tẩy trang dùng cho mắt, phấn mắt, kem nền trang 
điểm, son bóng, chì kẻ môi, son môi, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), kem làm sạch 
da. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh duỡng và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng, đồ uống và bột 
thay thế cho bữa ăn, đồ uống bổ sung cho chế độ ăn kiêng, đồ uống thay thế cho bữa ăn, 
đồ uống tăng cường vitamin, chế phẩm thay thế bữa ăn dạng thanh (không dùng cho mục 
đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-26372 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.3; 1.15.21 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) FACEBOOK, LNC.   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị, quảng cáo và quảng cáo đẩy mạnh việc bán hàng; quảng cáo 
hàng hóa và dịch vụ của người khác qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; cung 
cấp thông tin nghiên cứu thị trường; tạo thuận lợi cho việc trao đổi và bán sản phẩm và 
dịch vụ của bên thứ ba qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến cung cấp các hàng hóa tiêu dùng của người khác, thẻ quà tặng, và cung 
cấp các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, cụ thể là các tác phẩm âm nhạc đã ghi, 
viđêô, hình ảnh, văn bản và các tác phẩm nghe nhìn; cung cấp thị trường trực tuyến cho 
người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ; cung cấp phương tiện trực tuyến để kết nối người 
bán với người mua; mạng lưới kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý giao dịch tài chính, cụ thể là giao dịch tài chính thanh toán bù trừ 
và hòa giải qua mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc; dịch vụ chuyển tiền điện tử; 
dịch vụ xử lý giao dịch thẻ ghi nợ; cung cấp dịch vụ thanh toán di động điện tử cho người 
khác; xử lý và truyền bằng điện tử dữ liệu thanh toán hóa đơn cho người sử dụng mạng 
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máy tính và mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thanh toán hóa đơn; dịch vụ xử lý thanh toán, 
cụ thể là cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch tiền tệ ảo cho người khác; dịch vụ xử lý giao 
dịch thẻ tín dụng.  

 
Nhóm 42: Cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được cho nhắn tin điện 

tử; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để truyền âm thanh, 

viđêô, ảnh chụp, văn bản, đồ họa và dữ liệu; cung cấp phần mềm giao diện lập trình ứng 
dụng (API) để sử dụng trong nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, viđêô, ảnh chụp, văn 

bản, đồ họa và dữ liệu; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) có tính năng nền tảng 

phần mềm máy tính cho nhắn tin điện tử và truyền âm thanh, viđêô, ảnh chụp, văn bản, đồ 
họa và dữ liệu; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để xử lý thanh 

toán điện tử; cung cấp phần mềm thương mại điện tử không tải xuống được cho phép 

người dùng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính và mạng 
thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) để cho phép 

người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn 

cầu; cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS) có tính năng phần mềm máy tính cho các 
giao dịch kinh doanh điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-26373 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) FACEBOOK, INC.   (US) 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 

94025, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chỉnh sửa, tổ chức và cho phép truyền tải hình ảnh.  
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính không thể tải xuống dùng để chỉnh sửa, tổ chức, 

và cho phép truyền tải hình ảnh.  
 

 
(210) 4-2015-26374 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  
(731) FACEBOOK, INC.   (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để chỉnh sửa, tổ chức và cho phép truyền tải hình ảnh.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính không thể tải xuống dùng để chỉnh sửa, tổ chức 

và cho phép truyền tải hình ảnh.  
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(210) 4-2015-26377 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.4; 1.15.24; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Huỳnh Thị Kim Oanh  (VN) 
345 Minh Phụng, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chữa bệnh trĩ; thuốc xoa bóp; dầu xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2015-26378 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY)  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-26379 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và trang trí nội 
thất Thăng Long  (VN) 
Số 265 khu dãn dân Mỗ Lao, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn trà bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-26380 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 19.1.1; 19.7.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Jia Non 

Biotech  (VN) 
B05-2, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Bẫy dùng để diệt, xua đuổi, bắt sâu bọ, ruồi và côn trùng có hại. 
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(210) 4-2015-26382 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Mạnh Quỳnh  (VN) 

Số 6, ngõ 138, phố Kim Hoa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; ví; túi xách; cặp xách; da thuộc; vật liệu giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu va li, ví, túi xách, cặp xách, da thuộc, vật liệu giả 
da, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2015-26386 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Bá Đình Phong  (VN) 
36/1 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi khoá; chậu rửa gắn cố định.  
 

(210) 4-2015-26387 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 5.7.3; A26.11.12; 

26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp I Hòa Quý  (VN) 
Tổ 78 (tổ 29 Khái Tây cũ), phường Hòa 
Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

 
(210) 4-2015-26390 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long   (VN)
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn, quán cà phê giải khát.  
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(210) 4-2015-26391 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng cam nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long   (VN)
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn, quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-26393 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long   (VN)
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2015-26394 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long   (VN)
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn, quán cà phê giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-26395 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; chiết 
xuất của thịt; sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; nước sốt thịt; muối nấu ăn; bột cà-ri [gia vị]; xốt [gia vị]; 
tương ớt [gia vị]; xốt cà chua; tương; giấm.  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-26396 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1; A5.3.15 
(731) EASY WAY STATION CO., LTD.  

(TW) 

No.39, wucyuan rd., wugu dist., new 

taipei city 248, taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2015-26397 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA   (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; nước sốt thịt; muối nấu ăn; bột cà-ri [gia vị]; xốt [gia vị]; 
tương ớt [gia vị]; xốt cà chua; tương; giấm. 

 

 
(210) 4-2015-26398 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA   (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; chiết 
xuất của thịt; sữa.  
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Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-26404 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hưng 
Quốc  (VN) 
61 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-26405 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A17.1.2 
(591) Xanh tím than, vàng cam, xám, trắng 
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-26406 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mỹ Quốc  (VN) 
Số 37, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26415 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26420 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Su Na 
Mi  (VN) 
833 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, thắt lưng (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2015-26421 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Lê Vy  (VN) 
270 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo: đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 

cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2015-26422 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.15 
(591) Đen, vàng, vàng cam, hồng nhạt, nâu, 

trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Phú Cường  
(VN) 
Số nhà 72, ngõ 138, phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; kem hấp tóc; kem dưỡng tóc; sữa tắm; sữa rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2015-26424 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.3; A25.7.4; 1.15.23 
(591) Vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu ánh sáng Bình Minh  
(VN) 
Lô A2, số 51 khu dân cư DV Đồng Khu, 
phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn xoắn; đèn trang trí; đèn điện.  
 

 
(210) 4-2015-26429 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Vũ Đức Thái  (VN) 

Phòng 605 B, nhà D3, tập thể Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho 
ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26433 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) BARANA INTERNATIONAL LTD.  

(CN) 

Flat13B1303-1, Niulanqian Building, 

Minzhi Road, Baoan District, Shenzhen 

City, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá phiến; gạch lát bằng gốm; sàn, không bằng kim loại; gạch, đá lát sàn không 

bằng kim loại; ván lát sàn gỗ; chất liên kết cho việc làm than bánh. 
 

 
(210) 4-2015-26437 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(300) 86/596,373 14.04.2015 US 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(731) UNDER ARMOUR, INC.  (US) 

1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 

21230, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân thể thao; quần bó có lót; quần bó chẽn; giày dép; mũ; đồ đội đầu; 

áo khoác; quần dài; áo sơ-mi; quần soóc; tất đi chân; quần thun dài; áo thun dài tay; áo 

thun ngắn tay; áo ba lỗ; áo mặc. 
 

 
(210) 4-2015-26440 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 
Minh Đạt  (VN) 
17 - 19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-26442 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn nhân 
lực Việt Nam Thái Bình Dương  
(VN) 
Số 8, ngõ 29, phố Vũ Thạnh, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; áo lót; áo nịt ngực; quần áo lót thấm mồ hôi; quần áo bơi; 
quần áo tắm. 

 
 

(210) 4-2015-26446 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần bao bì và má 

phanh Viglacera  (VN) 
Số 676 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Côn phanh xe máy, xe ôtô. 
 
 

(210) 4-2015-26453 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Lê Thu Hằng  (VN) 
Số 121 tổ 5, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); bộ quần áo; váy; mũ nón. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, makerting, nhập khẩu, 
mua bán sản phẩm sau: quần áo, giầy dép, dây lưng, bộ quần áo, váy, mũ nón, găng tay. 

 

 
(210) 4-2015-26460 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiến Lộc  (VN) 
Khu B khu CN Sông Công, tổ dân phố 
Cầu Sắt, phường Bách Quang, thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 08: Kìm các loại (thuộc nhóm này); kéo; cà lê; mỏ lết; tuốc nơ vít. 
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(210) 4-2015-26462 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh nước biển 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị kỹ thuật TLT  (VN) 
Số 16 ngách 143/22 đường Nguyễn 

Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động, thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh), bảng thông báo điện tử, 

bộ đọc (thiết bị xử lý dữ liệu), hàng rào điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị điện 

dùng để chuyển mạch; thiết bị mã hóa từ tính; thiết bị đo áp suất; thiết bị tia X dùng cho 

mục đích công nghiệp; thiết bị đọc mã vạch; thiết bị điều chỉnh điện; thiết bị điều khiển từ 

xa; thiết bị báo động bằng âm thanh; bộ thu phát sóng; thiết bị lưu trữ dữ liệu. 

 

Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị thử máu; thiết bị 

điện tâm đồ; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị phóng điện trị liệu; thiết bị trị 

liệu bằng khí nóng; thiết bị vật lý trị liệu. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí, thiết bị khuếch tán ánh sáng.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

điện: lắp đặt và sửa chữa thiết bị hỏa hoạn, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp 

đặt; bảo dưỡng và sữa chữa máy móc.  
 

 
(210) 4-2015-26463 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 6.1.2; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chua Me Đất  (VN) 
Thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, dịch vụ lữ hành quốc tế, sắp xếp các chuyến du lịch, 

đặt chỗ cho các chuyến đi, hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort), dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, 

dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2015-26464 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 16.3.13; 2.9.4 
(591) Đen, trứng, đỏ, ghi, xanh lơ, hồng 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm); chế phẩm rửa tay.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; búp bê; đồ chơi tiêu khiển.  

 
 

(210) 4-2015-26465 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) METROPOLITAN LIFE INSURANCE 

COMPANY   (US) 
1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và 

nhóm, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm cho chủ 
nhà, và bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm niên kim, và quỹ hưu trí; dịch vụ cho vay thế chấp bảo 
đảm bằng tài sản thương mại và nhà ở; dịch vụ quản lý và môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư và môi giới quỹ tương hỗ cụ thể là: ngân hàng đầu tư và đầu tư quỹ; dịch vụ lập kế 
hoạch tài chính cho nghỉ hưu; dịch vụ về trợ cấp cho người lao động, cụ thể là xử lý, quản 
lý, và điều hành các kế hoạch trợ cấp bảo hiểm và tài chính cho người lao động.  
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(210) 4-2015-26466 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) METROPOLITAN LIFE INSURANCE 

COMPANY   (US) 
1095 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân và 

nhóm, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm và quản lý bảo hiểm cho chủ 
nhà, và bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm niên kim, và quỹ hưu trí; dịch vụ cho vay thế chấp bảo 
đảm bằng tài sản thương mại và nhà ở; dịch vụ quản lý và môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư và môi giới quỹ tương hỗ cụ thể là: ngân hàng đầu tư và đầu tư quỹ; dịch vụ lập kế 
hoạch tài chính cho nghỉ hưu; dịch vụ về trợ cấp cho người lao động, cụ thể là xử lý, quản 
lý, và điều hành các kế hoạch trợ cấp bảo hiểm và tài chính cho người lao động.  

 

 
(210) 4-2015-26467 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 2.3.30 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần Slimshape  

(VN) 
Số 51A Trần Quốc Toản, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); săn sóc da; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2015-26473 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  

(SE) 
SE - 105 45 Stockholm, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt có thêm chức năng sấy khô quần áo.  
 

Nhóm 11: Thiết bị sấy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thông tin cho khách hàng liên quan đến việc bán: máy giặt có thêm 
chức năng sấy khô quần áo, thiết bị sấy khô không khí; dịch vụ quảng cáo trong ngành 
công nghiệp và thương mại; dịch vụ trang trí quầy hàng.  
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(210) 4-2015-26480 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 5.9.3 
(591) Vàng nghệ nhạt, vàng nghệ đậm, nâu 

nhạt, đỏ, đen, xanh nõn chuối, xanh lá 
cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex  (VN)
Số 114, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26484 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Hương Sen  (VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-26485 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Hương Sen   (VN) 
Số 15, ngõ 61, phố Thái Thịnh, tổ 13B, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).   
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; 
dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2015-26486 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20 

(591) Đen, trắng, xám bạc 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Hải  (VN) 
Xóm 7, xã Giao Thịnh, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót; giường, đệm lò xo; đệm mút.  

 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường); vỏ gối. 

 

Nhóm 35: Mua bán: gối, vỏ gối, đệm bông, đệm lò xo, đệm mút, tấm phủ giường (ga trải 

giường). 
 

 
(210) 4-2015-26487 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định và 
dịch vụ Đại Việt  (VN) 
Tầng 8, toà nhà Việt úc, đường Lê Hồng 

Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 42: Giám định hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-26490 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh, đỏ 

(731) PT. TIKI JALUR NUGRAHA 

EKAKURIR  (ID) 

Jalan Tomang Raya No. 11, Jakarta 

Barat 11470, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển phát bưu kiện 

tận nơi; dịch vụ cất giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
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(210) 4-2015-26500 (220) 25.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1; A5.3.15; A5.3.13 
(731) EASY WAY STATION CO., LTD.  (TW)

No.39, Wucyuan Rd., Wugu Dist., New 
Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2015-26501 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.9 
(731) KING GREAT GOLF CO., LTD.  (TW) 

No.352, Dingchiang Rd., Kaohsiung, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện gôn]; dụng cụ sửa 
chữa điểm đánh dấu phát bóng [phụ kiện gôn]; găng tay đánh gôn; túi đựng vật dụng đánh 
gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2015-26502 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; 25.7.25; 5.13.25 
(591) Trắng, hồng, hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuân Phong  (VN)
Số 5, lô D, khu Hồ Đình, tổ 24, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ sửa quần áo cho vừa số đo; dịch vụ sửa lại quần áo [cải biến quần áo]; 
dịch vụ may quần áo; dịch vụ nhuộm quần áo; dịch vụ gia công quần áo. 

 
 

(210) 4-2015-26503 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Nam Dũng  (VN) 

Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích thú y; tác nhân hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc; thực phẩm cho động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thủy sản; mua bán các loại thức ăn cho thủy sản; mua bán 
các chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; mua bán con giống thủy sản; mua bán 
thiết bị bảo hộ lao động; mua bán trang thiết bị y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; chăn nuôi động vật.  

 

 
(210) 4-2015-26504 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; 21.1.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, đỏ 

đậm, trắng, xanh lá mạ, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Big Fun  (VN) 
Tòa nhà V-Star, số 4, đường Phú Thuận, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 29: Đồ ăn nhanh và thực phẩm ăn nhanh để ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, 
rau củ quả, sữa và trứng. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; các loại nước ngọt (đồ uống không cồn); nước có ga; nước 
khoáng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-26505 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần DIBRAND  (VN)

Số 3, ngõ 73 Hoàng Ngân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo thiết kế nội thất, kiến trúc, đồ họa; đào tạo tin học; đào tạo kỹ năng 
mềm; dạy tiếng Anh.  
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(210) 4-2015-26506 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) CINTAC TIMBER LIMITED   (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 

Lok St Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-26507 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) CINTAC TIMBER LIMITED    (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 

Lok St Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: nhôm; cửa nhôm, cửa kính khung 

nhôm, kính cường lực dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-26508 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A11.1.25; A13.3.9; 26.15.15; 

15.3.1; A15.3.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xanh da trời 

(731) A.O. SMITH CORPORATION  (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 

53224, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
854 

(210) 4-2015-26509 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Xây dựng Công nghệ cấp 
thoát nước và Môi trường  
(VN) 
Số 64, ngõ 554, đường Trường Chinh, tổ 
5, phường Khương Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên; nước tinh khiết đóng chai; nước uống có gas; nước 
hoa quả; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nước uống có 
gas, nước hoa quả, nước ép trái cây; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2015-26510 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ xử lý nước VNTECH  
(VN) 
633 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nước uống có 
gas, nước hoa quả, nước ép trái cây; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-26511 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trường Xuân 
Sen  (VN) 
Số 79 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-26512 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
trang thiết bị y tế Thế Giới 
Mới  (VN) 
46-48 đường Phạm Hồng Thái, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; phòng khám nha khoa; chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-26513 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
trang thiết bị y tế Thế Giới 
Mới   (VN) 
46-48 đường Phạm Hồng Thái, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa, chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-26514 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 
động Việt Đông Hải  (VN) 
Số 19, đường T5, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và công cụ: động cơ và đầu máy, các bộ phận nối ghép và truyền động, 

thang máy. 
 

 
(210) 4-2015-26515 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phân 
bón Toàn Cầu  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-26516 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.3.1 
(591) Đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa nông 
ALPHA  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-26517 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành  (VN) 
Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-26518 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Vàng đồng, xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhà Sài Gòn  
(VN) 
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng; mua bán, môi giới bất động sản; mua 
bán nhà ở; dịch vụ cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng; cho thuê nhà. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát 
nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị; cho thuê thiết bị xây dựng: vận thăng, cẩu tháp, dàn 
giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc. 

 

 
(210) 4-2015-26519 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Vàng đồng, xám (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhà Sài Gòn  
(VN) 
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng; mua bán, môi giới bất động sản; mua 
bán nhà ở; dịch vụ cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng; cho thuê nhà.  

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát 
nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị; cho thuê thiết bị xây dựng: vận thăng, cẩu tháp, dàn 
giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc. 

 

 
(210) 4-2015-26521 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng  (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển người, hàng hoá đường bộ bằng xe ô tô, cho thuê xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-26525 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.3 
(591) Đỏ, đen, xanh rêu, trắng, xám, vàng nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và xây dựng kiến trúc xanh 
GRED Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngách 23, ngõ 62 đường Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-26526 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.15.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Sao 
Mai  (VN) 
Tổ dân phố số 8, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. 
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(210) 4-2015-26527 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải Sao 
Mai  (VN) 
Tổ dân phố số 8, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. 

 
 

(210) 4-2015-26528 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải Sao 
Mai  (VN) 
Tổ dân phố số 8, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. 

 
 

(210) 4-2015-26529 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; A7.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn 123  (VN) 
Số 28G, ngõ 105 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 

 
 

(210) 4-2015-26530 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn 123  (VN) 
Số 28G, ngõ 105 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản. 
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(210) 4-2015-26531 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại FELIX Việt Nam  
(VN) 
Số 12, ngõ 40, đường Hùng Vương, tổ 
20, phường Trưng Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-26536 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4; A11.3.7; 

26.13.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KIM WIN  (VN) 
19 Nguyễn Xí, tổ 77, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-26537 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Nông  (VN) 
73 Lạc Long Quận, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-26538 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vĩ Cường  (VN) 
59 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc và thiết bị dùng cho hồ cá như: máy mô tơ, máy mô tơ tạo 
oxy dùng cho bể cá cảnh (máy bơm sủi bọt), máy công cụ, máy bơm nước, máy nổ, máy 
phun thuốc, máy cưa, máy cắt cỏ, ống nhựa. 

 
 

(210) 4-2015-26539 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Tiên  (VN) 
Thôn 16, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-26540 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1002, tòa nhà Viglacera, số 1 đại 
lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2015-26544 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C, đường Liên Khu 8-9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 
 

(210) 4-2015-26545 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C, đường Liên Khu 8-9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 
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(210) 4-2015-26546 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C, đường Liên Khu 8-9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 
 

(210) 4-2015-26547 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C, đường Liên Khu 8-9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 
 

(210) 4-2015-26548 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Siêu Việt  
(VN) 
45/6C, đường Liên Khu 8-9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 

 
(210) 4-2015-26549 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-26550 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4; 

25.5.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-26551 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2015-26552 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 

1.15.15 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh da 

trời, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 

 
(210) 4-2015-26553 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.15; A5.5.20 

(591) Trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xanh da trời, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 

màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 

lý phân bắc và chuồng trại.  
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(210) 4-2015-26554 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 

 
(210) 4-2015-26555 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây nhạt, 

xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 

 
(210) 4-2015-26556 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.4.4; 

1.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại.  

 
 

(210) 4-2015-26557 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh dương, cam, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Vĩnh Phú  
(VN) 
Lầu 6, Master Building, 41-43 Trần Cao 
Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-26558 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gama Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 907, khách sạn Thể Thao, làng 
sinh viên Hacinco, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán thang máy. 
 
 

(210) 4-2015-26559 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ đô, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất  
thương mại & xây dựng Chấn 
Lập   (VN) 
83/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2015-26560 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 26.13.1 
(591) Cam, trắng, hồng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại và xây dựng Chấn Lập  (VN)
83/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-26561 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; A5.3.13; A5.3.15; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất  
thương mại và xây dựng Chấn 
Lập  (VN) 
83/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-26562 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(731) THANARAK INTERFOODS CO.,LTD  

(TH) 
21/4 Moo 1 Phraram 2 Road, 
Bangnumcherd, Muang District, 
Samutsakorn 74000, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm trái cây sấy khô; trái cây bảo quản; các loại rau sấy khô; các loại 
rau bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-26563 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Bảo Ngọc  (VN) 
267/40 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm dùng để trang điểm, sữa tắm, chế phẩm khử mùi 
dùng cho cơ thể, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-26565 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện và 
dây cáp điện Trúc Khuê  (VN) 
Số 3, đường 35, khu phố 1, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2015-26566 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEDEVICE 
3S  (VN) 
53 khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2015-26567 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao DONEX  
(VN) 
Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
 
 

(210) 4-2015-26568 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.2; 25.5.3; 3.9.1; 3.9.16 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển - 
thương mại Âu Việt  (VN) 
437 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
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(210) 4-2015-26569 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, xanh tím than, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

và Chế tạo công nghiệp  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nạp pin, công tắc điện, đui đèn và các loại tiếp xúc khác (nối điện); hộp cầu 

dao điện [điện]; bộ ngắt điện, máy biến thế (điện). 
 

 
(210) 4-2015-26570 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh đỏ, xanh tím than, đen, trắng 
(731) Công ty CP nghiên cứu và chế 

tạo công nghiệp   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng (bếp từ); bình 

nước nóng cho nhà tắm; máy sưởi ấm; thiết bị và trang bị chiếu sáng; máy đun nước.  
 
 

(210) 4-2015-26571 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; 26.1.1; 26.4.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược Đức Minh  (VN) 
Số 92, ngõ 35/163 Vũ Tông Phan, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26572 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.5; A26.11.8; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám, vàng, tím, tím nhạt, đen, trắng, 

xanh, xanh nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26573 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 2.9.22; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Xanh, tím, trắng, nâu, đỏ, trắng, đen, tím 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-26574 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A19.13.21; 1.15.21 
(591) Xanh, vàng cam, vàng, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh    (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26575 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 
Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 

Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-26576 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  
(731) Ngô Đức Hiệp   (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26577 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26578 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26580 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.11.3 
(731) AJ PHARMA HOLDING SDN. BHD.  

(MY) 
Level 4, Menara Atlan, 161B, Jalan 
Ampang, 50450, Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
chất tẩy uế.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ chế phẩm dược phẩm, thú y, vệ sinh và vật tư y 
tế.  

 

 
(210) 4-2015-26581 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) CYF ENTERPRISE (S) PTE LTD  (SG) 

1 Sims Lane, #06-09, Singapore 387355 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá dạng thô; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; bật 
lửa dùng cho người hút thuốc; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc lá; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; tẩu hút thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá 
thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá thành phẩm; vật dụng cho người hút 
thuốc.  
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(210) 4-2015-26583 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xi măng Lavica  (VN) 
Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xi măng, bột trét tường, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội và ngoại 

thất; dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công trình công nghiệp; xây dựng công trình 

giao thông đường bộ, đường thuỷ; thi công công trình nội - ngoại thất; giám sát thi công 

công trình xây dựng; tư vấn xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-26584 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ 

(731) MOTOPLASTIC, S.A.  (ES) 

Moli de la Sal, 1, 08400 Granollers 

(Barcelona), Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận và phụ tùng của phương tiện giao 

thông cụ thể là cái chụp bảo vệ đèn pha ô tô, tấm ốp hướng gió, cái chắn bảo vệ động cơ, 

cái chống đổ khung xe; cái chống đổ trục xe, chắn bùn, tấm ốp hai bên sườn xe; tấm chắn 

bảo vệ hai bên sườn xe, vỏ bọc bộ tản nhiệt, tay phanh, nắp đậy cho bình chứa dầu nhớt, 

kính chắn gió, tấm chắn gió, tấm vỏ xe, tấm chắn bảo vệ khí động học xe ô tô, chụp thông 

gió khí động học xe ô tô, tay phanh, ghi đông xe đạp, tay nắm gắn ở cuối ghi đông xe 

đạp, bộ đối trọng ghi đông xe đạp, gương chiếu hậu, cái để chân của người ngồi sau xe hai 

bánh, giá đỡ biển số xe, tấm kim loại để gắn biển số xe, tấm chắn bảo vệ miệng ống xả. 
 

 
(210) 4-2015-26586 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Lê Huỳnh Ngọc Huyền  (VN) 
42/4 Tống Văn Hên, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bưởi, tinh dầu dừa, kem ủ tóc.  
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(210) 4-2015-26587 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.7.23; 5.13.4; 5.7.14 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tài Lộc  (VN) 
Tổ 16, ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi, cây giống. 
 

 
(210) 4-2015-26588 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng kem, nâu, xanh lá cây, trắng, nâu 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm xanh 
SNT  (VN) 
17M/1 đường HT.12, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-26589 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Tân Tiến  (VN)
45 Bế Văn Đàn, phường 12, Thái Phiên, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-26590 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
GK Việt Nam  (VN) 
Số 12 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
874 

(210) 4-2015-26591 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 
Tuyên  (VN) 
Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao 
Đức Trọng, tổ 16, lô Thanh Thanh, thị 
trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-26592 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.7.25; 26.4.12 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, 

xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Lập  (VN) 
Tổ dân phố 5, thị trấn Châu ổ, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Giò, chả. 
 

 
(210) 4-2015-26593 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 26.4.2; 

A26.4.24 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Nhàn  (VN) 
Số 14, đường 184, tổ 31, ấp 2, xã Bình 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn; tủ sắt an toàn.  
 
 

(210) 4-2015-26594 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, ghi 
(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc qui; ắc qui điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe 
cộ; thiết bị để nạp ắc qui điện; tủ phân phối điện. 
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(210) 4-2015-26595 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì chính; gia vị; muối ăn; hạt tiêu; nước xốt cà chua. 
 
 

(210) 4-2015-26596 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì chính; gia vị; muối ăn; hạt tiêu; nước xốt cà chua. 
 
 

(210) 4-2015-26597 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) WANG XIAO YANG   (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì chính; gia vị; muối ăn; hạt tiêu; nước xốt cà chua. 
 
 

(210) 4-2015-26598 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.24; 26.11.3 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỳ nghỉ Nha Trang  
(VN) 
1H Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; đại lý vé 
máy bay; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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(210) 4-2015-26600 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
khẩu Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-26601 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 3.9.16 
(591) Cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
khẩu Đại Phát  (VN) 
ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, 
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-26602 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-26603 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-26604 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Bến Tre   (VN) 
Số 90A3 đường Đại lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2015-26605 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.16; 3.1.6 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 
Quốc tế   (VN) 
Số 168 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 
 
 

(210) 4-2015-26606 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xám, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương hiệu 
Quốc tế   (VN) 
Số 168 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da. 
 
 

(210) 4-2015-26607 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.1 
(591) Xanh lá cây, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Phương Uyên  

(VN) 
Thửa đất số 667, tờ bản đồ số 47, khu 
phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2015-26608 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Phong Sài 
Gòn  (VN) 
325 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh bằng vải, vải không dệt. 
 
 

(210) 4-2015-26610 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị 
Ngọc Mai  (VN) 
530 quốc lộ 1A, thị trấn Tam Quan, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, mè xửng, bánh hồng.  
 
 

(210) 4-2015-26611 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh ngọc, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư kiến trúc 
xây dựng Thiết Thạch  (VN) 
25 Cửu Long, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình công 
nghiệp; thiết kế tông mặt bằng xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng công trình.  

 

 
(210) 4-2015-26612 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Quang  
(VN) 
129-131 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhôm thanh, cửa nhôm, cầu thang nhôm.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-26613 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 1.15.11; 1.3.1; 26.4.4; 

26.4.9; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lam, xanh lá, đỏ, xám, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Đôn  (VN) 
127 Phan Bội Châu, phường 01, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2015-26614 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch và đầu tư 
phát triển Huy Hoàng  (VN) 
70A Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu vệ sinh; thiết bị làm 
nước nóng dùng cho nhà tắm bằng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2015-26617 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội dung số 
Nguyên Bảo  (VN) 
73/17 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
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điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2015-26618 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà sữa HIPPO  
(VN) 
34 Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống trừ tinh dầu; trà ướp lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-26619 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Vàng, đồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và chế biến thực 
phẩm Hải Thiên  (VN) 
FF12B Ba Vì, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-26621 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ANHUI YONGCHANG METAL 

PRODUCTS CO., LTD  (CN) 
Langxi Economic Development District, 
Xuancheng, Anhui 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; ổ trục cho bánh xe cộ; lốp bánh xe; bánh xe cộ; vành xe đạp; 
moay-ơ xe đạp.  
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(210) 4-2015-26622 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; A19.7.16; A19.9.3 
(591) Nâu đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thái Xuân   (VN) 
Tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-26624 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, vàng, xanh đen 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; đồ uống ca cao có sữa; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh 

ngọt và bánh kẹo; bột gạo (bột); thực phẩn ăn nhanh trên cơ sở gạo; đá lạnh; xốt (gia vị); 
xèt pho mai.  

 

 
(210) 4-2015-26625 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, vàng, xanh đen 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép 

trái cây; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; đồ uống giàu vitamin và khoáng 
chất không dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26626 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, vàng, xanh đen 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-26627 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, vàng, xanh đen 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2015-26628 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2; 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN) 
Số 88B/bis khu phố 1A, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: mũ, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2015-26631 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống 
trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; đồ uống giàu 
vimatin và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng không dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-26632 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, hồng, xanh rêu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-
PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; đồ uống ca cao có sữa; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh 
ngọt và bánh kẹo; bột gạo (bột); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đá lạnh; xốt (gia vị); 
xèt pho mai. 

 
 

(210) 4-2015-26633 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, hồng, xanh rêu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-
PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-26634 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, hồng, xanh rêu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 

(210) 4-2015-26636 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, xanh da trời 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống 
trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; đồ uống giàu 
vimatin và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng không dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-26637 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, xanh da trời 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2015-26638 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.5.5; 3.1.14 

(591) Ghi, trắng, xanh da trời 

(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 

LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; đồ uống ca cao có sữa; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh 

ngọt và bánh kẹo; bột gạo (bột); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đá lạnh; xốt (gia vị); 

xèt pho mai. 
 

 
(210) 4-2015-26639 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NGO & CO  (VN) 
Phòng 20, lầu 16, tòa nhà Saigon Tower, 

số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26640 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NGO & CO  (VN) 
Phòng 20, lầu 16, tòa nhà Saigon Tower, 

số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-26642 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Ghi, trắng, xanh da trời, xanh đen. 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-26643 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Long Minh  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Fimexco Building, 231-
233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu hoa hồng; nước hoa; son môi; chế phẩm bôi lông (mát-ca-ra); 
sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); kem làm trắng da; 
xà phòng vệ sinh dạng bánh. 

 

Nhóm 30: Bột nghệ; bột trà xanh; bột ngũ cốc; tinh bột nghệ. 
 

 
(210) 4-2015-26644 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dụng cụ y tế TOMIHU Việt Nam  
(VN) 
Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2015-26645 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Da cam, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Long Nhiên  (VN) 
Km 32, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo; bồn chứa nước bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-26646 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Tím, hồng 
(731) Công ty TNHH Hoa Ban Phú 

Quốc  (VN) 
Số 10, Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-26647 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.5; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) PEGAS TOURISTIK UK LIMITED  

(GB) 
Office Suite No. 6, 1st Floor, 2-4 Eastern 
Road, Romford, England RM1 3PJ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; thông tin về thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); khảo sát kinh doanh thương mại; nghiên cứu thị 
trường; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều 
hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; marketing; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; thiết kế các tài liệu dùng cho việc quảng cáo; hỗ trợ việc 
điều hành/quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành/quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung 
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cấp thị trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng cho người khác; sản xuất phim quảng cáo; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; 
cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cho thuê vật liệu quảng 
cáo; cho thuê biển quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; phổ biến các thông báo quảng cáo; quảng 
cáo qua thư; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư đặt hàng; quảng cáo trên truyền hình; dịch 
vụ cố vấn điều hành/quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; cho 
thuê tàu thuyền; cho thuê máy bay, thiết bị bay; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ đóng chai; dịch vụ chuyển phát nhanh 
hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; chuyển phát hoa; thông tin về giao thông; thông 
tin về lĩnh vực vận tải; hậu cần vận tải; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các 
chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; vận chuyển bằng xe buýt; vận tải bằng ô tô; vận 
tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng đường sắt; vận tải đường biển; vận chuyển hành khách; 
vận tải đường sông; dịch vụ khuân vác/bốc dỡ; môi giới hàng hải; môi giới vận tải; môi 
giới vận tải (gửi hàng hóa); môi giới vận chuyển hàng hoá; cung cấp dịch vụ dẫn đường 
cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; cho thuê xe; cho thuê quần áo lặn; cho thuê xe cộ; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); bao 
gói hàng hóa; vận tải bằng tắc xi; vận tải; thuê phương tiện vận tải; tham quan (du lịch). 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân ten-nít; dịch 
vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông tin giáo dục; thông 
tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ sắp đặt không dùng 
cho mục đích quảng cáo; chụp ảnh dưới dạng vi phim; biên tập/dàn dựng băng hình; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; huấn luyện viên thể dục; 
khóa đào tạo từ xa; đào tạo thực hành (thao diễn/hướng dẫn thao tác thử); tổ chức các buổi 
khiêu vũ; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; cung cấp tiện nghi/tiện 
ích giải trí; sắp xếp và tiến hành (tổ chức và điều khiển) hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 
tiến hành (tổ chức và điều khiển) hội nghị; sắp xếp và tiến hành (tổ chức và điều khiển) 
buổi hòa nhạc; sắp xếp và tiến hành (tổ chức và điều khiển) hội thảo (tập huấn); sắp xếp 
và tiến hành (tổ chức và điều khiển) hội thảo; sắp xếp và tiến hành (tổ chức và điều khiển) 
hội nghị chuyên đề; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); tổ chức/sắp xếp cuộc thi 
sắp đẹp; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; hướng 
dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); công viên vui chơi giải trí; đào tạo lại 
nghề; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; dịch vụ giới thiệu phim; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn 
sân khấu; điều hành các lớp thể dục thể hình; khảo thí giáo dục; cho thuê thiết bị âm 
thanh; cho thuê máy quay hình; cho thuê máy ghi băng video; cho thuê thiết bị lặn trần 
(kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí hay ống thông hơi để thở); cho thuê thiết bị thể 
thao, trừ xe cộ; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ); dịch vụ huấn luyện 
viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình); dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch thuật; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; dịch vụ đại lý 
bán vé (giải trí); huấn luyện (đào tạo); trại huấn luyện thể thao; dịch vụ phiên dịch viên; 
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dịch vụ trường học (giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất/dàn dựng chương trình biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay hoặc nhà hát. 

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời/chỗ trọ; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời); cho thuê thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay 
truyền hình; cho thuê lều trại; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tạo hình 
trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); dịch vụ quầy rượu; 
cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-26649 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.14; 26.4.2 
(591) Xanh lam, đen 
(731) Công ty TNHH SAIGONDEER  

(VN) 
Lô I13, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám; chế phẩm đánh bóng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-26650 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Tam  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2015-26651 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Tạ Văn Được  (VN) 

Số nhà 73, phố Nguyễn Khuyến, phường 
Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; kẹo ngọt; kem lạnh. 
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(210) 4-2015-26652 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.8; 4.5.21 
(731) ZHOU JIE   (CN) 

No.50, Building 24, South Street New 
Urban, Chancheng District, Foshan City, 
GuangDong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm làm đồ uống; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không cồn; nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-26653 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời, xanh 

nước biển 
(731) Nguyễn Thanh Bình  (VN) 

Bt4.1, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

 
(210) 4-2015-26654 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) CINTAC TIMBER LIMITED   (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 
Lok St Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-26655 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) CINTAC TIMBER LIMITED    (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 
Lok St Sheung Wan, Hong Kong   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: nhôm, cửa nhôm, cửa kính khung nhôm, 
kính cường lực dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2015-26656 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.11; 7.3.11 
(731) CINTAC TIMBER LIMITED   (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 
Lok St Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: nhôm, cửa nhôm, cửa kính khung nhôm, 

kính cường lực dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2015-26657 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh rêu đậm 
(731) CINTAC TIMBER LIMITED    (HK) 

Rm 1905 Nam wo Hong Bldg 148 Wing 
Lok St Sheung Wan, Hong Kong   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: nhôm, cửa nhôm, cửa kính khung nhôm, 

kính cường lực dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-26658 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 21.1.17; A24.15.11 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Tổ Hợp 

Truyền Thông Thương Mại  
(VN) 
Số nhà 11, hẻm 25, ngách 41, ngõ 184 
phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hoá.  
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(210) 4-2015-26659 (220) 28.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê - trà 
Khoa Nam  (VN) 
Số 38, Huỳnh Văn Gấm, phường 2, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-26660 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Vàng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH A.M.B.Y.S (AMBYS 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-26661 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) PAN ASIAN HOLDINGS LIMITED  

(SG) 
2 Tractor Road, Singapore 627966  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Cối xay gió. 
 

 
(210) 4-2015-26664 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SKIN FOOD CO., LTD   (KR) 

104, Je2gongdan 1-gil, Miyang-myeon, 
Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp được để trong bao 
gói; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dạng lỏng dùng để thoa ngoài 
da; mỹ phẩm dùng cho mặt và toàn thân; chế phẩm vệ sinh thân thể; nước hoa; dầu thơm; 
sữa, gel, nước thơm và kem tất cả là chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; dầu gội; lông mi 
giả; xà phòng dùng cho mục đích cá nhân; chế phẩm làm sạch da mặt; men sơn móng 
chân tay; mỹ phẩm cho tóc và da đầu; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-26665 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) PAYLESS SHOESOURCE 

WORLDWIDE, INC.   (US) 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 
202, Topeka, Kansas 66603, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2015-26666 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.10; 20.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, trắng, xanh ngọc nhạt 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 
14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 

nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào 
tạo lại nghề; dịch vụ trường học [giáo dục].  

 

 
(210) 4-2015-26667 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 20.5.13 
(731) KABUSHIKI KAISHA WORLD ( T.A. 

WORLD CO., LTD.)   (JP) 
8-1, 6-Chome, Minatojima-nakamachi, 
Chuo-Ku, Kobe-City, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 25: áo sơ mi (ngoại trừ áo lót và áo thể thao), quần (ngoại trừ quần lót và quần thể 
thao), áo len, dệt kim, mở phía trước, khoác ngoài hoặc mặc trong áo vest (trangphục), đồ 
may đo (trang phục), áo choàng ngoài (trang phục), áo khoác ngắn (trang phục), quần 
lửng (trang phục), váy (trang phục), áo ba lỗ (trang phục), đồ dệt kim (trang phục), áo 
khoác có mũ và lớp lót không thấm nước (trang phục), áo khoác ngoài (trang phục, áo sợi 
đan chui đầu (trang phục), áo blu dông (trang phục), váy liền (trang phục), quần áo lót 
mặc bên trong (trang phục), giày (ngoại trừ giày thể thao), dép (đồ mang ở chân), giày cao 
gót (đồ mang ở chân), giày cao cổ (đồ mang ở chân); mũ, khăn quàng cổ, tất dài/ tất găng 
tay (trang phục), khăn quàng. 

 

 
(210) 4-2015-26669 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc (gạo). 

 

 
(210) 4-2015-26670 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh (Green Delta Co., Ltd)  
(VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; gạo; gia vị.  

 

 
(210) 4-2015-26671 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Thu Huyền   (VN) 
219/41H đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bìnb Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh.  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2015-26673 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.14; 24.9.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& dịch vụ Quảng Phong  (VN) 
Số 01, khu dân cư Việt Hàn, đường 
Nguyễn Du, tổ 15, khu 3, phường Hồng 
Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước 

ép hoa quả (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; bia. 
 

 
(210) 4-2015-26674 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 3.7.17; 1.7.6 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thành Công   (VN) 
44 Bàu Cát 5, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lí kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh và hỗ trợ 

quản lí kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp và hỗ trợ 
quản lí doanh nghiệp thượng mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hóa; 
chuyển phát bưu kiện tận nơi và dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-26675 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thú nhồi bông 
Thành Đạt  (VN) 
55/1B Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: thú nhồi bông.  
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(210) 4-2015-26677 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sứ Thiên 
Hoàng Dũng  (VN) 
Thôn Đức Cơ, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh, sen vòi, bồn cầu (thiết bị dùng cho nhà vệ sinh), chậu rửa 
(vệ sinh cá nhân). 

 

 
(210) 4-2015-26679 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 25.5.25; 3.1.1; 11.3.14; 25.7.20; 

A3.1.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, cam, nâu, 

hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thái 
Thành  (VN) 
80/30/39 đường 41 nối Phú Định, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn dùng cho thực phẩm; đường để ăn.  
 

 
(210) 4-2015-26680 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1; 3.3.15 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Ngô Hữu Mạnh  (VN) 
Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-26681 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Họ Trần  (VN) 
Lô 7 đường 4m chợ Hà Thân, phường An 
Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-26682 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp; chế phẩm để làm súp và món hầm; rau và trái cây được bảo quản, đông 
lạnh, sấy khô và nấu chín; món ăn được chuẩn bị sẵn và món ăn được chuẩn bị sẵn để 
đông lạnh bao gồm thành phần chủ yếu là thịt, cá, hải sản, đậu hũ, pho mát rau và/hoặc 
trứng; sản phẩm thực phẩm làm từ thịt; sản phẩm thực phẩm làm từ cá. 

 

Nhóm 30: Mỳ ống, bao gồm cả mỳ ống khô, mỳ ống tươi, mỳ ống được nhồi để đông lạnh 
và mỳ ống nấu chín; món ăn đã được chuẩn bị sẵn để đông lạnh có thành phần chủ yếu là 
mỳ ống hoặc gạo; món ăn đã được đóng gói sẵn có thành phần chủ yếu là mỳ ống hoặc 
gạo; xốt mỳ ống; xốt [gia vị]; nước xốt cho sa-lát. 

 
 

(210) 4-2015-26683 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswiek, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2015-26684 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Vip Lab Việt Nam  (VN) 
Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Khám và chữa chuyên khoa răng hàm mặt.  
 
 

(210) 4-2015-26685 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Phòng khám nha khoa 
Phương Nam  (VN) 
Số 36 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Khám và chữa chuyên khoa răng hàm mặt.  
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(210) 4-2015-26687 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Tím hồng, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn Trần Việt Nam  (VN) 
Tầng 1, số 4, ngõ 102, phố Ngụy Như 
Kom Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 
thông tin giáo dục; thông tin giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; huấn luyện. 

 
 

(210) 4-2015-26688 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1; 26.4.2; A26.4.24; A11.3.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Phương  
(VN) 
121 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, cụ thể: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng-tin; nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-26691 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại hóa 
chất ORGATECH  (VN) 
TK 40/32 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước; hóa chất để lọc; chất tẩy màu dùng trong công nghiệp; 
hóa chất tẩy trắng dầu. 

 
 

(210) 4-2015-26692 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại hóa 
chất ORGATECH   (VN) 
TK 40/32 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước; hóa chất để lọc; chất tẩy màu dùng trong công nghiệp; 
hóa chất tẩy trắng dầu. 
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(210) 4-2015-26693 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh thẫm (540) 

  

(731) Võ Đăng Thuận  (VN) 
169/1 đường Dương Văn Dương, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng chất dẻo; rèm, tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo (dùng cho đồ 
đạc).  

 

Nhóm 25: áo mưa, quần áo đi mưa.  
 

 
(210) 4-2015-26694 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Võ Đăng Thuận   (VN) 
169/1 đường Dương Văn Dương, 
phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng chất dẻo; rèm, tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo (dùng cho đồ 
đạc).  

 

Nhóm 25: áo mưa, quần áo đi mưa. 
 

 
(210) 4-2015-26695 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Phạm Vũ Quang  (VN) 

P618-CT5 ĐN1, khu đô thị Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, quán cà phê, nhà hàng ăn uống, 
cho thuê phòng hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-26696 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, xanh dương đậm (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng My  (VN)
25/26C đường Tôn Thất Tùng, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo/trang phục; đồ đi ở chân; quần áo may sẵn; dép; áo sơ mi; giày. 
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Nhóm 40: Sửa chữa quần áo cho vừa số đo/sửa lại quần áo (cải biến quần áo).  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

(210) 4-2015-26697 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.24; 1.5.1; 9.9.1; A9.9.11; A9.9.3 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hà My Shoes  (VN) 
6/11 đường 5, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; giày ống. 
 

 
(210) 4-2015-26698 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải Tân Châu Phát  (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Bắc Nghĩa, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu gạo. 
 

 
(210) 4-2015-26699 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ   (VN) 
220 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường bộ; dịch vụ vận tải bằng đường thủy; dịch vụ vận 
tải bằng đường không; dịch vụ du lịch nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán café.  
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(210) 4-2015-26700 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ   (VN) 
220 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-26701 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoan Cấy 
thép Việt Nam  (VN) 
Thôn 1B, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng; keo dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-26702 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A26.11.9; 26.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đạm, xanh cốm, 

cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Greenways Việt Nam  
(VN) 
Thôn Đa, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

 
(210) 4-2015-26703 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Tâm  (VN) 
2694 ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo thời trang; giầy; dép; mũ; nón. 
 
 

(210) 4-2015-26704 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến   (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh và tuyến trùng; 
thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2015-26705 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.21; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

lá cây, xanh cốm, nâu, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến   (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh và tuyến trùng; 
thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2015-26706 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến   (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm; thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh và tuyến trùng; 
thuốc diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm.  

 

 
(210) 4-2015-26707 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.16; 26.1.1; 3.7.10 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến   (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá, chất kích thích giống cây trồng.  
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Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng nông sản thô chưa chế biến, 

hàng nông sản đã qua sơ chế, rau và hoa tươi; mua bán các loại cải như cải xà lách xoong 

(cải xoong), cải xanh, bắp cải, cải ngọt, cải trời; mua bán rau cần, dưa leo (dưa chuột), 

đậu cô ve, đậu đũa, khổ qua (mướp đắng), hành, hẹ (một loại rau), cà phổi (một loại cà), 

cà chua, ớt, bí đao (bí xanh), bí đỏ, xoài cát, mận xanh (quả roi màu xanh), mận hồng đào 

(quả roi màu đỏ), bưởi, khoai lang, bắp (ngô), rau càng cua (một loại rau).  
 

 
(210) 4-2015-26708 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Yến   (VN) 
Số 432 tổ 21, khóm 5, phường Cái Vồn, 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ; chất diệt nấm. 
 

 
(210) 4-2015-26709 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh lá, cam, xám 

(540) 

 

(731) Câu Lạc Bộ Nhân Sự Việt Nam  
(VN) 
12M Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, cụ thể là tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn).  
 

 
(210) 4-2015-26710 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.1.1; 1.15.3 

(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, ghi, đen, trắng

(731) Dương Văn Hoàng  (VN) 
Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2015-26711 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) TP-LINK ENTERNATIONAL 

LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 608, 6/F, Wah Shing Centre, 11 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kl, Hong 
Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; màng chắn [âm thanh]; loa; thiết 
bị sạc cho pin điện; bộ định tuyến (dùng để kết nối các phân đoạn mạng); bộ khuếch đại 
sóng WIFI; thiết bị (camera) giám sát; dụng cụ cảm biến; chuông điện báo động, thiết bị 
điều khiển từ xa; chuông cửa điện; cầu dao điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 
 

(210) 4-2015-26712 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A5.1.16; 5.9.3; 24.15.1; 26.4.2 
(591) Vàng, xám, vàng đậm, xanh, nâu, trắng, 

vàng nhạt, đỏ nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26713 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 2.9.22; 26.1.2; A2.1.16; A25.7.4; 

26.1.6 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ, xanh, đỏ nhạt, 

vàng cam, vàng đậm, xám, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26714 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Trọng Bảo  (VN) 

A2-C131, chung cư 15 - 17 Ngọc 
Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26715 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.7.22; 5.7.11; A2.5.22 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, vàng cam, xanh 

nâu, nâu, vàng gạch 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26716 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDIPRODUCT   (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26717 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26718 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26719 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26720 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Xanh   (VN) 
695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26722 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT    (VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-26723 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại BT    (VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-26724 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26725 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Siêu Việt  (VN) 
205/31/17 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; camera quan sát; thiết bị báo trộm, báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-26726 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, xám, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử Voice  
(VN) 
218 Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thùng loa; đầu DVD; mi-crô; tivi; âm li. 
 

 
(210) 4-2015-26727 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng cam 
(731) Tổng Công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán ăn nhanh; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn từ nhà hàng (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-26729 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Xanh đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần mỹ thuật 

truyền thông Ngôi Sao Việt  
(VN) 
41 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức hội nghị; tổ 
chức hội thảo; dịch vụ sáng tác nghệ thuật; hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. 

 
 

(210) 4-2015-26730 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Hồ 

Bửu  (VN) 
Số 99, đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 
3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhơn (dầu nhớt), mỡ bôi trơn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-26731 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bigway Việt  
(VN) 
Số 7 ngõ 19/8 Trần Quang Diệu, phường 
¤ Chợ Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vôtca. 
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-26732 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bigway Việt  
(VN) 
Số 7 ngõ 19/8 Trần Quang Diệu, phường 
¤ Chợ Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vôtca. 
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-26733 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 
Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2015-26734 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 
Prinzregentenstrasse. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2015-26735 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Mầm Trúc  
(VN) 
8A/6C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi 
giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ hát karaoke; cung cấp tiện ích 
giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống, quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán ăn nhanh; quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-26737 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI  (VN) 
Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-26738 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-26739 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh thương mại AFC 
Việt Nam  (VN) 
Số 4 ngõ Hàm Rồng, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2015-26740 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.15 

(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (XX) 

Century Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 

Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa giàu protein (như sữa giàu anbumin); nước luộc thịt (nước dùng); 

dầu có thể ăn được; quả đóng hộp (trái cây đóng hộp); quả hạch đã chế biến; mảnh khoai 

tây (lát khoai tây mỏng).  

 

Nhóm 30: Bột ngọt; bột chiên giòn; gia vị lẩu; gia vị hoàn chỉnh dùng cho các món ăn; 

chế phẩm ngũ cốc; bánh snack.  
 

 
(210) 4-2015-26743 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.15.21; 24.15.2 

(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Horeca  (VN) 
49 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt nguội. 
 

 
(210) 4-2015-26744 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 5.7.1; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH Ngô Gia  (VN) 
82 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 

nhân tạo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
913 

(210) 4-2015-26746 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An  (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-26747 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An  (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2015-26748 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) TEAVANA CORPORATION  (US) 

3630 Peachtree Road, NE, Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện, cụ thể là ấm đun nước, ấm trà, máy pha trà, thiết bị đun đồ uống 
dùng hơi, thiết bị phân phối nước dùng cho mục đích gia dụng và thương mại; thiết bị lọc 
nước; bộ thiết bị lọc và làm sạch nước và lõi lọc và bộ lọc thay thế của nó. 

 

Nhóm 21: ấm đun nước không dùng điện; đồ pha trà không làm bằng kim loại quý; ấm 
trà không làm bằng kim loại quý; cái lọc trà; bộ ủ trà không dùng điện gồm giá đựng ấm 
trà kèm giá cắm nến; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ uống; tách, chén, cốc; đĩa nhỏ, đĩa 
nông; ca, cốc vại; đồ thủy tinh đựng đồ uống; lót cốc không bằng giấy và không phải là 
khăn ăn; bộ đồ uống trà không bằng kim loại quý; khay dùng cho mục đích gia đình; đĩa; 
đĩa đựng thức ăn; bát to; bình rót; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); đồ chứa đựng dùng cho 
gia dụng và nhà bếp; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; giá giữ nến không làm 
bằng kim loại quý; cây đèn nến (giá đỡ nến) không làm bằng kim loại quý, tượng làm 
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bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; đồ trang trí làm bằng sứ; muôi cán dài, muỗng để 
múc (đồ dùng trên bàn) dùng cho nhà bếp; dụng cụ đánh kem không sử dụng điện dùng 
cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-26749 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 rue Royale, 75008 Paris - France  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chất keo (gel), bột (phấn), keo xịt, bọt (dầu xức tóc), dầu thơm, 

kem, nước thơm, nước sữa, mặt nạ, dầu và sáp để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo 
xịt tóc; chế phẩm nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm bảo vệ màu cho tóc 
nhuộm; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; chế phẩm dưỡng khỏe tóc. 

 

 
(210) 4-2015-26751 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Trường đại học Đông á   (VN) 
63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giáo dục mầm non. 

 

 
(210) 4-2015-26752 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.21; 24.17.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  
(VN) 
Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí kinh doanh; tranh nghệ thuật; 
phiên bản đồ hoạ. 

 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; đại lý 
thông tin thương mại; định giá các cơ hội kinh doanh (là việc nghiên cứu mức độ khả thi 
của cơ hội kinh doanh cũng như lợi nhuận mà các cơ hội đó mang lại); dịch vụ kết nối 
kinh doanh và cung cấp các cơ hội kinh doanh (là việc kết nối giữa tổ chức/cá nhân này 
với tổ chức cá nhân khác để trao đổi mua bán hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm tạo ra lợi 
nhuận tối ưu).  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; cho thuê sách; phát hành sách, ấn phẩm, tạp chí. 
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(210) 4-2015-26753 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 7.11.1; 7.11.10 
(591) Xanh cây, xanh cây đậm, nâu, đen. 
(731) PASTEUR STREET BREWING 

COMPANY  (HK) 
Unit H, 12th Floor, Legend Tower, 7 
Shing Yip Street, Kwwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (không dùng trong y tế); nước uống có ga và đồ uống không 

chứa cồn. 
 

(210) 4-2015-26754 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.5.5; 5.7.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê An Bình  (VN) 
470/8 tỉnh lộ 43, khu phố 5, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 

 

 
(210) 4-2015-26755 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A9.3.9; 26.1.1; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Dũng  (VN) 
1497B Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ: nhà hàng ăn uống, quán giải khát. 
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(210) 4-2015-26756 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.24; 26.1.1 

(731) YOU AND I SUKI COMPANY 

LIMITED   (TH) 
600/91 Sathupradit Road, 

Bangpongpang, Yannawa, Bangkok, 

Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-26757 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng, da 

cam, xanh lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên T.C.D Việt Nam  
(VN) 
Số 40, đường D5, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ gia sư; giảng dạy; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo kỹ năng, hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tư vấn giáo dục, du học.  

 

 
(210) 4-2015-26758 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A2.1.23; A2.3.23; 

18.1.23; A18.1.20 

(731) Hội Người Mù A Lưới  (VN) 
Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Chổi đót. 
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(210) 4-2015-26761 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ toàn cầu GTD   (VN)
Tổ 46, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Viên làm sạch nước, viên làm sạch môi trường, hoá chất để làm sạch nước, chế 

phẩm hóa học, dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y), chế phẩm lọc 

dùng trong công nghiệp đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-26762 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.15.3; 1.15.23; A24.15.13 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HNCOM  (VN) 
Số 7 ngõ 11 phố Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính và thiết bị, linh kiện máy tính, thiết bị, linh kiện 

điện thoại, thiết bị ngoại vi máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-26763 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.3; A5.5.20; A5.5.21; 24.15.3 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa; dầu thực vật.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây; thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2015-26764 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Vàng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô; dịch vụ môi giới vận 
tải; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2015-26765 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đen, vàng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP    (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước rửa bát; nước lau nhà 
(chế phẩm tẩy rửa). 

 

Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; hộp giấy ăn; giấy thấm mồ hôi; màng bọc thực phẩm.  
 

Nhóm 21: Nồi không dùng điện; xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; bát (ăn); 
cây lau nhà; khăn lau nhà (dùng cho gia đình).  

 

Nhóm 24: Chăn (vỏ); ga; vỏ gối; vỏ đệm; khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn trải giường.  
 
 

(210) 4-2015-26766 (220) 29.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A11.3.7 
(591) Xanh cốm, đen, đỏ đậm, đỏ tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinapho  (VN)
12N06 khu đô thị Sài Đồng, phường 
Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2015-26768 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN 

INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.  
(US) 
1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (không còn sống); cá (không còn sống), thịt gia cầm (không còn sống), 

thịt thú săn (không còn sống), chiết xuất của thịt, rau và củ quả đã được bảo quản, phơi 
khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt quả (mứt ướt); sa lát trái cây; trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao đường; gạo; bột sắn. bột cọ; cà phê nhân tạo; bột ngũ 
cốc và các chế phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, bánh bao; bánh kẹo; kem ăn lạnh; mật 
ong; mật đường; nấm men (không dùng cho mục đích y tế); bột nở; muối ăn, mù tạc; dấm 
ăn; nước chấm (đồ gia vị), gia vị; nước đá có thể ăn được. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống mang về.  

 
 

(210) 4-2015-26772 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; 5.13.25 (540) 

 

(731) Tạ Thạc Phong  (VN) 
Đội 4, xã Song Phượng, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; chụp ảnh cưới hỏi; chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim 

cưới hỏi; đào tạo trang điểm; tổ chức, sắp xếp và điều khiển các sự kiện (thuộc nhóm 
này). 

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ cho thuê 
quần áo 
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(210) 4-2015-26773 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển thương mại 
Võ Gia  (VN) 
46A Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 

Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera; đầu ghi hình dùng cho camera; nguồn dùng cho camera; thiết bị báo 

trộm; thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-26774 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
AANTECH  (VN) 
33/2B đường Diệp Minh Châu, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera: đầu ghi hình dùng cho camera; nguồn dùng cho camera; thiết bị báo 

trộm; thiết bị báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-26775 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
An Long  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định-Long 

Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2015-26776 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
An Long  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định-Long 
Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-26779 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 18.1.11; 18.1.23; 18.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ và sản 
xuất giải pháp công nghiệp 
Quả Cam  (VN) 
11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; kem lạnh; bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-26780 (220) 29.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.2 

(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hà Minh Phát  (VN) 
Số 4, đường số 6, khu phố 4, phường 

Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu dùng trong sản xuất dây cáp điện (vật liệu băng: băng 

chậm cháy, chống cháy, băng chống thấm, băng đồng, băng thép, băng quấn không kim 
loại; vật liệu nhựa: bán dẫn, nhựa HDPE, nhựa XLPE, nhựa PVC, nhựa LSFH; vật liệu 

độn: chậm cháy, chống cháy). 
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(210) 4-2015-26782 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Hoa 
Thành  (VN) 
134 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing (marketing trực tuyến, marketing ngoại tuyến), dịch vụ tư 

vấn marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ kế 

toán.  
 

 
(210) 4-2015-26783 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.1.1; 2.1.30; A2.1.23; 5.7.14 

(731) CHIH-MIN CHANG  (TW) 

No.9, Ln. 91, Zhongyi St., Shilin Dist., 

Taipei City 111, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà trọ (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà 

phê; quầy cà phê, trà; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; cửa hàng bán 

kem (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ nhà hàng bán kem (dịch vụ do nhà 

hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ quầy bán nước sinh tố có chứa sữa và không chứa sữa 

(dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ quầy bán nước ép (quả, thịt, rau) (dịch 

vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống đặc biệt là nước ép 

từ rau và quả do nhà hàng thực hiện (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ 

cung cấp thức ăn do cửa hàng bán thức ăn mang về thực hiện (dịch vụ do nhà hàng ăn 

uống thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-26785 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1002, tòa nhà Viglacera, số 1, đại 

lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Cao dán, vật liệu dùng để băng bó; các chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 

tế; chất diệt nấm, diệt cỏ. 
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(210) 4-2015-26786 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tinh dầu 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1002, tòa nhà Viglacera, số 1, đại 
lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2015-26787 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Quản lý Môi trường Đô 
thị Kỳ Anh  (VN) 
Tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông 
Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 

 
(210) 4-2015-26788 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 24.13.1; 26.4.8; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nagu Việt Nam  
(VN) 
Phòng 755 nhà H14, khu tập thể Tân 
Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví đựng danh thiếp, ví tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2015-26789 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Công Nguyên  (VN) 
Thôn Phú Thành, thị trấn Phố Lu, huyện 
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
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(210) 4-2015-26790 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Công Nguyên  (VN) 
Thôn Phú Thành, thị trấn Phố Lu, huyện 
Bảo Thắng, Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2015-26791 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đen, vàng (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ và thương mại Hoa 
Anh Đào  (VN) 
Số 274 Phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng (linh kiện) thay thế cho xe máy, cụ thể là: nhông xích, má phanh, dây 
phanh, dây ga, dây le, giảm xóc. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng (linh kiện) thay thế cho xe máy, cụ thể là: nhông xích, má 
phanh, than đề, dây công tơ mét, dây phanh, dây ga, dây le, giảm xóc, ổ khóa điện dùng 
cho xe máy, bánh răng, miếng cao su để chân dùng cho xe máy, cao su đùm dùng cho xe 
máy. 

 

 
(210) 4-2015-26792 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A14.5.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển bất động sản Hồ 
Tây  (VN) 
Số 69B phố Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; keo dán 
dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví bỏ túi; cặp đựng giấy tờ và hộp đựng tài liệu bằng da; túi du 
lịch; cặp học sinh; «. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng da (trang phục). 
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; sản phẩm sữa; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn. 

 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); trà (chè); cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán quần 
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áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, 
sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ của 
trung tâm thương mại, cụ thể là dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
cho thuê bất động sản, dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thuỷ và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch vụ 
spa; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 

 
(210) 4-2015-26793 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
Phòng PV28, Công an tỉnh Lạng Sơn, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-26794 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
Phòng PV28, Công an tỉnh Lạng Sơn, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-26795 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
Phòng PV28, Công an tỉnh Lạng Sơn, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-26796 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 7.3.11 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu  (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất độn (filler); chế phẩm hoá học dùng để tạo chất tạo màu; hạt nhựa (master 
batch) nhân tạo dạng thô; hoá chất công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Chất tạo màu; hạt nhựa tự nhiên dạng thô. 
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn. 
 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chất độn (filler), chế phẩm hoá học dùng 
để tạo chất tạo màu, hạt nhựa (master batch), chất bôi trơn, hoá chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-26797 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 7.3.11 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất độn (filler); chế phẩm hoá học dùng để tạo chất tạo màu; hạt nhựa (master 
batch) nhân tạo dạng thô; hoá chất công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Chất tạo màu; hạt nhựa tự nhiên dạng thô.  
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn.  
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Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chất độn (filler), chế phẩm hoá học dùng 
để tạo chất tạo màu, hạt nhựa (master batch), chất bôi trơn, hoá chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-26798 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất độn (filler); chế phẩm hoá học dùng để tạo chất tạo màu; hạt nhựa (master 
batch) nhân tạo dạng thô; hoá chất công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Chất tạo màu; hạt nhựa tự nhiên dạng thô.  
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn.  
 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chất độn (filler), chế phẩm hoá học dùng 
để tạo chất tạo màu, hạt nhựa (master batch), chất bôi trơn, hoá chất công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-26799 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.11; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất độn (filler); chế phẩm hoá học dùng để tạo chất tạo màu; hạt nhựa (master 
batch) nhân tạo dạng thô; hoá chất công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Chất tạo màu; hạt nhựa tự nhiên dạng thô.  
 

Nhóm 04: Chất bôi trơn.  
 

Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: chất độn (filler), chế phẩm hoá học dùng 
để tạo chất tạo màu, hạt nhựa (master batch), chất bôi trơn, hoá chất công nghiệp. 
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(210) 4-2015-26801 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần PRIME Group  

(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); gạch lát nền (không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng); gạch ốp tường (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); ngói 
(không bằng kim loại); ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.   

 

 
(210) 4-2015-26803 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) MICCOSMO CO., LTD.  (JP) 

4-5, Minamikyuhojimachi 2 chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-26804 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HBMIC CO., LTD.   (JP) 

4-5, Minamikyuhojimachi 2 chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch mặt; mặt nạ làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-26805 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Trần Nguyễn Bảo Trân  (VN) 
1561 đường 3/2 phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát; quán trà sữa; quán cung cấp thức ăn tự chọn; 
quán trà, cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-26806 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu Quỳnh 
Như  (VN) 
31/4 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hương liệu (tinh dầu); hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), hương 

liệu cho bánh ngọt (tinh dầu).   
 

 
(210) 4-2015-26807 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.11; 3.11.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LOOKSEP  (VN) 
222 Khánh Hôi, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-26808 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.13.1 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Lâm Bửu Toàn  (VN) 
280/29/11 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Ga trải giường (Drap), vỏ gối, vỏ đệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán chăn, ga trải giường (Drap), gối, đệm.  
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(210) 4-2015-26809 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.10; 26.3.1; A15.9.11 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ  
kỹ thuật số và truyền thông 
MEGAVIEW  (VN) 
Số 33 dãy M2 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ hãng 
thông tấn; dịch vụ điện thoại; dịch vụ truyền hình qua vệ tinh.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch vụ sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; 
dịch vụ sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; dịch vụ trường 
quay. 

 
 

(210) 4-2015-26810 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.   
 
 

(210) 4-2015-26811 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.  
 
 

(210) 4-2015-26812 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành.   
 

 
(210) 4-2015-26813 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Phạm Thị Kiều Nga  (VN) 
145 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, đồ trang sức, túi xách, dây nịt (thắt lưng).  
 

 
(210) 4-2015-26814 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.5; 2.3.30; 3.7.6 
(591) Vàng nhẫn, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sisibeauty   (VN)
40/30 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2015-26815 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Dương Ngọc Lan Anh  (VN) 
910 chung cư Hai Thành, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách. 
 

(210) 4-2015-26816 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Tấn Tin  (VN) 
Thôn Hữu Nghị, xã EaĐar, huyện 
EaKar, tỉnh §¨kL¨k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
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(210) 4-2015-26817 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh May Hoàng 
Yến  (VN) 
Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) quần áo, trang phục dệt kim, áo sơ mi, quần áo thể dục, 

quần dài, áo khoác ngoài. 
 

 
(210) 4-2015-26818 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh May Hoàng 
Yến  (VN) 
Thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim; áo sơ mi; quần áo thể dục; quần dài; áo khoác 

ngoài.  
 

 
(210) 4-2015-26824 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ 

(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED    (HK) 

Rooms 2102-3, China Insurance Group 

Building, 141, Des Voeux Road Central, 

Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 

tài bằng gỗ dùng trong tang lễ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà 

tang lễ.  
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(210) 4-2015-26827 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, nâu 
(731) Phòng khám đông y Liên Từ 

Quang  (VN) 
37 (SC15-1) khu Cảnh Viên 2, đường số 
16, khu phố 6, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ châm cứu; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền; vật lý trị liệu; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-26828 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 
tài bằng gỗ dùng trong tang lễ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà 
tang lễ. 

 

 
(210) 4-2015-26830 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 
tài bằng gỗ dùng trong tang lễ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà tang lễ. 
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(210) 4-2015-26833 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 

tài bằng gỗ dùng trong tang lễ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà tang lễ. 
 
 

(210) 4-2015-26837 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) HARVEST CHINA HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Rooms 2102-3, China Insurance Group 
Building, 141, Des Voeux Road Central, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ dùng trong việc thờ cúng như bài vị, bàn thờ, tủ thờ; quan 

tài bằng gỗ dùng trong tang lễ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống phục vụ trung tâm tưởng niệm, nhà tang lễ. 
 
 

(210) 4-2015-26839 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Sơn Đông á  (VN) 
819 đường Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  
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(210) 4-2015-26840 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phúc Nam Sang  
(VN) 
144 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-26841 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.2; A24.15.7 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TM-DV Hoàng 
Long Việt  (VN) 
Số 52/14A đường Phạm Thái Bường, 
phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân hữu cơ vi sinh, mua bán phân bón, quảng cáo, giới thiệu sản 
phẩm, tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp, dịch vụ hướng dẫn giảng dạy, tổ chức trình diễn, đào 
tạo kỹ năng sống, kỹ năng đàm phám thương mại, kỹ năng nói trước công chúng. 

 

 
(210) 4-2015-26842 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 7.15.8 
(591) Xước bạc, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Kiều  (VN) 
22/31 Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-26843 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Dương Việt Duy  (VN) 
Tổ dân phố chúc Sơn, thị trấn Hương 
Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Sữa ong chúa tươi nguyên chất dùng làm thực phẩm cho người. 
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(210) 4-2015-26844 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
Asset  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước (đồ uống), đồ uống không cồn, nước 
khoáng (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-26845 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
Asset  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; nước (đồ uống), đồ uống không cồn, nước 
khoáng (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-26847 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 
phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26849 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; 5.3.20; 5.3.7 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đào tạo nghề Thương 
Bella  (VN) 
264 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu bưởi; dầu gội bưởi; kem ủ xả bưởi; tinh chất dưỡng dài mi; 
tinh chất phục hồi tóc. 
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Nhóm 41: Đào tạo nghề cắt tóc; đào tạo nghề trang điểm; đào tạo nghề chăm sóc da; đào 
tạo nghề chăm sóc móng tay; đào tạo nghề nối mi; đào tạo nghề phun xăm. 

 

Nhóm 44: Cắt tóc; làm tóc; gội đầu; trang điểm; chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2015-26850 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
Xóm 7, An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục dệt kim, váy, tất, cà vạt, khăn quàng cổ. 
 

 
(210) 4-2015-26851 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.11.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may quốc 
tế MAVANA  (VN) 
5A Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-26852 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Trung tâm phát triển thương 
mại điện tử   (VN) 
25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giáo dục, đào tạo trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2015-26853 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.3.1; A26.11.9 
(591) Xanh da trời, ghi 

(540) 

  

(731) Trung tâm phát triển thương 
mại điện tử  (VN) 
25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm bán hàng trực tuyến; phần mềm quản trị cửa hàng, trang thiết bị 
phục vụ bán hàng trực tuyến cụ thể là: máy vi tính, máy tính bảng, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web và phần mềm máy tính, tư vấn giải pháp kỹ thuật 
công nghệ  trong việc thực hiện bán hàng trực tuyến (không phải bán hàng).  

 

 
(210) 4-2015-26854 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MORE AND 
ROMSDAL LOGISTICS  (VN) 
Toà nhà Việt Nam, 9 Phan Kế Bính, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hoá (logistics), dịch vụ dỡ hàng, vận chuyển 
hành khác, đóng gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-26855 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch và đầu tư 
phát triển Huy Hoàng  (VN) 
70A Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước; thiết bị làm lạnh nước. 

 

 
(210) 4-2015-26856 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Hồng Dung  (VN) 
Chợ Trại Cài, xã Minh Lập, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2015-26857 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và phát triển 
Minh An  (VN) 
Số 24 TT Bệnh viện không quân, ngách 
147A/60, phố Tân Mai, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26858 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.7.25; 6.1.2; A3.13.18; 

22.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, nâu, trắng, đen, vàng 

cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26859 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công  (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26860 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26861 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26862 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26863 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26864 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26865 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-26866 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-26867 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26868 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Lưu Công   (VN) 
Số 52, đường Lê Quang Đạo, phường 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-26869 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.17.5; 25.3.1 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tư vấn Y dược Quốc tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm  chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ  tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây  truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế  tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-26870 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 4.3.9; A3.1.22; 3.1.1; 24.1.1; 25.1.25; 

A25.7.21 

(591) Đen, vàng, xám, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ thực phẩm Bắc Âu  
(VN) 
Đội 2, thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

rượu thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 

trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
944 

(210) 4-2015-26871 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A19.13.21; A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, tím, xanh, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26872 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.3.1; 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, tím, xanh, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-26874 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Diệu Châu  (VN) 
Số 63 đường Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống bẩn; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2015-26875 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.4.24 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê sạch Phố Núi  (VN) 
Số 24A, đường số 4, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-26876 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Hợp tác xã chè Kim Chang Tân 

Cương  (VN) 
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trà (chè), cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-26877 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2015-26878 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.13.8; A3.13.24; 26.4.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Sutrix Media 

(Việt Nam)  (VN) 
Tòa nhà Blue Sky Office, số 01 Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác. 

 
 

(210) 4-2015-26879 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.13.8; A3.13.24; 26.4.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Sutrix Media 

(Việt Nam)   (VN) 
Tòa nhà Blue Sky Office, số 01 Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác. 

 
 

(210) 4-2015-26880 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.13.8; A3.13.24; 26.4.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Sutrix Media 

(Việt Nam)   (VN) 
Tòa nhà Blue Sky Office, số 1 Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
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Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác. 

 
 

(210) 4-2015-26881 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.13.8; A3.13.24; 26.4.1; 25.5.1 
(731) Công ty cổ phần Sutrix Media 

(Việt Nam)   (VN) 
Tòa nhà Blue Sky Office, số 1 Bạch 
Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy trì trang 
web cho người khác. 

 

 
(210) 4-2015-26882 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Inter Fashion   (VN) 
100 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo nam và nữ và em bé; đồ đội đầu (mũ, nón) dành cho nam và nữ và em 
bé; giày, dép dành cho nam và nữ và em bé; thắt lưng (dây nịt) nam, nữ và em bé; cà vạt; 
tất (vớ) cho nam và nữ, và em bé. 

 

(210) 4-2015-26883 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Inter Fashion   (VN) 
100 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo nam và nữ; đồ đội đầu (mũ, nón) dành cho nam và nữ; giày, dép dành 
cho nam và nữ; thắt lưng (dây nịt) nam, nữ; cà vạt; tất (vớ) cho nam và nữ. 
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(210) 4-2015-26884 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Chắng Quốc Hồng  (VN) 

63/19 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; mũ (nón) lưỡi trai. 
 

Nhóm 28: Trái cầu lông; vợt cầu lông; lưới cầu lông.  
 

 
(210) 4-2015-26885 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phúc Mỹ Khang  
(VN) 
239/54 đường Bà Hom, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm và đồ uống được chế biến trên cơ sở từ ngũ cốc, 
sữa, bánh ngọt, cà phê, bánh mì, xôi, đồ uống đóng chai, đồ uống hoa quả.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-26887 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Gia Bảo  (VN) 
551/212/60/10 Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (ống nhựa uPVC). 
 

Nhóm 35: Mua bán ống nhựa cứng (ống nhựa uPVC). 
 

 
(210) 4-2015-26888 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Khang Phú 
Cường  (VN) 
304/10 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
949 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-26890 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) KIM TAEWOO  (KR) 

Busan city Bukgu Hwamyung Sindosi 
road 145 Daewoo i-an apt 101dong 
806ho Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem cạo râu dành cho nam; mặt nạ; 

sữa rửa mặt; mỹ phẩm; kem chống nắng. 
 

 
(210) 4-2015-26891 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dệt may Minh Thành  (VN) 
49/9 đường ĐHT06, khu phố 6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; tất (vớ); đồ lót nam; đồ lót nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), 
giày dép, tất (vớ), đồ lót nam, đồ lót nữ. 

 
 

(210) 4-2015-26892 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Hồng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH vận tải hàng 

hóa Hồng Phước An  (VN) 
10 đường số 13, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán hoa tươi.  
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(210) 4-2015-26893 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 25.5.3 

(591) Xanh dương, cam, đen, trắng 

(731) Cơ sở Nguyễn Mậu Quân  (VN) 
42/11 Trần Đại Nghĩa, khu phố 1, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao dùng để trét sơn; bay dùng để trét tường.  
 

 
(210) 4-2015-26894 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Huỳnh Hiếu Nghĩa  (VN) 
48 đường Tái Thiết, phường 11, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống bình dân.  
 

 
(210) 4-2015-26895 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 25.12.1; 

A5.1.12 

(591) Trắng, đen, cam, vàng, tím, tím xám 

(731) KIJNER & SON INTERNATIONAL 

REALTY (THAILAND) CO.,LTD  (TH) 

2/91 Phaholyothin 40 Sena-Nikom Sub-

District Chatuchak District Bangkok, 

Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, 

cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý các căn hộ cho 

thuê. 
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(210) 4-2015-26897 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.17; 15.7.1; A1.1.10; 

A1.1.5 

(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại đầu tư 
Phó Vinh Quang   (VN) 
80B đường 17, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn cho chim; thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-26899 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.13; 2.3.1; 4.5.1; A5.5.20 

(591) Xanh lá, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Ngọc Tú  (VN) 
Số 33, tổ 57, ngõ 477, đường Nguyễn 

Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da toàn thân; chế phẩm dưỡng da, chăm sóc da; chế 

phẩm dùng để tẩy trắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da toàn thân, chế phẩm dưỡng da, 

chăm sóc da, chế phẩm dùng để tẩy trắng. 
 

 
(210) 4-2015-26900 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.2; A5.5.20 

(591) Đỏ, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Khang   (VN) 
Số 30, ngõ 142, đường Kim Giang, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-26901 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17; 4.5.2; 4.1.3; A2.3.23 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
mỹ phẩm TPOA   (VN) 
Số 165B/19, quốc lộ 1K, khu phố Nội 
Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 

 
(210) 4-2015-26902 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ HN Vương 
Ngọc   (VN) 
258/7/1/19 Bông Sao, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2015-26903 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Phan Tấn Đông   (VN) 
A8/4i đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm; kem và bột tắm trắng.  

 
 

(210) 4-2015-26904 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tiến Thịnh Phát   (VN) 
176 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng bôi da; kem duỗi tóc; dầu gội đầu; nhuộm tóc; hấp dầu; kem dưỡng 
tóc. 
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(210) 4-2015-26905 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Xuân  (VN) 
884 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; dung dịch oxy trợ nhuộm (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc; sữa dưỡng tóc; sáp dưỡng tóc.  

 

 
(210) 4-2015-26906 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nước 
khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống không cồn), nước uống có ga (đồ uống không cồn) và 
các loại đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-26907 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-26908 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-26909 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2015-26910 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-26911 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà   (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-26912 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hoà   (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống). 
 

 
(210) 4-2015-26913 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-26914 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26915 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26917 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần DEKA  (VN) 

38 đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dầu nóng xoa bóp; thuốc đông y; dược phẩm; thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26918 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.5 
(591) Xanh nước biển, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH CORNERSTONE 
INSTITUTE  (VN) 
364 đường số 5 mới Khu A, An Phú An 
Khánh, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-26922 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật.  

 
 

(210) 4-2015-26923 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) WOCKHARDT BIO AG   (CH) 

Grafenauweg 6, 6300 Zug, Switzerland  
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược 

 

 
(210) 4-2015-26924 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2015-26925 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-26926 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.9.16; A3.9.24 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 

(540) 

 

(731) Lương Xuân Nguyên  (VN) 
15 Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn. 
 

 
(210) 4-2015-26928 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Cơ sở Duy Tân  (VN) 
135 đường số 32, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: nước tương và tương các loại; bột điều; bột ớt; bột cà ri; bột ngũ vị 

hương; sa tế. 
 

 
(210) 4-2015-26929 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.9.1; 5.7.24 

(591) Xanh da trời nhạt, Xanh da trời đậm, 

xanh lá cây, vàng, hồng, nâu, cam, đen, 

trắng, đỏ 

(731) Cơ sở Duy Tân  (VN) 
135 đường số 32, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột rau câu (làm từ rong biển) dùng để nấu thạch ăn. 
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(210) 4-2015-26931 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Hồng, xanh lá cây, vàng, đỏ, cam, nâu, 

đen, trắng 
(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
 

 
(210) 4-2015-26932 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.3.1; 5.7.11 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, hồng, vàng, đỏ, 

xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 

318/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
 

 
(210) 4-2015-26933 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.6 
(731) Nguyễn Đức Lai  (VN) 

277 D tầng 4, P15 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát; quán rượu (Bar); khách sạn; 
nhà nghỉ. 
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(210) 4-2015-26934 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 

Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-26935 (220) 30.09.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 5.5.19; 1.15.11 
(591) Trắng, xanh lam, xanh da trời, xanh lá 

cây, hồng, đỏ, da cam 
(731) NEW IMAGE INTERNATIONAL 

LIMITED  (NZ) 
19 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 
Auckland, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc bao gồm sữa rửa mặt, nước 
tẩy trang, dưỡng da làm se khít lỗ chân lông, nước thơm cân bằng dưỡng ẩm da, kem 
dưỡng da và tinh chất dưỡng da; kem dưỡng mắt, phấn nền và chống nắng; xà phòng; 
nước hoa; tinh dầu; chế phẩm chăm sóc tóc bao gồm nước thơm dưỡng tóc, dầu gội, dầu 
xả và tinh dầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ; dịch vụ bán hàng trực tiếp; bán buôn, bán lẻ mỹ 
phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, dưỡng da 
làm se khít lỗ chân lông, nước thơm cân bằng dưỡng ẩm da, kem dưỡng da và tinh chất 
dưỡng da, kem dưỡng mắt, kem chống nắng, phấn nền, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, chế 
phẩm chăm sóc tóc, nước thơm dưỡng tóc, dầu gội, dầu xả và tinh dầu; chất ăn kiêng; chế 
phẩm thức ăn và chất bổ sung cho thực phẩm có chứa thuốc; chế phẩm dinh dưỡng, 
vitamin, khoáng chất, axit amin dùng cho mục đích y tế; dược phẩm, sữa non và chế phẩm 
sữa non dành cho em bé, sữa bột cho trẻ sơ sinh, chế phẩm dược hỗ trợ giấc ngủ dùng cho 
người, sản phẩm sữa, sữa, sản phẩm từ sữa và chế phẩm từ sữa, cung cấp dịch vụ mua bán 
trực tuyến các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-26937 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm ENESTl  
(VN) 
26/4 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26938 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; A5.1.10 
(591) Da cam, xanh lá cây 
(731) THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
143-144 Moo 8 Soi Kangval 2, 
Phetkasem Road, Omyai, Sampran, 
Nakornprathom 73160, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 26: Dải khóa trượt, cụ thể là, dải khóa trượt được định hình gờ/rãnh sử dụng cho 

bao bì mềm có thể đóng mở được dùng để khóa túi.  
 

 
(210) 4-2015-26939 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) BAXCO PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
205 Lemon Creek Drive, Walnut, CA 
91789 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán chất bổ sung dinh dưỡng, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-26941 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-26949 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; 26.5.1 

(731) BH ASIA LTD.   (TW) 

1F., No.139, Jhongshan Rd., Daya Dist., 

Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; thiết bị tập luyện thể hình; dụng cụ tập luyện [dây chun 

kéo]; máy để tập luyện thể dục; trục lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; xe đạp đặt 

cố định để tập luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2015-26950 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8 

(731) BH ASIA LTD.   (TW) 

1f., no.139, jhongshan rd., daya dist., 

taichung city 428, taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 

giới thiệu sản phẩm; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác 

[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác].  
 

 
(210) 4-2015-26951 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Đỏ, xanh 

(731) Công ty TNHH Thiên Dương.  
(VN) 
Số 333 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 

quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; máy lọc nước Nano; máy làm nóng lạnh nước; thiết bị xử lý 

nước thải; máy lọc không khí.  
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(210) 4-2015-26952 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.21; A3.7.24; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh lá cây, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Đỉnh Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 

Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-26953 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.21; A3.7.24; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh lá cây, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Đỉnh Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 

Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-26954 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.4; A3.7.24; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh lá cây, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Đỉnh Phong   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 

Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-26955 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh da 

trời đậm, xanh lá cây, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đỉnh Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-26956 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu hồng, 

hồng nhạt, da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LED Trùng Dương  (VN) 
127/13 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máng đèn điện, mua bán đèn điện, mua bán bóng đèn điện; mua bán 
gương treo tường phát ra âm thanh; mua bán gương treo tường; mua bán ổ cắm điện; mua 
bán đồ điện gia dụng (quạt điện, bàn ủi, nồi cơm điện, bếp từ, máy sấy tóc, máy xay sinh 
tố, máy ép trái cây, dây điện, chuông điện). 

 
 

(210) 4-2015-26957 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 3.7.17 
(731) LIN, JIN-LAI  (TW) 

No.31, Guochang 2nd Street, Shalu Dist., 
Taichung City 433, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim cương; chuỗi hạt [đồ trang sức]; vòng đeo cổ [đồ trang sức]; nhẫn [đồ 
trang sức]; hoa tai; mặt dây chuyền [đồ trang sức]; đồ trang sức; vòng đeo chìa khoá [đồ 
nữ trang giả rẻ tiền]; vòng đeo tay [đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 18: Ví tiền; ví bỏ túi; ba lô; túi đeo hông; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; địu em bé; «; 
da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; quần áo cho vật nuôi trong nhà; yên cương.  

 

Nhóm 25: Quần áo bơi; áo sơ mi; áo choàng ngoài; quần áo thể thao; quần áo; giày dép; 
mũ lưỡi trai thể thao; bít tất ngắn cổ; tạp dề [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2015-26959 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 
Tổ 17, phường Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-26960 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh da trời, đen 

(731) Công ty cổ phần thể dục thể 
thao TLS  (VN) 
Số 25, tổ 23, phường Khương Thượng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao.  

 

Nhóm 28: Quả cầu đá; cột cầu lông; cột cầu đá; dây phao chia đường bơi; dinh chắn 

bóng; cột bóng rổ; cột bóng chuyền; bóng đá; bóng chuyền; bóng rổ; khung gôn; dàn tập 

tạ; tạ thể lực.  
 

 
(210) 4-2015-26961 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.15; 1.5.1 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm, đỏ, xanh 

da trời, trắng 

(731) Đào Thanh Hảo  (VN) 
Xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè; xuất nhập khẩu chè; đại lý ký gửi chè.  
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(210) 4-2015-26965 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 15.7.1; 5.7.3; 26.2.3 
(591) Trắng, đen, vàng cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp kinh doanh thương 
mại tổng hợp Dương Liễu  (VN) 
Xóm Gia, xã Dưỡng Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Khung thêu, khung tranh ảnh, khuôn góc cho khung tranh ảnh; giá đỡ khung 
ảnh; đồ gỗ mỹ thuật; tranh cổ động bằng gỗ. 

 

Nhóm 30: Miến (sợi dẹt), bột sắn, mì sợi dẹt, bột mì, tinh bột cho thực phẩm, bột nở. 
 

 
(210) 4-2015-26966 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-26967 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.1.3; 26.1.2; A26.11.12; 2.7.23 
(591) Xanh lá mạ, xanh dương, hồng nhạt, 

vàng nghệ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ & Truyền thông Phụ 
nữ 8   (VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại, 
quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2015-26968 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1; 2.9.25 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-26969 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH HIPPO HERBS 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 

Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-26970 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh nước biển, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH HIPPO HERBS 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Ngọc Đông Dương, 76 

Cách Mạng Tháng Tám, phường 06, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2015-26971 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-26972 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Ngô Thế Vinh  (VN) 

Số 6 ngách 7/10 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-26974 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Quang Tâm  
(VN) 
133 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: chè (trà), cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-26975 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, xám tro 

(540) 

  

(731) Phùng Chí Thông  (VN) 
370 Tân Phước, phường 07, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô.  
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(210) 4-2015-26976 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kẻ Gỗ  (VN) 
Số 415 Hoàng Tăng Bí, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-26977 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kẻ Gỗ   (VN) 
Số 415 Hoàng Tăng Bí, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-26978 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.14; 26.4.4 

(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể gội đầu 
Bằng Lá  (VN) 
28A Nguyễn Thái Học, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, tinh dầu lá để chăm sóc sắc đẹp (mục đích làm đẹp).  

 

Nhóm 05: Tinh dầu lá để chăm sóc sức khỏe (mục đích y tế); thuốc y học cổ truyền dùng 

để ngâm chân. 
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(210) 4-2015-26979 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 
Số nhà 7, ngõ 6, tổ 4, phường Trưng 
Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán sản phẩm giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn mặt, bàn chải đánh răng, miếng 
lót trẻ sơ sinh, tất, chăn, khẩu trang, đũa.  

 

 
(210) 4-2015-26980 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xám, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần World 
Happiness  (VN) 
65A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2015-26982 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Toàn  (VN) 
195/4A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê, giải khát. 
 
 

(210) 4-2015-26983 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.11.7; A26.11.12 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 32, đường Hai Bà Trưng, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-26984 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh dương, xanh 

lá cây, xanh lá mạ, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Tình  (VN) 
Số 116A Chu Văn An, phường 2, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-26986 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử quốc tế 
Vismay  (VN) 
5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi hình, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh (ti vi; camera), loa, 
đầu máy đĩa ghi kỹ thuật số; đầu đĩa kỹ thuật số; bộ khuyếch tán âm thanh (amply). 

 

Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa như: cốc; li; hộp; ca; bình (hũ); bát lớn (tô). 
 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-26987 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại IQ 
Baby  (VN) 
149/71/8 Bành Văn Trân, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-26988 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.9; 25.1.6; 25.1.9; 25.1.25; A25.1.10 (540) 

  

(731) Cơ sở Trần Giai Thành  (VN) 
100 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2015-26990 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Châu Văn Trị  (VN) 
Xóm Hiệp Tây, thôn Tùng Chánh, xã Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 
 

(210) 4-2015-26991 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Trần Quang Vinh  (VN) 
69B Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2015-26992 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Trần Quang Vinh   (VN) 
69B Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động, máy tính bảng.  
 
 

(210) 4-2015-26994 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 24.15.21 
(591) Xám đậm, đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH WISDOM VINA  
(VN) 
Khu ụ Pháo, Điểm Công Nghiệp, xã 
Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính. 
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(210) 4-2015-26995 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IHome Hà Nội  
(VN) 
Khu ụ Pháo, Điểm Công Nghiệp, xã 
Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm cửa 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; bản lề bằng kim loại; thanh 
chốt cửa bằng kim loại; khoá cửa; chốt bản lề; bu lông; vít khuôn cửa. 

 

 
(210) 4-2015-26996 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
thương mại T&P  (VN) 
Số 25, phố Gia Quất, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: cá hồi, thịt bò, thịt cừu, trái cây.  
 

Nhóm 30: Gia vị. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm theo đơn đặt hàng: cá hồi, thịt bò, thịt cừu, trái cây.  
 
 

(210) 4-2015-26997 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE  (VN) 
Số 52, ngõ 116, phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy dán nẹp gỗ; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2015-26998 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE   (VN) 
Số 52, ngõ 116, phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy dán nẹp gỗ; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2015-26999 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển AQUAVIE   (VN) 
Số 52, ngõ 116, phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ; máy cưa; máy bào; máy khoan; máy phay; máy dán nẹp gỗ; 
máy cắt. 

 

 
(210) 4-2015-27000 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Lý Quang Dòng  (VN) 
Số 52, ngõ 116, phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi dùng để nén, hút và vận chuyển không khí; bơm cao áp; máy sục khí; 
máy bơm; máy hút không khí; bơm cao áp; bơm khí nén.  

 

 
(210) 4-2015-27001 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Lý Quang Dòng  (VN) 
Số 52, ngõ 116, phố Miếu Đầm, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi dùng để nén, hút và vận chuyển không khí; bơm cao áp; máy sục khí; 
máy bơm; máy hút không khí; bơm cao áp; bơm khí nén. 

 
 

(210) 4-2015-27002 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Minh Tú  (VN) 
121 Nguyễn Minh Châu, KP2, thị trấn 
Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y điều trị, viêm xoang, tiểu đường, giãn tĩnh mạch, ung thư máu, 
thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiền đình. 
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(210) 4-2015-27003 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 7.3.11; A26.11.12; A6.3.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Nguyên  (VN) 
15B/41 đường Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-27007 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; 21.1.17; 26.1.6; 26.1.1; 

A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dinh dưỡng quốc 
tế Việt áo  (VN) 
Số 138A, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, phụ gia thức ăn gia súc gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-27008 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 

21.1.17 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dinh dưỡng quốc 
tế Việt áo   (VN) 
Số 138A, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, phụ gia thức ăn gia súc gia cầm. 
 
 

(210) 4-2015-27009 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 

21.1.17 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại dinh dưỡng quốc 
tế Việt áo   (VN) 
Số 138A, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, phụ gia thức ăn gia súc gia cầm. 
 

 
(210) 4-2015-27010 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trại 
Bảo Châu   (VN) 
Số 81, ngách 51, ngõ Linh Quang, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Gia súc, gia cầm, thủy hải sản (tất cả còn sống). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2015-27011 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thể thao Khang 
Thịnh  (VN) 
208/17 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thể thao theo từng loại như: dụng cụ bổ trợ thể thao, quần 

áo, giày, vớ, túi.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, thể thao; cung cấp cơ sở vật chất cho thể 
thao, cho thuê sân bãi tập luyện, thi đấu thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-27012 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PADERBORN Việt 
Nam  (VN) 
86/23/18 Thích Quảng Đức, phường 05, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa khuấy.  
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(210) 4-2015-27013 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Cam, xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
Phan  (VN) 
189/13 Hoàng Hoa Thám, P.6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

(210) 4-2015-27014 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A5.3.13; 10.3.7; 

26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh da trời, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in Hàng 
Không  (VN) 
Số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2015-27015 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ tổng hợp Bảo Nguyên  
(VN) 
Số 5/208 đường Hưng Yên, phường 
Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 19: Sàn lát gỗ và tấm ván sàn; gạch xây dựng; gạch ốp lát; các sản phẩm bằng gốm, 
sành dùng trong xây dựng; vữa dán gạch, trát mạch.  

 

 
(210) 4-2015-27016 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) DONGGUAN LOYAL WOODS 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (CN) 
Nange Industrial Zone, Daojiao Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ; gỗ bán thành phẩm; gỗ thành phẩm; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ 
gia đình; gỗ xây dựng; ván lát sàn gỗ; lớp gỗ dán bề mặt; gỗ để làm đường gờ, chỉ; thanh 
gỗ để ốp tường.  

 
Nhóm 31: Cây; gỗ chưa xẻ; gỗ cây chưa xử lý; vỏ cây thô; thân của cây.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác); dịch vụ cung cấp thị trường trực tuyến cho người bán và người 
mua hàng hóa và dịch vụ.  

 

 
(210) 4-2015-27017 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) DONGGUAN LOYAL WOODS 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (CN) 
Nange Industrial Zone, DaoJiao Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xẻ; gỗ bán thành phẩm; gỗ thành phẩm; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ 

gia đình; gỗ xây dựng; ván lát sàn gỗ; lớp gỗ dán bề mặt; gỗ để làm đường gờ, chỉ; thanh 
gỗ để ốp tường.  

 
Nhóm 31: Cây; gỗ chưa xẻ; gỗ cây chưa xử lý; vỏ cây thô; thân của cây.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; marketing; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác); dịch vụ cung cấp thị trường trực tuyến cho người bán và người 
mua hàng hóa và dịch vụ.  

 
 

(210) 4-2015-27018 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hội Vũ  (VN) 

Cụm Công nghiệp - TTCN Cầu Giát, xã 
Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu hướng dương, các loại đường, các loại nước ép, các loại 

nước sốt, hạt yến mạch, hạt lúa mì, đậu vỡ, kê hạt, gạo hạt tròn, gạo hạt dài, kiều mạch, 
các loại nui, các loại mỳ.  
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(210) 4-2015-27019 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Đồng Đạo Vinh   (VN) 

Số 96 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; trường mầm non  
 

 
(210) 4-2015-27020 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.20; A5.3.15; 26.1.1; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
công nghệ Cát Tường  (VN) 
Tầng 2, toà nhà Đa Năng, số 169 
Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh; phân bón hoá học; chế phẩm vi sinh vật cho đất; phân hữu cơ. 
 
 

(210) 4-2015-27021 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.17.18; 16.3.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Andro 
Bear  (VN) 
611/4 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng cho điện thoại (ghi sẵn); phần mềm dành cho điện thoại có thể 
tải xuống được.  

 
 

(210) 4-2015-27022 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-27024 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27025 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Eupharma  (VN) 
Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27026 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Eupharma  (VN) 
Số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, 
phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27027 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược 
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27028 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27029 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27030 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27031 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón lá; các chất 
cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất; hóa chất dùng trong nông nghiệp nghề làm vườn và 
lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2015-27032 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ rầy 
nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2015-27033 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, mua 
bán vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, mua bán máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông 
nghiệp như cày, cuốc, xẻng, liềm, mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua 
bán hạt giống cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống 
rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ 
rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, 
bình phun thuốc trừ sâu, mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, 
mua bán thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, mua bán hoa cây cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt 
giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-27034 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân bón lá; các chất 
cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất; hóa chất dùng trong nông nghiệp nghề làm vườn và 
lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2015-27035 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; kem dưỡng da; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong 
sản xuất và y tế; chế phẩm nhuộm màu nhẹ dùng cho tóc.  
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(210) 4-2015-27036 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc diệt cỏ; thuốc thú y; 
dược phẩm; dược phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-27037 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 
thử thai, thử đường huyết và test thử ung thư; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần. 

 

 
(210) 4-2015-27038 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27039 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27040 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27041 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.1.14; 25.1.6 

(591) Trắng, xanh dương, xám, đen, xanh 

dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vietglobe 
Beverages Việt Nam  (VN) 
VP4, tầng 24, tháp B, tòa nhà 173 Xuân 

Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
 
 

(210) 4-2015-27043 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Năng  (VN) 
ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2015-27044 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Minh Hùng  (VN) 
Số 28, ngõ 256 đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương Độ, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27045 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu thiết bị và 
phụ tùng Minh Tuấn  (VN) 
Số 69 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp và phụ tùng thay thế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy khâu công nghiệp; máy khâu gia đình và phụ tùng thay thế. 
 

 
(210) 4-2015-27046 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A19.13.21; A3.11.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Anh Đức  (VN) 
Số 29, ngách 180A/3, phố Nguyễn 
Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); mua bán 
thiết bị y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27047 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định và 
dịch vụ Đại Việt  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Việt úc, đường Lê Hồng 
Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 42: Giám định hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2015-27048 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.22; 2.1.2; A2.1.23; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-27050 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 

xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM và DV Tuấn 
Sơn Ngọc   (VN) 
 Số 15 khu phố Yên Lã 2, phường Tân 
Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2015-27051 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Mạng Sài Gòn  (VN) 
114A đường số 4, cư xá Đô Thành, 

phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Sợi cáp quang: sợi quang học [sợi dẫn tia sáng]; máy đọc ký tự quang học; thiết 

bị truyền tin quang báo; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu 

điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, công cụ, dụng cụ cáp quang (sợi cáp quang; 

sợi quang học [sợi dẫn tia sáng]; máy đọc ký tự quang học; thiết bị truyền tin quang báo; 

bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử). 
 

 
(210) 4-2015-27052 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 24.15.21 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú  (VN) 
48 đường 13A , phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-27053 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú  (VN) 
48 đường 13A, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chi 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2015-27054 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Giá Phú  (VN) 
48 đường 13A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-27055 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 5.3.11; 3.7.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh trà cà phê Đỗ 
Hữu  (VN) 
Hẻm 522 Trần Phú, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27056 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ La 
Nguyễn  (VN) 
197 Thái Phiên, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị chống trộm; thiết bị điều khiển từ xa.  
 

Nhóm 12: Thiết bị chống trộm cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2015-27057 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Quân Đại 
Phát   (VN) 
01 Nguyễn Súy, phường Hòa Thuận Tây, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ (du lịch); cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 
trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán cà phê  

 

 
(210) 4-2015-27058 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh 

nhạt, xanh đậm, tím, hồng, đen nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục POLY  (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-27059 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.3; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục POLY   (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, Phú Mỹ Hưng, Nam Thành phố, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy, thông tin giáo dục, trường giáo dục, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2015-27060 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.3; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly  (VN) 
R4- 27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy, trường giáo dục, giảng dạy.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
990 

(210) 4-2015-27061 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 9.7.1; A9.7.19; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Long Phú Vina  
(VN) 
67 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Túi đựng quần áo, thớt kê (dạng bàn), giường cũi của trẻ em, giá để quần áo, 
khung treo trang phục, phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại, tủ nhiều ngăn. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); vải không dệt, khăn mặt bằng vải, đồ bằng vải dùng 
cho giường, chăn, áo gối, vỏ gối. 

 
 

(210) 4-2015-27062 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.6; 19.7.26; 19.3.1; 3.1.14 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, xanh da trời 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-27063 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 26.1.6; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, xanh da trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 
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(210) 4-2015-27065 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; A3.1.24; 26.1.6; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-27066 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 26.1.6; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, xanh ngọc, 

đen, hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 
 

(210) 4-2015-27068 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; A17.5.9 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, cam 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27069 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, cam 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 
 

(210) 4-2015-27070 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; A17.5.9 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, cam 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm/và chất ăn kiêng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 
ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 
thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 
dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 
nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 
hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 
 

(210) 4-2015-27071 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 26.5.3 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27072 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.3; 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua, dầu và mỡ ăn được, bơ, pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2015-27073 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 26.5.3; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm/và chất ăn kiêng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 
ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 
thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 
dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 
nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 
hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác. 
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(210) 4-2015-27074 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 26.5.3; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27075 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.3; 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2015-27076 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.3; 19.7.26; 3.1.14; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm và chất ăn kiêng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 
ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 
thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 
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dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 
nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 
hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác. 

 
 

(210) 4-2015-27077 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.3.1; 19.7.26; 3.1.14; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

xanh da trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-27078 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.3.1; 19.7.26; 3.1.14; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

xanh da trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2015-27079 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; 3.1.14; 19.3.1; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

xanh da trời 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm và chất ăn kiêng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 
ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 
thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 
dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 
nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 
hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 

 
(210) 4-2015-27080 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; 26.1.6; 19.3.1; 3.1.14 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 

em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27081 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.6; 19.3.1; 19.7.26 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, cam, đen, 

hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 

tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu).  
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(210) 4-2015-27083 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-27084 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu).  

 
 

(210) 4-2015-27086 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1; 3.1.14 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27087 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu).  

 

 
(210) 4-2015-27089 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 5.7.1; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC  (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27090 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; 3.1.14; 5.7.1; 19.3.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 
tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu).  
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(210) 4-2015-27091 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.26; 19.3.1; 3.1.14; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 
cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm và chất ăn kiêng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 
ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 
thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 
dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 
nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 
hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  

 
 

(210) 4-2015-27092 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chất và thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho 
em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; chất bổ sung dinh dưỡng và ăn 
kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; đồ uống giàu vitamin và 
khoáng chất cho mục đích y tế; đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-27093 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 19.7.26; 19.3.1; 5.7.1 
(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 
(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-
Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, cụ thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món 

tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ 

sữa (sữa là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2015-27094 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 19.7.26; 3.1.14; 19.3.1; 5.7.1 

(591) Xanh nước biển, ghi, trắng, nâu, đen, 

hồng 

(731) SODILAC   (FR) 

68, rue de Villiers, 92300 Levallois-

Perret, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán hàng, xuất nhập khẩu, quảng cáo và phân phối hàng hóa, 

cụ thể là: tất cả các đồ dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai; thực phẩm và chất ăn kiêng cho 

mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; sữa bột và sữa cho em bé và em bé còn ẵm ngửa; 

chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng cho người, đặc biệt là cho em bé và em bé còn ẵm 

ngửa; đồ uống giàu vitamin và khoáng chất; đồ uống dinh dưỡng; sữa và sản phẩm sữa, cụ 

thể là sữa giàu vitamin, sữa có thêm hương vị, món tráng miệng (sản phẩm sữa), sữa chua; 

dầu và mỡ ăn được, bơ; pho mai; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); ca cao; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh; xốt (gia vị); xốt pho mai; 

nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 

xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả cung cấp cho người tiêu dùng qua cửa 

hàng, siêu thị và các điểm bán hàng khác.  
 

 
(210) 4-2015-27096 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Hồng, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Hi 
Korea  (VN) 
Số 8, ngõ 187, Phùng Khoang, phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; căng tin; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2015-27097 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh Nhà Khang Điền  
(VN) 
Phòng 801, lầu 8, tòa nhà Centec, số 72-
74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển 
quyền sử dụng đất; dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-27098 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-27101 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cháo dinh 
dưỡng Quang Trung   (VN) 
Số 54B Trần Bình Trọng, phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Bán cháo dinh dưỡng (dịch vụ không do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2015-27102 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ tím, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hoàng Thịnh Thông  (VN) 
86 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quầy rượu (quầy bar).  

 

 
(210) 4-2015-27104 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn và quản 

lý đầu tư 5F CAPITAL   (VN) 
116A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội trợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; mua bán bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ.  

 

 
(210) 4-2015-27106 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, cam, xanh 

da trời, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

và kinh doanh trà Hương 
Giang   (VN) 
Thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại trà (chè), cà phê, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  
 
 

(210) 4-2015-27107 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.15; 19.1.1; A19.1.6 
(591) Vàng đồng, đen, đỏ, nâu nhạt 
(731) PERNOD RICARD WINEMAKERS 

PTY LTD.   (AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2015-27108 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.21; 26.3.23; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Đỏ, tím, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng và phát 
triển Hợp Phát   (VN) 
Số 9, ngõ 91, tổ 42, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm bằng gỗ; gỗ dùng cho xây dựng; tấm gỗ lót sàn; ván sàn 
bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên.  

 
 

(210) 4-2015-27109 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 24.17.5; A5.3.15; 24.13.1 
(591) Vàng, đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng và phát 
triển Hợp Phát   (VN) 
Số 9, ngõ 91, tổ 42, đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm bằng gỗ; gỗ dùng cho xây dựng; tấm gỗ lót sàn; ván sàn 
bằng gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên.  
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(210) 4-2015-27110 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất VLS Việt Nam   (VN) 
Số 10, ngõ 314, đường Đê La Thành, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân: quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang bảo hộ lao 
động, găng tay bảo hộ lao động.  

 

Nhóm 24: Vải dệt thoi; vải dệt kim; vải bông.  
 

Nhóm 35: Buôn bán mũ bảo hộ lao động: mặt nạ phòng độc, mặt nạ thở, ủng bảo hộ lao 
động, giầy bảo hộ lao động.  

 

 
(210) 4-2015-27111 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24; A24.15.7; 24.15.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất tư vấn 

xây dựng Phú Lộc  (VN) 
38/117 Chế Lan Lan Viên, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát; ngói; đá hoa dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạch ốp lát; đại lý ký gửi gạch, gạch ốp lát.  
 

 
(210) 4-2015-27112 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 5.7.1; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Hoàng Thu Hạnh  (VN) 

30 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1005 

(210) 4-2015-27113 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế 

Truyền thông  (VN) 
220A Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 
rađiô; phát chương trình truyền thanh; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh; 
truyền hình không dây; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất và dàn 
dựng chương trình biểu diễn; dàn dựng băng hình, băng viđêô; ghi (thu) băng viđêô, ghi 
băng hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; giải trí trên truyền hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ chức, biểu diễn nghệ 
thuật; tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
 

(210) 4-2015-27114 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DREAMCOSMETIC CO., LTD.   (KR) 

3F., 4, Sanggye-ro 23-gil, Nowon-gu, 
Seoul, Republic of Korea (Deokwon 
Bldg., Sanggye- dong)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2015-27115 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23 
(591) Da cam, xanh lam 
(731) MASTERKOOL INTERNATIONAL 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
12/16-17 Thesabansongkrao Rd., 
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt phun sương; thiết bị làm lạnh không khí bằng hơi nước; quạt điện.  
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(210) 4-2015-27116 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.   (LU)

3 Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vốtka; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtka mùi 
(vôtka có hương vị); đồ uống trên cơ sở rượu mạnh, đồ uống và rượu pha chế cocktail trên 
cơ sở vốtka.  

 

 
(210) 4-2015-27117 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; 26.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.  

(LU) 
3 Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vốtka; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtka mùi 
(vôtka có hương vị); đồ uống trên cơ sở rượu mạnh, đồ uống và rượu pha chế cocktail trên 
cơ sở vốtka.  

 
 

(210) 4-2015-27118 (220) 01.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; 26.3.1; 19.7.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SPIRITS INTERNATIONAL B.V.  

(LU) 
3 Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vốtka; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtka mùi 
(vôtka có hương vị); đồ uống trên cơ sở rượu mạnh, đồ uống và rượu pha chế cocktail trên 
cơ sở vốtka.  
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(210) 4-2015-27119 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.6; A3.4.2; 3.4.13 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Hào 
Huy  (VN) 
264/1 - 264/2 Ngô Gia Tự, phường 04, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, phụ kiện thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-27120 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-27121 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-27122 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
505 Inter-Continental Plaza, 94 Granville 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao thức ăn và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2015-27123 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.11.1; A26.11.12; 26.3.1; 

A26.3.6 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

may Thanh Nam  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tây nam, quần kaki, áo sơ mi.  

 

 
(210) 4-2015-27124 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã chè Tân Hương  
(VN) 
Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2015-27125 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Hợp tác xã chè Tân Hương  
(VN) 
Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2015-27127 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.15.1; 26.1.1 

(591) Đỏ đô, vàng, xám, hồng 

(731) Công ty cổ phần Thành Sơn  
(VN) 
Xóm 1, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Thạch anh, thạch anh tinh khiết; silic [thạch anh]; đá; tác phẩm nghệ thuật từ 

đá. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật phẩm phong thủy, cụ thể là: đá phong thủy, đá năng lượng, đá 

quý, thạch anh và đồ trang sức. 
 

(210) 4-2015-27128 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 

chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, mì nui, chè ăn liền 

(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 
 

 
(210) 4-2015-27129 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.4.24; 26.7.25; A11.3.3; A11.3.7 

(731) Công ty cổ phần STARBOX  
(VN) 
43/5 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp đồ ăn và thức uống. 
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(210) 4-2015-27130 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-27131 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27132 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 24.9.1 
(591) Vàng, cam, trắng 
(731) Hộ kinh doanh nhà khách 

Phương Nam  (VN) 
Số 168/6 đường Nguyễn Xiển, tổ 27 cụm 
5, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-27133 (220) 01.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Vũ Hồng Dũng  (VN) 

Số 62, ngõ 56 Ngô Sĩ Liên, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; sàn không bằng kim loại; tấm ốp tường không bằng kim loại; trần 
nhà không bằng kim loại; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-27136 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên kỹ thuật và 
công nghệ EPS Việt Nam  (VN) 
235/60 Lê Văn Thọ, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện và phụ tùng xe nâng.  
 

 
(210) 4-2015-27137 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lân Thuận (VN)
162/88 đường số 10, phường 09, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy nén khí.  
 

Nhóm 09: Biến thế điện; bộ sạc điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện và phụ tùng máy phát điện, máy nén khí, biến thế điện, bộ 
sạc điện. 

 

 
(210) 4-2015-27138 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 18.1.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lân Thuận  
(VN) 
162/88 đường số 10, phường 09, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Xe nâng.  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện và phụ tùng xe nâng. 
 

 
(210) 4-2015-27140 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năng lượng 
Xanh Hà Nội  (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; bộ điều khiển điện tử dùng để điều khiển sự vận 

hành của các thiết bị điện trong tòa nhà; bộ thu phát sóng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: công tắc điện, ổ cắm điện, bộ điều khiển điện tử dùng để điều khiển 
sự vận hành của các thiết bị điện trong tòa nhà, bộ thu phát sóng thu phát. 

 
 

(210) 4-2015-27141 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.9; 3.1.1; 7.3.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và xây dựng 
Đương Đại  (VN) 
Xóm Nam Phúc Hòa, xã Hưng Tây, 
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 

loại; khung cửa bằng kim loại; sàn kẹp khóa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27145 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinalen  (VN) 
Cụm công nghiệp 1, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
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(210) 4-2015-27146 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.2; A26.4.24; 26.13.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinalen  (VN) 
Cụm công nghiệp 1, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-27147 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinalen  (VN) 
Cụm công nghiệp 1, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 

 
(210) 4-2015-27148 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 25.5.2; A19.13.21; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HTP Vina  (VN)
LK 13-02, Khu dự án Tổng cục 5 - Bộ 
Công an, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; tá dược dùng cho mục 
đích y tế; thuốc kháng sinh; chất sát trùng; thảo dược. 

 
 

(210) 4-2015-27149 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HTP Vina  (VN)
LK 13-02, Khu dự án Tổng cục 5 - Bộ 
Công an, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-27153 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trúc Thôn  (VN)
Xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền. 
 
 

(210) 4-2015-27154 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 26.4.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Trương Quang Hoàng Bảo  (VN)
219/16/4 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời, ống nước, máy lọc nước, thiết bị 
vệ sinh, quần áo, giày dép, thiết bị điện.  

 
 

(210) 4-2015-27155 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đen, vàng da cam, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Thục Anh  (VN) 
Số 16, ngách 32/42 An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-27156 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm,  xanh lá 

cây lợt, xám xanh, vàng kem,  nâu, nâu 
đậm, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ thiết bị 
Sơn Thủy  (VN) 
100/19 Hùng Vương, phường 09, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, máy vi tính, máy tính xách 

tay, màn hình [phần cứng máy vi tính], thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt], 

thiết bị chiếu hình, màn hình chiếu, máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu], thiết bị truyền phát 

âm thanh, thiết bị thu hình, thiết bị truyền phát [viễn thông].  
 

 
(210) 4-2015-27157 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Xám bạc, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc Gia 
Đình   (VN) 
Lô 33, liền kề 41 khu đô thị mới Vân 

Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán dụng cụ tránh thai: bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-27158 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 1.5.1; 11.3.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, vàng nhạt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại PIV  
(VN) 
Ki ốt T3P16, khu chợ Tiền Môn, phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-27159 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xe điện YAXUN  
(VN) 
Dịch vụ 1, « 34, đường Quang Trung, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy điện; xe đạp điện. 
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(210) 4-2015-27160 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe điện Yaxun  
(VN) 
Dịch vụ 1, « 34, đường Quang Trung, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-27161 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xe điện YAXUN  
(VN) 
Dịch vụ 1, « 34, đường Quang Trung, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-27162 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Đăng 
Nguyễn  (VN) 
12/6/12 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc, kem 

tắm trắng da. 
 

 
(210) 4-2015-27163 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.12; A5.1.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Ngọc Thanh  (VN) 
328 ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê 
xe môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay.  
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(210) 4-2015-27164 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TT GAME  (VN) 
1052Q quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi.  
 

 
(210) 4-2015-27165 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Beyond Beauty  (VN) 
46 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (Spa); dịch vụ chăm sóc da; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; dịch 
vụ tư vấn về thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2015-27166 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Beyond Beauty  (VN) 
46 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (Spa); dịch vụ chăm sóc da; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ; dịch 
vụ tư vấn về thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tắm hơi. 

 

 
(210) 4-2015-27167 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bình Minh 
Kinh Bắc  (VN) 
33/49 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-27168 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sorghum Silage 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 405, khách sạn Nikko Saigon, 235 
Nguyễn Văn Cừ, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc gia cầm và thủy sản; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu nông lâm sản: sản phẩm từ cây cao lương, bán buôn thức 
ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-27170 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH khách sạn Nam 

Lợi   (VN) 
Khu dân cư phía Đông xưởng 38 và 387, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-27171 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM An Trần  (VN)
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về kính.  
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(210) 4-2015-27173 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
GOLDEN LOTUS  (VN) 
137-139-141 Tôn Dật Tiên, phường Tân 

Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2015-27174 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.11.1; 26.5.1; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Sơn Hải  (VN) 
506/11/19 Nguyễn ảnh Thủ, Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng kim 

loại; cửa bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại.   

 

Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh bằng nhựa; khung cửa sổ bằng nhựa; cửa sổ bằng nhựa; cửa 

bằng nhựa; khung cửa bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-27175 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.4; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc  (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn và trải giường bằng vải.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (giầy dép); đồ đội đầu (nón mũ) và các trang phục thuộc 

nhóm này. 
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(210) 4-2015-27176 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kahutech Việt 
Nam  (VN) 
Số 18, ngách 47/7, ngõ 47, phố Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: bếp điện hồng ngoại, ấm đun siêu tốc, thiết bị lọc nước 
uống, thiết bị sưởi ấm. 

 
 

(210) 4-2015-27177 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A5.7.23; 5.7.9; 5.3.20; 5.7.21; 

26.13.25 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Việt Quý  (VN) 
76F Phạm Viết Chánh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-27178 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu  (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy sản xuất gạch, ngói, bê tông. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ngói; đá; bê tông; sàn xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2015-27179 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.7; 26.11.3 
(591) Xanh tím, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 
Số 87, ngõ Chùa Liên Hoa, phố Khâm 
Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang phục); khẩu 
trang bằng vải (trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giầy dép, quần áo lót 
nam nữ, bít tất, thắt lưng (trang phục), khẩu trang bằng vải (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-27181 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Thành 
Phát Việt Nam  (VN) 
212 đường Phương Canh, phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng điện. 

 

 
(210) 4-2015-27182 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Thái Thị Kim Nhanh  (VN) 
ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện 
Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa 

mặt; sữa tắm, mặt nạ (mỹ phẩm), nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-27183 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 18.1.21; 18.1.23 
(731) Nguyễn Thị Hương Lan  (VN) 

Số 9, đường Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27185 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kat Media  (VN) 
17 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; marketing; nghiên cứu kinh 
doanh, dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; phát chương trình truyền thanh; phát sóng truyền 
thanh; truyền hình không dây; phát chương trình truyền hình. 

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ giải trí, thông tin giáo dục; sản xuất nhạc; cho thuê máy ghi 
băng ghi hình; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2015-27186 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Trần Gia Phát  
(VN) 
Số 285 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm mút xốp, đệm bông ép, gối.  
 

Nhóm 24: Ga trải giường, chăn, áo gối, lớp bọc bên ngoài bảo vệ đệm, tấm trải phủ 
giường, khăn trải bàn. 

 

 
(210) 4-2015-27187 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A3.11.3; 26.1.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xánh lá, đỏ 
(731) Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa  (VN) 
Số 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh (bệnh viện); dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ; dịch vụ trợ giúp y tế; nhà dưỡng bệnh. 
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(210) 4-2015-27188 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Asiatravel  (VN)
Tầng M tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga trải giường (drap), gối, đệm.  
 
 

(210) 4-2015-27189 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.11.1 
(591) Xánh nõn chuối, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
trang trí nội thất ID&D  (VN) 
46 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-27190 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.11.2; A11.3.7 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Cầu Vồng  (VN) 
37/3 và 41-43 Nguyễn Duy Dương, 
phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống.  

 

(210) 4-2015-27191 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A25.3.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JANGALA  (VN) 
Thôn 4, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 29: Phấn hoa (đã chế biến, dùng cho thực phẩm).  

 

Nhóm 30: Cà phê, mật ong, trà. 
 

 
(210) 4-2015-27192 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN)
Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành 

Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến chưng sẵn; yến chế biến kiểu gói cháo (với thành phần yến là chủ yếu).  

 

Nhóm 30: Gói cháo ăn liền có thành phần từ yến; ngũ cốc có thành phần từ yến. 
 

 
(210) 4-2015-27193 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Anh Vũ  (VN) 
Số 138, đường Nguyễn Nghiêm, phường 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 

 
(210) 4-2015-27194 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hồng Nhung  (VN) 
Số nhà 41B, xã Thanh Vân, huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 40: Lắp ráp: bếp ga, máy lọc nước Ro, nồi Inox, chảo, nồi cơm điện, máy xay sinh 

tố, máy hút mùi, ấm điện (cho người khác). 
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(210) 4-2015-27196 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27197 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát   (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27198 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm cục tươi (chưa qua chế biến); thức ăn cho gia 

súc, gia cầm; động vật sống; hạt giống thực vật. 
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(210) 4-2015-27199 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển hành khách; du 

lịch. 
 

 
(210) 4-2015-27200 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt    (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giảng dạy nghề y dược, khí công dưỡng sinh.  

 

 
(210) 4-2015-27201 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt    (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược 

và hóa sinh học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 
 

(210) 4-2015-27202 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt    (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 
 

(210) 4-2015-27203 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phan Ngân Toàn  (VN) 
Khu tập thể Học viện Quân Y, tổ dân 
phố 7, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27204 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-27205 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Xanh dương, trắng, xám, đen, xám nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-27206 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Xanh dương, trắng, xám, đen, xám nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27207 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

phần mềm AP Việt Nam  (VN) 
Số nhà 74, phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

 
(210) 4-2015-27211 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ phát triển cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An Lạc,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi cắt gạch, mâm cưa, lưỡi 
khoét, đĩa giấy nhám, đĩa nỉ đánh bóng.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, kìm, búa, đầu vặn ốc vít; dụng cụ cắt kính bằng 
tay.  

 

Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước kẹp, trắc vi kế, thước đo vòng ngoài (pan-me), thước đo lỗ.  
 

 
(210) 4-2015-27213 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 6.1.2; A6.1.4; 5.3.11; 5.1.3 
(591) Lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Hoàn   (VN) 
Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được 
chưng cất.  

 

 
(210) 4-2015-27214 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 6.1.2; A6.1.4; 5.3.11; 5.1.3 
(591) Lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Hoàn  (VN) 
Tổ 6B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ 
Đồn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu gạo; đồ uống có cồn trừ bia; đồ uống được 
chưng cất. 

 

 
(210) 4-2015-27215 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa sàn; nước rửa bát; nước cọ bồn cầu; nước xịt rửa kính.  
 

Nhóm 21: Bàn chải cọ nhà vệ sinh; bàn chải giặt quần áo; chổi quét nhà.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-27216 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 1.3.1; 25.7.20 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và kế 
toán Đông Dương  (VN) 
315 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập báo cáo kế toán; dịch vụ làm sổ sách kế toán; lập báo cáo 
thống kê kế toán.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ tham gia 
tố tụng trọng tài; tư vấn pháp luật; đại diện pháp lý; đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 
pháp lý khác.   

 

 
(210) 4-2015-27217 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 1.3.1; 25.7.20 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và kế 
toán Đông Dương  (VN) 
315 đường số 10, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập báo cáo kế toán; dịch vụ làm sổ sách kế toán; lập báo cáo 
thống kê kế toán. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân các cấp; dịch vụ tham gia 
tố tụng trọng tài; tư vấn pháp luật; đại diện pháp lý; đại diện ngoài tố tụng; các dịch vụ 
pháp lý khác.  

 

 
(210) 4-2015-27218 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.4; A26.11.12; 3.9.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thủy hải sản Sài Gòn  (VN) 
Lô 4-6-8 đường số 1A, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, sấy khô, đóng hộp (tôm, cá, mực); nước mắm; thịt 
đông lạnh; rau củ đông lạnh. 

 

Nhóm 30: Hạt tiêu; nước tương; gia vị; bột mì; gạo; trà.  
 

 
(210) 4-2015-27219 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Oanh Phước  
(VN) 
ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền; túi du lịch; túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (dây nịt) (trang phục); giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-27220 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Phương 
Thảo  (VN) 
45 TTN21, tổ 54, khu phố 4, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; áo váy; ca vát; áo sơ mi.  
 

 
(210) 4-2015-27222 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.5; A1.1.5; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, trắng, cam, đỏ, vàng đậm, vàng 
nhạt, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát  (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2015-27223 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và khai thác Phan 
Thành  (VN) 
103 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; mỹ phẩm; dầu gội; phấn trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-27226 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.3.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất giấy 
nhám Hoa Điền  (VN) 
207/8 Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường 

An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; giấy ráp; chất mài mòn; bột mài.  
 

 
(210) 4-2015-27227 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.1; 2.9.10 

(591) Trắng, hồng tím, đỏ đậm 

(731) Công ty TNHH nha khoa Hoa 
MỸ  (VN) 
706-708 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng; nha khoa.  
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(210) 4-2015-27228 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 11.1.1; A11.1.6 
(591) Xanh cửu long 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27229 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN) 

158 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27230 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, vàng cam, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
Bảo Minh   (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2015-27231 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyên Châu  (VN) 
43-45 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Khóa cửa (dùng điện). 
 

Nhóm 35: Mua bán: khoá cửa, phụ kiện dùng cho cửa, ốc vít, bản lề cửa, tay nắm cửa. 
 
 

(210) 4-2015-27232 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyên Châu  (VN) 
43-45 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không dùng điện).  
 

Nhóm 09: Khóa cửa (dùng điện).  
 
 

(210) 4-2015-27233 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; 1.15.24; 25.5.25; 26.4.2 
(731) YO FENG FOOD COMPANY  (TW) 

No.101, Lane 80, Wen Lin North Road, 

Pei-tou Dist., Taipei City 11287, Taiwan

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); thực phẩm ăn nhanh làm từ cá; cá rán giòn; cá tuyết đã 
được tẩm ướp; mực đã được xé nhỏ; mực đã được cắt lát và chiên; mực đã được phơi khô; 
cá đã được ướp muối và phơi khô; cá khô; thực phẩm được chế biến từ pa-tê. 

 
 

(210) 4-2015-27234 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH SH Legal 
Việt Nam  (VN) 
4/28 Ông ích Khiêm, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý trong và ngoài tố 
tụng; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các luật sư 
cho cá nhân, tập thể, tổ chức và doanh nghiệp. 
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(210) 4-2015-27235 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải. 
 

 
(210) 4-2015-27236 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải. 
 

 
(210) 4-2015-27237 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải. 
 

 
(210) 4-2015-27238 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh  (VN) 
40 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), cụ thể là: rượu. 
 

 
(210) 4-2015-27239 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh  (VN) 
40 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), cụ thể là: rượu. 
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(210) 4-2015-27240 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh  (VN) 
40 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), cụ thể là: rượu. 
 
 

(210) 4-2015-27241 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh  (VN) 
40 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), cụ thể là: rượu. 
 
 

(210) 4-2015-27242 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
Hoàng Cẩm Vân  (VN) 
48 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hàng may sẵn, giày, dép, mũ, nón, rượu, bia, da, giả da.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí, thể thao, văn hóa, giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quầy rượu, quán nước, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2015-27243 (220) 02.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Hoàng Thủy Tiên  (VN) 
101/2 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; thẩm mỹ viện tóc; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ trang điểm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27244 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Ngô Thị Phương Thảo   (VN) 
Phòng 1014, nơ 21, khu đô thị Pháp Vân, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; dầu xoa bóp (dùng cho mục đích y tế), kem 

xoa bóp (dùng cho mục đích y tế), cao dán và cao xoa bóp (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-27245 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A18.1.8; 2.1.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, ghi, cam, 

tím 

(731) Công ty cổ phần Proship  (VN) 
Số 602/45D Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hóa; 

phân phát thư tín, bưu kiện hàng hóa; dịch vụ kho hàng; môi giới vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-27246 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.1.15; 18.1.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng, đen, ghi, cam 

(731) Công ty cổ phần Proship  (VN) 
Số 602/45D Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; đóng gói hàng hóa; 

phân phát thư tín, bưu kiện hàng hóa; dịch vụ kho hàng; môi giới vận tải. 
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(210) 4-2015-27248 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh  (VN) 
Số nhà 68, phố Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27249 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh  (VN) 
Số nhà 68, phố Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế. 
 

(210) 4-2015-27250 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh   (VN) 
Số nhà 68, phố Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 

 
(210) 4-2015-27251 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy điện, vật liệu dùng làm bàn chải. 
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(210) 4-2015-27252 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy điện, vật liệu dùng làm bàn chải. 
 

 
(210) 4-2015-27253 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO   (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy điện, vật liệu dùng làm bàn chải. 
 
 

(210) 4-2015-27254 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Lâm Văn Hoán  (VN) 
Xóm 10, thôn Mộc Đức, xã Giao Thịnh, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 09: Loa, máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro), đầu đọc đĩa 
VCD.  

 

 
(210) 4-2015-27255 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 9.7.1; A9.7.19 
(591) Đen, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Nguyễn Hồ  (VN) 
123 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-27256 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JEFO NUTRITION INC.   (CA) 

5020 Avenue Jefo, C.P. 325 Saint-
Hyacinthe, Quebec J2S 7B6, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, chất phụ gia cho thức ăn động vật; chất bổ sung cho thức 
ăn động vật; thực phẩm cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-27257 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) JEFO NUTRITION INC.    (CA) 

5020 Avenue Jefo, C.P. 325 Saint-
Hyacinthe, Quebec J2S 7B6, Canada   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, chất phụ gia cho thức ăn động vật; chất bổ sung cho thức 

ăn động vật; thực phẩm cho động vật.  
 

 
(210) 4-2015-27258 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) JEFO NUTRITION INC.   (CA) 

5020 Avenue Jefo, C.P. 325 Saint-
Hyacinthe, Quebec J2S 7B6, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, chất phụ gia cho thức ăn động vật; chất bổ sung cho thức 

ăn động vật; thực phẩm cho động vật.  
 
 

(210) 4-2015-27259 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu 
(731) ESPRESSOCAP S.p.A.   (IT) 

Via Magenta, 41/43 - Bareggio - ITALY 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê chạy bằng điện. 
 

Nhóm 30: Cà phê, bánh quế để ăn khi uống cà phê và cà phê viên nén (chế phẩm cà phê) 
(sử dụng cho  máy pha cà phê chạy bằng điện). 

 
Nhóm 35: Tư vấn và cố vấn thương mại, quảng cáo, quảng cáo trên mạng internet; giới 
thiệu sản phẩm và dịch vụ trên mạng internet; xử lý việc kinh doanh thương mại, dịch vụ 
tiếp thị; bán buôn và bán lẻ cà phê, bánh quế để ăn uống cà phê và viên nén cà phê, máy 
pha cà phê chạy bằng điện trên mạng internet, dịch vụ tiếp thị trên mạng internet, bán đấu 
giá trên mạng internet; quản lý kinh doanh; dịch vụ tư  vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản lý các doanh nghiệp thương mại hoạt động trong 
lĩnh vực nhượng quyền thương mại. 
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(210) 4-2015-27260 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Mai Duy Linh  (VN) 
Căn hộ 2209, toà C, khu đô thị Mulberry 

Lane, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách 

sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-27261 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 5.13.4; A26.4.6; A25.3.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Dưa, khu phố 3, phường Tam 

Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng nước và dạng viên.  
 

 
(210) 4-2015-27262 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 5.13.4; A26.4.6; A25.3.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Đưa, khu phố 3, phường Tam 

Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng nước và dạng viên. 
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(210) 4-2015-27263 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.13.4; A26.4.6; A25.3.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm MH Việt Nam  (VN) 
191 Gò Dưa, khu phố 3, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng nước và dạng viên. 

 

 
(210) 4-2015-27265 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng dùng 
trong giặt là.  

 

 
(210) 4-2015-27266 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng dùng 
trong giặt là.  
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(210) 4-2015-27268 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) HONG KONG NAXIS CO., LIMITED  

(HK) 
Unit 19-30, 18th Floor, Corporation Park, 
11 On Lai Street, Shatin, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ nhận dạng bằng sóng vô tuyến.  
 

Nhóm 16: Nhãn, không bằng vải; giấy dính (văn phòng phẩm); nhãn in, không bằng vải 
(nhãn sử dụng); thẻ giấy (văn phòng phẩm); túi giấy; túi giấy để đóng gói hàng hóa; hộp 
bằng giấy; hộp bằng bìa cứng dạng dập sóng; túi để bao gói (bằng giấy hoặc chất dẻo).  

 

Nhóm 24: Nhãn mác bằng vải dệt; nhãn mác dính bằng vải dệt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra và phân loại sản phẩm (cho người khác); dịch vụ thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-27269 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh lam, tím, hồng, trắng 
(731) APRON WORLD INC.   (JP) 

5-6, Higashi-Kanda 1-Chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Váy cho y tá [trang phục]; tạp đề [trang phục]; quần áo cho phụ nữ mang bầu, 
áo khoác cho bác sĩ dùng trong phòng thí nghiệm; bộ quần áo cho nhân viên y tế [trang 
phục]; đồng phục, cụ thể là, quần áo đồng phục làm việc, giày và giày cao cổ đồng phục 
làm việc; áo khoác ngoài mặc để tránh bẩn) [trang phục]; áo choàng cho đầu bếp [trang 
phục]; áo thun ngắn tay; mũ đội đầu [trang phục]; mũ đầu bếp [trang phục]; quần áo 
[trang phục]; dép; đồ đi ở chân [không phải đồ đi chân chuyên dụng cho thể thao].  

 
 

(210) 4-2015-27270 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-27271 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-27272 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-27273 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-27274 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-27275 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27276 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27277 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Giấy Đông Nam ¸  
(VN) 
227 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; khăn lau bằng giấy; khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-27278 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Công 
Nghệ Cao, Km29- đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 
viên nén và dạng nước. 

 

 
(210) 4-2015-27279 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TECHBIFARM  
(VN) 
Trung tâm ươm tạo Doanh Nghiệp Công 
Nghệ Cao, Km29- đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 

viên nén và dạng nước. 
 

 
(210) 4-2015-27280 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.2.7 
(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm  
(VN) 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 

viên nén và dạng nước. 
 
 

(210) 4-2015-27281 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm  
(VN) 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 
Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 

viên nén và dạng nước. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1047 

(210) 4-2015-27282 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm  
(VN) 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 

nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 

Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 

viên nén và dạng nước. 
 

 
(210) 4-2015-27283 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.1; 26.2.7 

(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Techbifarm  
(VN) 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 

nghệ cao, km29, đại lộ Thăng Long, xã 

Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế dạng bột, viên nang, 

viên nén và dạng nước. 
 

 
(210) 4-2015-27284 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; 24.15.1 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ 

(731) GEORGE KENT (MALAYSIA) 

BERHAD  (MY) 

George Kent Technology Centre, 1115 

Jalan Puchong, Taman Meranti Jaya, 

47120 Puchong, Selangor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo; đồng hồ đo lượng nước. 
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(210) 4-2015-27285 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.15.1; 26.7.25 

(731) GEORGE KENT (MALAYSIA) 

BERHAD   (MY) 

George Kent Technology Centre, 1115 

Jalan Puchong, Taman Meranti Jaya, 

47120 Puchong, Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo; đồng hồ đo lượng nước. 
 

 
(210) 4-2015-27286 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.17.21; 24.17.15; A5.1.16; A5.1.5; 

A5.5.20; 26.1.1 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng 

(731) Hoàng Đình Quế  (VN) 
Đường 38, xã Lương Điền, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền.  
 

 
(210) 4-2015-27287 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
công nghiệp Việt Nam  (VN) 
Lô A2 CN5, cụm công nghiệp Từ Liêm, 

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tự động, cụ thể: máy đóng thùng carton, máy dán thùng carton, máy đóng 

đai, máy đóng gói. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, 

dây chuyền đóng gói; tư vấn lắp đặt hệ thống tự động hoá trong sản xuất. 
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(210) 4-2015-27289 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 18.3.23; A26.11.12; A25.3.25; 

25.7.25 
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, trắng, xanh dương, 

vàng nhạt, vàng đậm 
(731) Công ty cổ phần thủy sản 584 

Nha Trang  (VN) 
584 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm pha sẵn gia vị. 
 
 

(210) 4-2015-27291 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.11.9; 26.1.1; A25.7.21 
(731) Công ty cổ phần Giải Pháp Thị 

Trường Mới  (VN) 
P906 tầng 9, toà nhà Hàn Việt, số 203, 
phố Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tinh khiết (đồ uống), các loại đồ uống không có 
cồn. 

 

 
(210) 4-2015-27292 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
thương mại Việt ấn  (VN) 
Số 37, 39, 45 Hùng Vương nối dài, 
phường 06, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị cung cấp các sản phẩm: hàng kim khí điện máy (ti vi, đầu đĩa, đầu vi 
tính kỹ thuật số, âm li, loa), hàng điện tử (điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, 
máy tính bảng (ipad), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi), hàng điện lạnh (máy giặt, tủ 
lạnh, tủ kem, máy lạnh, máy nước nóng - lạnh), điện gia dụng (bàn là (bàn ủi), quạt, nồi 
áp suất, nồi cơm điện, chảo, bếp điện từ, máy xay, bình đun nước, máy sấy tóc), dụng cụ 
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thể thao, dụng cụ y khoa, xe gắn máy, xe ô tô và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, hàng 
trang trí nội thất (đèn, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự); quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường. 

 
 

(210) 4-2015-27293 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trung tâm 
thương mại Việt ấn   (VN) 
Số 37, 39, 45 Hùng Vương nối dài, 
phường 06, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị cung cấp các sản phẩm: hàng kim khí điện máy (ti vi, đầu đĩa, đầu vi 
tính kỹ thuật số, âm li, loa), hàng điện tử (điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, 
máy tính bảng (ipad), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi), hàng điện lạnh (máy giặt, tủ 
lạnh, tủ kem, máy lạnh, máy nước nóng - lạnh), điện gia dụng (bàn là (bàn ủi), quạt, nồi 
áp suất, nồi cơm điện, chảo, bếp điện từ, máy xay, bình đun nước, máy sấy tóc), dụng cụ 
thể thao, dụng cụ y khoa, xe gắn máy, xe ô tô và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, hàng 
trang trí nội thất (đèn, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự); quảng cáo; nghiên 
cứu thị trường. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy móc thiết bị (ngành điện tử, điện dân dụng, điện lạnh, 
thiết bị viễn thông); trang trí nội thất; xây dựng công trình dân dụng, công trình công 
nghiệp. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-27294 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 11.3.1; A2.3.23 
(591) Đen, vàng đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và đầu tư Nam Hương  
(VN) 
49 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh. 
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(210) 4-2015-27295 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.4; A26.11.12 
(591) Nâu, nâu đậm, nâu sáng 
(731) Hộ kinh doanh Lộng Gió 2  (VN)

Số 14+16+16A, đường Phan Đình 
Phùng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh 
Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-27296 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DONG IN ENTECH CO., LTD.  (KR) 

370-26, Daegotbuk-ro, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe ô tô con; ghế bảo hiểm cho trẻ em trong xe « 
tô; goòng đẩy tay bốn bánh; xe đạp cho trẻ em; xe đạp ba bánh; xe kéo nhỏ cho trẻ em; xe 
đẩy trẻ em; mui xe đẩy trẻ em; mui che cho xe đẩy trẻ em; mui xe dẩy của trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-27297 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DONG IN ENTECH CO., LTD.   (KR) 

370-26, Daegotbuk-ro, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng tã lót trẻ em; ba lô; địu sau lưng để giữ trẻ em; túi du lịch; địu trẻ em; 
dây đeo để giữ trẻ em; địu em bé; ba lô nhỏ; túi sách học sinh; túi đeo ngang hông. 

 

 
(210) 4-2015-27299 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.11.11; A3.11.24; 25.7.25 
(591) Vàng kim, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Chất Xây 
Dựng Việt Nam  (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo. 
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(210) 4-2015-27307 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Chính  (VN) 
528 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-27308 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 26.15.15 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Đại Hưng 
Phát  (VN) 
114 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa dùng cho thực phẩm; mứt mật ong (dạng bánh kẹo); bột 
nghệ. 

 

Nhóm 35: Mua bán mật ong, sữa ong chúa, mứt mật ong, bột nghệ, mật ong nghệ viên 
vàng, mật ong nghệ viên đen. 

 

 
(210) 4-2015-27309 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Đàm Văn Cường  (VN) 
Số nhà 130, tổ 5 Kim Quan, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn mặt, bàn chải, khẩu trang, 
tất, chăn, mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2015-27310 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.3.1; 10.3.7; 26.2.7; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
DONA VINA  (VN) 
118/7/1 đường số 8, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; căng tin; khách sạn; cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà 
hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-27312 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.1.3; A3.1.24; A3.2.24; A3.3.25; 

A3.4.24; A3.5.24 
(731) Mr. CHANAPAN KITTIKASEMSAK  

(TH) 
No.40 Soi Pattanakarn 40, Pattanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng cho vật nuôi cảnh; bột phấn cho vật nuôi cảnh; dầu gội cho vật nuôi 
cảnh; nước thơm dùng cho lông vật nuôi cảnh; kem chăm sóc lông cho vật nuôi cảnh; chế 
phẩm làm sạch đa năng; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm khử mùi cho vật nuôi cảnh.   

 

(210) 4-2015-27313 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1 
(731) Mr. CHANAPAN KITTIKASEMSAK  

(TH) 
No.40 Soi Pattanakarn 40, Patanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phun chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2015-27314 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2015-27315 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.11.1; 9.9.1 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Sơn  (VN) 
Số 85 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-27316 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PIZU Việt Nam  
(VN) 
Số 184 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27317 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xám đậm, xám 

nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại VI KHANG  (VN) 
989/32/11 Lê Đức Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Nắp thùng ô tô bán tải. 
 

 
(210) 4-2015-27318 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ARUMI VIETNAM  
(VN) 
14 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-27319 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông cơ Minh 
Long  (VN) 
05 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng động cơ chạy xăng; máy phun thuốc 
trừ sâu hoạt động bằng bình ắc quy; máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy nổ; dầu phun áp lực.  
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Nhóm 17: ống nước làm bằng cao su; ống nước làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua 
(PVC), ống dẫn dây hơi làm bằng cao su; ống dẫn dây hơi làm bằng nhựa mềm pôly vinyl 
clorua (P VC); ống nước làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua (PVC) được gia cố bằng 
vật liệu dệt; ống dẫn dây hơi làm bằng nhựa mềm pôly vinyl clorua (PVC) được gia cố 
bằng vật liệu dệt.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng động cơ chạy xăng; mua bán 
máy phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng bình ắc quy; mua bán máy cắt cỏ; mua bán máy 
cưa xích; mua bán máy nổ, mua bán đầu phun áp lực; mua bán ống nước làm bằng cao su; 
mua bán ống nước làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua (PVC); mua bán ống dẫn dây 
hơi làm bằng cao su; mua bán ống dẫn dây hơi làm bằng nhựa mềm pôly vinyl clorua 
(PVC); mua bán ống nước làm bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua (PVC) được gia cố 
bằng vật liệu dệt, mua bán ống dẫn dây hơi làm bằng nhựa mềm pôly vinyl clorua (PVC) 
được gia cố bằng vật liệu dệt.  

 

 
(210) 4-2015-27330 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hứng  (VN) 
738/83/7 Phạm Văn Thuận, tổ 7, khu phố 
7, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-27331 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6; A18.5.3 
(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phục vụ mặt 
đất Hà Nội  (VN) 
Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã 
Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

 
(210) 4-2015-27332 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Tím, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường  (VN) 
Tổ 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch; cho thuê phương tiện vận chuyển. 
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Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có mục đích là giải trí, vui 

chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 

nhà hàng cung cấp). 
 

 
(210) 4-2015-27333 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc. 
 

 
(210) 4-2015-27334 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc. 
 

 
(210) 4-2015-27335 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Cà rốt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai  
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc. 
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(210) 4-2015-27336 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Cà rốt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
UPL Việt Nam  (VN) 
Đường Amata, khu công nghiệp Long 
Bình (Amata), thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ ốc. 
 

 
(210) 4-2015-27337 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A1.1.5; 24.1.5; 25.1.6; 9.1.10; 

21.3.1; 3.3.1; 2.1.20; 2.3.20 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thể 
thao Phù Đổng  (VN) 
Số 22, phố Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: máy để luyện tập thể dục; quả bóng để chơi; bàn để 
đánh bóng bàn; thiết bị ném bóng ten-nis; lưới quần vợt; cột gôn có thể di chuyển được 
dùng trong thể thao; còi dùng trong thể thao (đồ chơi) và găng tay của thủ môn dùng 
trong thể thao. 

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao, hàng may mặc, giầy dép, hàng da và giả da; 
quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá nhằm mục đích 
vui chơi và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, các cuộc thi đấu và vòng thi đấu thể 
thao, các sự kiện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-27338 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.4.18; 3.4.20; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Maxno - Mix  (VN) 
57 đường 18, KP 5, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2015-27339 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Nâu vàng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

AMBER  (VN) 
Số 7 đường Nội Khu Hưng Gia IV, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; định giá 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi; 
sửa chữa nhà, công trình công nghiệp; giám sát xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, nước 
trong xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-27350 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 

mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2015-27351 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A6.19.9 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho 
mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: màng phủ nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-27355 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính Hà Giang  
(VN) 
B12B/45 ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại - sản phẩm kính cường lực.  
 

 
(210) 4-2015-27356 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 2.9.8 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) ICFOOD CO., LTD   (KR) 

266, Seongdeogyeonggok-gil, 
Keumnam-myeon, Sejong-si, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; nước 
dùng; nước dùng cô đặc; rau muối lên men (kim chi); sữa khuấy; chế phẩm để nấu súp; 
chế phẩm để nấu xúp rau; xúp. 

 
Nhóm 30: Hạt tiêu Giamai ca; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ 
sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; đồ uống trên 
cơ sở trà; đồ uống  sôcôla có sữa; đồ uống ca cao có sữa; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê 
chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ gia vị; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; dung dịch để 
ngâm trái cây; không phải thuốc; men làm bánh; nước xốt marinat; xốt; may-on-ne; đồ ăn 
đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì sợi; xốt (gia vị); gia vị; xốt đậu nành; đồ gia vị; trà; 
xốt cà chua. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn; 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ. 
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(210) 4-2015-27357 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.5; 3.9.18 
(591) Vàng, đen, trắng, tím than 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp  (VN) 

Kho xưởng số 5, lô II - 1, cụm 6, nhóm 
CN II, đường số 13, khu công nghiệp 
Bình Dương, phường Tây Thạnh, quận 
Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; tép sấy (tép khô); dầu ăn.  
 

Nhóm 30: Nước tương; mì ăn liền; bột nêm (bột canh); nước xốt cà chua; hạt nêm; bột 
ngọt (mì chính).  

 

 
(210) 4-2015-27358 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH các giải pháp 

Liên Nhật Việt  (VN) 
Số 91 phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-27359 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Nét  
(VN) 
Số nhà 157, tổ 11, ấp Trung 1, thị trấn 
Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 08: Cuốc; xẻng; lưỡi hái; dao; búa (tất cả là dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2015-27370 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Gia Đình Vàng  (VN) 
Số nhà 21B, ngách 69, ngõ 255, đường 
Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27371 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, 
hạt giống, dược liệu tươi; trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27372 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 2.3.1; 5.7.12; 

A5.7.22 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh cô ban, xanh ngọc, 

đen, xanh lá cây, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-27373 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 2.3.1; 5.7.12; 

A5.7.22 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh cô ban, xanh ngọc, 

đen, xanh lá cây, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước  
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao  cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo. gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27374 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 2.3.1; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhũ, vàng, đen, tím, 

xanh 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem trắng da; mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; chất tẩy rửa.  
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(210) 4-2015-27375 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 2.3.1; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhũ, vàng, đen, tím, 

xanh 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-27376 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27377 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông  (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-27378 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo dạy nghề y dược; tổ chức điều hành hội thảo và hội nghị; 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo về nghề y dược; thông tin về giáo dục đào tạo. 

 
 

(210) 4-2015-27379 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2015-27391 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần may và 

thương mại quốc tế INDICO  
(VN) 
Thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; giường; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga [tấm vải dùng để phủ lên đệm]; rèm cửa; vỏ gối làm bằng vải. 
 

 
(210) 4-2015-27394 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.13.25; 26.4.2; 25.1.25(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TVR  (VN) 
Nhà xưởng E3, đường D1, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-27395 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TVR  (VN) 
Nhà xưởng E3, đường D1, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27398 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH chế biến nông 

sản thực phẩm xuất khẩu Tân 
An  (VN) 
Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-27403 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm Mousse Liên ¸  
(VN) 
55/1A đường Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm cao su thiên nhiên. 

 

 
(210) 4-2015-27404 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.4; 26.4.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Vĩnh 
Phát  (VN) 
97 Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-27405 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) TUPPER CABINET SDN. BHD.   (MY) 

No. 6, 1st Floor, Jalan Utama 2/9, Taman 
Utama, 85000 Segamat Johor Malaysia  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 20: Giá sách, bộ kệ để đồ, hộp để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa làm bằng gỗ hoặc 

chất dẻo, giỏ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, bàn đặt ở hành lang, bàn nhỏ dùng khi cần 
đến, bình phong (đồ đạc); các sản phẩm bằng rơm (không bao gồm giày, mũ, tấm lót, 
đệm) cụ thể là, ghế, bàn, tủ có màn chắn, hộp đựng đồ sưu tầm hoặc đồ thu gom được, tủ 
để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, khay, bộ kệ để đồ; tác phẩm nghệ thuật được gia công 
từ gỗ tre; tủ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, giá và giá kệ dùng trong nhà và ngoài trời, 
đồ đạc gia đình bao gồm tủ đựng quần áo, ghế trường kỷ, ghế đẩu, ghế dài có đệm, hộp để 
cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa làm bằng gỗ hoặc chất dẻo.  
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(210) 4-2015-27408 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) KosÐ Corporation    (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, thuốc 
nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, bọt tạo 
kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu tóc.  

 

 
(210) 4-2015-27411 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25
(591) Xanh, vàng, tím 
(731) Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Phương Nga  (VN) 
Số 203, khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-27412 (220) 05.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.1; 1.3.1; 25.1.9 
(731) Cơ sở Tân Khoa  (VN) 

1033/D 4 hương lộ 14, phường 19, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

(210) 4-2015-27413 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-27414 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.7.6; 18.3.21; 18.3.23; A25.7.21; 26.1.1
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thuyền Trăng 

Quán  (VN) 
Số 128 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, 
phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-27415 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại & sản xuất ENECK 
quốc tế.   (VN) 
Số 46, ngõ 44, đường Phúc Xá, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ chăm sóc sức khỏe trong gia đình: máy massage.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy massage; mua bán quần áo; mua bán đồ gia dụng; mua bán dụng 
cụ thể thao (máy chạy bộ). 

 

 
(210) 4-2015-27417 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 3.4.7; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón hữu 

cơ Bách Tùng   (VN) 
Tổ 16, đường liên xã Bàu Sen, ấp Núi 
Đỏ, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-27419 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.3.3; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Vạn Vượng  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới khách hàng; đầu tư vốn, quỹ đầu tư; quản lý 
bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; tư vấn tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-27420 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.21; A26.11.12; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Cam, đỏ, hồng, xanh cô ban, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đăng Quang  

(VN) 
Phòng 401A, toà nhà Lake View - D10 
Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2015-27421 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Trần Xuân Quý  (VN) 

Số 9B, tổ 1B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; cho thuê sách; xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2015-27422 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; A9.1.17; 3.1.6; A3.1.24; 

3.2.1; A3.2.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, hồng, đen 
(731) Trần Xuân Quý  (VN) 

Số 9B, tổ 1B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; cho thuê sách; xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2015-27423 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Xuân  (VN) 
Khu dân cư số 5, thị trấn Côn Đảo, 

huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng xe taxi, xe hợp đồng.  
 

 
(210) 4-2015-27424 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.5.1; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, cam, xám 

(731) Công ty TNHH sơn ALEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 360 đường Láng, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn; vecni; mực in.  
 

 
(210) 4-2015-27427 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 8.1.1; 26.1.1; 26.1.4; 11.1.22; 26.3.1 

(591) Cam nâu, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tùng  (VN) 
Số 3, B139, tổ 13, phường Thành Tô, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mì, thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2015-27428 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Hồng, xanh dương, đen, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại thực phẩm Trí Hải  (VN) 
412/15 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]. 
 
 

(210) 4-2015-27429 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) PT FONKO INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICALS  (ID) 
J1. Industri Selatan V JBBK II Blok PP 
No. 7, Pasirsari-Cikarang Selatan, 
Bekasi, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 
 

 
(210) 4-2015-27430 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) PT DEXA MEDICA  (ID) 

J1. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 
 

 
(210) 4-2015-27431 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 25.1.25 
(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH CITYCLINIC Việt 

Nam  (VN) 
107 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; trợ giúp y tế; dịch vụ 
phòng khám chữa bệnh, dịch vụ nha khoa, dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2015-27432 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển công nghệ Hệ 
Thống  (VN) 
Số 119 phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược liệu, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 07: Rô bốt (máy móc) và bộ phận của rô bốt.  
 

Nhóm 30: Bánh chưng, bánh dầy, bánh nếp, bánh tẻ, bánh kẹo; hương liệu (không phải là 
tinh dầu) cho thực phẩm; hương liệu (không phải là tinh dầu) cho đồ uống. 

 

Nhóm 31: Rau; củ; quả; hoa (còn tươi, chưa qua chế biến).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kiểm toán; dịch vụ mua bán thông qua trang web các sản phẩm 
phân bón, chế phẩm sinh học làm sạch và xử lý môi trường nước, dược phẩm, dược liệu, 
thực phẩm chức năng, rô bốt (máy móc) và bộ phận của rô bốt, dụng cụ và thiết bị y tế rô 
bốt vận tải tự động (phương tiện giao thông), túi đựng và bao bì làm từ tre, bàn, ghế, 
chõng tre, mành tre, rổ, rá, giỏ tre (dùng cho gia đình), đũa, chiếu, rô bốt đồ chơi, bánh 
chưng, bánh dầy, bánh nếp, bánh tẻ, bánh kẹo, hương liệu (không phải là tinh dầu) cho 
thực phẩm, hương liệu (không phải là tinh dầu) cho đồ uống, rau, củ, quả, hoa (còn tươi, 
chưa qua chế biến), đồ uống không có cồn, rượu, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn 
(không trên cơ sở bia). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính (đầu tư vốn); đầu tư bất động sản.  
 

Nhóm 37: Giám sát công trình xây dựng điện và hạ tầng; nhận thầu xây dựng; dịch vụ xây 
dựng và lắp đặt các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường bao gồm: xử lý tái chế rác thải, nước thải.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người; dịch vụ bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-27433 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; A26.11.9; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Như Minh  (VN) 
194 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và điều hành việc kinh doanh khách sạn; đại lý mua bán, ký 

gửi hàng trang trí nội thất; thiết bị vệ sinh, gạch men các loại; hàng kim khí điện máy, 

điện dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông để bán lẻ; bán đấu giá. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-27434 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.11.3; A26.11.12; 

26.1.1; A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 

26.13.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 
dục và đồ chơi Bình Dương  
(VN) 
Số 18 ngách 7 ngõ 381 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Bảng lớp học, bảng quay.  

 

Nhóm 20: Bộ bàn ghế gỗ.  

 

Nhóm 28: Bộ nhà bóng cầu trượt, bóng nhựa cho trò chơi, bập bênh.  
 

 
(210) 4-2015-27435 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.15; 24.13.1; A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Tôn Văn Khánh  (VN) 
7A/35 Thành Thái, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

mua bán nguyên liệu thuốc.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
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(210) 4-2015-27436 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.3; 26.1.2; A26.11.12; 

5.3.11; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH Tân Cương 

Xanh  (VN) 
Số 2, ngõ 31/26 Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè, cà phê, cacao, socola, cà phê tinh chất, chất thay thế cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm: chè, cà phê, cacao, socola, cà phê tinh 
chất, chất thay thế cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-27437 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27438 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.5; 6.1.2; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Thùng chứa bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27439 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.13.25 
(731) Trần Đình Hội  (VN) 

Thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cu đơ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý và xuất nhập khẩu bánh kẹo, kẹo cu đơ.  
 
 

(210) 4-2015-27440 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.13.25 
(731) Trần Đình Hội  (VN) 

Thôn 9, xã Xuân Hồng, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cu đơ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý và xuất nhập khẩu bánh kẹo, kẹo cu đơ.  
 
 

(210) 4-2015-27443 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 7.3.12; 7.1.14 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

TEMAS  (VN) 
Ngõ 4, tổ dân phố Miêu Nha 1, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cấp phôi, máy đóng gói, máy khoan, máy taro.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu máy cấp phôi, máy đóng gói, máy khoan, máy 
taro; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt máy cấp phôi, máy đóng gói, máy khoan, máy taro.  
 
 

(210) 4-2015-27445 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Lê Phương Linh  (VN) 

Số 14, phố Ngô Thì Nhậm, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm, giường, tủ đựng quần áo, túi ngủ dùng cho người cắm trại, mành che 
cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) (đồ nội thất). 
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Nhóm 24: Chăn, vỏ gối, ga vải trải giường, rèm cửa bằng vải hoặc chất dẻo, màn chống 
muỗi, khăn tắm bằng vải sợi (trừ trang phục). 

 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, cà vạt (caravat) (thuộc trang phục quần áo), khăn 
quàng cổ, tạp dề (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gối, đệm, giường, tủ đựng quần áo, túi ngủ 
dùng cho người cắm trại, mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng) (đồ nội thất), 
chăn, vỏ gối, ga vải trải giường, rèm cửa bằng vải hoặc chất dẻo, màn chống muỗi, khăn 
tắm bằng vải sợi (trừ trang phục), quần áo, giầy dép, mũ nón, cà vạt (caravat) (thuộc trang 
phục quần áo), khăn quàng cổ, tạp đề (trang phục); quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-27446 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá chuối, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Duy Phú  (VN) 
14 Bùi Huy Bích, phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-27447 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Sakai 
Việt Nhật  (VN) 
Số nhà 6P8, đường Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường nội thất và ngoại thất trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-27448 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Phạm Vũ Tùng  (VN) 

92 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: áo dài, quần áo đồng phục, áo khoác ngoài, váy, áo sơ mi. 
 

 
(210) 4-2015-27449 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh đen, xanh lá, cam, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)   (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về khoa học và công nghệ. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 

năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 

thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 

chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 

xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng và các hệ thống quản lý. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự, kinh tế, thương mại và hình sự.  
 

 
(210) 4-2015-27450 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá, xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)    (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về khoa học và công nghệ.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 

năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 

thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 

chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 

xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng và các hệ thống quản lý. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự, kinh tế, thương mại và hình sự.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1078 

(210) 4-2015-27451 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.2 
(591) Xanh đen, đỏ đô, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)    (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị, công nghệ cũng như vật tư, hóa chất phục 
vụ cho sản xuất kinh doanh.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: dịch vụ chuyển giao ứng dụng 
khoa học và công nghệ; dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường; dịch vụ kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ.  

 
 

(210) 4-2015-27452 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15
(591) Xanh dương, xanh đen, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)    (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 
thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 
xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng và các hệ thống quản lý. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự, kinh tế, thương mại và hình sự.  
 

 
(210) 4-2015-27453 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh nước biển, tím, xám, 
trắng 

(540) 

 

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)    (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin thương mại; quảng 
cáo thương mại; tổ chức các sự kiện với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 
thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 
xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng và các hệ thống quản lý. 

 

 
(210) 4-2015-27454 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương, 

xanh lá cây, xanh nước biển, tím, xám, 
trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ Phát triển 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2)   (VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin thương mại; quảng 

cáo thương mại; tổ chức các sự kiện với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 
thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 
xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng và các hệ thống quản lý. 

 

 
(210) 4-2015-27457 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Hưng Thịnh Phát  (VN) 
27/8 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1080 

(210) 4-2015-27458 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.5; 26.3.1; 6.1.2; A6.1.4 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Chu Thị Thảo  (VN) 
Thôn La Mát, xã Phù ủng, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ: caravat. 
 

 
(210) 4-2015-27460 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 14.5.1 

(591) Da cam, da cam nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Việt Dũng   (VN) 
P401, nhà A4, TT TCKT Quân đội, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

 
(210) 4-2015-27462 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Tạ Ngọc Bình   (VN) 
59/3 Ngô Nhân Tịnh, phường 1, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Balô, túi xách, ví cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-27463 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Tạ Ngọc Bình  (VN) 
59/3 Ngô Nhân Tịnh, phường 1, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Balô, túi xách, ví cầm tay. 
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(210) 4-2015-27464 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.9.16; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Asia Dance TV  
(VN) 
92 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ 
người mẫu cho các nghệ sĩ; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2015-27465 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Anh Tú   (VN) 
Phòng 2203, tòa B, chung cư Sông Nhuệ, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin. 

 

 
(210) 4-2015-27466 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam   (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-27467 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam   (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 
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(210) 4-2015-27468 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-27469 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.7; 26.3.3; 26.3.4; 8.7.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB   (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-27470 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; 7.11.10; 7.11.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AIB   (VN) 
429/16 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-27471 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Xám đen, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Nam Phương   (VN) 
237 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách.  
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(210) 4-2015-27472 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.11.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần nhập khẩu 

Hậu Đại Phát  (VN) 
Số nhà 90, ngõ Văn Hương, đường Tôn 

đức Thắng, phuờng Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-27473 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty CP Quốc Tế Mỹ Đình  

(VN) 
Số 8, đường Trần Anh Tông, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; vận tải bằng tắc xi.  
 
 

(210) 4-2015-27475 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3 , đường Thanh Lãm, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2015-27476 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lá cây, tím, cam

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T & T Family  (VN)
Căn hộ A19.08, chung cư Hoàng Anh 
Gia Lai, số 72 Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; miếng bọt biển dùng để kỳ da. 
 
 

(210) 4-2015-27477 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh lam đậm, trắng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T & T Family  (VN)
Căn hộ A19.08, chung cư Hoàng Anh 
Gia Lai, số 72 Hàm Nghi, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 
 

(210) 4-2015-27480 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) NORITAKE CO., LIMITED  (JP) 

1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome, 
Nishi-ku, Nagoya, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát dùng để cắt hoặc mài (dùng trong công nghiệp); chất lỏng phụ 
trợ dùng với tác nhân để cắt hoặc mài; chất lỏng phụ trợ dùng để cắt hoặc mài; chế phẩm 
hoàn thiện kim loại dùng để cắt hoặc mài; vật liệu lọc gốm (chế phẩm hóa học); vật liệu 
lọc các bon (chế phẩm hóa học); hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học), chế phẩm hóa học 
hoặc hợp chất hóa học sử dụng trong lĩnh vực: men sứ, men gốm, gốm và sứ; chất xúc tác 
cho gốm; hợp chất dạng bột nhão dùng cho gốm (chế phẩm hóa học); hợp chất dùng cho 
gốm (chế phẩm hóa học); hydroxit dùng cho gốm (chế phẩm hóa học); men gốm; dung 
dịch mạ kim loại (chế phẩm hóa học); nhựa nhân tạo dạng thô; hóa chất phụ gia cho thực 
phẩm; chế phẩm hóa học hoặc hợp chất hóa học sử dụng trong công nghiệp; chế phẩm 
hóa học hoặc hợp chất hóa học dùng cho mục đích khoa học; chế phẩm hóa học hoặc hợp 
chất hóa học dùng để sản xuất gốm. 

 

Nhóm 04: Dầu để cắt; dầu để mài (dầu công nghiệp); dầu để đánh bóng (dầu công 
nghiệp); dầu dùng cho mục đích công nghiệp; dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; mỡ dùng 
cho mục đích công nghiệp; sáp (nguyên liệu thô) dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

Nhóm 07: Máy trộn tĩnh; máy trộn chạy bằng hơi nước; máy trộn; bộ lọc (là bộ phận của 
máy móc); máy lọc; máy lọc dùng trong quá trình gia công kim loại; máy lọc dùng để sản 
suất chất bán dẫn; máy lọc để làm sạch và tái sử dụng dung dịch để cắt, mài; các bộ phận 
và phụ tùng của máy lọc cụ thể là: bộ lọc bằng giấy, dây đai vòng và túi lọc; máy hút bụi; 
máy và thiết bị cắt (bao gồm cả loại máy công cụ chạy điện vận hành bằng tay); máy và 
thiết bị mài, nghiền và đánh bóng (bao gồm cả loại máy công cụ chạy điện vận hành bằng 
tay); máy xay và các bộ phận của chúng (bao gồm loại máy cầm tay vận hành bằng động 
cơ); máy đánh bóng và các bộ phận của chúng (bao gồm loại máy cầm tay vận hành bằng 
động cơ); máy mài xoay và bánh mài (đá mài) [bộ phận của máy móc] dùng cho công 
nghiệp; máy mài kim cương và bánh mài (đá mài) [bộ phận của máy móc] dùng cho công 
nghiệp; máy mài hình khối bonitro hóa cùng bánh mài (đá mài) [bộ phận của máy móc] 
dùng cho công nghiệp; máy nắn sửa bánh cắt và bánh mài; thiết bị nắn sửa bánh cắt và 
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bánh mài (máy móc); máy cắt, xẻ và cưa gỗ cùng bánh mài xoay hoặc bánh cắt (đá mài) 
(là bộ phận của máy này); máy và thiết bị gia công gỗ; máy cắt giấy cùng bánh mài xoay 
hoặc bánh cắt (đá mài) (là bộ phận của máy này); máy và thiết bị làm giấy; máy và thiết 
bị xây dựng; máy giặt áp suất cao; máy và thiết bị làm sạch (dùng điện) và máy giặt; máy 
và thiết bị xử lý rác thải; máy và thiết bị thu gom rác thải; máy phun sơn; người máy công 
nghiệp (máy móc); máy cắt và mài chất bán dẫn cùng bánh mài xoay hoặc bánh cắt (đá 
mài) (là bộ phận của máy này); máy và thiết bị sản xuất chất bán dẫn; máy cắt, mài và 
đánh bóng kim loại cùng bánh mài xoay hoặc bánh cắt (đá mài) (là bộ phận của máy 
này); máy và thiết bị gia công kim loại; máy cắt, nghiền chất dẻo cùng bánh mài hoặc 
bánh cắt (đá mài) (là bộ phận của máy này); máy và thiết bị gia công chất dẻo; máy cắt và 
nghiền đá cùng bánh mài hoặc bánh cắt (đá mài) (là bộ phận của máy này); máy và thiết 
bị xử lý đá; máy và thiết bị chế biến cao su; máy tách ly tâm; máy tách dùng trong công 
nghiệp; máy và thiết bị xử lý hóa chất; khuôn (bộ phận của máy); máy và thiết bị in; máy 
và thiết bị sơn; máy công cụ chạy điện vận hành bằng tay; máy cắt và mài kính cùng bánh 
mài xoay hoặc bánh cắt (đá mài) (là bộ phận của máy này); máy và thiết bị gia công kính; 
máy và thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống; máy sấy khô dùng trong sản xuất pin 
quang điện; máy và thiết bị sản xuất pin quang điện; máy và thiết bị bào rãnh. 

 

 
(210) 4-2015-27482 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
dịch vụ thương mại HTC Việt 
Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 25, Hàng Bạc, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2015-27483 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Hùng  (VN) 
Thôn Trấn Hải, xã Trấn Dương, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

(210) 4-2015-27484 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng, ghi nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ xanh ECOSOLAR (VN)
Số 515 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước uống; thiết bị 

làm mềm nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); bộ lọc (phụ tùng của 

trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng); vòi nóng lạnh cho ống nước. 
 

 
(210) 4-2015-27486 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Halal 
Authority  (VN) 
53 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin thương mại; quảng 

cáo thương mại; tổ chức các sự kiện với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ 

chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về các quy trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng sản 

phẩm dịch vụ.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn áp dụng 

các hệ thống quản lý (ISO); dịch vụ kiểm định (đo lường; dịch vụ xác nhận chất lượng 

hàng hóa xuất nhập khẩu; tất cả thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-27487 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Shine Pharma  (VN) 
3/38/40 Thành Thái, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27488 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1; 19.7.25; 25.1.25; 26.4.2; 5.3.11; 

5.5.19; 26.13.25 
(591) Vàng nhũ, tím, tím nhạt, đen, xám, da 

cam, trắng, vàng nhạt, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2015-27489 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1; 19.7.25; A26.11.12; 2.9.19 
(591) Vàng nhạt, nâu, xanh cốm, trắng, đen, 

xanh nước biển, đỏ, nâu, tím, xanh lá cây
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2015-27490 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.1; 19.7.25; 26.1.1; 15.7.1; 5.3.11; 

5.5.19; 26.13.25 
(591) Tím, trắng, trắng xám, xanh lá cây, đỏ, 

vàng, xanh dương, vàng nhạt, xanh da 
trời, xanh lam, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2015-27491 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27492 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát   (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27493 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần LIFE HEALTH 

Việt Nam  (VN) 
Số 53 ngõ 2 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27494 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amigo Việt Nam  (VN) 
Số 18, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27495 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, xanh đậm 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27496 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, xanh đậm 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 

 
 

(210) 4-2015-27497 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát 
trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-27498 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Đông   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế; đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho 
gà, lợn, cá, tôm; con giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; con giống, cây giống, 
hạt giống; dược liệu tươi; trái cây tươi; rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-27499 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.9.6; 26.13.25 
(731) Nguyễn Vũ Tuấn Anh  (VN) 

513-A5, khu tập thể Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-27501 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh mạ non 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bảo Trí  (VN) 
6/12A Phạm Hùng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  

 

 
(210) 4-2015-27502 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lộc Thảo  
(VN) 
Số 26, ngõ 155 đường Hecman, khối Tân 
Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-27503 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) STRIDES PHARMA GLOBAL PTE 

LIMITED  (SG) 
8 Eu Tong Sen Street, 15 - 93 The 
Central, 059818 Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn hệ thần kinh; 

chế phẩm dược dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn hệ miễn dịch; chế phẩm 
dược dùng để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn hệ tim mạch; chế phẩm dược dùng 
để phòng ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn hệ hô hấp; chế phẩm dược dùng để phòng 
ngừa và/hoặc điều trị các rối loạn của hệ cơ-xương; chế phẩm dược dùng để phòng ngừa 
và/hoặc điều trị các rối loạn của hệ sinh dục niệu; chế phẩm dược dùng để phòng ngừa 
và/hoặc điều trị các rối loạn do viêm nhiễm; chế phẩm dược sử dụng trong da liễu; chế 
phẩm dược sử dụng trong ngành u bướu học; chế phẩm dược sử dụng trong nhãn khoa; 
chế phẩm dược sử dụng trong lĩnh vực vị tràng học; và chế phẩm dược dùng để phòng 
ngừa và điều trị các rối loạn và các bệnh về mắt.  
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(210) 4-2015-27507 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh tím than, ghi 

nhạt 
(731) Nguyễn Tiến Điệp  (VN) 

Đội 6, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Đất sét/cao lanh để làm đồ sứ; men gốm/men sứ; men tráng gốm; hợp phần 
gốm dùng để nung kết, thiêu kết [dạng hạt và dạng bột]; hợp phần để sản xuất gốm kỹ 
thuật.  

 

Nhóm 19: Đất sét làm đồ gốm [nguyên liệu thô]; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch đất 
sét nung; ngói đất sét nung; vật liệu xây dựng làm từ đất sét nung, gốm, sứ; vật liệu chịu 
lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ gia dụng: như bộ ấm chén bằng gốm, lọ hoa bằng gốm, bát đĩa 
bằng gốm.  

 

 
(210) 4-2015-27508 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng hộp; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa quả; 
nước giải khát có ga và không ga; nước uống lên men (không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-27509 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 

Duy Phong   (VN) 
345/1A quốc lộ 1A, tổ 14, khu phố 4, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; lá và tấm kim loại; tấm 
thép; đinh vít bằng kim loại; cán dao bằng kim loại.   

 

Nhóm 07: Máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa; máy ép nhựa; máy ép phun nhựa; máy 
thổi nhựa; máy tạo hạt nhựa; máy đúc thổi chai; máy thổi PET; lưỡi cắt (bộ phận của máy 
móc); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); khuôn (bộ phận của máy); khớp nối trục 
(máy móc); dụng cụ (bộ phận của máy); lò xo (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2015-27511 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.1; 7.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh coban, đỏ, vàng, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Sơn Đồ Gỗ (VN)  

(VN) 
25P, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vec ni. 
 

 
(210) 4-2015-27512 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.23; 13.1.6; 26.1.1; 25.7.25; 

26.13.25; A25.7.5; A25.7.6 
(731) Lữ Hải Thọ  (VN) 

Thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ giải trí; dịch vụ giải trí về âm nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ) 
(giải trí); dịch vụ lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-27514 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Vàng cam, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
phần mềm 3A Việt Nam  (VN) 
Số 1A ngõ 343, đường An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn và thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì 
trang web; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-27515 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.1.3; A1.1.10; A1.1.5; A2.3.23; 4.1.2; 

26.1.1 
(591) Trắng, đỏ xanh, vàng 
(731) Phan Quốc Vinh  (VN) 

787 Lê Hồng Phong (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 

 
(210) 4-2015-27516 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại áo mưa Việt   (VN) 
Số 44/23 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); màng nhựa dùng làm khăn trải bàn.  
 

Nhóm 25: áo mưa; tạp dề (trang phục).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm màng nhựa dùng làm khăn trải 
bàn; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), áo mưa, tạp dề (trang phục).   

 

 
(210) 4-2015-27517 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1 
(731) ANAM WATCH CO.   (KR) 

Rm210(DAEWOO PRESHIA) 143, 
Dongil-ro, Seongdong-gu Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ báo thức; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ 
đeo tay.  
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(210) 4-2015-27518 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.5; A2.3.16; A2.3.23; A5.3.15; 

A5.3.13; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Nguyễn Tiến Huy  (VN) 

11 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2015-27520 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) E DONG RICE WINE CO., LTD.   (KR) 

2466, Hwadong-ro, Idong-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo truyền thống Hàn Quốc (Makgeoli); rượu mạnh chưng cất của Hàn 
Quốc (Soju); rượu mùi.  

 
 

(210) 4-2015-27522 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế NT Việt Nam  (VN) 
Nhà NV 3.3 - Khu Chức năng Đô thị Tây 
Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát.  
 

Nhóm 11: Bếp từ, sen cho chậu (bồn) rửa bát; chậu (bồn) rửa bát; bếp điện; bếp điện từ; lò 
nướng; lò vi sóng; máy hút khói; máy sấy bát; tủ lạnh.  

 
 

(210) 4-2015-27523 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ISHIZUKA GLASS KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
1880 Kawai-cho, Iwakura-shi, Aichi-
ken, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 01: Hợp chất chống vi khuẩn và chống nấm để sử dụng trong sản xuất vật phẩm 

đúc bằng nhựa dẻo và sợi chất dẻo; hợp chất chống vi khuẩn và chống nấm để sử dụng 

trong sản xuất chất làm sạch bề mặt được phủ sơn và bề mặt cứng; hợp chất bảo quản để 

sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-27525 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.7.1; 5.7.21; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Cam, nâu, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Đức Tài  (VN) 
65 ĐT741, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối.  

 

Nhóm 30: Bánh làm từ hạt điều; kẹo làm từ hạt điều. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
 

 
(210) 4-2015-27527 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 7.5.10; A26.11.13; 26.3.1; A26.3.5 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật công nghiệp Sao Việt  
(VN) 
Số 8 đường 8A, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động; giày bảo hộ lao động; nón bảo hộ lao động; ủng bảo 

hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động (tất cả các sản phẩm nêu trên đều dùng với mục 

đích phòng chống tai nạn). 

 

Nhóm 35: Mua bán găng tay bảo hộ lao động, mũ (nón) bảo hộ lao động, khẩu trang bảo 

hộ lao động, lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn, giày bảo hộ lạo động, dép bảo hộ lao động, 

ủng bảo hộ lao động, mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn, phòng chống 

bức xạ và phòng chống cháy), chuông báo cháy, miệng ống vòi rồng chữa cháy, máy bơm 

cứu hỏa, gậy dập lửa, bình cứu hỏa; quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2015-27530 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH STD Quốc tế  
(VN) 
Số 20, ngõ 538 đường Láng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27531 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A26.11.12; 3.4.11; 

26.13.25 

(591) Vàng, đen, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Phan Tú Nhân  (VN) 
Số nhà 86, khu phố 5, đường Lê Hồng 

Phong, phường Phú Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27532 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; A1.1.5; 5.7.1; 

5.3.20; 2.9.1 

(591) Nâu, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đào Thu Vịnh  (VN) 
Số 19 Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng cà phê.  
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(210) 4-2015-27533 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.11.2 
(591) Da cam, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm; rau đã được bảo quản; trái cây được bảo quản; chiết 
xuất của thịt; sữa. 

 
 

(210) 4-2015-27534 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.11.2 
(591) Da cam, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông 
Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; nước sốt thịt; muối nấu ăn; bột cà-ri [gia vị]; xốt [gia vị]; 
tương ớt [gia vị]; xốt cà chua; tương; giấm. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn.  

 
 

(210) 4-2015-27535 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Đợi   (VN) 
Tổ 3, KV 1, phường Nhơn Bình, thành 
phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe đạp; xe đạp thể thao; xe đạp địa hình; xe đạp trẻ 
em.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp, xe đạp thể thao, xe đạp địa 
hình, xe đạp trẻ em, bình nước nóng, quạt điện và các phụ tùng và phụ kiện cho các sản 
phẩm nêu trên. 
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(210) 4-2015-27536 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A2.1.23; A2.3.23; 

A2.5.23 

(591) Đen, trắng, vàng cam, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xanh dương, tím, đỏ 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Quà Tặng 
Cuộc Sống   (VN) 
346 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; nữ trang; đồng hồ; ghim cài để trang sức; khuy măng sét. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, nữ trang, đồng hồ, đá quí, ghim cài để trang sức, khuy 
măng sét, mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên, túi chườm nóng (thảo mộc).  

 

 
(210) 4-2015-27538 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.6; A8.1.23 

(591) Trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

lam, chàm, tím 
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY  (US) 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 

Illinois 60642, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi. 
 

 
(210) 4-2015-27539 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 

(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY  (US) 

1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
Illinois 60642, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi. 
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(210) 4-2015-27540 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.16; 1.15.15; 1.15.21; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, vàng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần Hóa Mỹ phẩm 

Tự nhiên  (VN) 
Thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng (chế phẩm đánh răng).  
 
 

(210) 4-2015-27541 (220) 06.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; 24.1.1; 3.7.1; 5.13.4; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung tâm 
Anh ngữ Anh Mỹ Anh  (VN) 
189 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giảng dạy đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh. 
 
 

(210) 4-2015-27546 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất kinh doanh vàng 
Kim Tỷ  (VN) 
Số 8, Bùi Thị Đồng, khu phố 4, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 14: Nữ trang bằng vàng các loại (từ 10K đến 24K). 
 

 
(210) 4-2015-27547 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24 
(731) Công ty cổ phần Hà Trí Vi Na  

(VN) 
100/6 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1101 

(511)   Nhóm 29: Patê gan; xúc xích; lạp xưởng; dưa muối; mắm cá; khoai tây lát chiên giòn. 
 

Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng); bột ngũ cốc; mì ống (nui), mì sợi; bột mì; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2015-27550 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; 3.9.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 
(731) Võ Thanh Phương  (VN) 

ấp 5, xã Định Trung, huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống; cá giống; tôm (còn sống), cá (còn sống).  

 

 
(210) 4-2015-27551 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A5.3.14 
(591) Đỏ tươi, xanh cốm, đỏ đô, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
kỹ thuật cao Nhật Bản GK - 
ORGANIC  (VN) 
15 Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành Phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón các loại.  

 

 
(210) 4-2015-27552 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; 26.1.2; 15.7.15; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ dụng cụ 
thể thao Phạm Duy  (VN) 
86 Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục, thể thao.  
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(210) 4-2015-27553 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.21; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển đào tạo EDUTOP64  
(VN) 
Số 37 ngách 208/12 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, thông tin liên lạc bằng máy 

vi tính: truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 

sở dữ liệu: cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.  

 

Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 

tuyến từ xa; xuất bản ấn phẩm điện tử không tải xuống được, dịch vụ cung cấp trò chơi 

trực tuyến từ mạng máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến (tiếng Việt, tiếng 

Anh); hệ thống hội thảo trực tuyến; quản lý trường học trực tuyến.  
 

(210) 4-2015-27554 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế  (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); vớ ; đồ lót (quần áo lót). 

 

Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh mỳ xăng - đuých để ăn; bánh ngọt, bánh làm từ bột nhão, nước 

xốt, gia vị. 
 

Nhóm 32: Đồ uống bao gồm nước khoáng, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước sô 

đa (đồ uống); nước có gaz, đồ uống (không chứa cồn); đồ uống cung cấp muối và khoáng 

cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vang; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vốtca; rượu uýtki. 
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(210) 4-2015-27556 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Long  (VN) 
Tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố  Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Tạ thể lực; cầu lông; cầu đá; bóng chuyền; bóng rổ; phao bơi.  
 

 
(210) 4-2015-27557 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Trung tâm thông tin và ứng 

dụng khoa học và công nghệ 
tỉnh Đắk Nông  (VN) 
Số 2, đường Phan Kế Bính, phường 
Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học đa chức năng (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y).  
 

 
(210) 4-2015-27558 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ sinh học An Thái  
(VN) 
Lô B02-B03 khu công nghiệp Hòa Phú, 
xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¨k L¨k  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ vi sinh; phân hữu cơ sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-27559 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Cosmofa Nam 

Thiên   (VN) 
43/32 Đông Hồ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); quần áo lót mặc bên trong; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; 
quần ngắn của đàn ông; bít tất ngắn cổ.  
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(210) 4-2015-27563 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A20.1.3; A17.3.2; 1.3.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật The Light  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà CTM, số 299 đường Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tư vấn sở hữu trí tuệ. 
 

 
(210) 4-2015-27569 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A25.7.21; 20.7.1 
(591) Đen, trắng, xanh lam 
(731) Phạm Đoan Trang  (VN) 

Số 40B phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sách, báo, lịch in, văn phòng phẩm, hàng lưu niệm.  
 

 
(210) 4-2015-27570 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.11.22; 22.1.15 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ 
thuật Âm nhạc Dân gian  (VN) 
21/5/5 Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình bày các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công 
chúng nhằm mục đích văn hoá hoặc giáo dục; giảng dạy âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2015-27571 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) LONG CIAO INTERNATIONAL 

CO.,LTD  (TW) 
3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 
Road, Tainan City, Taiwan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1105 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; sôcôla; kem lạnh; kẹo; bánh quy.  
 
 

(210) 4-2015-27572 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) LONG CIAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 
Road, Tainan City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê; sôcôla; kem lạnh; kẹo, bánh quy.  
 
 

(210) 4-2015-27573 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14 
(731) LONG CIAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 
Road, Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; sôcôla; kem lạnh; kẹo; bánh quy.  
 
 

(210) 4-2015-27574 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Triệu Phương  (VN) 
Nhà 53, đường Phan Đình Phùng, 
phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 
Trị  

 

(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men [kim chi]; thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thịt đã được bảo quản; tôm, không còn sống; gia cầm, không còn sống. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; bánh mỳ; bánh gừng; bánh ngọt; sôcôla; 
bánh kẹo; đồ gia vị; bánh qui; bánh quy giòn; xốt [gia vị]; gia vị.  

 

 
(210) 4-2015-27575 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang 
VELVET  (VN) 
112/47 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2015-27576 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Thủy  (VN) 
68 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-27577 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25; 26.15.3; A7.5.8; 7.11.20 (540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu và xây dựng Việt 
Nam (VINACONEX)  (VN) 
Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Dầm sàn bê tông dự ứng lực; cột bê tông dự ứng lực; cọc bê tông dự ứng lực; xà 
gồ bê tông dự ứng lực; viên bloc bê tông sàn; giằng tường, giằng mái bê tông dự ứng lực; 
dầm kèo bê tông dự ứng lực; dầm lanh-tô dự ứng lực; cấu kiện bê tông dự ứng lực; dầm 
cầu dự ứng lực. 

 
 

(210) 4-2015-27578 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
pháp Quốc Tế  (VN) 
Tập thể 12A Lý Nam Đế, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày cao cổ, giày ống; quần áo, trang phục; mũ; giày. 
 
 

(210) 4-2015-27579 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giải 
pháp Quốc Tế   (VN) 
Tập thể 12A Lý Nam Đế, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày cao cổ, giày ống; quần áo, trang phục; mũ; giày. 
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(210) 4-2015-27581 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tùng Anh  (VN) 
Số 9, ngõ 4, tổ 8, phường Đức Thắng, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-27582 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A17.2.2; 26.15.15 
(591) Vàng, trắng, đen, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Tô Biêu  (VN) 
45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-27585 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.16; 26.1.2; 5.13.1; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Đức Duy  (VN) 
10/9 đường 14, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-27586 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; 24.9.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Bích Xuân  (VN) 
Số 149/1B Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, sâm, nấm linh chi, tổ yến, bánh kẹo. 
 

Nhóm 39: Đóng gói: rượu, sâm, nấm linh chi, tổ yến, bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-27590 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Nghĩa  (VN) 
68 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện 
(cửa hàng bán phở). 

 

 
(210) 4-2015-27591 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khắc dấu Đông 
Dương  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ khắc dấu; khắc chữ. 
 

 
(210) 4-2015-27592 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.23 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thức - Mỹ Dung  
(VN) 
51 Nguyễn Văn Mai, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc. 
 

 
(210) 4-2015-27593 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khắc dấu Đông 
Dương   (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ khắc dấu; khắc chữ. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1109 

(210) 4-2015-27594 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Xám, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(7 31) Công ty cổ phần nghiên cứu 
sản xuất dược phẩm An Phú  
(VN) 
Số nhà 21, ngõ 62, tổ 3, phố Gia Quất, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-27596 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(731) SAN MIGUEL PURE FOODS 

COMPANY, INC.  (PH) 
23rd Floor, The JMT Corporate 
Condominium, ADB Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1605, Metro Malina, 
Philippines 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt gà; thạch (thực phẩm); mứt nhão; sữa bột; sữa và sữa có hương vị; pho 

mát; bơ thực vật; bơ; chế phẩm thay thế bơ; hỗn hợp bơ; dầu thực vật; kem (sản phẩm sữa) 
dành cho mục đích nấu ăn. 

 
Nhóm 30: Bánh flan; chế phẩm ngọt hoặc thơm dùng để phết bánh mì cắt lát; kem lạnh; 
bột làm bánh kếp; bột làm bánh quế; bột mì đa dụng; bột trộn sẵn để làm bánh sô cô la 
hạnh nhân; bột trộn sẵn để làm bánh ngọt; gia vị; xốt [gia vị]; mì sợi; bánh quy; hỗn hợp 
hương vị để ướp thực phẩm; nước xốt cho món trộn; xốt may-on-ne. 

 

 
(210) 4-2015-27597 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Ghi, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thu Hòa  (VN) 
Số 4, lô III.1, 151A Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

2. Phan Thanh Huyền  (VN) 
Số 11, ngõ Liên Trì, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoa tươi, hoa giả, bưu thiệp, hộp quà tặng (bằng giấy, bìa).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ điện hoa. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa, trang trí hoa; dịch vụ làm vườn, trồng hoa.  
 

 
(210) 4-2015-27598 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ 
(731) PERFECTOS HK LIMITED  (HK) 

Unit 12, 31F, Vanta Industrial Centre, 21 
Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 

 
(210) 4-2015-27599 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần Fu Tai  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, KCN Đức Hòa III - 
Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-27600 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 21.1.17; 7.1.1; 6.1.2; 26.15.7 
(591) Trắng, xám, đen, nâu, đỏ, vàng, xanh lá 

cây, xanh nước biển, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính, chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống, 
máy vi tính.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1111 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình. 

 

 
(210) 4-2015-27601 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.2; 7.3.1; 26.4.2; 19.1.3 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Linh  (VN) 
58/32 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại két sắt an toàn.  
 

 
(210) 4-2015-27602 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Linh  (VN) 
58/32 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt an toàn. 
 

 
(210) 4-2015-27603 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Bình Mai  
(VN) 
72/790 Nguyễn Văn Dung, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước giặt, nước rửa kính, nước rửa chén, nước lau sàn. 
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(210) 4-2015-27606 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
in ấn sản xuất thương mại 
Song Quỳnh   (VN) 
4/6 ấp 1 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2015-27607 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư thương mại Thiên 
Phó  (VN) 
Số 30, khu biệt thự 2, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2015-27608 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  (VN)
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; dầu thơm (nước hoa); nước giặt xả, 
nước súc rửa bình sữa. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau mặt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2015-27609 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  (VN)
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; dầu thơm (nước hoa); nước giặt xả, 
nước súc rửa bình sữa. 

 

Nhóm 10: Bình sữa; núm vú của bình sữa; núm vú giả cho trẻ em; đầu vú cao su; dụng cụ 
bơm hút sữa mẹ. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau mặt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-27610 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ quốc tế Việt úc  
(VN) 
69/9 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; giấy ăn; khăn giấy để tẩy trang; giấy vệ sinh; khăn 
lau mặt bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-27611 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh nhạt, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NUTRAS Việt Nam   (VN) 
2904 Tòa nhà AZURA, 339 Trần Hưng 
Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27612 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) ORIENTUS INDUSTRY SDN BHD  

(MY) 
4, Jalan Dato Yunus 1, Kawasan 
Perindustrian Dato Yunus Sulaiman, 
Lima Kedai, 81120 Skudai, Johor, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Dầu chống ăn mòn; dầu chống gỉ; sơn mài; sơn; sơn lót; lớp phủ dạng xịt (sơn); 

chất pha loãng sơn; dầu thông (chất pha loãng sơn); sơn dùng cho ô tô; sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2015-27613 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.7.25; 25.5.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH HITAKA Việt 
Nam  (VN) 
123 Nguyễn Thái Học, phường Điện 

Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 

vụ; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  
 

 
(210) 4-2015-27614 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh cô ban 

(731) Công ty TNHH BIOPHARM Việt 
Nam  (VN) 
Nhà E10, ngõ 132, phố Trung Kính, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bi y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, mua bán điện cực dán 

y tế; đệm chống loét, mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa; 

mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê; ca cao, gia vị, 

sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 

uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá tôm; con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu; con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái 

cây tươi; rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-27615 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3; A1.13.15
(591) Xanh lá cây, xanh, trắng, cam, vàng, 

xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH BIOPHARM Việt 

Nam  (VN) 
Nhà E10, ngõ 132, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và síêu âm; mua bán điện cự dán 
y tế; đệm chống loét, mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm. nước hoa. 
dầu gội đầu; kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; con giống vật 
nuôi làm thuốc cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống; dược liệu tươi, trái 
cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27616 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh, trắng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH BIOPHARMA Việt 

Nam   (VN) 
Nhà E10, ngõ 132, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán 

y tế; đệm chống loét, mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm. nước hoa. 

dầu gội đầu; kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
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sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 

uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; con giống vật 

nuôi làm thuốc cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống; dược liệu tươi, trái 

cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-27617 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23; 

A26.1.18; A6.3.5; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Xanh dương, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây, đen, xanh nước biển, trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh phẩm Nam Việt   (VN) 
373 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-27618 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, đỏ, 

trắng, vàng nhạt, xanh nước biển 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh phẩm Nam Việt   (VN) 
373 Lê Hồng Phong, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-27620 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; A5.3.13; 1.15.23; A3.9.24 

(591) Da cam, xanh biển, trắng 

(731) Phạm Thị Dương Quỳnh Hương  
(VN) 
Số 8, ngõ 1, đường Lĩnh Nam, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật (nước chấm pha 

sẵn gia vị trên cơ sở nước mắm là chủ yếu); dầu ăn; cá hộp, hải sản đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-27621 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hoá chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua, sơ chế, 

yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 

chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, trà (chè), cà phê, cacao, gia vị, sữa và 

các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống 

tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không 

cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, 

tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, 

dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-27622 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hoá chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh duỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua, sơ chế, 
yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 
chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 
có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27623 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hoá chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh duỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua, sơ chế, 
yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 
chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 
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có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27624 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hoá chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh duỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua, sơ chế, 
yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 
chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 
có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27625 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như; vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
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tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yền, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 
chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 
có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-27626 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yền, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 
chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 
có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-27627 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu, mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến 

chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 

nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến 

có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 

vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 

trái cây tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27628 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nutras Việt Nam  (VN) 
2904 tòa nhà Azura, 339 Trần Hưng 

Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27629 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư ISN  (VN) 
Số nhà 14, ngách 22 ngõ 124 đường Âu 

Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 

động sản; cho thuê  văn phòng; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các 

công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ trang trí nội - ngoại thất. 

 

Nhóm 39: Cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê xe; dịch vụ vận tải. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
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(210) 4-2015-27630 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6; 26.1.2; A1.1.10; 6.1.2 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 
Cửa hàng bánh ngọt Thanh Hương, khu 
tập thể giáo viên trường PTTH Hoài Đức 
B, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ga tô; bánh pudding; bánh ngọt; bánh gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh gatô; bánh pudding; bánh ngọt; bánh gạo. 
 

 
(210) 4-2015-27632 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Thành Phúc (VN)
Số 8, ngõ 155, tổ 60, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-27633 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Xanh lam nhạt, xanh lam đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH SG Pharma  (VN) 

Số 55, đường S9, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27634 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh cổ vịt đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ H&N   (VN) 
Số 96, tổ 6, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1123 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, thắt lưng, ví da, phụ kiện khác.  
 
 

(210) 4-2015-27635 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.4.24 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.  (TH) 
313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 
Road, Silom Sub-district, Bangrak 
District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống cung cấp đồ ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-27636 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại và dịch vụ INTERNET 269  
(VN) 
173/44/12B Dương Quảng Hàm, phường 
5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi giải trí trên internet, dịch vụ giải trí với máy chơi game. 
 
 

(210) 4-2015-27638 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tú Hoàng   (VN) 
158/35 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2015-27639 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 
17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, nữ trang, đồ trang sức. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-27640 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

phát triển Việt Hưng CVA  (VN)
Thôn An Thư, xã Đồng Quang, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Tranh có đèn phát sáng. 
 

 
(210) 4-2015-27641 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

phát triển Việt Hưng CVA  (VN)
Thôn An Thư, xã Đồng Quang, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Tranh có đèn phát sáng. 
 

 
(210) 4-2015-27642 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Hộ kinh doanh Đào Văn Sa  

(VN) 
Thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

(210) 4-2015-27643 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Hồng ,tím 
(731) Trần Thị Nhung  (VN) 

Khu 1, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
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(210) 4-2015-27644 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27649 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Ghi 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Casper Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Sannam, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước, bằng điện; 
bếp từ; bếp hồng ngoại; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò nướng; thiết bị lọc nước; tủ lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-27652 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

PHILIPPE PIERGA DESIGN  (VN) 
68 Đỗ Quang- phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; bán đấu giá bất động sản; bán đấu giá quyền sử dụng đất. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; tư 
vấn đầu tư. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống xây dựng; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây 
dựng công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ công trình xây 
dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng 
chuyên dụng; xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; giám sát xây dựng; hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1126 

Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình.  
 

 
(210) 4-2015-27653 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thu 

Hồng Đức  (VN) 
Số 4 đường cặp dây điện cao thế, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giò chả, giò lụa, chả lụa.  
 
 

(210) 4-2015-27654 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ bảo vệ Việt Hàn  (VN) 
Số 205C, đường Phạm Văn Thuận, khu 
phố 1, phường Tân Tiến, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản. 
 
 

(210) 4-2015-27655 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.11.13 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Phú bảo Khang  
(VN) 
Số 39 đường Nguyễn Thượng Hiền, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu trữ hàng hoà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2015-27656 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16 
(591) Đen, trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Thịnh  (VN) 
566 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2015-27658 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Viên Nữ  

(VN) 
75 Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; 
thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

 
(210) 4-2015-27659 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25 
(591) Da cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Viên Nữ  

(VN) 
75 Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; 
thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh.  

 

 
(210) 4-2015-27660 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thái Dương 
Hưng   (VN) 
Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp.  
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(210) 4-2015-27661 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Dương 
Hưng  (VN) 
Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp; xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2015-27662 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.20; 5.13.4; 3.1.14; 2.3.20; A2.3.16; 

2.5.30 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Bear With Me  (VN) 
Số 18BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Mua bán: vali, cặp xách, túi xách, ví (bóp) ba lô, giày, dép, thắt lưng (dây nịt) 
(dùng với trang phục) mũ (nón), quần, áo, tất, vải, len, sợi, chỉ khâu.  

 

 
(210) 4-2015-27663 (220) 07.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; A2.3.16; 2.3.30; 2.5.30; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Bear With Me  (VN) 
Số 18BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, cặp xách, túi xách, ví (bóp), ba lô, giày, dép, thắt lưng (dây nịt) 
(dùng với trang phục), mũ (nón), quần, áo, tất, vải, len, sợi, chỉ khâu.  

 

 
(210) 4-2015-27664 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 25.5.25; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Lẩu cá Đuối  

(VN) 
347/159 Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn từ quán ăn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-27665 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291 - 9/1 A đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Bông băng y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27669 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Ban quản lý Vườn Quốc gia 

Côn Đảo  (VN) 
Số 29 Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế, bảo quản.  
 

Nhóm 35: Bán tổ yến, thực phẩm làm từ yến sào. 
 

Nhóm 44: Nhân đàn chim yến; khai thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến).  
 

 
(210) 4-2015-27670 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A11.1.6 
(591) Đỏ, vàng cam 
(731) Hộ kinh doanh Trân Trân  

(VN) 
416/13 đường Âu Cơ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; hủ tiếu; bánh phở; bún; hoành thánh; bánh tráng.  
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(210) 4-2015-27671 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) CANOPUS INTER - TRADE PTE. LTD.  

(SG) 
No.1, North Bridge Road, # 07-10 High 
Street Centre, Singapore-179094  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-27678 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mùa gặt Vàng La   (VN) 
335 ấp 4, xã Bình Tâm, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón vi sinh. 
 
 

(210) 4-2015-27679 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp Nhân Thịnh  (VN) 
17A Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt); dầu mỡ bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2015-27680 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ địa ốc Mỹ 
An Phó   (VN) 
Số 30, đường số 2, phường 6, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-27688 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương  (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu động cơ; chất bôi trơn; khí than. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

Nhóm 12: Xe tải; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ô tô con; xe ô tô 
chở khách. 

 
Nhóm 17: Nhựa mủ (caosu); cao su lỏng; cao su tổng hợp; vật liệu cách âm. 

 
Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bề mặt không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; silie (thạch anh); cấu kiện xây dựng bằng bê-tông; ván 
sàn gỗ. 

 
Nhóm 25: Quần áo da; quần áo giả da; giày; đồ đi ở chân; quần áo. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; rau 
cỏ tươi; động vật sống; gỗ thô. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu brandi (rượu mạnh); chiết suất từ trái cây (có cồn); đồ 
uống được chưng cất. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Môi giới; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê phòng ở. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; tư vấn xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng. 

 
Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho chứa hàng. 
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Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ karaoke. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế bản vẽ xây dựng; thăm dò địa chất. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2015-27689 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.1.2; 

26.1.6 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương   (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu dùng cho động cơ; xăng; dầu động cơ; chất bôi trơn; khí than. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

Nhóm 12: Xe tải; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe ô tô con; xe ô tô 
chở khách. 

 
Nhóm 17: Nhựa mủ (caosu); cao su lỏng; cao su tổng hợp; vật liệu cách âm. 

 
Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ bề mặt không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; silie (thạch anh); cấu kiện xây dựng bằng bê-tông; ván 
sàn gỗ. 

 
Nhóm 25: Quần áo da; quần áo giả da; giày; đồ đi ở chân; quần áo. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; rau 
cỏ tươi; động vật sống; gỗ thô. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu brandi (rượu mạnh); chiết suất từ trái cây (có cồn); đồ 
uống được chưng cất. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Môi giới; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản lý bất động 
sản; cho thuê phòng ở. 
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Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; tư vấn xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng. 

 

Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho chứa hàng. 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết kế bản vẽ xây dựng; thăm dò địa chất. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2015-27690 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kelsey Việt 
Nam  (VN) 
Phòng V5-1002, tòa nhà Sunrise City, 23 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; marketing; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quan 
hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; nghiên cứu kinh 
doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; định giá/đánh giá bất động sản; môi giới; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới khách hàng/tuỳ chỉnh.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị. 
 

 
(210) 4-2015-27691 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kelsey Việt 
Nam   (VN) 
Phòng V5-1002, tòa nhà Sunrise City, 23 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; marketing; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quan 
hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; nghiên cứu kinh 
doanh.  
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Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; định giá/đánh giá bất động sản; môi giới; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới khách hàng/tuỳ chỉnh.   

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-27693 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Sumi&Suki  (VN) 
Kiệt 76/12 Trường Chinh, phường Hòa 
An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-27694 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 1.15.23 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế HERA  
(VN) 
Nghiêm Thôn, thị trấn phố Mới, huyện 

Quế võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; sắp xếp và điều khiển buổi hòa nhạc; dàn 
dựng buổi biểu diễn; dịch vụ điều chỉnh nhạc (DJ); dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn 
tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-27695 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, xanh nước biển, xanh cô ban, 

xanh ngọc, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
vận tải Hà Sơn  (VN) 
Thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu. 
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(210) 4-2015-27696 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 7.3.11; 26.5.1; 26.13.25 
(591) Vàng ánh kim, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làng Đá Sài 
Gòn  (VN) 
33 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đá hoa cương.  
 

 
(210) 4-2015-27697 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
truyền thông Đường Xanh  
(VN) 
Số 12, ngõ 71, phố Kim Ngưu, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-27698 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kiến 
Thành  (VN) 
Số 148, khu Lò, ấp An Xuân, xã Long 
Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói. 
 

(210) 4-2015-27699 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh nước biển, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BLUE EXCHANGE  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-27700 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khải Hoàn  (VN) 
292/37/3 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vật liệu cách nhiệt, cách điện (dùng 

trong xây dựng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-27702 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Trắng, nâu, hồng nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ 
nhà hàng - khách sạn Phạm 
Vân  (VN) 
Số 53/1A, đại lộ Bình Dương, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng 

ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2015-27703 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.7; A5.5.20; 10.3.7; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh crôm đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Khải Vy  (VN) 
46M Hoàng Quốc Việt nối dài, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách; sắp xếp các chuyến du lịch; 

đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ 
chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); giải trí trên truyền hình.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu hằng cách xoa bóp dầu thơm; chăm sóc sức 
khỏe; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2015-27704 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.3; 1.3.2; 26.3.4; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bửu Tự  (VN) 
117B/1 khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An 
Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Khí đốt để thắp sáng, khí ga để thắp sáng; khí ga hóa rắn (nhiên liệu); hỗn hợp 

cháy được khí hóa. 
 

 
(210) 4-2015-27705 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh lam, nâu đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cao su nhựa 
Thuận Thiên  (VN) 
818 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cao su, vòng đệm thiết bị bằng cao 

su, trục cản cao su); đại lý thông tin thuơng mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-27707 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; 5.5.4 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ly An  (VN) 
66 đường 18, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-27708 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mắt Búp Bê  (VN) 
Số 59 đường 21A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (đồ uống); nước khoáng đóng chai (đồ 
uống); nước uống tinh khiết đóng chai; nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-27709 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị phụ 
tùng ngành may Thái Hương  
(VN) 
188 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 07: Máy may và phụ tùng máy may.  
 
 

(210) 4-2015-27712 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25; A26.11.13 
(731) KABUSHIKI KAISHA BENKAN 

(BENKAN Corporation)   (JP) 
5-1, Rokusengoku-Cho, Ota-City, 
Gunma, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; vật liệu bằng kim loại 
dành cho ray đường sắt; dây và dây cáp bằng kim loại thường, không dùng để dẫn điện; 
vật dụng nhỏ làm bằng sắt; ống và ống tuýp bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại 
(không phải là bộ phận của máy); van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); 
phụ kiện của ống bằng kim loại; khớp nối kim loại.  

 
 

(210) 4-2015-27713 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; A26.4.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) THE WHITE BOX SRL  (IT) 
Roma (RM), Via Aristonida, 38 Cap 
00124, Italy  
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(511)   Nhóm 29: Phomai; trái cây đông lạnh; cùi trái cây; trái cây rắc đường; sữa; dầu oliu thực 
phẩm; sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh mì; bột nhào bánh; bánh ngọt; kem lạnh; mì sợi; mì ống; bánh 
pizza; bánh nhân thịt; nước sốt cà chua. 

 
Nhóm 33: Rượu.  

 

 
(210) 4-2015-27714 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Nghiêm Phúc  (VN) 
Tổ 9, thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-27715 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.2.1; 3.2.15; 3.7.17; 4.3.7 
(591) Cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Trịnh Đình Uyên  (VN) 
Thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-27716 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.19; A3.7.24 
(591) Vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại Minh 
Việt   (VN) 
Số 171 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-27717 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
sản xuất và dịch vụ HD   (VN) 
Số 28, ngách 56, ngõ 127 Hào Nam, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh trứng; bánh kẹo đường. 
 

 
(210) 4-2015-27718 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư thương mại 
sản xuất và dịch vụ HD  (VN) 
Số 28, ngách 56, ngõ 127 Hào Nam, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh kẹo; bánh quy giòn; bánh trứng; bánh kẹo đường. 
 

 
(210) 4-2015-27719 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; 5.3.6; 26.4.2; 25.5.2; 7.3.4; 

A7.3.5 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh, đỏ, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cơ  (VN) 
Thôn Dương ổ, Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-27721 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Nguyên Hà   (VN) 
Xóm Chiến Thắng, khối phố 3, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện tử, khóa vân tay, khóa từ, thẻ từ được mã hóa, chuông cửa điện, 
chuông điện báo cháy, chuông báo động, camera. 

 

 
(210) 4-2015-27722 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Nâu đất (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hisung Việt 
Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 73, đường Nguyễn Trãi, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Cửa trượt bằng kim loại (bằng thép, i-nốc) và bộ đồ cửa trượt bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa trượt phi kim loại (bằng kính, nhựa) và bộ đồ cửa trượt phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-27723 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2; 1.11.1 

(591) Đỏ thẫm, vàng cam, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Hà Việt 
Nam   (VN) 
Số 6, ngõ 50, đường Chính Kinh, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa trượt bằng kim loại (bằng thép, i-nốc) và bộ đồ cửa trượt bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa trượt phi kim loại (bằng kính, nhựa) và bộ đồ cửa trượt phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-27724 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm thiên 
nhiên Mộc Hà Natural Care  
(VN) 
1/39 đường số 49, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27725 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Vũ Lâm  (VN) 
1M cư xá Ngân hàng, khu phố 5, phường 

Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ (không cho mục đích y 

tế). 
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(210) 4-2015-27726 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Juree Coffee 
Việt Nam  (VN) 
301/63 Phan Xích Long, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2015-27727 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 7.3.11; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
- xây dựng trang trí nội thất 
kiến trúc 3A  (VN) 
Số 275/2/15, đường Lê Chí Dân, khu phố 
3, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-27730 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhật Đức  (VN) 
80/35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-27731 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; 

1.15.23 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn; bóng đèn; đèn trang trí; đèn 
pin. 

 

 
(210) 4-2015-27732 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Pin điện; pin điện, cho xe cộ; pin cho thắp sáng; pin quang điện; pin mặt trời 
(pin năng lượng mặt trời); bình ắc quy; bộ lưu điện (UPS); bộ biến đổi điện. 

 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; tấm thu năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-27733 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lý Minh Hùng  (VN) 
117 đường số 9, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-27736 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.3.3; 26.3.23 
(731) LE HOLDINGS LTD.   (KY) 

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 
Court, Camana Bay, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bảng thông báo điện tử; 
điện thoại thông minh; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị chẩn 
đoán, không cho mục đích y tế; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; chip [mạch 
tích hợp]; bộ đổi điện; bộ cấp nguồn điện áp thấp; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; mũ bảo 
hiểm; hệ thống phòng trộm, chạy điện; khoá điện; thiết bị sạc cho pin điện; màn hình 
video; thiết bị điều khiển từ xa; kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể thao; gậy tự chụp ảnh; 
máy ảnh [chụp ảnh]; tai nghe; thiết bị thu hình; vỏ hộp loa; chương trình điều hành máy vi 
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tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; vỏ dùng cho điện thoại di 
động; bộ điều biến; đầu thu kỹ thuật số; máy tính bảng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; phần mềm trò chơi máy tính; chìa khóa dạng thẻ 
được mã hóa; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ; máy quay từ xa; máy 
nghe nhạc cầm tay; thiết bị chiếu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 
[vật nối điện]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; pin điện; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; dây treo 
trang trí điện thoại di động.  

 

Nhóm 12: ¤ tô 3 bánh; xe cộ chạy bằng điện; xe thể thao; xe cộ cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe máy; xe đạp; xe đạp ba bánh; xe đẩy 
trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là 
đồ chơi; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; moay-ơ cho bánh xe; gương chiếu 
hậu; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ có thể nói được; hộp bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại quý; đồng hồ chạy điện; đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; dụng cụ đo thời 
gian; đồng hồ bấm giây; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây 
treo trang trí điện thoại di động bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; bài lá; ván trượt tuyết; dụng cụ rèn luyện hình thể; găng tay dùng cho trò chơi; 
trò chơi (trên máy); đồ câu cá; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo vào đế giày]; thẻ cào dùng 
để chơi trò chơi may rủi; máy trò chơi video; giầy trượt pa-tanh; xe đạp đặt cố định để tập 
luyện thể dục. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; kiểm toán 
doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; gửi tin 
nhắn; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; hãng thông tấn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; dịch 
vụ thư viện lưu động; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất phim trừ phim 
quảng cáo; dịch vụ phân phối phim hoạt hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức 
khoẻ]; dịch vụ huấn luyện động vật; tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; giải trí trên truyền hình; cung cấp video trực tuyến, không tải về.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; điện toán đám mây; thiết kế công nghiệp; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế quần áo; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
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Nhóm 45: Tư vấn về an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; dịch vụ an táng; 
câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ nội 
trợ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả. 

 

 
(210) 4-2015-27737 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.16; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

lương thực thực phẩm Đông 
Xuân  (VN) 
233/49B, Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-27738 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A14.5.2; 26.4.7; 26.4.8; 26.7.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và xuất 
nhập khẩu Tiến Thịnh  (VN) 
44 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo (cửa xếp) 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, tủ áo và các tủ nội thất gồm: 
bản lề bằng kim loại; ray bi trượt bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa. 

 

 
(210) 4-2015-27739 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và xuất 
nhập khẩu Tiến Thịnh  (VN) 
44 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo (cửa xếp) 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, tủ áo và các tủ nội thất gồm: 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1146 

bản lề bằng kim loại; ray bi trượt bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa. 

 
 

(210) 4-2015-27740 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; 3.7.11; 3.7.16; 1.15.11 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, ghi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV lương thực 
Khánh Huy  (VN) 
Số 64-66, ĐT 852, khóm Tân Hòa, 
phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2015-27742 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.7; A11.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Eight Boat  (VN) 
Số 99, đường Nguyễn Thái Học, phường 
Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-27743 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) PRINCESS CRUISE LINES, LTD.  (US) 

24305 Town Center Drive, Santa Clarita, 
California 91355, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tàu du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến đi và các chuyến du lịch.  
 

 
(210) 4-2015-27744 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Tổng công ty may Nhà Bè - 
Công ty cổ phần  (VN) 
Số 4, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-27745 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

- thương mại vật tư ngành 
nước An Phú Thành  (VN) 
Số 36, tổ 15, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; chi 
tiết nối bằng kim loại cho ống khí nén; vòng kẹp bằng kim loại; nắp chai lọ bằng kim loại; 
kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; ống dẫn bằng kim loại; ống thép; van bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-27746 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

- thương mại vật tư ngành 
nước An Phú Thành  (VN) 
Số 36, tổ 15, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 06: ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; chi 
tiết nối bằng kim loại cho ống khí nén; vòng kẹp bằng kim loại; nắp chai lọ bằng kim loại; 
kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; ống dẫn bằng kim loại; ống thép; van bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-27748 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Lavie Shoes  

(VN) 
31 đường D6, khu biệt thự Sài Gòn 
Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo nam và nữ; đồ đội đầu (mũ, nón) dành cho nam và nữ; giày, dép dành 
cho nam và nữ; thắt lưng (dây nịt) nam, nữ; cà vạt; tất (vớ) cho nam và nữ. 
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(210) 4-2015-27749 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cấp nước Cần 
Thơ 2  (VN) 
366C Cách Mạng Tháng Tám, phường 

Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng đường ống nước và các công trình cấp thoát nước.  
 

Nhóm 40: Sản xuất nước sinh hoạt. 
 

 
(210) 4-2015-27751 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH LIFEBEAT   (VN) 
Số 33, ngõ 389, phố Lạc Long Quân, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-27752 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  
(731) Công ty TNHH LIFEBEAT   (VN) 

Số 33, ngõ 389, phố Lạc Long Quân, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-27753 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH LIFEBEAT  (VN) 

Số 33, ngõ 389, phố Lạc Long Quân, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27754 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A19.3.4; 2.3.1; 25.7.25; 25.1.25; 

A25.1.10 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím, vàng, vàng nhạt, 

xanh lam, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27755 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A19.3.4; 2.3.1; A25.1.10; 25.1.25; 

25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím, vàng, vàng nhạt, 

xanh lam, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch làm sạch khử khuần và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.   
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(210) 4-2015-27756 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A25.1.10; 25.1.25; A19.3.4; 

19.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím, vàng, vàng nhũ, 

xanh lam, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-27757 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 25.1.25; A25.1.10; A19.3.4; 

19.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím, vàng, vàng nhũ, 

xanh lam, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27758 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch rửa vệ sinh cá nhân (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm; kem 
dưỡng da; xà phòng; chế phẩm để tắm (không dùng cho mục đích y tế), chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-27759 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27760 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-27761 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinacare  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-27762 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm, xà phòng; chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27763 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-27764 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  
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(210) 4-2015-27765 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27766 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27767 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27768 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Hy Thanh Hà   (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27769 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-27770 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 2.1.8; 18.1.5 
(591) Đen, xanh lam, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát    (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước giải khát tăng lực (đồ uống, không dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2015-27771 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.7.22; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 

A5.3.15; 5.7.12 
(591) Xanh lam, trắng, hồng, vàng, xanh lá cây

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát   (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống, 
không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-27772 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu (dầu gội dưỡng tóc); xà 
phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc tóc; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da đầu. 

 

 
(210) 4-2015-27773 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Ngọc  
(VN) 
28 đường TA19A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; cà phê xay.  
 

 
(210) 4-2015-27775 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Phan Thái  (VN) 
Số 55, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 
loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-27776 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần Trần Hưng 

Đạo  (VN) 
Tầng 4, số 44B Lý Thường Kiệt, tòa nhà 
HCO - Melia, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp phòng tập thể dục, huấn luyện viên thể dục; dịch vụ bể bơi; tổ chức 
các lớp tập aerobic, yoga, khiêu vũ. 

 

 
(210) 4-2015-27777 (220) 08.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; 2.7.10; 2.7.9; 4.5.2; 2.7.23; 

1.15.15 
(591) Xanh đậm, xanh non, vàng 

(540) 

  

(731) Tăng Văn Tuấn  (VN) 
Căn hộ 1301 nhà HH2 - chung cư 
MECO, ngõ 102 Trường Chinh, Phương 
Mai, Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh 
xá; dịch vụ hộ lí chăm sóc y tế; dịch vụ y tế từ xa. 

 

 
(210) 4-2015-27778 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại ánh Dương 
(Shining Co.,Ltd)  (VN) 
10/106 Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
mô tơ điện cho máy bơm; động cơ khí nén; bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và 
động cơ; máy phát điện.  
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(210) 4-2015-27780 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Trần Hoàng Thúy Vy  (VN) 
1021 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang như quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, va ly, túi 

xách và phụ kiện của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-27782 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Thời 
trang Việt Nam  (VN) 
Số nhà 321, đường Thanh Niên, phường 

Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-27787 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) MR.BUNYONG SOMBUNSAKDIKUN  

(TH) 

No. 338/1, Bangkhuntien-Chai Talay, 

Samae-Dum, Bangkhuntien, Bangkok 

10150, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm; phấn nền trang điểm; son môi; mỹ phẩm bôi mí mắt; phấn má 

hồng (cho mục đích trang điểm); phấn tạo khối cho mặt dùng cho mục đích trang điểm 

(phấn highlight); phấn tạo khối màu tối dùng cho trang điểm hoặc dùng cho trang điểm 

khuôn mặt (phấn bronzer); bộ trang điểm cho mặt; chế phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm 

tẩy trang; chế phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2015-27788 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Đen, đỏ cam, xám 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Tâm Long  (VN) 
Số 2, lô C1, khu phố 11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch men; gạch lát; gạch ốp tường; đá lát 
sàn; ngói; ván lát sàn bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-27791 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) UUCARE GROUP SINGAPORE PTE 

LTD.   (SG) 
25 Bukit Batok Crescent, #05-12, The 
Elitist, Singapore 658066  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 10: Tấm đệm bụng; đệm sưởi ấm dùng để trị liệu; đệm sưởi ấm, không dùng điện, 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 25: Quần áo lót ngăn mồ hôi; quần áo mặc bên trong ngăn mồ hôi; đồ lót dùng một 
lần; áo ngực; yếm; quần áo nịt cho phụ nữ; khố đeo của vận động viên (quần lót); quần áo 
lót bằng vải cho phụ nữ; quần lót nịt bụng cho phụ nữ, váy trong (quần áo lót); quần áo lót 
thấm mồ hôi; quần áo mặc bên trong; quần áo bó; đồ mặc lót bên trong; quần áo lót; quần 
áo lót cho con gái; quần áo lót cho phụ nữ; quần áo lót mặc bên trong; tất cả thuộc nhóm 
25. 

 

 
(210) 4-2015-27793 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Nguyên Phương  

(VN) 
ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) rượu, bia.  
 

Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng; dịch vụ quán café; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-27794 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 16.1.1; 26.1.5; 26.11.22 
(731) Công ty TNHH Triệu Hà  (VN) 

Nhà 1505, tầng 15, toà nhà 17T5, khu đô 
thị Trung Hoà Nhân Chính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát [viễn thông]; sợi cáp quang; dây cáp điện; ăng ten thu phát 
sóng vô tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-27795 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Võ Duy Đạo  (VN) 

89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-27796 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Võ Duy Đạo   (VN) 

89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ billiards và snooker (dịch vụ vui chơi giải trí).  
 

 
(210) 4-2015-27797 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, số 
801 Nguyễn Văn Linh, khu A, đô thị 
mới Nam thành phố, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-27798 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Mặt gai của lốp/ta lông bằng cao su dùng để đắp lại lốp xe cộ; lốp xe; lốp xe đã 
được đắp lại; vỏ bọc cho lốp xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để vá săm hoặc lốp 
xe; săm cho xe cộ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ đắp lốp xe; sửa chữa và bảo dưỡng lốp và phụ tùng xe có động cơ; 
kiểm tra hoặc bảo dưỡng lốp và phụ tùng xe có động cơ; thông tin về sửa chữa và bảo 
dưỡng lốp cho xe có động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-27799 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền, bánh snack (bánh ăn liền); bột canh (hạt nêm); phở ăn 
liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, tương cà (ketchup); tương ớt. 

 

 
(210) 4-2015-27807 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Đức 
Hiếu  (VN) 
Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp, 
khăn giấy bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2015-27809 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 20.5.25; 26.4.3; 26.4.7; 

A25.7.4 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Đức Hiếu  
(VN) 
Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa hộp, 
khăn giấy bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2015-27810 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất phim 
điện ảnh; sản xuất phim video (phim truyền hình); tổ chức các sự kiện về giải trí, thể thao 
và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-27811 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.9.6; A26.4.24 
(591) Đen, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu AMY  (VN) 
Phòng 204, chung cư Lotus - House, 
đường Tô Hiến Thành, khối 13, phường 
Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu rau quả chế biến; buôn bán thực phẩm: tỏi đen lên 
men tự nhiên, sữa ong chúa tươi nguyên chất; bán buôn đồ uống như: rượu tỏi.  
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(210) 4-2015-27812 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng trong ngành y 
và thú y): chất tẩy màu dùng trong công nghiệp, phân bón, hóa chất dùng trong nông 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
hóa chất công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng để bảo quán thức ăn. 

 
Nhóm 02: Sơn, chất màu, bột màu, véc ni, mực in, chế phẩm chống gỉ sét ăn mòn (để bảo 
vệ); phẩm màu dùng cho thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Thuốc đánh răng; xà phòng; kem dưỡng da; gel vuốt tóc (dưỡng, làm mượt tóc 
và tạo nếp tóc); sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; sữa tẩy rửa dùng cho mục đích 
vệ sinh thân thể và mục đích trang điểm. 

 

Nhóm 04: Xăng; nhiên liệu; chất bôi trơn (dầu nhờn); khí dầu mỏ; sáp ong (dạng thô); sản 
phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ). 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là thuốc trừ sâu bọ; thuốc diệt động vật có hại; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; băng vệ sinh phụ nữ. 

 
Nhóm 29: Thịt hộp; cá hộp; tôm khô; mực khô; cá khô; canh ăn liền, nước dùng (xúp) 
nước mắm; bơ; mỡ có thể ăn được; dầu thực vật có thể ăn được; sữa; khoai tây rán; sữa 
chua; chất chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau củ quả sơ chế và bảo quản; rau câu; 
thạch (dùng cho thực phẩm); thạch dừa; mứt hoa quả: trứng gia cầm; giăm bông; giò chả; 
chao. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; 
bún khô; hủ tiếu khô; mì khô; gia vị (bột canh); gia vị dạng hạt (hạt nêm); xì dầu (nước 
tương); tương ớt: xốt ma-don-ne (mayonnaise); tương mù tạc; nước xốt (cà chua); giấm: 
bánh quy; bánh mỳ; lát móng ngũ cốc (sấy khô); bột ngũ cốc; kem lạnh; mì ống; trà; cà 
phê; ca cao; đường; bột để làm bánh; bột mì; bột gạo; hương liệu dùng cho thực phẩm (trừ 
tinh dầu); bột nở; bột khoai tây dùng cho thực phẩm; sô cô la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh ngọt và mặn; bánh xốp (wafer); 
bánh kẹo (confectionery); bánh quy giòn (crackers); bánh trứng (bánh custard); bánh 
xăng đuých (sandwiches); bánh sữa nhỏ; bánh bao nhỏ (buns). 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc gia cầm; chế phẩm để vỗ béo động vật ;rau củ quả tươi; đồ 
uống cho vật nuôi: động vật còn sống; động vật giáp xác còn sống. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát có gaz; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn); nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát; nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết.    
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; hỗn hợp đồ 

uống có cồn; nước ép trái cây (chiết xuất trái cây) có cồn; rượu rum. 
 

 
(210) 4-2015-27813 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Duy Phát   (VN) 
494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 04: Gas (ga).  

 

Nhóm 35: Mua bán khí đốt và các sản phẩm liên quan.  
 

 
(210) 4-2015-27814 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A3.4.2; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Evergrowth   (VN) 
ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi.   
 

 
(210) 4-2015-27815 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8; A25.7.21 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Mỹ An  (VN) 
286 quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình 

Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã được bảo quản; rau củ quả đóng hộp; hạt điều đã chế biến.  
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(210) 4-2015-27816 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vinh Phúc   (VN) 

245 Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã được bảo quản; rau củ quả đóng hộp; hạt điều đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-27817 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cố phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-27818 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng. 
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(210) 4-2015-27819 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD    (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-27830 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.   

 

 
(210) 4-2015-27831 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.   

 

 
(210) 4-2015-27832 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.   
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(210) 4-2015-27833 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.   

 

 
(210) 4-2015-27834 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng.   
 

 
(210) 4-2015-27835 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng.   

 

 
(210) 4-2015-27836 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH VIETNAM 

SUNERGY  (VN) 
Lô C4, khu công nghiệp Quang Châu, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; dây dẫn điện; bảng điểu khiển [điện]; sợi quang học [sợi dẫn tia 
sáng]; pin mặt trời; pin quang điện. 

 
 

(210) 4-2015-27837 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, đỏ, tím, xanh da trời, xanh lá 

cây, da cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Him Lam Mộc 
Dòng  (VN) 
Tầng 1 số 442 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất dùng cho gia đình và văn phòng như: bàn; ghế; giường; tủ; khung 
ảnh; giá (đồ đạc). 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2015-27850 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Hương Hải 

GROUP  (VN) 
¤ c2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ 
Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại: vôi, đá vôi, xi măng, thạch cao, gạch 
ngói không nung xỉ quặng (vật liệu xây dựng); mua bán vôi quét tường, vôi dùng trong 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; đại lý xuất nhập khẩu; vật liệu xây dựng phi kim loại 
(vôi, đá vôi, xi măng- thạch cao, gạch ngói không nung, xỉ quặng (vật liệu xây dựng), vôi 
quét tường, vôi dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

 

(210) 4-2015-27852 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
sản xuất INOX Toàn Thịnh  
(VN) 
14/7 đường số 1, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 40: Gia công cho người khác các sản phẩm bằng inox dùng cho nhà bếp, nhà hàng, 
khách sạn, y tế, công nghiệp thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-27853 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.15.15; 26.11.3 
(591) Vàng cát đậm, đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Sơn Tây Đô   (VN) 
B1211 khu dân cư 91B, An Khánh, Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát (cotto) bằng đất nung (gạch 30x30, gạch 40x40, gạch 50x50); ngói 
lợp mái bằng đất nung (ngói vảy cá, ngói 22, ngói 10, ngói nóc).  

 
 

(210) 4-2015-27855 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) TONlPHARM   (FR) 

3 rue des Quatre CheminÐes 92100 
Boulogne Billancourt, France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát 
triển doanh nghiệp ADVANTIS 
(ADVANTIS., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc; chế phẩm dùng để 
tắm không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm cho da khô trong khi mang thai; chế phẩm mỹ 
phẩm để sử dụng hỗ trợ cho giảm béo; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; các chế phẩm 
mỹ phẩm và các sản phẩm mỹ phẩm để ngăn ngừa sưng chân; chế phẩm mỹ phẩm để 
giảm những vấn đề tuần hoàn và mệt mỏi, nặng chân. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; các chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho người, chất khử trùng; 
chế phẩm chống thấp khớp; các chế phẩm dùng để tắm có chứa thuốc; chế phẩm dùng để 
điều trị trĩ; nước thơm cho các mục đích dược phẩm; dược phẩm và các chế phẩm để ngăn 
ngừa sưng chân; các chế phẩm dược và các sản phẩm dược để giảm những vấn đề tuần 
hoàn và mệt mỏi, nặng chân. 

 
 

(210) 4-2015-27856 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A24.15.7; 26.11.3; 26.1.1; A26.11.9; 

A5.3.13; A5.3.15; A14.1.6; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp. 
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Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ. 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác). 

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

 
(210) 4-2015-27857 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.2.7; A10.3.4 
(591) Xanh nước biển, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính công nghiệp. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở nhóm khác).  

 
Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 

 
(210) 4-2015-27858 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Nâu đất 

(540) 

 

(731) Mai Văn ánh   (VN) 
223 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bưởi; dầu gội đầu chiết xuất từ vỏ bưởi. 
 

Nhóm 29: Nem bưởi (nem được chế biến từ vỏ bưởi); mứt bưởi. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi như: bưởi các loại, cam, chuối, măng cụt, xoài, bơ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1170 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn như: nước trái cây, nước ép hoa quả, nước ép bưởi, 
nước khoáng, nước uống có ga, nước uống có hương vị. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu bưởi, rượu vang bưởi, rượu trái cây, rượu sâm banh, rượu 
vang, rượu gạo.  

 

 
(210) 4-2015-27859 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty sản xuất thương mại 
Tín Quang  (VN) 
Lô P1 -P2, đường số 10, khu công 
nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, chế phẩm nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2015-27870 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, may xay thực phẩm ( loại dùng điện, sử dụng trong gia đình). 
 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 
điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất, tủ ướp lạnh, tủ đông lạnh, máy điều hoà không 
khí), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 
cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện). 

 

 
(210) 4-2015-27873 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại chế biến thực 
phẩm Thiên Ân   (VN) 
89/5 Lê Lợi, ấp Trung Chánh 1, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.  
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(210) 4-2015-27874 (220) 09.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Đặng Văn Quang  (VN) 
117 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ trang điểm.  
 
 

(210) 4-2015-27875 (220) 09.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.14; A25.7.7; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, vàng, cam, 

trắng, nâu, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Đoàn Duy Thành  (VN) 
Thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn tường nhà; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn; ma tít (nhựa 
tự nhiên). 

 

 
(210) 4-2015-27876 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.3.1; A5.3.14 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Đoàn Duy Thành   (VN) 
Thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn tường nhà; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn; ma tít (nhựa 
tự nhiên). 

 
 

(210) 4-2015-27877 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Thị Hoa  (VN) 
Số nhà 65, tổ 07, đường Phù Nghĩa, 
phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn mịn ngoại thất; sơn mịn nội cao cấp; sơn chống muối nồm ẩm.  
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(210) 4-2015-27879 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 26.2.7 

(591) Xanh nước biển, vàng, nhũ vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàn Kiếm  
(VN) 
Đội 7, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-27890 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A17.2.2; 26.4.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khương Cường  
(VN) 
Khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27891 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A17.2.2; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại và dịch vụ vàng bạc 
Phong Vân   (VN) 
Khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
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(210) 4-2015-27892 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, ghi sáng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thông 
Vân  (VN) 
Khối 7, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27893 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Kim Thành Dung   (VN) 
Khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế 
Phong, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27894 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Bảo Long  
(VN) 
Số 205, Nguyễn Văn Cừ, khối Yên Phúc 
A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 07: Thang cuốn bộ; cầu thang cuốn; cầu thang máy (cầu thang tự động, các bộ 

phận và thiết bị; thang máy, các bộ phận và thiết bị). 
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh phụ kiện của máy tính.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa bảo trì cầu thang cuốn, thang máy; lắp đặt cầu thang cuốn, thang 
máy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27895 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phạm 
Nguyên Lương  (VN) 
Xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân, huyện 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại quý và quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-27896 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
196/51 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27897 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất   (VN) 
196/51 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27899 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Việt Thành  (VN) 
103 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng và các chế phẩm khác dùng trong ngành y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27900 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7 

(591) Xám, trắng, xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cung cấp Sản 
phẩm Tự nhiên  (VN) 
Số 698, đường Lạc Long Quân, phường 

Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 

tế, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung protein dùng cho ăn 

kiêng, sữa, sản phẩm sữa, sữa giàu protein, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, thực 

phẩm trên cơ sở yến mạch. 
 

 
(210) 4-2015-27901 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất An Thảo  (VN) 
90A1 Thạch Thị Thanh, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 

 
(210) 4-2015-27902 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Dương Thị Thảo  (VN) 
Số 52, khu tập thể Kho trung tâm, xã 

Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị và máy âm thanh; 

micro; loa; máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27904 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh    (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27905 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh    (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27906 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27907 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27908 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-27909 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27910 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2015-27911 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27912 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27913 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-27914 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-27915 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27916 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2015-27917 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.   

 

 
(210) 4-2015-27918 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 
Đức Minh   (VN) 
Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe; giảm xóc; gương; xích xe máy; tay 

nắm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27919 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 
Đức Minh   (VN) 
Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe; giảm xóc; gương; xích xe máy; tay 

nắm.  
 

 
(210) 4-2015-27920 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất phụ tùng xe máy 
Đức Minh   (VN) 
Số 130 đường Lê Gia Định, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy như: vành xe; giảm xóc; gương; xích xe máy; tay 

nắm.  
 

 
(210) 4-2015-27922 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.9.24; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng, đen, 

vàng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ tổng hợp Đông Xuân  (VN) 
Thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa lê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-27923 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; A7.1.12; A6.7.5 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã môi trường đô thị 
Tân Triều  (VN) 
Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch toà nhà (bề mặt bên ngoài); làm sạch bề mặt toà nhà bên ngoài; làm 
sạch tòa nhà (bên trong); làm sạch bên trong toà nhà. 

 

 
(210) 4-2015-27924 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.20; A3.7.24 
(591) Đỏ đô, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần du lịch Nam 

Thái Bình Dương    (VN) 
81C Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến đi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 
thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền.  

 

 
(210) 4-2015-27925 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Little Maven  
(VN) 
Số 78 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, tất, mũ cho trẻ em (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-27926 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm 
(731) Đoàn Xuân Kế  (VN) 

Thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá, chất kích thích tố điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm làm màu mỡ đất. 

 

 
(210) 4-2015-27927 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế DENTA  

(VN) 
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, 
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ; phân bón lá; chất kích tố để điều 

hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất. 
 

 
(210) 4-2015-27928 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.11.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) Lê Văn Cường   (VN) 

M 17, lô B5 chung cư phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 

người, thực phẩm chức năng, máy móc, thiết bị, vật tư y tế. 
 

(210) 4-2015-27929 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH quốc tế DENTA  

(VN) 
Số 18, đường Nguyễn Công Hãng, 
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ; phân bón lá; chất kích tố để điều 

hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm làm màu mỡ đất. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: phân bón, phân bón hữu cơ, phân bón 
vô cơ, phân bón lá, chất kích tố để điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế phẩm làm màu mỡ 
đất, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị sản xuất phân bón, máy móc thiết bị sản xuất 
thuốc trừ sâu; tổ chức giới thiệu và súc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-27931 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy Gia 
Định  (VN) 
152 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì thiết bị nâng chuyển như: cần trục, thang máy. 
 

 
(210) 4-2015-27932 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy Gia 
Định  (VN) 
152 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì thiết bị nâng chuyển như: cần trục, thang máy. 
 

 
(210) 4-2015-27936 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Thành Lâm  (VN) 
Thôn Lâm Cao (tại nhà ông Bùi Bá Sơn), 
xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; mua bán sản 
phẩm: bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-27937 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Phương  (VN) 
Đường Đỏ 2, phường Văn Đẩu, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; quần áo; quần áo trẻ em; quần áo người lớn. 

 
 

(210) 4-2015-27939 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ hoàn 
hảo HANELL Việt Nam  (VN) 
Số nhà 21, ngách 82, ngõ 72 Tôn Thất 
Tùng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị viễn thông; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện tử, 

quang học; sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, 
lò sưởi và điều hòa không khí; xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-27940 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Vĩnh Hòa  
(VN) 
Xưởng số 2, lô số 14, đường An Hạ, 
KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 17: Mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 

thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa 
acrylic [bán thành phẩm]. 

 

 
(210) 4-2015-27941 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Vĩnh Hòa  
(VN) 
Xưởng số 2, lô số 14, đường An Hạ, 
KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 17: Mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa 
acrylic [bán thành phẩm]. 

 

 
(210) 4-2015-27942 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; A11.1.6; 25.12.1 (540) 

  

(731) Đặng Hiếu Trung  (VN) 
K36/4 Yên Bái, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-27943 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Công Tặng  (VN) 
Số 406/15 xóm 1, thôn 1, xã Đức Bình, 
huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-27944 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.12; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 
An Huy  (VN) 
ấp Mũi Lớn 1, tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng trong xây dựng, 
trang trí nội thất; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng trong 
quảng cáo; tấm nhôm nhựa phức hợp (thành phần chủ yếu là nhôm) dùng làm trần, tường; 
tấm hợp kim nhôm. 
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(210) 4-2015-27945 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Huy 
Dòng  (VN) 
Tổ 22, ấp 2, xã Tân Hạnh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); loa thùng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy tăng âm (ampli), loa thùng. 
 
 

(210) 4-2015-27946 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Hải 
Dương  (VN) 
ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-27947 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Hải 
Dương  (VN) 
ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-27948 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH phân bón Thiên 
Kim  (VN) 
7/68 đường số 5, tổ 20A, khu phố 4, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-27949 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A14.7.7 (540) 

 

(731) Lê Thạch Vũ  (VN) 
105 Nguyễn Công Trứ, phường 3, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) bấm móng tay, kéo cắt móng, kéo cắt tóc, kéo, dũa móng, nhíp. 
 

 
(210) 4-2015-27950 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.5.22; A26.11.8; 

26.1.1 

(591) Xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
JANSSEN  (VN) 
113 đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-27951 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 21.1.17 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Trung Lợi  (VN) 
16/37/5 đường số 18, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bình lưu điện.  

 
 

(210) 4-2015-27952 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cấp thoát nước Thiên 
Ân  (VN) 
5/53 tổ 76 đường Thống Nhất, phường 
15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị chuyên dùng cho cung cấp nước như vòi nước, van nước, van có 

phao tự ngắt, khóa nước, vòi sen, lọc dùng trong bồn rửa.  
 

 
(210) 4-2015-27953 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) LG LIFE SCIENCES, LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05:  Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tiểu đường, chế phẩm dược dùng cho 

bệnh tim mạch, chế phẩm dược dùng để điều trị u bướu, chế phẩm dược dùng cho hệ thần 
kinh trung ương, dược phẩm dùng trên da, chế phẩm hóa dược, thuốc chống tăng huyết 
áp, dược phẩm ngăn ngừa bệnh tiểu đường, thuốc kháng sinh, chế phẩm ngăn ngừa ung 
thư, thuốc để kháng đông, chất làm ức chế khối u, thuốc chống nhiễm trùng da, chất làm 
hạ đường huyết, chế phẩm dược dùng cho cơ quan hô hấp, chất gây nghiện dùng cho mục 
đích y tế, thuốc dùng cho người, chế phẩm thú y, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1190 

(210) 4-2015-27954 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) LG LIFE SCIENCES, LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh tiểu đường, chế phẩm dược dùng cho 

bệnh tim mạch, chế phẩm dược dùng để điều trị u bướu, chế phẩm dược dùng cho hệ thần 

kinh trung ương, dược phẩm dùng trên da, chế phẩm hóa dược, thuốc chống tăng huyết 

áp, dược phẩm ngăn ngừa bệnh tiểu đường, thuốc kháng sinh, chế phẩm ngăn ngừa ung 

thư, thuốc để kháng đông, chất làm ức chế khối u, thuốc chống nhiễm trùng da, chất làm 

hạ đường huyết, chế phẩm dược dùng cho cơ quan hô hấp, chất gây nghiện dùng cho mục 

đích y tế, thuốc dùng cho người, chế phẩm thú y, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ 

sâu. 
 

 
(210) 4-2015-27956 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A18.1.8; 18.1.23; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh đen 

(540) 

 

(731) Phạm Trung Hải Đăng  (VN) 
67 ấp B1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ niêm phong hàng hóa; tem nhãn niêm phong; khóa niêm 

phong.  
 

 
(210) 4-2015-27958 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-27959 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-27963 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; 1.15.15; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 

Hải Dương  (VN) 
Số 37 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; quạt gió công nghiệp; tua bin nước; tua bin gió; van thoát nước.  
 

 
(210) 4-2015-27965 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 13.1.6; 26.4.2; A1.1.10; A1.1.2 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN 

BHD   (MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo, 
phân phát hàng mẫu, dịch vụ khuyến mại. 
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(210) 4-2015-27966 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; 24.15.3 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN 

BHD   (MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo, 
phân phát hàng mẫu, dịch vụ khuyến mại. 

 

 
(210) 4-2015-27968 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Lương Mạnh Cường  (VN) 
Số 105BC3, tập thể Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn compact); đèn sợi đốt; 
đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  

 

 
(210) 4-2015-27969 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Lương Mạnh Cường   (VN) 
Số 105BC3, tập thể Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn Compact), đèn sợi đốt, 
đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  

 
 

(210) 4-2015-27970 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Lương Mạnh Cường  (VN) 
Số 105BC3, tập thể Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn Compact); đèn sợi đốt; 
đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  
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(210) 4-2015-27971 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27972 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27973 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-27974 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma   (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1194 

(210) 4-2015-27976 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 21.1.25; A2.3.23; 4.5.2 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh đậm, hồng đậm, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất thực phẩm và đồ uống 
Việt Nga - Kremlin  (VN) 
Thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương (đã chế biến).  

 

 
(210) 4-2015-27977 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24; A24.15.7; A1.1.10 
(591) Đen, xanh nước biển, xanh lá cây, vàng 

nâu, đỏ nâu 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại Gia 
Thuận Phát  (VN) 
Thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại.  

 

 
(210) 4-2015-27978 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cao Su Hà 
Nội  (VN) 
Tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; vali xách tay; túi du 

lịch; ví bỏ túi.  
 

Nhóm 25: Giầy dép các loại. 
 
 

(210) 4-2015-27979 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) SINOCHEM CORPORATION  (CN) 

28 Fuxingmennei Street, Xicheng 
District, Beijing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 31: Phụ gia thức ăn gia súc, không dùng cho mục đích y tế; thức ăn cho gia súc; 
thức ăn cho động vật; hạt giống thực vật; rau tươi; quả tươi; động vật sống; cây trồng; hạt 
(ngũ cốc); vôi cho thức ăn động vật.  

 
 

(210) 4-2015-27980 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Văn phòng luật sư Trường 

Luật  (VN) 
2A (lầu 5) Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; đại diện ngoài tố 

tụng (dịch vụ pháp lý); đại diện sở hữu trí tuệ; thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định 
pháp luật; dịch vụ công chứng. 

 
 

(210) 4-2015-27981 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 20.7.1 
(591) Hồng, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đào 

tạo Ham Học  (VN) 
91 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông. 
 

 
(210) 4-2015-27982 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

89 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-27983 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.16; A5.1.5; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh cốm, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành  (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói); tấm phủ bằng chất dẻo 

dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cây giống, hạt giống. 
 
 

(210) 4-2015-27984 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, xám 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói); tấm phủ bằng chất dẻo 

dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cây giống, hạt giống. 
 
 

(210) 4-2015-27986 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.18; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Chiến lược 

Thương hiệu Châu á  (VN) 
Tầng 21, toà nhà Capital Tower, 109 
Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, cụ thể là quần áo thời trang, đồ lưu 

niệm.  
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Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-27988 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-27989 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.11; 26.13.1; A5.7.22 
(591) Cam, nâu, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 
Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước có ga, đồ uống (không cồn), nước ép trái cây, đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), nước uống làm từ sữa đậu (nước 
ngọt), nước ép rau quả (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-27990 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-27991 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-27992 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2015-27993 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 

khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
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(210) 4-2015-27994 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Trắng, xanh, vàng, xám 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-27995 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Trắng, xanh, vàng, xám 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-27996 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  
(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan; đá mài dùng cho máy mài; lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa; máy khoan; máy mài; máy cưa. 
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(210) 4-2015-27998 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.1; 25.1.9 
(591) Đỏ, nâu, xanh lá cây đậm, xám 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-27999 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH BOMBIA  (VN) 

Lô 58 - 60 đường 30/4, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-28000 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Đường Thị Minh Phương  (VN) 

Số 47, khu tập thể Vận tải, ngõ 5, đường 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Trung tâm tiếng Anh.  
 

 
(210) 4-2015-28001 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 20.7.1; 26.4.2 
(731) Đường Thị Minh Phương  (VN) 

Số 47, khu tập thể Vận tải, ngõ 5, đường 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Trung tâm tiếng anh. 
 

 
(210) 4-2015-28002 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.5.1; 26.15.15; A7.1.11; 7.1.24 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và xây dựng V-HOME    (VN) 
Số 2, C8B đường Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  
 

 
(210) 4-2015-28003 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Lê Thị Hồng Ngọc  (VN) 
252 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Hòm gỗ, quan tài.  
 

 
(210) 4-2015-28007 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3; 5.7.17 

(591) Đen, xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển Đại Lộc  (VN) 
19/9A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

Nhóm 16: Tranh trang trí. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1202 

(210) 4-2015-28008 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 7.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh cam 

(540) 

 

(731) Trần Thị Tuyết Trinh  (VN) 
ấp 4, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh 
Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả, gạo. 

 

 
(210) 4-2015-28009 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) FAES FARMA, S.A.   (ES) 

Maximo Aguirre, 14 - 48940 Lamiako-
Leioa (Bizkaia), Spain  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-28010 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 
Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy khô.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng, để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  
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(210) 4-2015-28011 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Sáu ẩn  (VN) 
9/7 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dẫn nước; phụ kiện của ống nhựa cứng cụ thể là: đầu nối ống 
nhựa, nối ren ngoài, tê, cút, đai khởi thủy (đai kẹp ống).  

 

 
(210) 4-2015-28012 (220) 09.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nuôi  (VN) 
Tổ 2, khu phố 7, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã chế biến: cá tầm, mực tẩm, thủy sản khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo để bán: hải sản chế biến, hải sản khô, hải sản tươi như: cá, 
mực, tôm, cua, ghẹ, ba ba, sam, nghêu, sò, ốc, hến còn sống; cá đông lạnh, mực tôm, cua, 
ghẹ ba ba, sam, nghêu, sò, ốc, hến đông lạnh, cá khô, mực khô, cá tẩm gia vị, mực tẩm 
gia vị. 

 

 
(210) 4-2015-28013 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Geumsan  
(VN) 
56 - 58 - 60 Hai Bà Trưng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng trong y tế), nước ga và các loại đồ uống không có 
cồn; đồ uống hoa quả (không chứa cồn) và nước ép hoa quả (không chứa cồn); xi-rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà thực hiện; quán 
nước giải khát.  
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(210) 4-2015-28014 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A19.7.22; 20.7.1; 26.1.1; 1.7.6; 3.7.17 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Huỳnh Thị Thu Hoài  (VN) 
6 Bis Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, trung tâm dạy ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2015-28015 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.15 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) Phan Thị Thu Thuỷ  (VN) 
119 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-28016 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh 
Nghĩa   (VN) 
819-821 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2015-28017 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.23 

(591) Vàng 

(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  
(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 

huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; tinh dầu rượu; men 

rượu.  
 

 
(210) 4-2015-28018 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.3.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá, xanh lam 

(731) Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ  
(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú lễ, 

huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống hoa quả có cồn; tinh dầu rượu; men 

rượu.  
 

 
(210) 4-2015-28019 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.3; 1.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Hưng  
(VN) 
437/3 Phan Xích Long, phường 2, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2015-28020 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Hưng  
(VN) 
437/3 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

 
(210) 4-2015-28021 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Hưng  
(VN) 
437/3 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

 
(210) 4-2015-28022 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-28023 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-28024 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-28025 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-28026 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-28027 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-28028 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần UNI  (VN) 
185 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 

thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang 
tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-28029 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần UNI  (VN) 
185 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực in cho máy sao chụp; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và 

máy sao chụp, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp. 
 

 
(210) 4-2015-28030 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ tài 

chính kế toán thuế Rồng Việt  
(VN) 
Số 79 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; 

dịch vụ cung cấp nhân sự; tư vấn thuế; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực cho việc kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp; dịch vụ 
tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy; dịch vụ cung cấp các chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực; tổ chức sự kiện (mục đích giáo dục). 
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(210) 4-2015-28033 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.5.6; A2.5.23 

(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và truyền thông 
Brandon  (VN) 
B402, cao ốc Screc, đường Trường Sa, 

phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ học chữ bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-28036 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.15; 5.5.16; A26.11.8; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu đồ gia dụng Thái Hà  
(VN) 
Số 197, ngõ 3, phường Phú La, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu hồi; tinh dầu thông tùng; tinh dầu chanh; tinh 

dầu bạc hà; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-28037 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.15 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn sơn 
SPENTES Việt Nam  (VN) 
Số 03 ngõ 101, phố Vĩnh Phúc, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; sơn lót; bột đồng; sơn phủ; chất kết dính dùng cho sơn; vecni 

(sơn dầu). 
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(210) 4-2015-28038 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là: nhông, sên, đĩa, bố thắng, cao su gác chân. 

 

 
(210) 4-2015-28039 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Hữu Thời  (VN) 
Xóm 7, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-28040 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; A7.1.12 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam đậm, 

cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng 
Hà Dầu Khí  (VN) 
Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ lập dự án về kinh doanh bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-28042 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thương mại xây dựng Việt - 
Nga  (VN) 
Số nhà 12, ngách 37, ngõ 155, đường 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 
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(210) 4-2015-28043 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thương mại xây dựng Việt - 
Nga  (VN) 
Số nhà 12, ngách 37, ngõ 155, đường 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-28046 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.11; A5.1.12; A5.1.5; A5.1.16; 

26.13.1 
(591) Vàng nâu, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới 
Nha Trang  (VN) 
40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-28047 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới 
Nha Trang  (VN) 
40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-28048 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới 
Nha Trang  (VN) 
40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản. 
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(210) 4-2015-28049 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Việt Cường   (VN) 
Phòng 101 lô B1, chung cư 1A-1B 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê, quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-28052 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, hồng, hồng cam 

(540) 

 

(731) Vũ Hoàng Tú   (VN) 
154/17 Âu Dương Lân, phường 3, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ. 
 

 
(210) 4-2015-28053 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(300) 86/611,394 27.04.2015 US 

  

(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  

(US) 

6750 South 228th Street, Kent, 

Washington 98032, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo nịt len; áo thun ngắn tay; quần soóc; bít tất; áo len dài tay; quần 

áo bó; áo mưa; váy; áo ngực; áo ngực thể thao; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; 

khăn quàng cổ; quần áo lót mặc bên trong; quần yếm; ghệt; quần; giày dép; thắt lưng 

(trang phục); áo khoác; mũ nón; mũ đội đầu; mũ lưỡi trai; trang phục khi ngủ; áo ba lỗ; áo 

gilê; dải đeo quần, tất; áo sợi đan chui đầu; bộ quần áo trẻ sơ sinh, cụ thể trang phục cho 

trẻ sơ sinh; áo váy; quần lửng; quần áo bơi; áo bằng vải bông dài tay; quần soóc không 

thấm nước; quần soóc mặc khi chơi các môn dùng ván; áo váy mặc choàng ra ngoài quần 

áo bơi; áo bảo vệ da khi hoạt động dưới nước; dép tông. 
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(210) 4-2015-28054 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 

Midland, Michigan 48674, United States 

of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước sử dụng trong dân dụng.  
 

 
(210) 4-2015-28055 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.2; A26.3.5 

(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Triệu   (VN) 
Thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; bộ quần áo; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-28056 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.6; 5.13.25; 5.5.1; 

A5.5.22 

(591) Vàng, vàng đậm, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Placencare  
(VN) 
Số 119, phố Đại La, phường Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch (kinh doanh).  

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2015-28057 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.17.15; 24.17.21; A5.11.2; A5.11.5; ; 

3.4.7; 3.7.21; 3.13.5 

(591) Đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây, xanh lam, 

nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LD quốc tế AN 
NA KOREA  (VN) 
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 

phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; đường sữa (lactoza); khăn vệ sinh dùng cho mục đích 

y tế; chế phẩm có thuốc dùng để tắm. 
 

 
(210) 4-2015-28058 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.7.6; 26.3.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH Haid Feed   (VN) 
Lô đất K3, K4 khu công nghiệp Dầu 

Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng  Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; chế phẩm vỗ béo động vật; vật nuôi 

gây giống.  
 
 

(210) 4-2015-28059 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD   (CN) 

15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 

China  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
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1215 

(210) 4-2015-28060 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD   (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rẩy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-28061 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hải Lan   (VN) 
34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn) dùng cho máy móc.  

 

 
(210) 4-2015-28062 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc  (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2015-28064 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Tân  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; vali; ba lô; ví tiền.  
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(210) 4-2015-28065 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Văn  (VN) 
Tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2015-28066 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 1.7.6; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
yến sào Đăng Khải  (VN) 
34/3 đường Duyên Hải, khu phố Miễu 
Nhì, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào.  
 

 
(210) 4-2015-28067 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Đen, vàng đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thời trang Nguyên Việt   (VN) 
Số 55 Phan Văn Trường, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần dài; bộ quần áo; váy; áo sơ mi, quần áo may sẵn; áo váy.  

 

 
(210) 4-2015-28068 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 
Cường Land  (VN) 
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất 
động sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
văn phòng [bất động sản].  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-28072 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hưng 
Long  (VN) 
86 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-28073 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.11; 2.3.1; A11.1.25 
(591) Đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Cửa hàng bánh ngọt Lo - Li - 
Ta  (VN) 
350/7 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 02, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2015-28074 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Dừa cạn, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đan Lập  (VN) 
519 Nguyễn Tri Phương, phường 08, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công quần áo, giày, váy, mũ. 
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(210) 4-2015-28075 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.22; A5.5.20 
(591) Hồng sẫm, xanh da trời, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Mặt 
Trời Hồng  (VN) 
157- 159 Trần Bình Trọng, phường 02, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công các mặt hàng may mặc như quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-28076 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; A1.1.9; A1.1.2; A25.7.21; 

26.3.23; 24.13.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị văn 
phòng Khang Minh  (VN) 
4A Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-28077 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 1.17.11; A25.3.3; 1.15.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện Minh Tâm  (VN) 
181/10 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cáp điện, dây điện. 
 

 
(210) 4-2015-28078 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 1.17.11; 1.15.3; A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện Minh Tâm   (VN) 
181/10 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cáp điện, dây điện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28079 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 2.9.12; 26.2.7 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại Chi Phạm  
(VN) 
166 Bàn Cờ, phường 03, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, nước hoa.  
 

 
(210) 4-2015-28080 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; A24.15.7 

(591) Xanh lá cây, vàng kim loại, đỏ 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại hóa mỹ phẩm Nam 
Anh Khương  (VN) 
Số 11/B6, khu phố Bình Thuận 2, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, các loại hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-28081 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21; A26.11.12 

(591) Xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Huệ Hưng  (VN) 
Số 421/3 khu phố Thạnh Bình, phường 

An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành may.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28082 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Huệ Hưng  (VN) 
Số 421/3 khu phố Thạnh Bình, phường 

An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành may.  
 

 
(210) 4-2015-28083 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Huệ Hưng   (VN) 
Số 421/3 khu phố Thạnh Bình, phường 

An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành may.  
 

 
(210) 4-2015-28084 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, đen, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Huệ Hưng   (VN) 
Số 421/3 khu phố Thạnh Bình, phường 

An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành may.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28087 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 
(591) Vàng kim loại, xanh lá cây, lục bảo, 

xanh rêu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
CLOVER  (VN) 
16/26 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông; mua bán nước hoa, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28089 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; A1.5.3; 24.15.1 
(591) Hổ phách, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhị 
Long  (VN) 
36D khu phố 2, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thủy sản: khô mực, khô cá, tôm khô.  
 
 

(210) 4-2015-28090 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh da trời, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên Hải 
Long  (VN) 
6/9 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi, lò dầu truyền nhiệt.  
 
 

(210) 4-2015-28091 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam đậm, vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thủy  (VN) 
P516, H9, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (quán bar); nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải 

khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2015-28092 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thủy   (VN) 
P516, H9, phường Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (quán bar); nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải 

khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ.  
 

 
(210) 4-2015-28093 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất liên doanh VINA  
(VN) 
Lô 14S7 khu đô thị Chùa Hà Tiên, 

phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; trà thảo mộc dùng 

cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Chè (trà).  
 

 
(210) 4-2015-28094 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Citicharm 
Hoa Kỳ  (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm và đồ uống bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng; thực phẩm cho em bé; các sản phẩm thuộc 

nhóm này. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28095 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Citicharm 
Hoa Kỳ   (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống đóng chai; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hoa quả; chế phẩm tạo 

gaz cho đồ uống; đồ uống cho sức khỏe không dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm nêu 
trên không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-28096 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Citicharm 
Hoa Kỳ   (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh thương mại; xúc tiến thương mại; tiếp thị; xuất nhập 

khẩu; mua bán: thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc, kem lạnh, cà phê, ca cao, trà (chè), 
thực phẩm và đồ uống được chế biến trên cơ sở trà, thực phẩm và đồ uống được chế biến 
trên cơ sở chất thay thế trà, gia vị (thực phẩm), dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 
vật, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm cho em bé, thực phẩm và đồ 
uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, giấy, tạp chí, khăn ăn làm bằng giấy, 
văn phòng phẩm như: bút, sổ ghi chép, sách, tranh, ảnh chụp, bìa cặp kẹp đựng tài liệu, ba 
lô, túi xách, ví (bóp), cặp đựng tài liệu, va li, ô (dù), sữa, thực phẩm và đồ uống được chế 
biến trên cơ sở sữa, sữa nước, dầu thực vật và mỡ ăn, phô mai, sữa chua, kẹo, bánh ngọt, 
bánh mì, đồ uống không chứa cồn và không dùng cho mục đích y tế gồm: đồ uống đóng 
chai, đồ uống hoa quả, đồ uống có gaz, nước uống tăng lực và nước uống bổ sung vitamin 
không dùng cho mục đích y tế, nước khoáng, nước tinh khiết, chế phẩm để làm đồ uống, 
chế phẩm tạo gaz cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), bia, đồ dùng cho trang 
phục như: quần, áo, giầy, dép, mũ (nón), bít tất (vớ), dây thắt lưng dùng cho trang phục, 
khăn quàng cổ, khăn trùm đầu, mũ bảo hiểm, áo mưa dùng để che mưa, đồ điện tử như: 
quạt điện, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt thủ công làm bằng giấy hoặc nhựa, đồng 
hồ để xem giờ, bao cao su (các sản phẩm thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-28097 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ecolife Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 1B ngõ 198, phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện; cầu dao; tủ điện; ổ cắm âm sàn. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn; đèn trần; đèn chùm; đèn trang trí; đèn chiếu sáng bằng năng lượng 

mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-28098 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thuận  (VN) 
Số 139 ngõ 559 Kim Ngưu, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa bát; bình nước nóng nhà tắm. 
 

 
(210) 4-2015-28099 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; 26.15.15; A26.4.24; A26.11.9 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Việt Võ  (VN) 
71A đường số 1, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, ba lô, túi xách, cặp học sinh, túi du lịch. 

 

Nhóm 35: Mua bán vali, ba lô, túi xách, cặp học sinh, túi du lịch.  
 
 

(210) 4-2015-28100 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo dịch vụ truyền 
hình du lịch ảnh Việt    (VN) 
210 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch và vận chuyển khách du lịch.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28102 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Cao Minh Thái  (VN) 
75/25 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bún sợi, mì sợi, miến, bánh canh. 
 

 
(210) 4-2015-28103 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-28104 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-28105 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thăng Long   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-28106 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Vĩnh Thạnh  (VN) 
B2-01 Nam Thiên 2, khu đô thị Phú Mỹ 
Hưng Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc 
đuổi sâu bọ.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu, thuốc đuổi sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-28107 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.7.2; A9.3.19; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín Lê Hưng  (VN)
275A, KP 3, phường Bình Đa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2015-28108 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.7; 26.4.4; 26.4.9; A25.3.3; 26.1.2; 

26.1.4 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ PHAN DUY  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà 155 - 157 An Dương 
Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh kho bãi (lưu kho, kho ngoại quan, bốc xếp hàng hóa, vận chuyển 
nội địa, cho thuê phương tiện vận chuyển); dịch vụ chuyển phát nhanh (chứng từ và hàng 
hóa trong nước, nước ngoài).  

 
 

(210) 4-2015-28109 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 5.9.19; 5.7.1; 

26.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cơ Sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu nành), sa tế, 
tương chao, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 
tạt). 

 

 
(210) 4-2015-28110 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ đậm, vàng đậm, đen, xám bạc 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cơ Sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu nành), sa tế, 

tương chao, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 
tạt).  

 

 
(210) 4-2015-28111 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 

25.12.1; A25.1.10; A1.1.10; 5.9.3; 
A5.9.23 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, vàng, 
đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cơ Sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu nành), sa tế, 

tương chao, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 
tạt).  

 

 
(210) 4-2015-28112 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; A5.5.21; 

25.1.25; 25.1.9; 5.9.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xám, vàng đồng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cơ Sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu nành), sa tế, 

tương chao, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 

tạt).  
 

 
(210) 4-2015-28113 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Cơ Sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước tương, tương (sản phẩm làm từ đậu nành, sa tế, 

tương chao, nước xốt (đồ gia vị), tương ớt xanh, tướng ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù 

tạt) (không mua bán, xuất nhập khẩu trà, cà phê).   
 

 
(210) 4-2015-28116 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Đại Quang Minh  (VN) 
92 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý 

các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

(210) 4-2015-28117 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8 

(731) Phạm Trí Anh  (VN) 
27d/5 khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
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(210) 4-2015-28118 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 9.9.1; A9.9.3; A26.11.8 
(731) Nguyễn Như Diên  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-28119 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nho Minh  (VN) 
84T/14 (tầng 2) Trần Đình Xu, phường 
Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn máy vi tính, bộ lưu điện máy tính, đế tản nhiệt cho máy tính; thiết bị 
ngoại vi của máy tính; bàn phím; con chuột của máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-28120 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Xanh lá, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê HD Gia 
Lai  (VN) 
Thôn 1, xã IaNhin, huyện Chư Păh, tỉnh 
Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-28130 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.23; A5.3.13 
(591) Xám, trắng 
(731) Nghiêm Minh Hoàng  (VN) 

Số 64 ngõ Yết Kiêu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28132 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
Tòa nhà Taasah, phòng 3, tầng 2, số 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28133 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28134 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28136 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Phong  (VN) 
Số 208, ấp 6, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán: trà, rượu, men nấu rượu. 
 
 

(210) 4-2015-28137 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Hộ kinh doanh cà phê sân 

vườn Sắc Màu  (VN) 
Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 01, xã Mỹ 
Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2015-28138 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hưng 

Đạt Phát  (VN) 
Số 154B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp (tôn) bằng kim loại, xà gồ bằng kim 

loại; sắt xây dựng; ống thép; tấm thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, sắt, thép, đồ đạc trang trí nội thất, máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, máy phát 
điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện, rơ le điện, bộ ngắt mạch điện (cầu dao điện), 
máy móc và phụ tùng máy chế biến dừa, thiết bị nâng, hạ và bốc xếp hàng hóa. 
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(210) 4-2015-28139 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Minh Khiết  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-28140 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Hùng 
LÊ  (VN) 
247/12 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-28141 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại An Thịnh Sài 
Gòn  (VN) 
21/12A đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2015-28142 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.7.25; 20.7.1; 1.7.6 
(591) Xanh dương, xanh lam, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Mỹ 
Việt  (VN) 
Số 12 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]. 
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(210) 4-2015-28144 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Vinh  (VN) 
25 đường số 24B, phường Bình trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-28146 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo; rượu vôtca; rượu whisky; rượu brandy; rượu vang; 
rượu hoa quả. 

 
 

(210) 4-2015-28147 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 
Lễ Việt Nam  (VN) 
Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu gạo; rượu vôtca; rượu whisky; rượu brandy; rượu vang; 
rượu hoa quả. 

 
 

(210) 4-2015-28148 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, trắng
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bảo Ngọc Lâm  (VN) 
24P3 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), cà phê, ca cao, nấm linh chi, đường, sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ uống, nước giải khát, lương thực, thực 
phẩm, động vật sống có nguồn gốc hợp pháp. 
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(210) 4-2015-28150 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Ngọc Châu  (VN) 
Số 58 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-28151 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dịch vụ LPL Việt Nam  (VN) 
Số 4 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ viện).  
 

 
(210) 4-2015-28152 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Vũ Mạnh Hà  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4B, đường Bạch Đằng, 
phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị an ninh giám sát; camera; thiết bị báo động; thiết bị cảnh báo chống 
trộm; thiết bị nhận dạng vân tay (máy chấm công).  

 

 
(210) 4-2015-28153 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH MP Hoà Hưng  

(VN) 
186/8A hẻm 10, tổ 8, ấp 1, Nguyễn Văn 
Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1235 

(210) 4-2015-28154 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ACCOLADE WINES LIMITED   (GB) 

Thomas Hardy House, 2 Heath Road, 
Weybridge, Surrey KT13 8TB, United 
Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  
 
 

(210) 4-2015-28156 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá, trắng, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may Nam 
Thanh  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo len, tất len, mũ len, khăn len, váy len, quần áo may sẵn bằng vải. 
 

 
(210) 4-2015-28157 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ son, nâu (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
Trần  (VN) 
Lầu 10 tòa nhà Bluesky, số 1 Bạch Đằng, 
phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Gồm các dịch vụ chi tiết như: giảm sát việc xây dựng công trình, xây dựng, tư 
vấn xây dựng, thông tin về xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng, lắp đặt cửa ra vào 
và cửa sổ.  

 

Nhóm 42: Gồm các dịch vụ chi tiết như: tư vấn kiến trúc; kiến trúc; kiểm định;  thiết lập 
câc bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất;  thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế lập 
bản vẽ xây dựng; đo đạc đất đai; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2015-28159 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 

Tổ dân phố số 1 Thượng, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-28161 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ Phú Lâm   (VN) 
389 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-28162 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 

Số nhà 14B, hẻm 40/30/11 ngách 40/60 
ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-28163 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Phạm Thị Tân  (VN) 

Số nhà 75, phố Nguyễn Trác Luân, 
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2015-28164 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) KAO KABUSBIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)    (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 - 
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp; chất tẩy rửa gia dụng; chế 
phẩm làm sạch đường ống thải; chất tẩy rửa bát đĩa; chất tẩy dùng trong giặt là; chất tẩy 
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trắng dùng trong giặt là; nước men (nước hồ) dùng trong giặt là; chế phẩm dùng trong giặt 
là; chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt là; chất làm thơm quần áo; chế phẩm dạng xịt có 
mùi thơm dùng cho vải; chất tẩy dạng bột và dạng lỏng có mùi thơm dùng cho quần áo; 
nước hoa; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh 
bóng; xà phòng; chất làm mềm (vải) dùng trong giặt là; chất tẩy vết bẩn; dầu gội đầu; dầu 
xả tóc; chế phẩm để giặt và tẩy rửa; chất khử mùi cho vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2015-28165 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) KAO KABUSBIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 - 
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp; chất tẩy rửa gia dụng; chế 
phẩm làm sạch đường ống thải; chất tẩy rửa bát đĩa; chất tẩy dùng trong giặt là; chất tẩy 
trắng dùng trong giặt là; nước men (nước hồ) dùng trong giặt là; chế phẩm dùng trong giặt 
là; chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt là; chất làm thơm quần áo; chế phẩm dạng xịt có 
mùi thơm dùng cho vải; chất tẩy dạng bột và dạng lỏng có mùi thơm dùng cho quần áo; 
nước hoa; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh 
bóng; xà phòng; chất làm mềm (vải) dùng trong giặt là; chất tẩy vết bẩn; dầu gội đầu; dầu 
xả tóc; chế phẩm để giặt và tẩy rửa; chất khử mùi cho vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2015-28168 (220) 12.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-28169 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 24.1.1; 5.9.14 
(591) Trắng, xanh lam, xanh lá, xám, vàng, 

cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-28170 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; 1.15.15; 26.7.5; A1.1.10 
(591) Cam, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến và 
xuất khẩu nước mắm Phan 
Thiết  - Mũi Né  (VN) 
Lô 47-48 khu chế biến nước mắm, 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-28171 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Phú Quý  
(VN) 
43K đường 32C, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; ti vi; camera quan sát; thiết bị báo trộm, báo cháy. 
 

 
(210) 4-2015-28172 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMILE F&B  (VN) 
Số 112 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28173 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) COVEN GARDEN HOLDING 

LIMITED   (HK) 
Unit 17C, Silvercorp Int'l Tower 713 
Nathan Rd, Kl, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi xách bằng da; ví bỏ túi; túi xách tay; vali du lịch; ô; vali [hành lý].  
 

Nhóm 25: Quần dài; quần áo; áo choàng ngoài; giày; đồ đội đầu; trang phục dệt kim.  
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(210) 4-2015-28175 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.2.7; 25.5.1 
(731) CHAOBA HAIR CARE GOODS CO., 

LTD.  (CN) 
Floor 1-3, 205 Shanqian Tourism 
Avenue, Shiling Town, Huadu District, 
Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy sấy tóc dùng điện có quạt gió; đèn uốn; thiết bị sưởi ấm; 
thiết bị sinh hơi nước; thiết bị bay hơi; thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm hơi]; bồn tắm; 
đệm sưởi [dạng tấm] dùng điện, không cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị sấy khô. 

 

 
(210) 4-2015-28177 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.1.14; 3.1.15; A5.11.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, xám, vàng, 
vàng xanh 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Khải  (VN) 
211/30 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28178 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Châu Good Star  (VN) 
79 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn pha; đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn cao 
áp; đèn chống nổ. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đèn led, đèn pha, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn cao áp, đèn 
chống nổ, đèn pin, đèn trần, đèn cồn, đèn xe đạp, đèn ô tô (chiếu sáng), camera quan sát, 
thiết bị chống trộm. 
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(210) 4-2015-28179 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Phú Khang Vina  

(VN) 
12 H' đường Hưng Phú, phường 9, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem ngăn ngừa mụn (mỹ phẩm); kem dưỡng da; kem 

chống nắng (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 
 

 
(210) 4-2015-28180 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Vua 

Yến  (VN) 
202 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến; các món ăn làm từ tổ yến; tổ yến đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp 

(dùng làm món ăn). 
 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2015-28181 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 24.5.1; A24.15.11; 26.13.25 
(731) Lương Đình Cường  (VN) 

Số nhà 1/2 206 B1, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại; cửa bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa kính; vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: gạch; xi măng; sàn 
gỗ. 
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(210) 4-2015-28185 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 

91201, United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa vi-đê-ô và đĩa hình kỹ thuật số (DVD) đã ghi sẵn hình, chương trình truyền 

hình hoặc chương trình giải trí khác; đĩa quang và đĩa từ quang đã ghi sẵn nhạc, hình, 

chương trình truyền hình hoặc chương trình giải trí khác; đĩa com- pắc đã ghi dùng để 
phát nhạc và hình ảnh động; các chương trình tải xuống được có nội dung về truyền hình, 

phim điện ảnh và các chương trình ngắn gọn; phần mềm tương tác đa phương tiện dành 

cho chơi trò chơi; phần mềm tải xuống được cụ thể là các ứng dụng di động dành cho chơi 
trò chơi có thể sử dụng với máy tính, thiết bị thông truyền thông di động điện tử kỹ thuật 

số cầm tay, thiết bị di động, thiết bị truyền thông có dây và không dây; phần mềm trò chơi 

máy tính dành cho các thiết bị điện tử di động và không dây, điện thoại di động, thiết bị 
điện tử cầm tay; đĩa trò chơi máy tính; đĩa trò chơi vi-đê-ô; kính đeo mắt; kính râm; hộp 

đựng kính; nam châm trang trí; máy móc và thiết bị quay phim; hệ thống và thiết bị 

truyền thông không dây; hộp đựng băng, đĩa trò chơi máy tính; phim hoạt hình; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

 
(210) 4-2015-28186 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  
(US) 

1000 Flower Street, Glendale, California 

91201, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi hành động và sản phẩm phụ đi kèm với chúng; đồ chơi để 

chơi trong bồn tắm; diều; đồ chơi gạch xây dựng; bàn cờ trò chơi; mặt nạ hóa trang; xe đồ 

chơi đúc khuôn; búp bê; phụ kiện của búp bê, cụ thể là giường cho búp bê, bình bú sữa 
cho búp bê, nhà cho búp bê; quần áo búp bê; búp bê bằng túi nhồi hạt; các đồ chơi có thể 

uốn cong; đĩa bay [đồ chơi]; các trò chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi ghép hình; hòn bi 

cho trò chơi; đồ chơi bằng nhung; con rối bù nhìn; đồ chơi có thể ngồi lên được; ván trượt; 
quả bóng hơi để chơi; ván trượt có bánh lăn; ngân hàng (mô hình đồ chơi); đồ chơi phun 

nước; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo]; máy bắn bi; bài lá; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu 

ngoài và màn hình; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử ngoại trừ các thiết bị cầm tay 

để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài và màn hình; bóng chơi thể thao và 
chơi gôn; bóng tập thể dục giúp giảm căng thẳng; nhân vật đồ chơi làm từ nhựa vinyl. 
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(210) 4-2015-28187 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  

(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa vi-đê-ô và đĩa hình kỹ thuật số (DVD) đã ghi sẵn hình, chương trình truyền 

hình hoặc chương trình giải trí khác; đĩa quang và đĩa từ quang đã ghi sẵn nhạc, hình, 
chương trình truyền hình hoặc chương trình giải trí khác; đĩa com- pắc đã ghi dùng để 
phát nhạc và hình ảnh động; các chương trình tải xuống được có nội dung về truyền hình, 
phim điện ảnh và các chương trình ngắn gọn; phần mềm tương tác đa phương tiện dùng để 
chơi trò chơi; phần mềm tải xuống được, cụ thể là các ứng dụng di động dùng để chơi trò 
chơi có thể sử dụng với máy tính, thiết bị truyền thông di động điện tử kỹ thuật số cầm 
tay, thiết bị di động, thiết bị truyền thông có dây và không dây; phần mềm trò chơi máy 
tính dành cho các thiết bị điện tử di động và không dây, điện thoại di động, thiết bị điện tử 
cầm tay; đĩa trò chơi máy tính; đĩa trò chơi vi-đê-ô; kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng 
kính; nam châm trang trí; hệ thống và thiết bị truyền thông không dây; hộp đựng băng, 
đĩa trò chơi máy tính; phần mềm máy tính để cho phép truyền tải các chương trình vui 
chơi giải trí, trò chơi, âm nhạc, phim ảnh và các chương trình truyền hình; phần mềm máy 
tính để cho phép tải về, truy cập, hiển thị, gắn thẻ, truyền phát trực tuyến, chia sẻ, cung 
cấp phương tiện truyền thông điện tử và thông tin thông qua máy tính, điện thoại di động, 
và các nền tảng truyền thông và mạng; điện toán di động và nền tảng điều hành cho phép 
tải xuống, truy cập, hiển thị, gắn thẻ, truyền phát trực tuyến, chia sẻ, cung cấp phương tiện 
truyền thông điện tử và thông tin thông qua máy tính, điện thoại di động, và các nền tảng 
truyền thông và mạng; phần cứng điện toán di động và phần mềm điện toán di động. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền hình cáp; truyền qua vệ tinh; truyền phát 
chương trình truyền hình và các chương trình giải trí qua internet; truyền phát sóng 
chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội 
dung truyền thông giải trí qua truyền hình; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và 
nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí 
qua truyền hình cáp; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, 
chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua truyền hình vệ 
tinh; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền 
hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí theo yêu cầu; truyền phát sóng chương 
trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung 
truyền thông giải trí qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số; truyền phát sóng chương 
trình, âm thanh và nội dung trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung 
truyền thông giải trí qua internet; truyền phát sóng chương trình, âm thanh và nội dung 
trực quan, chương trình truyền hình, phim ảnh và nội dung truyền thông giải trí qua mạng 
di động và không dây; truyền phát tập tin âm thanh và vi-đê-ô qua internet; cung cấp 
quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền tải dữ liệu điện tử, tin nhắn, đồ họa, hình ảnh, 
âm thanh, vi-đê-ô và thông tin. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28188 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28189 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28190 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2015-28191 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28192 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28193 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28194 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28195 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1245 

(210) 4-2015-28196 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28197 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28198 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28199 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Tím, vàng 
(731) Nguyễn Thị Vân  (VN) 

Số 461, tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28202 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Ye Won  (VN) 
307H Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Trang sức bằng vàng, bạc, bạch kim và kim loại quý; trang sức bọc vàng, bạc, 
bạch kim và kim loại quý; trang sức bằng ngọc trai, đá quý, đá bán quý; đồng hồ thời 
trang. 

 

 
(210) 4-2015-28208 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC    (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-28210 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Đen, trắng, nâu sẫm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch dịch vụ MACCA HILL Việt 
Nam  (VN) 
490A Điện Biên Phụ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt mắc ca sấy khô. 
 

 
(210) 4-2015-28211 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng Tổng 71  (VN) 
P515-K8, Tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28212 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-28213 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh lục, xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quang Sơn  (VN) 
Tổ 27, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đá vôi, đá đá mắc nô chứa vôi; đá phấn dạng 
thô.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-28214 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.9; A25.7.6 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Quang Sơn   (VN) 
Tổ 27, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá vôi, đá, đá mắc nô chứa vôi; đá phấn dạng 
thô.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán vật liệu xây dựng phi kim loại.   
 

 
(210) 4-2015-28215 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Quang Sơn   (VN) 
Tổ 27, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; điều tra thông tin cá nhân. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28216 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28217 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2015-28218 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28219 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28222 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28224 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát   (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-28225 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-28226 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-28227 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-28228 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28229 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-28230 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Tường Phát  (VN) 
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2015-28231 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

phát triển nông nghiệp sạch 
Tháp Mười  (VN) 
Số 06, Lý Thường Kiệt, khóm 3, thị trấn 
Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo các loại.  
 

 
(210) 4-2015-28232 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen, vàng 
(731) Đặng Thị Mỹ   (VN) 

Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong cửa hàng chuyên doanh cụ thể 
như: điện thoại, phụ kiện điện thoại như ốp lưng, bao da, ốp viền, cục sạc, tai nghe, thẻ 
nhớ, pin, pin dự phòng, miếng dán điện thoại, đế sạc, các loại sim, card điện thoại, máy 
nghe nhạc, máy tính bảng.  

 

 
(210) 4-2015-28233 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Jollie 
D Việt Nam  (VN) 
Số 91B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem ngừa mụn (mỹ phẩm, không 

dùng cho mục đích y tế); kem chống nắng (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-28234 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Jollie 
D Việt Nam  (VN) 
Số 91B Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem ngừa mụn (mỹ phẩm, không 

dùng cho mục đích y tế); kem chống nắng (mỹ phẩm, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-28235 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn nuôi Gà Đi 
BỘ  (VN) 
Số 751/8, đường Chất Thải Rắn, ấp 4, xã 
An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 31: Gia cầm sống. 
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(210) 4-2015-28236 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh lá, xanh lục 
(731) Công ty TNHH Bệnh viện Đa 

khoa Thiện Hạnh  (VN) 
Số 17 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 

sức khỏe; dịch vụ trị liệu; dịch vụ bác sĩ gia đình; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ 
phẫu thuật tạo hình. 

 

 
(210) 4-2015-28237 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Đỏ, xanh đọt chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mắc 
Ca  (VN) 
30/33 Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều, hạt macca, hạt dẻ, hạt dưa, hạt óc chó đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-28238 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn BRG  (VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 

 
Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ, túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn (golf). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
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thông; dịch vụ đánh máy chữ; xử lý văn bản; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao 
vắng mặt); dịch vụ ghi chép lại; các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị cung cấp các sản phẩm: các loại thực phẩm như: hoa quả, 
ngũ cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia 
dụng như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, 
bỉm, bình sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản, 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf). 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư 
vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2015-28239 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn BRG  (VN) 
Số 18 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong quá trình mạ điện; chế 
phẩm hóa học dùng để tách dầu mỡ; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm vi sinh 
không dùng cho ngành y và thú y; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô. 

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn; vecni; chất cắn màu; nhựa tự nhiên trạng thái thô; phẩm 
màu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 04: Than (nhiên liệu); dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); 
xăng; chất đốt chiếu sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc nhuộm dùng trong ngành y; thuốc dùng cho thú y; 
chất tẩy dùng trong ngành y; cao dán, vật liệu dùng để băng bó trong ngành y. 

 
Nhóm 06: Két an toàn; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại 
thường không dùng để dẫn điện. 

 
Nhóm 07: Động cơ dùng cho tàu thuyền; động cơ dùng trong ngành hàng không; máy 
công cụ; đầu máy (bộ phận của máy móc); máy và thiết bị làm sạch bằng điện. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); dao; 
kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 

 
Nhóm 09: Máy rút tiền tự động (ATM); máy vi tính; máy fax; máy soi tiền giả; máy đếm 
tiền; thẻ từ đã được mã hóa. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân tay và răng giả; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng 
cho y tế. 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí; bóng đèn chiếu sáng; quạt dùng cho cá nhân (dùng điện); 
bình nước nóng dùng trong nhà tắm; tủ lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 

 
Nhóm 13: Ngòi châm; dây dẫn lửa; súng thể thao; gương ngắm (bộ phận của súng); chất 
nổ; pháo hoa. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; kim loại 
quý và hợp kim của chúng. 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; hộp đựng nhạc cụ; đàn piano; giá nhạc; nhạc cụ dây; nhạc 
cụ điện tử. 

 
Nhóm 16: Giấy viết; vật liệu để đóng sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo để bao gói; số in và chữ in (kiểu chữ). 

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; mica thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; 
nhựa tổng hợp dạng bán thành phẩm; chất điện môi (cách điện). 

 
Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường (không bao gồm bộ đồ giường bằng vải), 
kệ, gương soi. 
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Nhóm 21: Chai lọ bằng pha lê (dùng để trang trí trong nhà); cốc; bát; đĩa.  
 

Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt; túi đựng thư từ; bao để vận chuyển và lưu giữ các 
vật liệu để rời; vật liệu sợi dệt dạng thô. 

 

Nhóm 23: Sợi tơ tằm; chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe; sợi thủy tinh dùng trong ngành 
dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt.  

 

Nhóm 24: Cờ hiệu, biểu ngữ bằng vải; vải phủ bàn chơi bi-a; vải; nhãn mác bằng vải; 
khăn trải bàn, không làm bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ đội đầu; 
đồ đi chân. 

 

Nhóm 26: Huy hiệu để treo không bằng kim loại quý; cặp tóc; khuy; ruy băng giải 
thưởng; huy hiệu để trang trí không làm bằng kim loại quý; vật trang trí dùng cho quần 
áo.  

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ, túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn (golf). 

 
Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; hạt thực vật 
dạng thô (chưa chế biến). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; tẩu thuốc, gạt tàn cho người 
hút thuốc; sản phẩm thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ phân tích giá 
thành; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cừa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; phát thanh; truyền hình; dịch vụ điện thoại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác; vận tải đường bộ, đường 
thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp 
các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh 
doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn (golf). 
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Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế: thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư 
vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi 
trồng thủy hải sản. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  

 
 

(210) 4-2015-28242 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xám đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Lao Việt Linh  (VN) 
Số 178 khu Minh Khai, thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao báo chí; dịch vụ chuyển 

phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2015-28243 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xám đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Lao Việt Linh  (VN) 
Số 178 khu Minh Khai, thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ giao báo chí; dịch vụ chuyển 

phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ giao hàng; 
dịch vụ đóng gói hàng hóa. 
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(210) 4-2015-28245 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Trắng, xám, xanh dương, vàng, xanh 

dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng phát triển Ngôi Nhà 
Việt  (VN) 
22 đường 3A KDC Intresco, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát xây dựng công trình; dịch vụ chống ẩm; sơn nội thất và 

ngoại thất; dịch vụ xây lát; tư vấn xây dựng. 
 
 

 
(210) 4-2015-28246 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A1.1.5; A1.1.12 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cảng Xanh 
Vip  (VN) 
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp 

hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2015-28248 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần I-HTKK Việt 
Nam  (VN) 
Số 60, ngõ 221 đường Hoàng Hoa Thám, 
phuờng Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán.  
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(210) 4-2015-28249 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ Moca  (VN) 
Số 68 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được dành cho mục đích thanh toán 

trên môi trường internet; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hoá di 
động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thanh toán trên môi trường internet 
thông qua ứng dụng điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-28250 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên Thảo 
Tiên   (VN) 
378/3-5 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, mỹ phẩm: xà phòng hạnh nhân, xà phòng chống đổ mồ hôi, chế 

phẩm mỹ phẩm để tắm, xà phòng vệ sinh dạng bánh, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ 
sinh, xà phòng khử mùi, xà phòng chống đổ mồ hôi chân, xà phòng để làm sạch mồ hôi 
chân, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm), sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm), chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, xà phòng, xà phòng bánh. 

 

 
(210) 4-2015-28251 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ 

Hải Hân   (VN) 
Số 24C, ngõ 55, phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 
quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng); dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2015-28252 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sở hữu Trí tuệ 

Hải Hân   (VN) 
Số 24C, ngõ 55, phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn và đại diện bản 

quyền tác giả; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền 
lợi khách hàng (dịch vụ tranh tụng); dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2015-28254 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.9.16; 26.4.2; 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Đông Nam Bộ  (VN) 
8/30 đường TL 31, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước. 

 

 
(210) 4-2015-28255 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.9.16; 1.5.1; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Đông Nam Bộ  (VN) 
8/30 đường TL 31, khu phố 3C, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1260 

(210) 4-2015-28256 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.3; 1.15.11 
(591) Xanh ngọc, nâu đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Miêng  (VN) 
135 Nguyễn Cao, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

(210) 4-2015-28257 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.3; 1.15.11 
(591) Nâu đen, xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Min  (VN) 
Số 8 Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-28258 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
may Hoàng Gia Phát  (VN) 
38 đường Cây Keo; khu phố 1, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi xách tay, túi du lịch, cặp sách, ba lô . 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua, bán quần áo, giày dép, vali, túi, xách tay, túi du lịch, cặp sách, ba lô.  
 

 
(210) 4-2015-28259 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Công   (VN) 
370/35 Hoà Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-28260 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, hồng, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Trần Thị Minh Hồng  (VN) 
37/01/1 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo dài thời trang; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-28261 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-28262 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; 3.7.17; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám 
quốc tế ánh Nga  (VN) 
141 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28263 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584 đường Trần Phú, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1262 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dung dịch cọ rửa, chế phẩm làm bóng đồ đạc và sàn nhà, nền nhà; 
nước xả vải; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; dầu gội; chế phẩm đánh răng; 
sữa tắm. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy; giấy in; túi đựng đồ bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-28264 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584 đường Trần Phú, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, dung dịch cọ rửa, chế phẩm làm bóng đồ đạc và sàn nhà, nền nhà; 
nước xả vải, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; dầu gội; chế phẩm đánh răng; 
sữa tắm. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy; giấy in; túi đựng đồ bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-28265 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584 đường Trần Phú, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em 
(tã lót); băng vệ sinh; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không 
kiềm chế được. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng 
giấy; giấy in; túi đựng đồ bằng giấy. 

 

Nhóm 24:  Khăn ướt bằng vải; khăn mặt, khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn tay 
bỏ túi bằng vải; khăn vải tẩy trang; chăn. 

 

 
(210) 4-2015-28266 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Lộc  (VN) 
Khu B, khu công nghiệp Sông Công, tổ 
dân phố Cầu Sắt,  phường Bách Quang, 
thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: kìm, kéo, cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít.  
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(210) 4-2015-28268 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PN Travel Việt 
Nam  (VN) 
Số 107, ngõ 603 Lạc Long Quân, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-28270 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A20.1.3; 26.1.2; A26.11.8 

(591) Trắng, đen, xanh lam, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty TNHH MTV Hồng Đạt 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút (đồ dùng văn phòng). 
 

 
(210) 4-2015-28271 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A9.5.15; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thành Lập Phát  
(VN) 
44A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Khoá trượt; khoá kéo (phẹc - mơ - tuya). 
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(210) 4-2015-28272 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khởi Thuận  (VN) 
97 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ ; cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính quán cà phê (nhà hàng) thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-28273 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9; 7.3.11; A25.3.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Long  (VN) 
72 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, 
quận Ngô Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, nhà hàng ăn uống, quán cà phê tự phục vụ, nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ, cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính quán cà phê (nhà hàng) thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-28274 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.2; 25.5.2; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Toàn Thắng   (VN) 
Số 9 A3, ngách 1194/155, tổ 42 đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 

 

 
(210) 4-2015-28275 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
Toàn Thắng   (VN) 
Số 9 A3, ngách 1194/155, tổ 42, đường 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú ý. 
 

 
(210) 4-2015-28276 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25; 26.15.15; 

A26.11.12 

(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Kiên Bình  (VN) 
B5/19G Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Bột cá làm thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-28277 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 14.1.13; A14.1.15 

(591) Tím, vòi voi, xanh, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Anh Minh Sang  
(VN) 
F32/K300 đường Cộng Hòa, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; cân - đo; báo hiệu, kiểm soát; thiết bị phòng thí 

nghiệm; các thiết bị điều khiển. 
 

 
(210) 4-2015-28278 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh da trời, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại & dịch vụ hóa 
chất Kiên Cường  (VN) 
86/21 Trần Thái Tông, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất; hóa chất xử lý nước thải. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28279 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Phúc 
Quốc Tế  (VN) 
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ đeo tay, trang sức; phụ kiện đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); vớ; đồ lót (quần áo lót). 
 

 
(210) 4-2015-28284 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; 

1.15.15 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Phương Thủy  (VN) 
2A 4-1-9 khu Mỹ Viên - Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-28285 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bé Tư  (VN) 
Số 218, đường Trần Hưng Đạo, phường 
An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Chả lụa, patê. 

 

 
(210) 4-2015-28286 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở gia công cá chả và vận 
chuyển hàng hóa Phượng 
Bằng  (VN) 
Khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Chả cá. 
 

 
(210) 4-2015-28288 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1 

(591) Trắng, vàng, xanh dương đậm, cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất và 
thương mại Gia Lợi Đồng Tháp  
(VN) 
Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn 

Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn lợp nhà. 
 

 
(210) 4-2015-28289 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Sao 
Thiên Nam  (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật (trừ sơn cách điện), chất dùng làm lớp phủ 

công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 
 

 
(210) 4-2015-28290 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Sao 
Thiên Nam   (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28291 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Sao 
Thiên Nam   (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 
 

(210) 4-2015-28292 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Sao 
Thiên Nam   (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 

 
(210) 4-2015-28293 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Sao 
Thiên Nam   (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 
như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 

 

 
(210) 4-2015-28294 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 

25.12.1; A1.1.10; 5.9.3; 25.1.9 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, vàng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Hoa Sen  
(VN) 
ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1269 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt xanh, tương ớt xanh wasabi (tương ớt xanh mù tạt).  
 

 
(210) 4-2015-28295 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Cân Vạn 
Phó  (VN) 
19 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cân điện tử, mua bán cân bàn, mua bán quả cân, mua bán cân sức 

khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-28296 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Nguyễn Minh Đức  (VN) 

24 đường 2B, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD; loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị điều chỉnh điện áp; bộ điều 

chỉnh ánh sáng (điện). 
 

 
(210) 4-2015-28297 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28298 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ 

yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước yến có chứa collagen (đồ 
uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2015-28299 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; rượu yến.  

 
 

(210) 4-2015-28300 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28301 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28302 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-28303 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28304 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-28305 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.   

 

 
(210) 4-2015-28307 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải    (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28308 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 4.5.2; 25.5.1; 4.5.3; 

A26.11.8 
(591) Tím, đen, xanh, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải    (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28309 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.5.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Tím, xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải    (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28310 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 2.7.12; 25.5.25; 1.15.21
(591) Vàng, vàng cam, xanh, trắng, nâu, nâu 

đỏ, đen, tím, hồng nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm D.E.L.A.P   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 
đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Bông y tế; băng y tế; gạc y tế; băng dính y tế; dược phẩm; dung dịch làm sạch 

khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-28311 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.9.22; 3.7.19; 26.4.2; 19.11.1; A24.7.23

(591) Trắng, xanh tím than, đỏ, vàng, trắng, 

vàng cam, đỏ nâu, trắng đục, xanh đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Minh Hà Thái   (VN) 
Lô 4 - LK16, tổ 10, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-28312 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; A26.11.8 

(591) Xám, đen, xanh, vàng, vàng nhạt, vàng 

cam, nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28313 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 25.5.2 
(591) Xám, xanh, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-28315 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại  sản xuất Sao 
Thiên Nam  (VN) 
C6/13E2 đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kĩ thuật, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự 

như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  
 

(210) 4-2015-28316 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITV  (VN) 
Số 465 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các doanh 
nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân (mục 
đích thương mại và quảng cáo), tất cả thuộc nhóm này.   
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Nhóm 36: Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, tài chính; thông tin về tài chính; môi giới chứng 
khoán; bảo đảm tài chính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; hãng thông tấn; 
truyền qua vệ tinh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.   

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, tất cả 
thuộc nhóm này.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực truyền thông; chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, điện tử, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-28317 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.15; 26.3.23 
(591) Trắng, cam, xanh 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông ITV  (VN) 
Số 465 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các doanh 
nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân (mục 
đích thương mại và quảng cáo), tất cả thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 36: Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, tài chính; thông tin về tài chính; môi giới chứng 
khoán; bảo đảm tài chính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; hãng thông tấn; 
truyền qua vệ tinh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.   

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân, tất cả 
thuộc nhóm này.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực truyền thông; chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, điện tử, viễn thông. 
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(210) 4-2015-28319 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.4.24; 26.4.2; 

A5.3.15; A5.3.13 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ WINNIE ACADEMY Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 11F, hẻm 267/2/75 đường Hoàng 
Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dạy nghề; dạy yoga; giáo dục văn hoá nghệ thuật; đào tạo trong lĩnh vực thẩm 

mỹ.  
 

 
(210) 4-2015-28320 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Nâu, vàng, trắng, đen 
(731) Đồng Văn Ban  (VN) 

3/151a ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt diệt côn trùng; chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt trừ động vật gây 

hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  
 

 
(210) 4-2015-28321 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Phạm Trí Anh  (VN) 

27d/5 khu phố 3, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các hàng hóa cụ thể gồm: giày, dép, 

quần áo, mũ nón, dây thắt lưng, ví, găng tay, máy móc và thiết bị sản xuất quần áo, giày 
dép, mũ nón, dây thắt lưng (máy khâu, máy thêu, máy dệt kim, máy cắt, khuôn giày dép, 
máy làm giày dép, máy vắt sổ).  
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(210) 4-2015-28325 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh rêu, xanh rêu nhạt, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 
Chiropractic  (VN) 
B1-32C Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; phòng khám vật lý trị liệu thần 

kinh cột sống; liệu pháp vật lý; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương. 
 

 
(210) 4-2015-28326 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, nâu, trắng, 

xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phú Phan  (VN) 
S20-1 Hưng Vượng 2, đường Lê Văn 
Thiêm, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-28327 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.21; 26.1.2; 4.5.3; 4.5.1 
(591) Đỏ, trắng, nâu sậm 
(731) YOUNG HO SON   (KR) 

601-1008, Greenville Apt. 6 Danji, 10, 
Hakjeongdong-ro, Buk-gu, Daegu, Korea 
702-729  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại (franchise), cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong 
việc thành lập và điều hành hoạt động của nhà hàng, quán ăn, quán cà phê; mua bán: cà 
phê, máy chế biến cà phê, máy pha cà phê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm móng tay, móng chân. 
 

 
(210) 4-2015-28329 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh da trời, trắng 

(731) FIAMMA SDN BHD  (MY) 

Wisma Fiamma, No. 20, Jalan 7A/62A, 

Bandar Manjalara, 52200 Wilayah 

Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp âm; lò nướng gắn cố định; lò vi sóng gắn cố định; bếp nấu 

đặt tự do; thiết bị làm lạnh; tủ đông lạnh; tủ lạnh; máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; 

thiết bị làm mềm nước; thiết bị dùng cho nhà tắm; phụ kiện dùng cho nhà tắm; thiết bị và 

dụng cụ dùng cho mục đích vệ sinh và cung cấp nước; phụ kiện bồn tắm; buồng vệ sinh; 

chậu vệ sinh vùng kín; bồn rửa mặt; bồn rửa mặt nổi (đặt trên kệ); bồn rửa mặt chìm (gắn 

chìm vào kệ); bồn rửa mặt có bệ đỡ dạng cột; thiết bị vệ sinh để đi tiểu; thiết bị và hệ 

thống dùng cho đường ống; vòi nước; van (bộ phận của hệ thống cấp nhiệt, sưởi nóng); 

van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi; bộ phận và thiết bị của vòi; 

chậu rửa nhà bếp; thiết bị làm nóng nước; van hãm dùng để điều chỉnh ga và nước; thiết bị 

vệ sinh; vòi rửa sau khi đi vệ sinh; vòi hoa sen; bộ nhận và phụ tùng cho vòi hoa sen; tất 

cả thuộc nhóm 11. 
 

 
(210) 4-2015-28330 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu xuất 
nhập khẩu kỹ thuật Việt  (VN) 
299/8D Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống cung cấp nước. 
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(210) 4-2015-28331 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) EAGLE SINO LIMITED  (KY) 

Offshore Incorporation (Cayman) 

Limited, Scotia Centre, 4th Floor, PO 

BOX 2804, George Town, Grand 

Cayman KY1-1112, Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-28332 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 6.1.2; A5.5.22; 5.5.19 

(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, đen, xanh da 

trời, nâu, đỏ 

(731) Hơp tác xã Nặm La  (VN) 
Bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt thổ cẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28334 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Đỏ đô 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Khang Phú 
Cường  (VN) 
304/10 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2015-28335 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng tắm dạng lỏng, dạng rắn hoặc dạng gel; nước thơm dưỡng thể, mỹ 

phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2015-28336 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất cả 

là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư hỏng 
gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ. 

 

 
(210) 4-2015-28337 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.9.23; 6.1.2; 1.15.11; 1.3.1; 

A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, xanh nước biển, 

trắng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Sa Pa 
- tỉnh Lào Cai   (VN) 
Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi các loại, bao gồm: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau ăn hoa.  
 

 
(210) 4-2015-28338 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A1.1.10; A1.1.2; 1.15.3; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại DAHACO  (VN)
78 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2015-28340 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH giày Thái 

Dương   (VN) 
3/334 ấp Nhị Tân I, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo, mũ nón, găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-28343 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.3.23; A2.3.16; 2.3.30 
(731) Đoàn Diệu Linh  (VN) 

420 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-28347 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Bá 
Phương  (VN) 
115/2G/42 Lò Siêu, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, vali, ví, cặp học sinh, ba lô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu túi xách, vali, ví, cặp học sinh, ba lô, quần áo, 
giầy dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (trang phục); quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2015-28348 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SINDOH CO., LTD.  (KR) 

3, Seongsui-ro 24-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ quản lý nợ; bảo hiểm hàng hóa 

trong quá trình vận chuyển; cho thuê tòa nhà; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng 

(bất động sản).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải và dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải 

[thư tín hoặc hàng hóa]; xếp hàng vào kho; các dịch vụ liên quan đến du lịch thuộc nhóm 

này, cụ thể là sắp xếp các chuyến du lịch.  

 

Nhóm 41: Cho thuê máy chiếu hình; cung cấp các tiện nghi cho giáo dục và đào tạo; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện nghi sử dụng khi 

chơi gôn; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính có sử dụng máy in 3D; 

công viên vui chơi, giải trí.  

 

Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ sắp xếp chỗ ở tạm thời; dịch 

vụ khách sạn; cung cấp phòng triển lãm; cho thuê bồn rửa dùng cho nhà bếp [cho thuê 

thiết bị nấu ăn].  
 

 
(210) 4-2015-28349 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 1.15.15; 5.7.18 

(591) Vàng cam, tím, trắng 

(731) Trần Đức Thuận  (VN) 
Xóm Tân Thành, xã Tân Thành, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm tươi, hoa quả tươi, cụ thể: đu đủ tươi, cam tươi, chuối tươi. 
 

 
(210) 4-2015-28351 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 
thương mại sản xuất Đại 
Thành Huy  (VN) 
8 Ngô Quyền, phường 6, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép.  
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(210) 4-2015-28352 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-28353 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-28354 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-28355 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A5.1.12; A5.1.5; 1.15.24 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Hùng 
Phát.  (VN) 
52 Lê Tấn Toán, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  
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1285 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; đặt chỗ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-28356 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.11; 26.15.9; A25.7.5; 26.15.15; 

A25.7.8 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Thiên Hà Thủy  
(VN) 
Số 4, ngõ Trần Quốc Toản, phố Trần 
Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm, bệ xí (bồn cầu), vòi hoa sen; lavabo (bồn rửa), bình 

nước nóng. 

 
Nhóm 19: Gạch; gạch ốp lát; gạch xây dựng; gạch trang trí; kính xây dựng, giấy xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2015-28357 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Q-Foods   (VN) 
P. 606 Indochina Park, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gatô (bánh ngọt), bánh mì, bánh pizza, bánh cookies, bánh kem. 
 
 

(210) 4-2015-28358 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.14; 5.7.21; 5.7.17; 5.3.7 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BA A  (VN) 
Thôn 2 xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 
An, Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-28359 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  
(731) Công ty TNHH BA A  (VN) 

Thôn 2 xã Cẩm Thanh, thành phố Hội 
An, Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-28364 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Gia Bảo An  (VN) 
Phố Quán Chè, xã Thắng Lợi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ hai cánh bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, 

khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại; chi tiết bằng 
kim loại cho cửa sổ. 

 

 
(210) 4-2015-28376 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2015-28377 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2015-28378 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 

 
 

(210) 4-2015-28381 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 6.1.2; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Đại Sơn  (VN) 
Số 8, ngách 670/61/4 đường Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-28382 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Điền  (VN) 
Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28384 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Nhật Minh   (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
Nhóm 35: Buôn bán nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2015-28385 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tin Tưởng  
(VN) 
66/12/5A Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-28387 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A6.3.13; A6.3.14 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, vàng, 

nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nước 
uống tinh khiết Thiên Hoa  
(VN) 
B1/24A2 tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống khi ăn cơm; nước uống dùng trong bữa ăn; 

nước (đồ uống). 
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(210) 4-2015-28388 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 (731) Công ty TNHH thép An Phú 
Thịnh  (VN) 
216 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-28389 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A-M-Y  (VN) 
437 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-28390 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Nâu, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Đức Gia  (VN) 
311/L35, đường số 6, khu tái định cư 
17,3 ha, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bán hàng; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội 

chợ và triển lãm sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán buôn và bán lẻ 
trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng lnternet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua 
bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh 
và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước 
hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, 
chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công 
cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, 
máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy 
đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy 
xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm 
trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, 
máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy 
dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim 
loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho 
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mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy 
đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm 
tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện 
tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, 
máy quét, bảng điều kiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp 
điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi 
điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ thể là: cần điều khiển, ổ 
đĩa cứng, thiết bị wi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc 
(thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần 
mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép 
dữ liệu, thông tin, hình ảnh tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ y tế 
và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy 
giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo 
thời gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (giường, tủ, bàn ăn), đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ, giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, tấm ván để là, cái xỏ 
giày ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng bằng giấy, 
chăn, ga, gối, đệm, cây lau nhà, chổi quét nhà, hót rác, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để 
trong phòng, giá treo quần áo, giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích 
gia đình thao tác bằng tay, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, 
đồ sứ và đồ đất nung cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi niêu, xoong, chảo, lọ đựng gia vị, 
cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình bẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 
chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 
ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 
nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 
trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, 
ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện 
tử, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các-tông cụ thể là báo 
chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách 
mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, 
túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn 
người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh 
ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng 
trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những 
vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm 
(rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va 
li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, 
dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, 
miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, 
đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất 
và không dùng cho mục đích y tế, sách, khăn tắm, nệm, vải dệt và bộ đồ giường, đồ đi 
chân, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, khăn vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt, tã lót cho trẻ em, tã lót dùng cho người không kiềm chế được, thực phẩm và 
nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, thủy sản, hải sản, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô 
và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu 
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có thể ăn được, gạo, ngũ cốc, mỳ, bắp (ngô), mỳ ống, miến, nui, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột mì, bánh mỳ, bánh bao, bánh ngọt, bánh xăng uých, bánh ham bơ gơ, 
bánh pizza, cơm hộp (chế biến sẵn), bánh kẹo, mật ong, muối, kem lạnh, gia vị, bột ngọt, 
bột canh, dấm và nước sốt, nước chấm, nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt (ngũ cốc), 
hạt (hạt giống), rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước tinh khiết, nước ép hoa quả và 
các loại nước uống không có ga, nước uống có ga, nước uống có chứa cồn, rượu, xi rô và 
các chế phẩm làm đồ uống, trà, cà phê, ca cao, sữa, các sản phẩm từ sữa, bơ, phô mai, 
trứng, các sản phẩm hoa cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây 
để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm. 

 

 
(210) 4-2015-28391 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hòa Bình Minh  (VN) 
Đường Hùng Vương, khu 4, phường Vân 
Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ốp lát ceramic cao cấp tráng men.  
 
 

(210) 4-2015-28392 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.3.2; 4.5.21; 26.2.3; 26.2.1; 24.1.1; 

26.1.1 
(591) Xám, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Phương 
Thảo  (VN) 
45 TTN21, tổ 54, KP4, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; áo váy; ca vát; áo sơ mi. 

 
 

(210) 4-2015-28393 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Thúy Lan  (VN) 
37 H4 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, 
phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống 

(do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-28394 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.6; A5.5.20; 2.9.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật môi 
trường Goaltech Việt Nam  
(VN) 
445/76 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn nhà; nước tẩy bồn cầu; nước rửa kính; nước rửa 

tay (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế); nước giặt; nước rửa xe; 
nước tẩy dầu mỡ. 

 

 
(210) 4-2015-28395 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Minh 
Thy  (VN) 
1715/10 tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; khung cửa bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây 

dựng; cửa bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ đại lý nhập khẩu: 
cửa bằng kim loại, két an toàn, tấm kim loại dùng cho xây dựng, khung cửa bằng kim 
loại, bồn chứa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-28396 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.5; 1.15.21 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

trực tuyến VIETNAMBIZ  (VN) 
P804, toà nhà 4F, khu đô thị mới Trung 
Yên, phố Trung Hòa, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ chat trực tuyến và bảng tin điện tử/bảng tin nhắn truyền tin nhắn giữa 

những người sử dụng có cùng sở thích; dịch vụ gửi thư điện tử; dịch vụ hệ thống điện 
thoại qua mạng internet; dịch vụ liên lạc không dây và truyền điện tử các dữ liệu, âm 
thanh, tin nhắn, hình ảnh và tài liệu qua mạng internet.  
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(210) 4-2015-28397 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Anh 

Việt Nam  (VN) 
P2b B9 tập thể Công Ty Xây Dựng Số 1, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

(210) 4-2015-28398 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 3.7.17 
(591) Đỏ đậm, xám 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

Truyền Thông Đa Phương Tiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 4A, B18 Yên Lãng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác, cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web, cho thuê máy 
chủ đặt trang tin điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-28399 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.25; A5.5.20; 

A5.5.21 
(731) REANDA INTERNATIONAL 

INVESTMENT (BEIJING) CO., LTD.  
(CN) 
Room 1001, 10/F, Building 210, Ciyunsi 
Beili, Chaoyang District, Beijing, P.R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ đánh giá kinh doanh; kế toán; lập các báo 
cáo thống kê kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ lập bản khai thuế.  
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(210) 4-2015-28401 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH I Chi Ban  (VN) 
Cụm 5-4, đường M14, khu công nghiệp 
Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt động vật đã được chế biến bảo quản; rau, củ, quả được bảo quản, chế biến; 

trứng; sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột ngũ cốc; bánh kẹo; gia vị; kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; động vật sống; rau, củ, quả tươi; thức ăn cho động vật  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống đóng chai; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm các loại, mua bán đồ uống các loại  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán giải khát trong khách sạn; khu nghỉ 
dưỡng.  

 

 
(210) 4-2015-28402 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.17.17; 24.17.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hiền  (VN) 
K86/02 Nguyễn Du, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thuỷ sản  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống; dịch vụ khách sạn  
 

 
(210) 4-2015-28403 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh  (VN) 
577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2015-28404 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh   (VN) 
577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 

 
(210) 4-2015-28405 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh   (VN) 
577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 

 

 
(210) 4-2015-28407 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 9.7.1; 8.1.18; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh, nâu, tím 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Đăng  (VN) 
138 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28408 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 8.1.18; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ và thực phẩm Kem 
Hoàng Gia  (VN) 
163/29 Xô Viêt Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-28410 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sử  (VN) 
Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2015-28411 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sử  (VN) 
Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-28412 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Đồng  (VN) 
Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-28414 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A25.3.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Quý  (VN) 
66/5H ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín.  

 

 
(210) 4-2015-28415 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24(540) 

 

(731) Công ty TNHH MeKeLong Việt 
Nam   (VN) 
Đường số 12, Khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm tạo bọt. 

 

 
(210) 4-2015-28416 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28417 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28418 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28419 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28430 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích ytế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28431 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2015-28432 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2015-28433 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 19.7.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng, đỏ nâu, trắng, xám, xanh 
(731) Trương Việt Dũng  (VN) 

Khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki, rượu brandy.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28434 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Vàng, trắng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiến Nhi  (VN) 
R4-54 Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh và môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-28435 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOTSU KOTSU 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2015-28436 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.17; 3.7.19; 2.9.14; 

A2.9.15; 21.3.23 
(591) Đen, cam, cam đậm 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Đạt   (VN) 
83/107E Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối (không bao gồm phân phát, vận chuyển), bán buôn, bán lẻ các sản 

phẩm thể thao, võ thuật; quảng cáo các sản phẩm, sự kiện liên quan đến thể thao, võ thuật; 
quản lý kinh doanh phòng tập thể thao, võ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-28437 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; 24.13.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung tâm y 
khoa Pasteur Đà Lạt   (VN) 
16 Lê Hồng Phong, phường 04, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1301 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2015-28438 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ khách hàng thân thiết và dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho mục đích 

thương mại, khuyến mãi và/hoặc quảng cáo; các chương trình khách hàng thân thiết có 
phiếu thân thiết và điểm thân thiết mang lại lợi nhuận để thưởng cho các khách hàng 
thường xuyên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống cho những khách hàng được ưu tiên.  

 

 
(210) 4-2015-28439 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Thi Thị Trà Giang  (VN) 
Phòng 1202, CT1A, đơn nguyên 2, tổ 11, 
đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da và giả da cụ thể là: túi xách, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-28440 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Ngô Thị Phương Thảo   (VN) 

Phòng 1014, Nơ 21, khu đô thị Pháp 
Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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(210) 4-2015-28441 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.13.4 
(591) Nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Thiên Phúc  (VN) 
A50-BT4 khu đô thị Mỹ Đình 2, đường 
Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức 
khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-28442 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAVIMIN  (VN) 
56 Đỗ Quang, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28443 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAVIMIN  (VN) 
56 Đỗ Quang, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28444 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.2.7; 25.5.25; 26.1.5 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thông minh ICOMTECK  (VN) 
Số 6/117, ngõ Thịnh Quang, phố Tây 
Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; màn hình [phần cứng máy vi tính]; thiết bị 

ngoại vi máy vi tính; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; bộ điều biến. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy vi tính, máy tính xách tay, màn hình [phần 
cứng máy vi tính], thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị chuyển mạch di động [điện], bộ 
điều biến.  

 

 
(210) 4-2015-28445 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-28446 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.1; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ DJ  

(VN) 
85 Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ đại lý làm thủ tục hải 

quan (cụ thể là thông quan hàng hóa); dịch vụ giao nhận hàng hóa; cho thuê kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-28447 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.20; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
xuất nhập khẩu Bách Trung  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-28448 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23; 1.15.15; 26.5.1; A24.17.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
xuất nhập khẩu Bách Trung  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-28449 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 24.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
liên ngành Đại Long  (VN) 
Số 6 ngõ 192 đường Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ; bảo vệ; bảo vệ đêm; tư vấn về an ninh. 

 

 
(210) 4-2015-28451 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) IXL LEARNING, INC.    (US) 

777 Mariners Island Blvd., Suite 600, 
San Mateo, California 94404, USA   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là dịch vụ hướng dẫn trực tuyến trong 

lĩnh vực toán học, khoa học và ngôn ngữ để sử dụng trong thị trường giáo dục tiểu học và 
trung học; cung cấp các bài giảng thực tiễn trong lĩnh vực toán học, khoa học và ngôn ngữ 
để sử dụng trong giáo dục tiểu học và trung học; cung cấp phân tích và lập báo cáo về 
điểm kiểm tra và dữ liệu học tập của cá nhân; cung cấp tài liệu trực tuyến về kế hoạch bài 
giảng, đào tạo và các tiêu chuẩn giáo dục.  
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(210) 4-2015-28452 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đen, trắng, xanh da trời, vàng cam 
(731) IXL LEARNING, INC.   (US) 

777 Mariners Island Blvd., Suite 600, 
San Mateo, California 94404, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là dịch vụ hướng dẫn trực tuyến trong 

lĩnh vực toán học, khoa học và ngôn ngữ để sử dụng trong thị trường giáo dục tiểu học và 
trung học; cung cấp các bài giảng thực tiễn trong lĩnh vực toán học, khoa học và ngôn ngữ 
để sử dụng trong giáo dục tiểu học và trung học; cung cấp phân tích và lập báo cáo về 
điểm kiểm tra và dữ liệu học tập của cá nhân; cung cấp tài liệu trực tuyến về kế hoạch bài 
giảng, đào tạo và các tiêu chuẩn giáo dục.  

 
 

(210) 4-2015-28453 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khánh Hòa Food  (VN) 
384 Trường Chinh, Thị trấn Cam Đức, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; trái cây đông lạnh; thực phẩm làm từ cá.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; củ hành, tỏi; quả tươi, rau tươi; cây trồng.  
 
 

(210) 4-2015-28454 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sắc Hồng  
(VN) 
28/53C đường số 18, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem ngừa 

nám; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2015-28455 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.16; 1.15.23; 5.13.1; A5.3.13 
(591) Xanh rêu, nâu vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lá Xanh Phan 
Thiết  (VN) 
Thôn Tiên Phú, xã Tiến Thành, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời. 

 

 
(210) 4-2015-28456 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.5; A26.11.8 
(591) Đỏ đô, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HI CHEF 
INTERNATIONAL   (VN) 
28 Cửu Long, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: thịt, trứng, cá, sữa, sản phẩm làm từ sữa, thủy hải sản đã 
qua chế biến 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-28459 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; A5.3.14; A26.11.12; 

A5.3.13 
(591) Đỏ nâu, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất chế biến gỗ Cà Mau  
(VN) 
ấp 8 xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 04: Viên gỗ nén (chất đốt), than bánh làm từ gỗ; than viên làm từ gỗ; đóm gỗ để 
châm lửa; than củi.  

 
Nhóm 19: Gỗ ghép; gỗ dán; ván gỗ; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm. 
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(210) 4-2015-28460 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28461 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28462 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 
Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-28463 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28464 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2015-28471 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28472 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.1; 26.4.2 
(731) Vũ Thị Hương Điệp   (VN) 

Số 17 Phạm Hồng Thái, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho tập gym, tập thể thao. 
 

 
(210) 4-2015-28473 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 5.9.14; 24.17.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình    (VN) 
Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả (không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
được khử cồn.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống pha trộn trước 
không phải là bia.  

 

 
(210) 4-2015-28474 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.7.8; 25.7.25; 

A17.2.2; 26.15.15; A25.7.5 
(591) Vàng, ghi, xanh đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình   (VN) 
Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; mật đường; kem lạnh  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả (không có cồn); nước ép hoa quả; xi-rô; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
được khử cồn.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống pha trộn trước 
không phải là bia.  
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(210) 4-2015-28475 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.15; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 

Trọng Tấn  (VN) 
Số M1, khu dân cư Thới An, đường Lê 
Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ kho bãi; cho thuê xe. 

 

 
(210) 4-2015-28476 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.1.6; 8.1.18; A11.3.3 
(591) Ghi đậm, nâu, hồng, vàng, xanh da trời 
(731) Lê ánh Ngọc  (VN) 

84 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng 

tự thực hiện. 
 
 

(210) 4-2015-28479 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, thuốc 

nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, bọt 
tạo kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 
tóc. 
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(210) 4-2015-28480 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.3.3 
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm 

nhuộm tóc, kem dưỡng tóc, keo xịt tóc, nước dưỡng tóc, dầu xả, kem hấp dưỡng tóc, bọt 
tạo kiểu tóc, kem tạo kiểu và giữ nếp tóc, keo vuốt tóc, mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu 
tóc. 

 

 
(210) 4-2015-28486 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.4.9; 20.5.7 
(591) Xanh dương, cam đỏ 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Địa 

ốc Đồng Nai  (VN) 
27 đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán, cho thuê) nhà, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cấp 
thoát nước; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ 
thống phòng cháy, chữa cháy.  

 

 
(210) 4-2015-28487 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 3.7.6; A3.7.24; A26.1.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Phạm Văn Hội  (VN) 

B24, tổ 30, KP3, phường Bình Đa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-28488 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Hóa Tiên Tiến  

(VN) 
Lô E17 đường số 12, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chế phẩm màu.  
 
 

(210) 4-2015-28490 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.12; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Bình  (VN) 
310/4B quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2015-28494 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, nâu, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ 
Thương Phú  (VN) 
Số 21 Nguyễn Thái Học, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2015-28495 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.12.1; 25.1.9; A25.1.10 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Liên Minh  (VN) 
Số 30, ngõ 16, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, tổ 42, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục 
đích dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-28496 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 26.15.1 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Liên Minh   (VN) 
Số 30, ngõ 16, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, tổ 42, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục 

đích dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28497 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Thu  (VN) 
Số 126 Nguyễn Thái Học, phường 1, 
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke. 

 

 
(210) 4-2015-28498 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Kim Ta  (VN) 
132/4 đường HT45, khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; cặp; túi; túi xách; ví (bóp).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1314 

(210) 4-2015-28499 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử cho hệ thống tại điểm bán hàng (POS); máy in hóa đơn (dùng 

với máy tính); máy đọc mã vạch (dùng với máy tính); máy in tem mã vạch (dùng với máy 

tính); máy in thẻ nhựa (dùng với máy tính); máy bó tiền; máy soi tiền; thiết bị kiểm soát 

cửa ra vào (thiết bị an ninh); khóa cửa thông minh (khóa điện tử).  
 
 

(210) 4-2015-28500 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.15.9; 26.15.15; 26.15.11; 26.4.7 

(591) Cam đậm, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và dịch vụ phát triển kinh 
doanh ATV Việt Nam   (VN) 
P904 toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu 

Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp từ thiện; đầu tư vốn; tổ chức quyên góp từ thiện.  
 

 
(210) 4-2015-28501 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van nước, bình nóng lạnh; bếp ga; bếp từ, thiết bị hút mùi dùng trong 

nhà bếp. 
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(210) 4-2015-28502 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 92, ngõ 138, phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 
nước, vòi hoa sen, van nước, bình nóng lạnh; bếp ga; bếp từ, thiết bị hút mùi dùng trong 
nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2015-28505 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hồng Anh  (VN) 

15 Trà Khúc, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điều hòa không khí, thiết bị thông gió, hệ thống thông gió.  
 

 
(210) 4-2015-28507 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; 24.9.1; A5.3.13; 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt VN  (VN) 
117B3, khu dân cư Hưng Phú, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28508 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt VN  (VN) 
117B3 khu dân cư Hưng Phú, phường 
Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28509 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.2 (540) 

  

(731) Lê Văn Quý  (VN) 
87/20A Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc; quần; áo lót nam. 
 

 
(210) 4-2015-28510 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Hoàng 
VŨ  (VN) 
ấp khu 1, xã Thành Phú, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh phồng tôm. 
 

 
(210) 4-2015-28511 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A10.3.4; 26.3.1; 26.4.2; 9.7.1; 25.12.1; 

A25.7.3 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Linh Chi 
Việt  (VN) 
436/21A, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; nấm linh chi dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-28512 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Thạch  (VN) 
D.301 Chung cư Thới An, đường Lê Thị 
Riêng, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, dầu thơm, hương liệu, mỹ phẩm.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1317 

(210) 4-2015-28513 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Y dược Đại An  
(VN) 
Số 9 - I4 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-28514 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM An Trần  (VN)
2A, Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính, các phụ kiện về mắt kính: "tròng kính, gọng kính"  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, các phụ kiện về kính.  
 

 
(210) 4-2015-28515 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; A26.11.8; 26.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trọng  (VN) 
số nhà 39, ngõ 670 Nguyễn Khoái, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây công tơ mét cho xe cộ; sâu công tơ mét cho xe cộ.  
 

Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; bộ giảm xóc cho xe cộ; nhông xích cho xe cộ; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2015-28518 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Khắc Tiệp  (VN) 
Thôn Giang Đường, xã Đồng Tiến, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Các loại nấm tươi. 
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(210) 4-2015-28519 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 2.9.8 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thống V.U.I  (VN) 
386/55 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh: tư vấn tổ chức kinh doanh, tư vấn quản 

lý nhân sự: nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị.  
 

Nhóm 40: In mầu vẽ in ảnh chụp, khắc ảnh trên bản kẽm; dịch vụ in; in ốp sét, in trên lụa.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển hội thảo; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất 
phim trên băng hình (không bao gồm phim quảng cáo), sản xuất phim video (không bao 
gồm phim quảng cáo); hãng phim truyền hình; tổ chức các cuộc thi, trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp, dịch vụ sáng tác nhạc, dàn dựng chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2015-28522 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 24.15.1; 1.15.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hoà   (VN) 
GB6-GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-28523 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu 
thương mại sản xuất Tầm 
Nhìn Việt   (VN) 
GB8 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2015-28524 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Kim Túc   (VN) 
Số 209 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2015-28526 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 25.1.25; 3.7.6; A3.7.24 

(591) Ghi xám, trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Khang Nguyên  
(VN) 
30 Chu Văn An, phường Phú Hội, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-28530 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 18.1.21; A18.1.9; 18.1.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và vận tải Hoàng 
Trường  (VN) 
Số 134 lô 26D Lê Hồng Phong, phường 

Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe ô tô các loại; dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2015-28531 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) LONG CIAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 

Road, Tainan City, Taiwan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà 

trẻ ban ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật. 
 

 
(210) 4-2015-28532 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) LONG CIAO INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 

3F., No. 317, Section 2, Jhonghua W. 

Road, Tainan City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà 

trẻ ban ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật. 
 

 
(210) 4-2015-28533 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 7.1.1; A6.19.13 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

vàng nâu 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 

Italy  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; sô cô la; cà phê; ca cao; kẹo 

nhai, kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình thoi; kẹo bạc hà; 

bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; viên ngậm bọc đường (bánh kẹo). 
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(210) 4-2015-28534 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.3; 4.5.1; A5.3.14; 26.3.2; 26.2.1; 

26.2.3 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH ALADDIN VINA  

(VN) 
Số 46, tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy pha cà phê, máy sấy tóc, thảm sưởi bằng điện, bộ lọc nước uống, chậu vệ 

sinh, bệ xí vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-28535 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Quí  (VN) 
ấp Hưng Thế, xã Thạnh Thới An, huyện 
Mỹ Tiên, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng xe các loại. 

 

 
(210) 4-2015-28537 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá, xanh đen, đỏ, vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 2  
(VN) 
64 - 66 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin thương mại; quảng 

cáo thương mại; tổ chức các sự kiện với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn tổ 
chức và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là: tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng, tư vấn chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn áp dụng các hệ 
thống quản lý (ISO), kiểm định (đo lường), cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và hợp quy, xác nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu, 
xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng và các hệ thống quản lý. 
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(210) 4-2015-28538 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
585 Bến Phủ Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong. 

 

 
(210) 4-2015-28539 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Ngô Mạnh Hùng  (VN) 
 F2/30Z ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong. 

 
 

(210) 4-2015-28540 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1; 3.3.1; 26.4.1; 25.1.5 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Phú Nguyên  
(VN) 
Xóm K20, thôn An Lạc, xã Trung Giã, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xích xe máy; má phanh xe máy; dây phanh xe máy; ty giảm xóc cho xe 

máy; săm lốp cho xe máy; cao su để chân dùng cho xe máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng của xe máy gồm: nhông xích xe máy, má 
phanh xe máy, dây phanh xe máy, ty giảm xóc cho xe máy, săm lốp cho xe máy, cao su 
để chân dùng cho xe máy, bộ chế hòa khí dùng cho xe máy. 
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(210) 4-2015-28541 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; 24.1.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh tím than, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Đại Hải Long  
(VN) 
78 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

 
(210) 4-2015-28549 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eyeprim Việt 
Nam  (VN) 
Số 28, phố Linh Đàm, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-28550 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eyeprim Việt 
Nam  (VN) 
Số 28, phố Linh Đàm, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chế phẩm dược. 

 

(210) 4-2015-28551 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạ 24H  (VN) 
185/7B Trần Quốc Thảo, phường 09, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá (chả cá thu, cá viên), bò viên, xúc xích, tôm viên. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm làm từ cá (chả cá thu, cá viên), bò viên, xúc 
xích, tôm viên. 

 

 
(210) 4-2015-28552 (220) 15.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần MCR  (VN) 

296 Phan Xích Long, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống; dịch vụ bán lẻ thuốc 
lá, thuốc lào; dịch vụ giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm cho mục đích thương mại. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-28553 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Nam Hoa  (VN) 
121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2015-28554 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty CP thương mại và du 
lịch Ngân Anh  (VN) 
Khu dân cư số 8, đường 353, phường 
Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ô; balô; ví; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải, đồ đội đầu; 
đồ đi chân.  

 

Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi; gậy đánh gôn (golf) 
(dụng cụ thể thao); dụng cụ tập thể dục thẩm mỹ; túi đựng gậy đánh gôn (golf); găng tay 
đánh gôn (golf). 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ bán đấu giá; 
dịch vụ phân tích giá thành; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ đánh máy chữ; xử lý văn bản; dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao 
vắng mặt); dịch vụ ghi chép lại; các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính; tổ chức hội 
chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; tư vấn quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán gồm: mua bán 
đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, mua bán ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán 
phụ tùng ô tô, xe máy và xe có động cơ khác, mua bán nguyên vật liệu xây dựng; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; siêu thị cung cấp các sản phẩm; các loại thực phẩm như: hoa quả, 
ngũ cốc, thịt động vật, rau, thực phẩm khô, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ gia 
dụng như: xoong chảo, bếp, dao, thìa, đĩa, bát, nước giải khát, sữa, đồ sơ sinh như: tã, 
bỉm, bình sữa, thiết bị điện như: dây diện, ổ cắm, cáp điện, bóng đèn.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ cho thuê bất động sản; mua bán (kinh doanh) bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; 
dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm ngân hàng, bất động sản); đầu tư tài chính khu du 
lịch sinh thái; đầu tư tài chính để xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập; dịch vụ cho thuê thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà cửa; dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; đóng gói và lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ đặt chỗ chuyến đi du lịch cho người khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa; cho thuê dụng cụ thể thao; dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử 
dụng cho chơi gôn (golf); dịch vụ vui chơi giải trí cụ thể là chơi quần vợt, cầu lông, sân 
gôn (golf); huấn luyện chơi gôn (golf); kinh doanh sân gôn (golf); khai thác sân chơi gôn 
(golf). 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế; thiết kế đồ họa, thiết kế nội ngoại thất, thiết 
kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư 
vấn thẩm định dự án; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ dặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu nghỉ dưỡng 
(spa); dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2015-28555 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DoMinGo  (VN) 
Số 25 đường Lê Tự Tài, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi cho thể thao, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi dùng ở bãi biển, 
túi xách tay, túi dết, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, túi mua hàng, túi du lịch, cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu.  

 

 
(210) 4-2015-28556 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH phân phối sản 
phẩm nhập khẩu M2M  (VN) 
Số 64 ngõ 31 đường Xuân Diệu, phường 
Quảng An, quận Tây Phú, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa lụa nhân tạo; hoa nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, hoa lụa nhân tạo, hoa nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2015-28557 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 20.7.1; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH Hội Việt úc  (VN)

322 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học, tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-28558 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ JUNO  (VN) 
E11/322A quốc lộ 50, tổ 11, ấp 5, xã Đa 
Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay; dây chuyền; hoa tai; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng, quần áo, mũ, dép, giày. 
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(210) 4-2015-28559 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.1; 1.15.21; 26.13.25; 26.1.4 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH JP Hải Nam  (VN) 

125/7 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
Brandlink (BRANDLINK CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-28562 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Refaso  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ 

y tế xuất nhập khẩu dược phẩm, trang thiết bị và dụng cụ y tế: quảng cáo bảng hiệu đèn 
hộp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2015-28563 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hojo  (VN) 
80/22/9, đường Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-28565 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hojo  (VN) 
80/22/9, đường Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-28567 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Trịnh Văn Thanh   (VN) 
Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc làm sạch nước, 

máy lọc nước dùng cho gia đình, cây nước nóng lạnh.  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất nhập khẩu; makerting; mua 

bán các sản phẩm: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc làm sạch 

nước, máy lọc nước dùng cho gia đình, cây nước nóng lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-28568 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu Pharmedic  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28570 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 

Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28571 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao   (VN)
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-28572 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao   (VN)
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-28573 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.15; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao   (VN)
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
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(210) 4-2015-28574 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A26.11.12; 2.1.20; 2.7.20; 

A2.1.24 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao  (VN) 
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
 

 
(210) 4-2015-28575 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 

phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 

không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 

cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 

giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-28576 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28577 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
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yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28578 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 
yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 
cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 
giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28579 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, 

yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 

phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 

không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, 

cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt 

giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28586 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Hưng 
Thành  (VN) 
218 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-28591 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  
(VN) 
62/36 Trương Công Định, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-28592 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.13.4; 26.4.2; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh rêu, trắng, xanh lá, nâu 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giải pháp xanh Toàn Cầu  (VN) 
Nhà số 20 liền kề 5 khu đô thị Tân Tây 
Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y, chất kích 

thích sinh trưởng cây trồng, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, chế phẩm sinh học cải 
tạo đất.  

 
Nhóm 03: Sữa làm trắng da có chứa nano bạc, dầu gội đầu có chứa nano bạc, dầu xả có 
chứa nano bạc, nước giặt có chứa nano bạc, nước làm trắng bồn cầu có chứa nano bạc.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để tiêu diệt và phòng trừ dịch hại 
như: thuốc diệt sâu hại, thuốc diệt động vật gặm nhấm gây hại, thuốc diệt côn trùng gây 
hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

Nhóm 29: Rau quả đã qua chế biến; thịt đã qua chế biến; hải sản đã qua chế biến; trứng; 
sữa và sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Gạo; mỳ; miến; trà; đồ gia vị.  

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; động vật sống; thảo mộc tươi; giống cây trồng; hoa tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy lọc 
nước, phân bón, thuốc trừ sâu, rau quả tươi, gạo, nano vật liệu, sữa làm trắng da có chứa 
nano bạc, dầu gội đầu có chứa nano bạc, dầu xả có chứa nano bạc, nước giặt có chứa nano 
bạc, nước làm trắng bồn cầu có chứa nano bạc, nano y tế, nano nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-28593 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.25; 6.1.2 
(731) Phùng Thanh Chương  (VN) 

Số 41 ngõ 290, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2015-28594 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1; 25.5.2; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Lê An Trung  (VN) 

Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đã qua chế 

biến để ăn liền hoặc để bảo quản.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hạt đã chế biến, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây đã qua chế biến để ăn liền hoặc để bảo quản, trái cây 
tươi, hạt giống thực vật, cây giống. 

 

 
(210) 4-2015-28595 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Lê An Trung   (VN) 

Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đã qua chế 

biến để ăn liền hoặc để bảo quản.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hạt đã chế biến, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, trái cây đã qua chế biến để ăn liền hoặc để bảo quản, trái cây 
tươi, hạt giống thực vật, cây giống. 

 

 
(210) 4-2015-28596 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải xuất nhập khẩu Duy Long  
(VN) 
05/3 đường D1, Trần Quốc Toản, khu 
phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-28597 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; 26.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Dầu Khí 
Sài Gòn Hưng Thịnh  (VN) 
Thửa đất số 148 và 213, tờ bản đồ số 38, 
ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình ga bằng kim loại; vỏ bình ga bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-28598 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 13.1.6; 26.1.1; 26.3.23; 

26.13.25; A12.3.11; 25.5.2 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng Mi Sa  (VN) 
28/F2, tổ 14, khu phố 1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; vòi hoa sen; máy nước nóng, máy nước nóng sử dụng năng lượng 
mặt trời; bồn rửa mặt (lavabo); buồng tắm bằng kính. 

 

 
(210) 4-2015-28599 (220) 15.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.16; A3.7.24; 

26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ tươi, vàng, trắng, tím than 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Tân  (VN) 
33/4 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1337 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2015-28600 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 24.1.1; 25.5.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất gli-xê-rôn dùng trong sản xuất hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2015-28601 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  

(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2015-28602 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.7.25; 25.1.25; 26.4.9; A11.3.23; 

13.3.23; A11.3.3; 7.3.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng, nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này); chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); chế 
phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; xà phòng làm sáng bóng vải; sợi, hàng dệt, chế 
phẩm giặt quần áo và vải; hàng dệt bằng tay; hồ bột để giặt là.  
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Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục dích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng 
và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt 
ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất diệt cỏ dại; chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân), chế phẩm làm mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-28603 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.16; 3.7.9; 3.7.10 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Yến Việt  
(VN) 
161B/62-64 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến (yến sào). 

 

 
(210) 4-2015-28605 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất Minh 
Thắng Vina  (VN) 
Lô 15B34 Lý Thái Tông, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: áo quần; tất.  
 

 
(210) 4-2015-28607 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.5; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) WEATHERNEWS INC.   (JP) 

Makuhari Techno Garden, 1-3, Nakase, 
Mihama-ku, Chiba-shi, 2610023 JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin khí tượng; cung cấp chương trình cho điện thoại thông minh 

và máy vi tính; cung cấp, thiết kế và phát triển hoặc bảo trì chương trình cho điện thoại 
thông minh và máy vi tính; cung cấp chương trình cho máy vi tính. 
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(210) 4-2015-28608 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.3; 26.7.25 

(591) Trắng, đen đậm, nhạt 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
chăm sóc Nhà  (VN) 
Số 10, ngõ 336 đường Láng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Thi công, bảo trì, bảo dưỡng nhà ở. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nhà ở. 
 

 
(210) 4-2015-28609 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 
88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-28610 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A11.3.2; A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25 

(591) Trắng, hồng cánh sen đậm, nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Đồng Tâm HQ   (VN) 
71/5 ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, giấy vệ sinh, khăn giấy ướt, khăn hộp bằng giấy, hộp (thùng) giấy; 

túi giấy.  
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(210) 4-2015-28611 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh Lò bún Lệ 

Châu   (VN) 
140, 142, 144 Điện Biên Phủ, khóm 3, 
phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bún; bánh hỏi; bánh lọt; bánh phở (tất cả được làm từ bột gạo).  

 

 
(210) 4-2015-28612 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28613 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28614 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phong Phú    (VN) 
Số 77A, tỉnh lộ 835, ấp Thanh Ba, xã Mỹ 
Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 09: ống nhựa luồn dây điện    
 

Nhóm 35: Mua bán dây điện; mua bán dây cáp điện; mua bán dây đồng; mua bán ống 
nhựa luồn dây điện; mua bán đồ điện gia dụng (dụng cụ điện cầm tay, máy lạnh, quạt 
điện, bóng đèn, máy hút bụi) 

 

 
(210) 4-2015-28615 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phong Phú   (VN) 
Số 77A, tỉnh lộ 835, ấp Thanh Ba, xã Mỹ 
Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: ống nhựa luồn dây điện (bằng nhựa mềm) 
 

Nhóm 35: Mua bán dây điện; mua bán dây cáp điện; mua bán dây đồng tráng thiếc; mua 
bán ống nhựa luồn dây điện;  mua bán dây loa; mua bán đồ điện gia dụng (dụng cụ điện 
cầm tay, máy lạnh, quạt điện, bóng đèn, bàn ủi, máy hút bụi) 

 

 
(210) 4-2015-28616 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.2.3 
(591) Đỏ, vàng, trắng bạc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà máy ô tô Gia Định   (VN) 
Số 10/C4, khu dân cư Hiệp Thành 2, khu 
8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe có động cơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
xe ô tô và xe có động cơ; mua bán xe ô tô con; mua bán đồ ngũ kim, sơn; kính; đại lý xe « 
tô và xe có động cơ; mua bán máy móc; thiết bị và phụ tùng máy móc. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng; sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ; phương tiện vận tải 
chuyên dụng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê xe ô tô và xe cộ động cơ. 
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(210) 4-2015-28617 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.2.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng bạc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà máy ô tô Gia Định   (VN) 
Số 10/C4, khu dân cư Hiệp Thành 2, khu 
8, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe có động cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ, mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
xe ô tô và xe có động cơ; mua bán xe ô tô con; mua bán đồ ngũ kim sơn, kính, đại lý xe « 
tô và xe có động cơ; mua bán máy móc; thiết bị và phụ tùng máy móc. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng; sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ; phương tiện vận tải 
chuyên dụng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa: dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê xe ô tô và xe có động cơ. 

 

(210) 4-2015-28618 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.   (TW) 

No.157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; mứt nhão; miếng thạch trắng khô [katen]; thạch cho thực phẩm; 
hoa quả sấy khô; rau khô.  

 

 
(210) 4-2015-28619 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.1.1; A25.1.10; A26.3.5 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.    (TW) 

No.157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không 
cồn; xi rô dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2015-28620 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1 
(731) MAU LIN FOOD, CO., LTD.  (TW) 

No.157, Keji 5th Road, Annan District, 
Tainan City, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đá lạnh có thể ăn được; nước mật đường; bánh 

putding; bột sắn hột.  
 

 
(210) 4-2015-28626 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Minh Đức  
(VN) 
Số 1, ngõ 26, đường Tân Xuân, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28630 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dương Anh I&E Việt Nam  (VN) 
Số nhà 22, ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn 
Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-28633 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Thanh Tùng  (VN) 
K47/3 Trần Quý Cáp, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 29: Ruốc cá, ruốc thịt (chà bông cá, chà bông thịt). 
 

Nhóm 35: Mua bán chà bông.  
 

 
(210) 4-2015-28634 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.5; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xám ánh kim, nâu cam, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Thiền Việt  (VN) 
Số nhà 06, ngõ 172, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Trầm hương; nhang thắp.  

 

 
(210) 4-2015-28636 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình Internet cáp quang, dịch vụ 

phát sóng truyền hình không dây; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến những dịch 
vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp thông tin giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
sản xuất và dàn dựng các chương trình truyền hình. 

 
 

(210) 4-2015-28637 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình Internet cáp quang, dịch vụ 

phát sóng truyền hình không dây; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến những dịch 

vụ kể trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp thông tin giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 

sản xuất và dàn dựng các chương trình truyền hình. 
 

 
(210) 4-2015-28638 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 
(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 

Nhóm 45: Tìm lại tài sản thất lạc, giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 
 

 
(210) 4-2015-28639 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 18.1.5; 18.1.23; 26.3.1 

(591) Đen, xanh lá cây 

(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 
(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị dẫn dường cho 

xe cộ bộ thiết bị truyền phát (viễn thông), chương trình máy tính ghi sẵn, phần mềm máy 

tính ghi sẵn, thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải. 
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
 

Nhóm 45: Tìm lại tài sản thất lạc, giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 
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(210) 4-2015-28646 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A25.7.6; A25.7.7; 24.15.21; 

A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sinh Việt 

Phát  (VN) 
334-336 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-28647 (220) 15.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thanh An  (VN) 

Số 12, đường số 2, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, khu phố Nhi Đồng 2, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến và đông lạnh như: tôm, cá, mực, cua; nước mắm; mắm 
cá. 

 

 
(210) 4-2015-28648 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; 24.13.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Pakse  (VN) 
77 Quang Trung, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tranh đá quý. 
  

 
(210) 4-2015-28649 (220) 16.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) A9.7.19; A5.5.20; A5.5.21; A7.1.11 
(591) Trắng, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Doãn Giang  (VN) 
951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Tôm không còn sống; khoanh khoai tây rán giòn, lát khoai tây rán giòn; cá tẩm 
bột rán; đồ uống trên cơ sở sữa và trứng hoặc kem sữa không chứa cồn; thịt; xúc xích. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn; đồ uống hỗn hợp không chứa cồn; 
nước ép trái cây, nước quả ép; nước sinh tố; nước sô đa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-28650 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại NTG 
Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngách 82/6, đường Nghĩa Tân, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-28651 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sự kiện và 
giáo dục P.H.A Plus   (VN) 
Số 29, tổ 4B, ngõ Xã Đàn, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy tiếng anh, dịch vụ dạy kỹ năng sống, dịch vụ tổ chức trại 
hè, tổ chức sự kiện liên quan đến giáo dục và du học.  

 

 
(210) 4-2015-28652 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.7; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Cam đậm, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và dịch vụ phát triển kinh 
doanh ATV Việt Nam  (VN) 
P904 toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu 
Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp từ thiện, đầu tư vốn, tổ chức quyên góp từ thiện. 
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(210) 4-2015-28654 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sạch Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: thịt, cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống: cá, tôm, gia cầm, gia súc; rau tươi, quả tươi.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và cửa hàng dịch vụ thương mại (siêu thị) cung cấp: 
rau tươi, quả tươi, thực phẩm tươi sống (cá, tôm, gia cầm, gia súc), thực phẩm chế biến 
(thịt, cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp), nước uống tinh khiết, nước giải khát 
có ga và không ga, nước ép trái cây, bia, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, ba 
lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén, v.v), đồ nội thất, đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm 
điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, 
máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép n−ơc, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), 
máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia 
đình, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đồ dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ dùng đi 
lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, chăn ga 
gối đệm cho trẻ em, khăn giấy, tã giấy, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng cung cấp), quán cà phê giải khát, quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2015-28655 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.11.11; A3.11.24 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Bê tông, xây 

dựng A&P   (VN) 
Số 73 Trung Kính, Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, sản phẩm vữa dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, dây chuyền công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) các loại vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; môi giới bất động sản; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất 
động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và 
nhà ở.   

 
Nhóm 37: Nhận thầu, tổng thầu thi công xây lắp và hoàn thiện, sửa chữa, lắp đặt các công 
trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, sân bay, bến cảng, thủy lợi, đường hầm, các 
công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, khách sạn, công sở, trường học, bệnh viện, 
cấp nước, thoát nước, các công trình liên quan đến điện; sửa chữa, lắp đặt, bào hành điều 
hòa không khí, điện lạnh, thang máy, các thiết bị dây chuyền công nghệ và thiết bị tự 
động hóa phục vụ cho xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng.  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; tư vấn kỹ thuật về thiết bị 
công nghệ mới, thiết tự động hóa phục vụ cho xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất thủy 
văn, đo đạc công trình, thiết kế, thẩm tra đề án thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, kiểm 
định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, sân bay, bến cảng, thủy 
lợi, đường hầm, các công trình văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, du lịch khách sạn, công 
sở, trường học, bệnh viện, cấp nước, thoát nước, các công trình liên quan đến điện; thẩm 
tra dự án đầu tư.  

 

 
(210) 4-2015-28656 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Bê tông, xây 

dựng A&P   (VN) 
Số 73 Trung Kính, Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet) và cửa hàng dịch vụ 

thương mại (siêu thị) cung cấp: vật liệu xây dựng, đồ nội thất, đồ điện gia dụng (đèn điện, 
công tắc, ổ cắm, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, ấm điện, nồi cơm diện, bếp điện, bếp từ, lò 
vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép 
nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê, đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, 
bếp điện, ly, chén, bát, đĩa), mỹ phẩm, hàng lưu niệm, văn phòng phẩm, hàng điện tử (ti 
vi, máy vi tính, điện thoại, đầu đĩa, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), đồ thủ công mỹ 
nghệ, nước uống đóng chai, nước giải khát có ga và không ga, nước ép hoa quả, bia, rau 
tươi, quả tươi, thực phẩm tươi sống (cá, tôm, gia cầm, gia súc), thực phẩm chế biến (thịt, 
cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp), quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, chăn ga 
gối đệm.  
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(210) 4-2015-28657 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.10; A26.11.12; 26.13.25; 6.1.2 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sạch Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và cửa hàng dịch vụ thương mại (siêu thị) cung cấp: 

rau tươi, quả tươi, thực phẩm tươi sống (cá, tôm, gia cầm, gia súc), thực phẩm chế biến 
(thịt, cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp), nước uống tinh khiết, nước giải khát 
có ga và không ga, nước ép trái cây, bia, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, ba 
lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén, v.v), đồ nội thất, đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm 
điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng,  bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, 
máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê), 
máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, đầu viđêô, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia 
đình, đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập cho trẻ em, đô dùng sữa tắm cho trẻ em, đồ dùng đi 
lại cho trẻ em, giường cũi, nôi, tủ đựng quần áo cho trẻ em, bàn ghế cho trẻ em, chăn ga 
gối đệm cho trẻ em, khăn giấy, tã giấy, sữa, sữa chua, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2015-28658 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sạch Thái Nguyên  (VN) 
Tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 

(IPS., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: thịt, cá, tôm, gia cầm, quả đóng hộp, rau đóng hộp.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống: cá, tôm, gia cầm, gia súc; rau tươi, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2015-28659 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp STV  (VN) 
Số 1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua truyền hình; dịch vụ tổ chức triển 
lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch 
vụ thông tin thương mại; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản trị 
kinh doanh; dịch vụ bán hàng hóa qua truyền hình (hàng hóa trong lĩnh vực hóa học dùng 
trong công nghiệp - nông nghiệp - khoa học, sơn, thuốc nhuộm chất tẩy rửa, mĩ phẩm, dầu 
mỡ công nghiệp, nhiên liệu, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm vệ 
sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim, máy (bao gồm máy dùng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp (máy công cụ thiết bị gia công cơ khí) và 
máy công cụ động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa học, đồ điện- 
điện tử (bao gồm ổ cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, thiết bị 
(điện tử) truyền dẫn âm thanh-hình ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn 
thông, đầu thu truyền hình số, ti vi, ăng ten thụ tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, ra đi «, 
đầu đĩa, loa, thiết bị bảo hộ lao động và an toàn, thiết bị y tế, thiết bị chiếu sáng - sưởi 
nóng - làm lạnh - nấu nướng - thông gió, trang thiết bị vệ sinh, xe cộ, vũ khí, kim loại 
quý, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, các sản phầm bằng giấy, cao su, 
bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả da, vật liệu xây dựng, đồ chứa đựng (bao 
gồm: xô, chậu, bình, hũ đựng, lọ, rổ và giỏ dùng trong gia đình), đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, 
đồ dùng gia đình( bao gồm: bộ bát đĩa, bộ cốc chén, tủ đựng đồ, chăn màn, ga, gối, bàn 
ghế, bộ nồi nấu ăn (không đùng điện), dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), sợi để dệt, 
đồ dệt may, đồ chơi trẻ em, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá); dịch vụ thương 
mại điện tử (thương mại trong lĩnh vực hóa học dùng trong công nghiệp - nông nghiệp) 
hoá học, sơn, thuốc nhuộm chất tẩy rửa, mĩ phẩm, dầu mỡ công nghiệp, nhiên liệu, dược 
phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm vệ sinh, kim loại, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, hàng ngũ kim, máy ( bao gồm máy dùng trong nong nghiệp, lâm nghiệp và 
công nghiệp (máy công cụ thiết bị gia công cơ khí) và máy công cụ động cơ, công cụ và 
dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa học, đồ điện - điện tử (bao gồm ổ cắm điện, 
công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, thiết bị (điện tử) truyền dẫn âm thanh 
- hình ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, đầu thu truyền hình số, 
ti vi, ăng ten thu tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, ra đi ô, đầu đĩa, loa, thiết bị bảo hộ lao 
động và an toàn, thiết bị y tế thiết bị chiếu sáng - sưởi nóng - làm lạnh - nấu nướng - 
thông gió, trang thiết bị vệ sinh, xe cộ, vũ khí, kim loại quý đồ trang sức, dụng cụ âm 
nhạc, văn phòng phẩm, các sản phẩm bằng giấy cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ 
da và giả da, vật liệu xây dựng, đồ chứa đựng (bao gồm: xô, chậu, bình, hũ đựng, lọ, rổ và 
giỏ dùng trong gia đình), đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình (bao gồm: bộ bát đĩa, 
bộ cốc chén, tủ đựng đồ, chăn màn, ga gối, bàn ghế, bộ nồi nấu ăn (không dùng điện), 
dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), sợi để dệt, đồ dệt may, đồ chơi trẻ em, lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá);  dịch vụ cung cấp thông tin để phục vụ việc mua sắm 
(thông qua tổng đài điện thoại); dịch vụ tóm lược tin tức.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ 
thẻ tín dụng; dịch vụ  phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ nợ.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình, dịch vụ liên lạc 
bằng điện thoại; dịch vụ nhắn tin (qua ra-đi-ô, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử 
khác), dịch vụ truyền phát tín hiệu qua vệ tinh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ dàn dựng các chương 
trình biểu diễn; dịch vụ dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đào 
tạo/nghiệp vụ quảng cáo, truyền thông, maketing, điện ảnh, dịch vụ giải trí.   
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(210) 4-2015-28661 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; A5.3.13; A26.4.5 

(591) Xanh dương, vàng cam 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Thảo  (VN) 
Thôn Chu Xá, Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; vali; ví tiền. 
 

 
(210) 4-2015-28664 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn  (VN) 
Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-28665 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.5.2 

(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ dầu Huế 
Phước Quy  (VN) 
67/22 đường Lê Đức Thọ, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dầu xoa bóp (có chứa thuốc) như: dầu tràm, dầu xoa bóp, dầu xả, dầu dừa, dầu 

bạc hà, dầu bưởi.  
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(210) 4-2015-28666 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 24.9.1; 2.9.14 

(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hồng Gia Phát  
(VN) 
180/35 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể  dục, thể thao, cụ thể, máy chạy bộ trên không, máy chạy bộ trên 

thảm, ghế cong, ghế tập bụng, ghế tạ, xe đạp (là loại máy tập thể dục theo động tác đạp 

xe).   
 

 
(210) 4-2015-28667 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Đức 
Minh   (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường 

Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh; dịch vụ phòng khám đa 

khoa (khám chữa bệnh cho người).  
 

 
(210) 4-2015-28669 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Song Nga  (VN) 
Lô D3/I, đường số 1B, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
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(210) 4-2015-28670 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 2.3.8; A2.3.16; 26.1.1; 

7.1.6 
(591) Đỏ, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INDOCHINA 
ORIGINAL TOUR Việt Nam  (VN) 
Tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, đặt vé máy bay, vận chuyển hành khách. 
 

 
(210) 4-2015-28671 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.8; 26.5.1; A5.3.15; 25.5.25; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28672 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ô tô Hà 
Nội   (VN) 
Số 421A Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn amiang, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2015-28673 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ô tô Hà 
Nội   (VN) 
Số 421A Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn amiang, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, sơn phủ.  
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(210) 4-2015-28674 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn ô tô Hà 
Nội  (VN) 
Số 421A Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn amiang, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, sơn phủ.  

 

 
(210) 4-2015-28675 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 25.1.25 
(731) Lê Thị Bích Ngọc  (VN) 

Phòng 204 C6, tập thể Tổng Công Ty 
Xuất Nhập Khẩu, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang, túi xách, giày dép; xuất 

nhập khẩu các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang, túi xách, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-28676 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng keo y tế; băng dùng để băng bó vết thương trên da; gạc dùng để băng bó. 

 

 
(210) 4-2015-28677 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Trần Công Danh   (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
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210) 4-2015-28678 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; 26.1.2; 7.5.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Toàn  (VN) 
Cơ sở chế biến cà phê Ngọc Toàn, Lộc 
Đại, Lộc Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại cà phê chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-28679 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-28680 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 
(731) S.I.A (Tenamyd Canada) Inc  (CA) 

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-28681 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên An Gia Bảo  
(VN) 
Số 34-40 An Tư Công Chúa, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê. 
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(210) 4-2015-28683 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 
Số 8, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28684 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu ATS  (VN) 
Số 10, ngõ 3, Lê Hồng Phong, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nước nóng chạy bằng điện; máy nước nóng năng lượng 

mặt trời. 
 

 
(210) 4-2015-28685 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.1; 26.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, đen, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất chế biến 
thực phẩm Hạch Tâm  (VN) 
89 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng), hạt điều, cá cơm đã qua chế biến. 
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(210) 4-2015-28687 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A11.3.3; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị viễn thông 
§K Acoustic  (VN) 
9/12 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ cà phê, giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-28689 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 24.15.2; A24.15.13 (540) 

  

(731) Lê Thị Kim Loan  (VN) 
ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12:  Săm lốp xe (vỏ ruột xe); má điệm phanh (bố thắng); dây phanh; đồ gác chân 
của xe máy; tay cầm xe máy. 

 
 

(210) 4-2015-28690 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ viễn thông Thiên 
Minh  (VN) 
662/26 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học gồm: camera IP, ổ cắm điện 
thông minh, công tắc điện cảm ứng, thiết bị cảm biến khí gas, thiết bị cảm biến khói, thiết 
bị cảm biến kính vỡ, thiết bị cảm biến từ chống cạy cửa không dây, khóa cửa bằng dấu 
vân tay, cảm biến phát hiện chuyển động, chuông báo động, thiết bị nút khẩn cấp không 
dây, mô tơ rèm, khung treo rèm, cảm biến phát hiện ngập nước, cảm biến gió, mưa và ánh 
sáng, thiết bị chuyển đổi tín hiệu RF thành IR, bộ điều khiển trung tâm.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học.  
 

 
(210) 4-2015-28691 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Trần Thị Bích Ngọc  (VN) 
Số 66c, Minh Khai, phường Nguyễn Du, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
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(511)   Nhóm 44: Khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh, tư vấn dùng thuốc, xét nghiệm X- 
quang, thử máu. 

 
 

(210) 4-2015-28692 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ HD View  
(VN) 
62D/18 Nguyên Hồng, cư xá Nguyên 
Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo 

cháy, hàng may mặc, quần áo, giày dép, nón (mũ); mua bán đồ điện tử (như tivi, đầu đĩa, 
thiết bị quay phim kỹ thuật số, máy chiếu); mua bán máy vi tính. 

 

(210) 4-2015-28693 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49 ngõ 1 phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả, hấp dưỡng tóc; sữa tắm; các chế phẩm dưỡng tóc.  
 

 
(210) 4-2015-28694 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.3.5; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây Lắp Điện 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, khu 
đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát công trình xây dựng; xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt 

và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc. 
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(210) 4-2015-28695 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
quốc tế Việt Mỹ QN  (VN) 
Tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước đóng chai (đồ uống); chế phẩm để làm nước 

khoáng.  
 

 
(210) 4-2015-28696 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Hồng, tím 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thùy Dương  (VN) 
Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 44: Liệu pháp vật lý; thẩm mỹ viện (spa) 

 

 
(210) 4-2015-28698 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.4; 25.5.25; A25.7.5; 25.12.1
(591) Cam cháy, đỏ, da cam, xanh hoàng hôn, 

lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Bách Khoa  
(VN) 
N3, tổ 4, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn cho đồ gốm; chất dính kết sơn; sơn chịu lửa; 

chất màu.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): sơn chống gỉ, sơn amiăng, sơn cho đồ gốm, chất dính 
kết sơn, sơn chịu lửa, sơn phủ, chất màu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2015-28699 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Vũ Hoàng Giang  (VN) 
717 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách. 

 

 
(210) 4-2015-28707 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo dạy nghề Thanh 
Ngọc  (VN) 
343/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề. 

 

 
(210) 4-2015-28708 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3, đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-28709 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bồ 
Câu  (VN) 
31 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

 
(210) 4-2015-28710 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
giao thông Việt Nam  (VN) 
150 Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại [ghi sẵn]. 

 

 
(210) 4-2015-28711 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Kim Hoàn  
(VN) 
422/4 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng.  

 
 

(210) 4-2015-28712 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.3.1; 25.1.25; A2.3.2 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Khang 

GROUP  (VN) 
13A/212 đường Khương Đình, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xăm nghệ thuật.  
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(210) 4-2015-28713 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Vũ Ngọc Cường  (VN) 

Số nhà 077, đường Quy Hóa, tổ 46, 
phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: chăn, ga, gối, đệm, chiếu, rèm, màn, khăn trải 

bàn.  
 

 
(210) 4-2015-28714 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28715 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Minh 
Thy  (VN) 
1715/10 tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt; khung cửa bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng; cửa bằng 

kim loại; bồn chứa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-28716 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Minh 
Thy  (VN) 
1715/10 Tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt; khung cửa bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng; cửa bằng 

kim loại; bồn chứa bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-28717 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn trang trí; sơn chịu hóa chất; sơn chống bụi; sơn chống rỉ 

mau khô; sơn chống nứt; chất kết dính dùng cho sơn mầu.  
 

 
(210) 4-2015-28718 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Km 5, quốc lộ 5, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên     

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm; sơn trang trí; sơn chịu hóa chất; sơn chống bụi; sơn chống rỉ 

mau khô; sơn chống nứt; chất kết dính dùng cho sơn mầu.  
 

 
(210) 4-2015-28730 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn 
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chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28731 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28732 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm là từ yến sào (chè yến, yến 
chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, 
nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), 
nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con 
giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28733 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 24.17.20 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28735 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Hải 

Tăng  (VN) 
122A Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; 
cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 
thông qua một trang web. 
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(210) 4-2015-28737 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.3.1; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

Thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh trần (thanh khung trần) bằng kim loại; khung làm vách ngăn bằng kim 

loại; tấm trần bằng kim loại. 
 

Nhóm 40: Gia công vách ngăn kim loại; gia công tấm trần kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-28738 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.4; A5.3.15; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Kiên Giang  (VN) 
Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc 
Mê, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2015-28739 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bê tông và 
xây dựng Hưng Phụng  (VN) 
Tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu 

đường, trường học, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa, 
công sở. 
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(210) 4-2015-28742 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh đen, trắng, vàng, đỏ, xanh cốm 
(731) LACTALIS NUTRITION SANTE  (FR) 

Parc d'activitÐs de TorcÐ, Secteur Est, 
35370 Torce, France 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng, đồ uống, thực phẩm, tất cả cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28746 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tiến Lộc  (VN) 
237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp (thuộc nhóm này); xe máy; phụ tùng của xe máy 
(thuộc nhóm này); xe điện; phụ tùng của xe điện (thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-28747 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tiến Lộc  (VN) 
237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp (thuộc nhóm này); xe máy; phụ tùng của xe máy 
(thuộc nhóm này); xe điện; phụ tùng của xe điện (thuộc nhóm này). 

 
 

(210) 4-2015-28748 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tiến Lộc  (VN) 
237 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng của xe đạp (thuộc nhóm này); xe máy; phụ tùng của xe máy 

(thuộc nhóm này); xe điện; phụ tùng của xe điện (thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2015-28750 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.7.22; 26.15.15; 1.15.24 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Pin điện; pin điện, cho xe cộ; pin cho thắp sáng; pin quang điện; pin mặt trời 
(pin năng lượng mặt trời); bình ắc quy; bộ lưu điện (UPS); bộ biến đổi điện. 

 
Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; tấm thu năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-28752 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 
51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; rượu thuốc; thảo 

dược; trà thảo dược.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2015-28753 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.5; A17.3.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 

INNETCO - Hoàng Phúc   (VN) 
Số 188, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, 
phường Văn Chương, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2015-28754 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Lại Văn ứng  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-28757 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Mạnh Cường  (VN) 
Khu phố 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-28758 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Trần Mạnh Cường  (VN) 
Khu phố 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-28759 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần yến sào 
Hương Việt   (VN) 
Số nhà 101B ngõ 663 Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim (đã chế biến) ăn được; yến sào.  
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(210) 4-2015-28762 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.5.22; A3.5.24 
(591) Xanh lá cây vàng, cam, hồng, tím, xanh 

dương, xanh lá mạ, trắng 
(731) AEON FANTASY CO., LTD.   (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung; cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua mạng internet, tất 
cả dùng cho mục đích giải trí và tiêu khiển; cung cấp các trò chơi không tải xuống được 
thông qua mạng internet; cung cấp các tiện nghi giải trí liên quan đến các trò chơi máy 
tính và trò chơi cơ học; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi 
tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động 
vui chơi giài trí; cung cấp tiện nghi sân chơi và thể thao cho trẻ em; dịch vụ sân chơi giải 
trí cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí; dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi; tô chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi giải trí, máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi 
tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giải trí mang tính giáo dục; dịch 
vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em; dịch vụ giáo dục 
và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật nghề thủ công, thể thao hay kiến thức phổ 
thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên thuộc nhóm 
41. 

 
 

(210) 4-2015-28763 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-28770 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28771 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28772 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp    (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28773 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2015-28774 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.1.18; 2.9.21 
(591) Trắng, xanh, da cam 
(731) Công ty TNHH MINGHUI Việt 

Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ tai nghe; khuôn tai nghe; điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-28775 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hoàn Thiện II  (VN) 
397 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm: đồ gia dụng (cụ thể là 
dụng cụ cho mục đích gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, 
dụng cụ nhà bếp), đồ đạc cho gia đình, văn phòng, trường học, bàn, ghế, giá để đồ, hàng 
trang trí nội thất (cụ thể là đồ vật trang trí, đồ trang trí bằng sứ), quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-28776 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; 

A24.15.7; 26.3.2 
(731) LUXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.  

(KR) 
No.1209, Lotte It Castle 2, 550-1, Gasan-
Dong, Geumcheon-Gu. 153-803, Seoul, 
Republic Of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; giày cao 
cổ; quần lót; quần áo lót; thắt lưng [trang phục]; áo len dài tay; áo ngoài mặc chui đầu; tất 
ngắn cổ; áo sơ mi; quần áo [trang phục]; mũ; đồ đội đầu; quần lót thấm mồ hôi; quần dài; 
quần áo cho người đi xe đạp; áo khoác ngoài; găng tay [trang phục]; giày tập thể dục; áo 
mưa; áo nịt len thể thao; áo vét [trang phục]; quần áo bơi; giày; áo thun ngắn tay; tất ngắn 
cổ thấm mồ hôi; giày thể thao; đồng phục.  
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(210) 4-2015-28777 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8; 26.13.25 

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nguyên Phi  (VN) 
189 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là vải dệt kim, vải đan 

móc; vải không dệt; khăn trải bàn và trải giường. 

 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục dệt kim, đan móc; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, tơ, xơ, sợi dệt, vải, 

len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác, quần áo, giày dép, các loại mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-28778 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 

(731) DUNLOPILLO (MALAYSIA) SDN 

BHD  (MY) 

Level 12A West Wing, Wisma 

Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1, 47500 

Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường; khung giường; ván giường (không bằng kim loại); phụ kiện lắp ráp 

giường (không bằng kim loại); gối ôm; quan tài; bình đựng tro hỏa táng; ghế dài; đệm có 

vỏ bọc ngoài; bảng trưng bày mẫu hàng; giường đi văng; ghế đi văng; đồ đạc, phụ kiện 

lắp ráp của đồ đạc (không bằng kim loại); đồ đạc dùng trong văn phòng; đệm cho vật nuôi 

trong nhà; gối; tấm ván đầu giường (không bằng kim loại); đệm lót giường; đệm lò xo; 

ghế trường kỷ; ghế xô pha loại có thể sử dụng làm giường ngủ; bộ phận được bọc đệm của 

đồ đạc; đồ đạc được bọc đệm; ghế được bọc đệm bên ngoài; bàn nhà xác; bộ đồ giường 

(trừ đồ vải); phụ kiện lắp ráp quan tài, không bằng kim loại; đệm bọc vải làm bằng chất 

liệu bọt biển và cao su bọt để dùng cho đệm lót giường, gối, đệm, ghế xô pha và ghế; đệm 

lót giường làm bằng cao su xốp hoặc chất dẻo xốp tự nhiên và nhân tạo dưới dạng các 

tấm, miếng, khối hoặc được tạo hình, khung ảnh; biển hiệu làm bằng gỗ hoặc nhựa; 

thùng, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-28783 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn APG  (VN) 
Số 415, tổ 1, đường Phúc Diễn, phường 
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-28784 (220) 16.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 7.3.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, đen

(540) 

  

(731) Nguyễn Hà Thu  (VN) 
Khu tái định cư thôn Phú Vinh, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm lát nền bằng kim loại cho xây dựng, bản lề cánh dài bằng sắt, bu lông 
khuôn cửa sổ, vít khuôn cửa sổ, tay nắm cửa bằng kim loại, khoá cài bằng kim loại thường 
[đồ ngũ kim]. 

 
Nhóm 35: Buôn bán xuất nhập khẩu các phụ kiện cửa nhôm (cả cửa sổ và cửa đi): bản lề, 
bản lề cửa đi xếp trượt, tay nắm (tay nắm gài, tay nắm cửa sổ quay, hất, khuỷu, tay cửa đi 
lưỡi gà, khoá sò), bánh xe cửa, thanh chống sập cửa, thanh chốt cánh phụ, chốt âm, ray 
trượt, khóa (khoá đơn điểm, khoá đa điểm: thân khoá, miệng khoá, lõi khoá), đầu chia 
chuyển động của cửa, khóa (khóa đơn điểm, khóa đa điểm: thân khoá, miệng khoá, lõi 
khoá), vấu hãm khoá, đệm chốt, đệm giảm chấn, đệm chống nhấc, đệm chống xệ, phớt 
lông, phớt nhựa. 

 

(210) 4-2015-28790 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.23 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH ENTEK  (VN) 

09 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị điều hòa không khí; bình lọc nước 
uống; bơm nhiệt; thiết bị làm nóng nước; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
(LED); vòi nóng lạnh cho ống nước; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); thiết 
bị và máy móc để tinh lọc nước.  
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Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; ống dẫn (ống cứng, không bằng kim 
loại) cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí; ống nhánh (ống cứng, 
không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng).  

 

 
(210) 4-2015-28791 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 26.1.1; 26.4.12 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đông Thành - Hòa Phúc  (VN) 
593 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, thiết bị khuếch đại âm tầng (ampli), thiết bị tiền khuếch đại âm 

tầng, đầu đọc đĩa CD, đầu đọc đĩa DVD, đầu đọc đĩa VCD, đầu karaoke, máy hát đĩa 
than, tai nghe, dây cáp âm thanh, dây HDMI, dây loa, dây tín hiệu, máy kiểm tra tốc độ 
quay của đĩa, bộ lọc điện, máy tạo tầng số, thiết bị chống nhiễu âm thanh, thiết bị chống 
rung âm thanh, thiết bị chuyển đổi tín hiệu, bộ giải mã âm thanh, bộ biến thế, cần máy hát 
đĩa, chân đinh máy hát, chén kê chân đinh dùng cho loa và ampli, đầu kim máy hát đĩa, 
đế loa chống rung, dung dịch vệ sinh kim máy hát đĩa, dung dịch vệ sinh loa và ampli, giá 
đỡ đầu kim, giá đỡ loa, giá đỡ ampli, giá treo loa và ampli, máy khử từ máy hát đĩa, 
micro, nút chặn đĩa máy hát đĩa than, phụ kiện chống rung âm thanh, phụ tùng đầu kim 
máy hát đĩa, tấm hút âm thanh, thước đo dùng trong máy hát đĩa, thước cân kim máy hát 
đĩa, thước đo cần máy hát đĩa, thước thủy đo máy hát đĩa, võ đầu kim máy hát đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-28792 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A25.7.22; 5.7.1; 

A11.3.3; A11.3.11 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát  (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 
quản).  
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Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; nước xốt (đồ gia vị); nước 
tương; bột ngũ cốc dưỡng sinh. 

 
Nhóm 32: Nước trái cây (đồ uống); bột giải khát hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-28794 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, hồng đậm 
(731) Cơ sở sản xuất trà Ngọc Hòa  

(VN) 
115A/5 khu vực Bình Nhựt A, phường 
Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

 
(210) 4-2015-28795 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Đen, vàng 
(731) Phạm Đăng Tiền  (VN) 

170/27 Hoàng Quốc Việt, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

 
(210) 4-2015-28796 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, cam, đen 

(540)  

(731) Công ty TNHH Nhà Hàng Món 
Huế  (VN) 
7 Cao Thắng, phường 02, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp các món bánh mì. 
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(210) 4-2015-28797 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Yến Việt 
Nam  (VN) 
39 đường 68, khu phố 2, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ thực phẩm từ yến. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi yến. 
 

 
(210) 4-2015-28798 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Ngọc Lâm   (VN) 
Số 89, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm; diệt cỏ dại; thuốc diệt 

ốc bươu vàng; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2015-28799 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Ngọc Lâm    (VN) 
Số 89, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chất diệt nấm; diệt cỏ dại; thuốc diệt 

ốc bươu vàng; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-28802 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Hồng, xanh lá cây vàng, trắng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất thực phẩm 
Hồng Ngự   (VN) 
ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thị xã 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm cá linh. 

 

 
(210) 4-2015-28803 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; 5.3.20; 5.3.16 (540) 

 

(731) Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29, 
Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ mới, cung cấp các giải 

pháp chuyển giao công nghệ, môi giới chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyển giao công 
nghệ, tất cả trong lĩnh vực công nghệ cao (cụ thể là công nghệ thông tin; công nghệ sinh 
học; công nghệ vât liệu mới; công nghệ tự động hóa).  

 

 
(210) 4-2015-28804 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.2; 1.15.23; 26.13.1; 1.15.15 (540) 

  

(731) Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, 
Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, cụ thể là nước uống; nước tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-28805 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Yến Ngọc  (VN) 
94 đường Trần Tuấn Khải, phường 5, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; rau câu dừa; dầu dừa (dùng cho thực phẩm).  
 

Nhóm 32: Chế phẩm dùng làm đồ uống không cồn làm từ quả quất (tắc xí muội), nước ép 
trái cây, si rô dùng làm đồ uống, nước tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2015-28806 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; 26.1.2; 3.7.16; A11.3.7 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Yến Ngọc   (VN) 
Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 
dùng làm món ăn, tổ yến dùng cho trẻ em biếng ăn.  

 

Nhóm 32: Nước yến (dùng làm đồ uống giải khát).  
 

 
(210) 4-2015-28807 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2; A5.11.2; 

A25.1.10; 1.15.24; 7.5.10; 7.1.6; 
A7.1.12; A11.3.7 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, dương sậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương Mại Yến Ngọc  (VN) 
Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 
dùng làm món ăn, tổ yến dùng cho trẻ em biến ăn.  

 

Nhóm 32: Nước yến (dùng làm đồ uống giải khát).  
 
 

(210) 4-2015-28808 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SYNMEDIC LABORATORIES   (IN) 

202 Sai Plaza, 187-188 Sant Nagar East 
of Kailash, New Delhi 110065, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2015-28809 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2015-28810 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 
Cụm kinh tế - xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).   

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 
 

(210) 4-2015-28811 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).  

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
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(210) 4-2015-28812 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất đế cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).    

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-28813 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng; phân 
bón; chất bảo quản hạt giống; hóa chất đế cải tạo đất; chế phẩm dùng để bảo quản hoa 
(hóa chất nông nghiệp).    

 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2015-28814 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; 26.13.25; 26.1.1; A14.1.6; 

A14.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ đô, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TABACI   (VN) 
14/5A đường 11, khu phố 3, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; các 

bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
máy bán thủ công (bao gồm các loại máy băm, thái, ép củ, trái cây, nghiền hoa quả); máy 
và thiết bị làm sạch bằng điện; nông cụ (không thao tác thủ công).  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và máy, thiết bị loại nhỏ thao tác bằng tay dùng cho gia đình và bếp 
nóc (thiết bị vắt ráo rau, dụng cụ lau nhà).  
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Nhóm 37: Xây dựng (nhà dân dụng, nhà xưởng các loại, cầu đường, các công trình thuỷ 
lợi); lắp đặt (đường ống, hệ thống điện); sửa chữa (liên quan đến hệ thống điện nước, các 
công trình xây dựng kiên cố như nhà ở, nhà xưởng).  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; các dịch vụ của các kĩ sư 
thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ.  

 

 
(210) 4-2015-28815 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Nguyễn Huyền Trân  (VN) 
269F/206 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy. 

 

 
(210) 4-2015-28816 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Như Quỳnh  (VN) 
Số 6, tổ 16, phường Thạch Bàn, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 
 

(210) 4-2015-28817 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quỳnh Việt   (VN) 
215/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
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(210) 4-2015-28818 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Huệ 
Thịnh  (VN) 
10/10 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô các loại. 
 

 
(210) 4-2015-28819 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.5.3; 1.17.11; 1.15.23 

(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
tổ chức sự kiện á Châu  (VN) 
Số 48 Trần Hưng Đạo, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-28830 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 
nhập khẩu GLTECH  (VN) 
381/11 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 

Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán camera quan sát; đầu ghi hình; máy chấm công; chuông cửa màn 

hình; tủ báo động; đầu dò hồng ngoại. 
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(210) 4-2015-28831 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại dịch vụ Triển Đạt  
(VN) 
532/28/5/7/2A khu phố 4, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 

cửa bằng kim loại; đồ gá lắp bằng kim loại dùng cho giường, tủ, bàn, ghế; khung sắt.  
 

 
(210) 4-2015-28832 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.15.21; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8; 

24.17.5 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng, 

vàng đất, cam, đỏ, xanh lá, xanh lá nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Thiên Kim  
(VN) 
48/24B đường số 10, KP7, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-28833 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH công nghệ Sao 

¸  (VN) 
428 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị chuyển mạch di động [điện], thiết bị xử 

lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính] (vi mạch, chip); bảng điều khiển [điện]; bộ nối [thiết 
bị xử lý dữ liệu]; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín 
hiệu; thiết bị đo; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; máy 
truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thu phát sóng. 
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Nhóm 38: Hãng thông tấn; hãng tin tức, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 

hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ kết 

nối và chuyển hướng viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; thiết kế hệ 

thống máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế công nghiệp; 

thiết lập bảng vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 

dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 

chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-28834 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Đại Mỹ  (VN) 
86 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng, máy móc linh kiện, thiết bị điện tử, âm thanh, màn hình, 

thiết bị trang trí nội ngoại thất của xe ô tô; bán buôn vali, cặp, túi, ví và các mặt hàng làm 

từ da cá sấu, da động vật và hàng giả da, hàng may sẵn, giày dép. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô; lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-28835 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Đại Mỹ  (VN) 
86 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán phụ tùng, máy móc linh kiện, thiết bị điện tử, âm thanh, màn hình, 

thiết bị trang trí nội ngoại thất của xe ô tô; bán buôn vali, cặp, túi, ví và các mặt hàng làm 

từ da cá sấu, da động vật và hàng giả da, hàng may sẵn, giày dép.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô; lắp đặt trang thiết bị nội, ngoại thất xe ô tô. 
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(210) 4-2015-28836 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as ISUZU 
MOTORS LIMITED)  (JP) 
26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-
Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; phương tiện giao thông trên bộ, 

trên không hoặc dưới nước và các bộ phận và phụ kiện của chúng; đầu máy kéo không 
chạy bằng điện dùng cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận của chúng); bộ phận 
của máy móc dùng cho xe cộ mặt đất; trục, trục bánh xe hoặc trục xoay (dùng cho xe cộ 
mặt đất); khớp nối trục hoặc bộ nối (dùng cho xe cộ mặt đất); ổ trục (dùng cho xe cộ mặt 
đất); bộ truyền lực và cơ cấu truyền động (dùng cho xe cộ mặt đất); giảm xóc (dùng cho 
xe cộ mặt đất); lò xo (dùng cho xe cộ mặt đất); phanh cho xe cộ mặt đất; chuông trống 
trộm dùng cho xe cộ; động cơ một chiều và động cơ xoay chiều dùng cho xe cộ mặt đất 
(không bao gồm các bộ phận của chúng); ô tô và các bộ phận, phụ kiện của chúng; xe hai 
bánh có gắn động cơ, xe đạp và các bộ phận, phụ kiện của chúng; động cơ đốt trong 
(dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ diesel (dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ và động cơ 
nổ dùng cho xe cộ mặt đất; các bộ phận ghép nối và chuyển động của xe cộ trên mặt đất; 
xe cộ chạy trên đệm khí; xe cộ có động cơ, cụ thể là ô tô, xe buýt, xe chở khách, xe ô tô 
hai tầng, xe tải nhỏ không có mui; xe tải tiện ích, xe bốn bánh và xe thể thao tiện ích, và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng bao gồm cả các bộ phận kết cấu; động cơ cho xe ô tô, 
xe tải nhỏ không có mui, xe tải tiện ích, xe cộ bốn bánh và xe thể thao tiện ích. 

 

 
(210) 4-2015-28837 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Isuzu Motors 
Limited)  (JP) 
26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-
Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; phương tiện giao thông trên bộ, 

trên không hoặc dưới nước và các bộ phận và phụ kiện của chúng; đầu máy kéo không 
chạy bằng điện dùng cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận của chúng); bộ phận 
của máy móc dùng cho xe cộ mặt đất; trục, trục bánh xe hoặc trục xoay (dùng cho xe cộ 
mặt đất); khớp nối trục hoặc bộ nối (dùng cho xe cộ mặt đất); ổ trục (dùng cho xe cộ mặt 
đất); bộ truyền lực và cơ cấu truyền động (dùng cho xe cộ mặt đất); giảm xóc (dùng cho 
xe cộ mặt đất); lò xo (dùng cho xe cộ mặt đất); phanh cho xe cộ mặt đất; chuông trống 
trộm dùng cho xe cộ; động cơ một chiều và động cơ xoay chiều dùng cho xe cộ mặt đất 
(không bao gồm các bộ phận của chúng); ô tô và các bộ phận, phụ kiện của chúng; xe hai 
bánh có gắn động cơ, xe đạp và các bộ phận, phụ kiện của chúng; động cơ đốt trong 
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(dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ diesel (dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ và động cơ 
nổ dùng cho xe cộ mặt đất; các bộ phận ghép nối và chuyển động của xe cộ trên mặt đất; 
xe cộ chạy trên đệm khí; xe cộ có động cơ, cụ thể là ô tô, xe buýt, xe chở khách, xe ô tô 
hai tầng, xe tải nhỏ không có mui; xe tải tiện ích, xe bốn bánh và xe thể thao tiện ích, và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng bao gồm cả các bộ phận kết cấu; động cơ cho xe ô tô, 
xe tải nhỏ không có mui, xe tải tiện ích, xe cộ bốn bánh và xe thể thao tiện ích. 

 

 
(210) 4-2015-28838 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Isuzu Motors 
Limited)  (JP) 
26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-
Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; phương tiện giao thông trên bộ, 

trên không hoặc dưới nước và các bộ phận và phụ kiện của chúng; đầu máy kéo không 
chạy bằng điện dùng cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận của chúng); bộ phận 
của máy móc dùng cho xe cộ mặt đất; trục, trục bánh xe hoặc trục xoay (dùng cho xe cộ 
mặt đất); khớp nối trục hoặc bộ nối (dùng cho xe cộ mặt đất); ổ trục (dùng cho xe cộ mặt 
đất); bộ truyền lực và cơ cấu truyền động (dùng cho xe cộ mặt đất); giảm xóc (dùng cho 
xe cộ mặt đất); lò xo (dùng cho xe cộ mặt đất); phanh cho xe cộ mặt đất; chuông trống 
trộm dùng cho xe cộ; động cơ một chiều và động cơ xoay chiều dùng cho xe cộ mặt đất 
(không bao gồm các bộ phận của chúng); ô tô và các bộ phận, phụ kiện của chúng; xe hai 
bánh có gắn động cơ, xe đạp và các bộ phận, phụ kiện của chúng; động cơ đốt trong 
(dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ diesel (dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ và động cơ 
nổ dùng cho xe cộ mặt đất; các bộ phận ghép nối và truyển động của xe cộ trên mặt đất; 
xe cộ chạy trên đệm khí; xe cộ có động cơ, cụ thể là ô tô, xe buýt, xe chở khách, xe ô tô 
hai tầng, xe tải nhỏ không có mui; xe tải tiện ích, xe bốn bánh và xe thể thao tiện ích, và 
các bộ phận và phụ kiện của chúng bao gồm cả các bộ phận kết cấu; động cơ cho xe ô tô, 
xe tải nhỏ không có mui, xe tải tiện ích, xe cộ bốn bánh và xe thể thao tiện ích. 

 

 
(210) 4-2015-28839 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-28850 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Long Đại 
¸ Việt  (VN) 
193/1 đường Tân Thới Nhất 1, KP7, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-28851 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TRASECOM 
Việt Nam  (VN) 
Số 2A ngõ 181/8 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất; đồ trên cơ sở gỗ; sáp thạch cao; hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2015-28852 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thắng Lợi   (VN) 
B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-28853 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây non 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETBIZ  (VN) 
Số 34 tổ dân phố Lò, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn; quán cafe giải khát và đồ ăn nhanh.  
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(210) 4-2015-28854 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.25; 24.1.1; 3.7.1; A3.7.24; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo vệ Nhân 
Phó  (VN) 
Quốc lộ 38 phố Ba Huyện, phường Khắc 
Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ, vệ sỹ cho cá nhân, tư vấn trong lĩnh vực an ninh, người bảo vệ, vệ sỹ; 
bảo vệ ban đêm. 

 

 
(210) 4-2015-28855 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.9.4; A3.9.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên Thảo 
Tiên  (VN) 
378/3-5 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp, phân bón, chế phẩm phân bón, phân bón làm từ 

bột cá. 
 

 
(210) 4-2015-28856 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28857 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-28858 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, xanh da trời, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Trần Quang Vinh   (VN) 
P106 - A9 tập thể Khương Trung, Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-28859 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Lê Minh Đức  (VN) 
Số 110, phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 

(LUAT THANG LONG COMPANY 

LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thông tin về nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thực phẩm, đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện theo đơn đặt hàng qua internet.  
 

 
(210) 4-2015-28862 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.7.12; 2.7.23 

(591) Xanh cốm, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tổng công ty Truyền hình 
cáp Việt Nam   (VN) 
Số 844 đường La Thành, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
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(210) 4-2015-28870 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.13.9; A3.13.10; A5.3.14 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử kuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28871 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.11.2; 26.1.1; A26.11.12; 

26.4.2 
(591) Đen, nâu, đỏ, xanh, xanh sẫm, vàng, 

hồng tím nhạt, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2015-28872 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái    (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử kuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28873 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử kuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28874 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Mười  (VN) 
Số 23, đường số 9, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28875 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-28876 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28877 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.13.4; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH dịch vụ phát 
triển thương mại Anh Quân  
(VN) 
Số 85, ngõ 112, Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

2. Vương Hoàng Anh  (VN) 
59 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-28878 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ nâu 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 

kẹo á Châu  (VN) 
1175A đường 3 tháng 2, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh trung thu; mứt (dạng kẹo).  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, bánh mì, bánh trung thu, mứt (dạng kẹo), nước giải khát, 
bia, rượu, trà, cà phê, bơ, sữa, nước ép hoa quả; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để bán 
hàng. 

 

 
(210) 4-2015-28879 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A25.3.3; 25.5.1 
(591) Vàng đồng, xanh cửu long 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại DULICO  (VN) 
Lô A2, CN7 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Phương Canh, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Phôi đồng; đồng hình; đồng thanh cái; ống bằng đồng; dây đồng không dùng 

để dẫn điện.  
 

 
(210) 4-2015-28890 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 2.9.8; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhịp Cầu Thế 
Giới  (VN) 
Số 1A/254D Minh Khai, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-28891 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.1; 26.4.1; A26.4.24; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 

Số 21 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
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(210) 4-2015-28892 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  

(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Minh Đạo Tower, số 13, 
khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện. 

 

 
(210) 4-2015-28893 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23; A26.11.9; 

26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, ghi, đỏ 
(731) Công ty TNHH Ni Jia Việt Nam  

(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Minh Đạo Tower, số 13, 
khu phố Nguyễn Du, thị trấn Thường 
Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; xe điện. 

 

 
(210) 4-2015-28894 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.14; 3.1.16 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KIJIN EDUTAINMENT  (VN) 
268/68 + 70 đường Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường giáo dục [đào tạo]; thông tin giáo dục; giảng dạy; trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2015-28895 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.4; 26.4.3 

(591) Trắng, da cam 

(731) Trần Thị Hà Giang  (VN) 
Xóm 2, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

 

 
(210) 4-2015-28896 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION)  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 

chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 

bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 
 

 
(210) 4-2015-28897 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH An Sơn  (VN) 
Số 3, ngõ 123 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn epoxy; sơn chống thấm; chế phẩm kết dính cho sơn; chế phẩm phủ 

ngoài dạng sơn; chế phẩm chống gỉ để bảo quản.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1398 

(210) 4-2015-28898 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm.  
 

 
(210) 4-2015-28899 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) RYUSUKE OGURA  (JP) 

1-44-2 Kamo, Sawara-ku, Fukuoka-Shi, 

Fukuoka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cửa hàng mì sợi. 
 

 
(210) 4-2015-28907 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MAI SON  (VN) 
Tầng 19 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng; kem dưỡng da; xà bông.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị mụn bôi 

ngoài da (chế phẩm dược); nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị nấm 

móng; trà thảo mộc dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám da liễu (khám và chữa bệnh về 

da); dịch vụ thẩm mỳ viện; các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm tóc, 

dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2015-28908 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MAISON 
RETAIL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL  (VN) 
L 19-07-09, tầng 19, tòa nhà Vincom 
Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví (bóp) đựng 
tiền; ba lô.  

 
Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc; quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát; tất 
(vớ); mũ (nón). 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: quần áo may sẵn, giày dép, thắt lưng, túi xách, 
mắt kính mỹ phẩm, đồ trang sức; hàng thủ công mỹ nghệ (như: ly, chén, lọ hoa bằng gốm 
sứ, đồ mây tre đan, đồ thổ cẩm, đồ thủy tinh, phù điêu, tượng, bàn, ghế, giường, tủ, kệ 
bằng gỗ mỹ nghệ); văn phòng phẩm (như: giấy, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, giấy 
sao chụp, tập, bút, bút xóa, hộp đựng bút, thước kẻ, ghim kẹp cài giấy vở, tẩy (gôm), sáp 
tô màu, compa, gọt (đồ chuốt) bút chì, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy màu để vẽ); đồ dùng 
cá nhân và gia đình (như: mũ nón, va li thời trang, ba lô thể thao, bóp/ví, các phụ kiện thời 
trang cá nhân nam nữ như dây thắt lưng, dây đeo trang trí bằng da và vải, cặp đựng máy 
tính xách tay và máy tính bảng, tã giấy cho trẻ em, khăn giấy, khăn ướt, nồi, xoong, chảo, 
kim, chỉ, dao kéo, nồi áp suất, bếp gas, vỉ nướng, ấm nước, bình nước); dụng cụ và đồ 
chơi dành cho trẻ em (như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm 
thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, hồ câu cá, thảm bay ghế bập bênh nhà bóng, đĩa bay, « 
tô, tàu hỏa, tàu thủy, trò chơi lắp ghép); trang thiết bị y tế (như: bơm, kim tiêm, huyết áp 
kế, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, máy đo đường huyết); đồ điện lạnh, điện gia dụng (như: tủ 
lạnh, tủ mát, máy điều hòa không khí, máy lọc không khí máy giặt, đèn và bộ đèn, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ- lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy xay thịt, máy rửa chén); 
trang thiết bị và dụng cụ thể thao (như: bóng, vợt, lưới, găng tay, máy chạy bộ điện, xe 
đạp tập thể dục máy rung toàn thân, máy tập bụng, dàn tạ, ghế tập đa năng); mua bán 
trang thiết bị phục vụ cho ngành hàng không (máy bay, xăng, dầu mỡ bôi trơn). 

 

 
(210) 4-2015-28909 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương My 
DESIGN  (VN) 
2047 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; vớ (tất); thắt lưng (dùng cho trang phục).  
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Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu; vải, quần áo, thắt lưng, phụ liệu may mặc, giày dép, 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục quần áo; vali, cặp, túi, ví.  

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu sản phẩm; thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2015-28910 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyên Liêm  (VN) 
Số 74, đường Hùng Vương, khu phố 4, 
thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì: tinh bột khoai mì.  

 

 
(210) 4-2015-28911 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Mai Thu Hương  (VN) 

Phòng 110, khu tập thể B1 Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-28912 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.    (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm dạng nước thơm và gel; dầu gội đầu; xà phòng; kem 

đánh răng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 

đích y tế; nước hoa; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế 

phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục 

đích vệ sinh; chế phẩm làm rụng lông; son môi; kem đánh giày; chế phẩm chống tắc 

đường ống nước thải; chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; 

chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm để trang điểm.  
 

 
(210) 4-2015-28913 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 
Phòng 10, tầng 27, tòa nhà T02, Times 

City, đường Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới 

bất động sản; định giá bất động sản.  

 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ sáng tác; xuất bản sách.  
 
 

(210) 4-2015-28914 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
hoá mỹ phẩm quốc tế NAVICO  
(VN) 
Số nhà 253, phố Vĩnh Hưng, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(540)  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; xà phòng; chất tẩy rửa; nước hoa; mỹ phẩm  
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(210) 4-2015-28915 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2015-28916 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ST DALFOUR SAS   (FR) 

58 avenue de Wagram, 75017 Paris, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 29: Mứt ướt; thạch; mứt quả; rau củ quả được chế biến để bảo quản; trái cây đã qua 

chế biến; trái cây đã sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-28917 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lan   (VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, da và đồ giả da (túi sách, thắt lưng, ví).  

 

 
(210) 4-2015-28918 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Đông Phương  (VN) 
119 đường số 41, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-28919 (220) 19.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Hồng, trắng 

(731) LIU, CHIH-CHE   (TW) 

No. 58, Li Chuag Rd., Tso Ying District, 

Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước sơn móng; 

nước hoa; phấn trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-28930 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 

Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 

No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 

Kodambakkam, Chennai 600- 024, India

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2015-28931 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 

Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 

No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 

Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2015-28932 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No. 16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2015-28933 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 4.5.1; A5.3.13; 1.15.15; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư và thương mại Hùng 
Quân  (VN) 
Số 107/85 Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-28936 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 5.7.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Thành  (VN) 
Cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông 
Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-28937 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 5.7.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, xanh lá đậm, xanh 

biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Thuận Thành   (VN) 
Cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông 
Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2015-28938 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phước Tâm  (VN) 
SN 183C/1, ấp 1, xã Quới Sơn, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 07: Máy se chỉ xơ dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy se chỉ xơ dừa. 
 

 
(210) 4-2015-28939 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 24.15.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thành Nghĩa  
(VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo len; khăn len; mũ len; găng tay len. 
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(210) 4-2015-28950 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược liệu 
Việt Nam  (VN) 
Số 29 ngách 10 ngõ 860 Bạch Đằng, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28951 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; A5.5.20; 26.1.11 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH TOMASU Việt 

Nam  (VN) 
Số 16 phố Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-28952 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A8.1.17; 2.1.11; A2.1.23; 

A2.3.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) CTY TNHH một thành viên chế 
biến thực phẩm Thọ Phát  (VN) 
78 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 

 

 
(210) 4-2015-28953 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng đậm, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí 568E  
(VN) 
264E Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  

 

 
(210) 4-2015-28954 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Văn Gia   (VN) 

43 Lê Văn Hưu, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vải bọc nệm (đệm); rèm cửa.  
 

 
(210) 4-2015-28955 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Lang  (VN) 
283/63 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 
khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-28957 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học NUTILIFE  (VN) 
35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích duợc phẩm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 
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(210) 4-2015-28958 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế ROSSA 
PHARMA  (VN) 
35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt bàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-28959 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xám đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang SKN 
Việt Nam  (VN) 
Số 99 đường 48 khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-28970 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-28971 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Phùng Đức Tường   (VN) 
29 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1409 

(511)   Nhóm 16: Sách; vật liệu để đóng sách; thiết bị đóng sách; sổ tay; giấy; bìa; tờ, túi và bao 
bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, kinh doanh, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các mặt 
hàng bao gồm: sách, vải để vẽ tranh, catalô, sổ tay, giấy, bìa da và giả da, vải bao gồm vải 
thô, vải đay, lụa, nhung, vải len, dạ, nỉ, phớt; vải sợi dệt; vải không dệt, thảo mộc y tế, dầu 
dùng cho ngành y, rễ cây dùng cho ngành y, trà dùng cho ngành y, thuốc dùng cho con 
người, bạc hà dùng cho ngành dược, chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y, dầu 
thông dùng trong ngành dược, dầu dùng trong ngành y, thuốc viên thơm dùng cho ngành 
dược, hương thỏi, dược phẩm, dược phẩm dùng để chăm sóc da, đồng hồ, đồng tiền xu, 
ngọc trai [đồ trang sức], hạt trai hổ phách [hổ phách nén], đá quí, dụng cụ âm nhạc, da 
động vật, giả da, dụng cụ cầm tay. 

 

Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; hội thảo (sắp xếp và tổ chức) [đào tạo]; 
xuất bản sách; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; giáo dục; giảng dạy.  

 

(210) 4-2015-28972 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 26.2.7; 26.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng gold 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất quảng 
cáo và thương mại Kim Tưởng  
(VN) 
56 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giá treo, kệ treo khung ảnh, biển lật ba mặt, biển hợp đèn, PVC, mica.  
 

 
(210) 4-2015-28976 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4; 7.3.2; 

A1.3.16 
(591) Xanh dương, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cửa Mặt Trời  
(VN) 
B13F/69 tổ 21, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa sổ, không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại; khung cửa, không bằng 
kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại, vách ngăn, không bằng kim loại; khung cửa sổ, 
không bằng kim loại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1410 

(210) 4-2015-28977 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
Lầu 3, phòng 302, số 7-9-11 Trần Xuân 
Hoà, phường 7, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-28978 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
Lầu 3, phòng 302, số 7-9-11 Trần Xuân 
Hoà, phường 7, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2015-28979 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
Lầu 3, phòng 302, số 7-9-11 Trần Xuân 
Hoà, phường 7, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-28990 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28991 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-28992 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A5.1.16; A5.1.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và 
xuất nhập khẩu Năm Sao   (VN)
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-28993 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bánh mì Ba 

Miền  (VN) 
Số 3, ngõ 77, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kem; bánh kẹp pho mát (bánh xăng-đuých); bánh 
pizza; bánh patê thịt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, bánh kẹp pho mát 
(bánh xăng-đuých), bánh pizza, bánh patê thịt. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2015-28995 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Đào Thu Trang  (VN) 

Số 13, lô 2A, Trung Yên, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-28998 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức  (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-28999 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-29006 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.8; A5.9.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, da cam 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã giá đỗ Nghi An  
(VN) 
Số 996, đường Trường Chinh, phường 
Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 31: Giá đỗ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ giá đỗ.  
 

 
(210) 4-2015-29007 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, hồng 
(731) Nguyễn Minh Tuyết  (VN) 

Số 188 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; mành che 
cửa sổ trong nhà bằng vải dệt, rèm bằng tre; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí.  

 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải. 

 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn; thảm chùi chân sau khi tắm; thảm chùi chân ở cửa; giấy dán 
tường bằng vải.  

 
 

(210) 4-2015-29008 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khai thác sản xuất thương 
mại dịch vụ vận tải xuất nhập 
khẩu Khương Nam Việt  (VN) 
Tổ 4, ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1414 

(210) 4-2015-29009 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín An  (VN) 
Tổ 5, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

 
(210) 4-2015-29010 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A26.3.5; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Sở Khoa học và Công Nghệ 

Lào Cai   (VN) 
Tầng 6, khối 7, Đại Lộ Trần Hưng Đạo, 
phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hóa chất để cải tạo đất; chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-29011 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 24.5.1; 26.1.11 
(591) Vàng, vàng nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Thanh Tuấn  (VN) 
Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm đồ mỹ nghệ thủ công làm từ mây, tre.  
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(210) 4-2015-29012 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) DINING INNOVATION HOLDINGS 

PTE. LTD.   (SG) 
175A Bencoolen Street #12-09/10 
Burlington Square, Singapore 189650, 
Singapore  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống 

tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn mang đi 
và đồ ăn nhanh; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi; dịch vụ cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
nói trên; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên, tất cả thuộc nhóm 
43.  

 

 
(210) 4-2015-29013 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Quang Sơn  (VN) 
Tổ 27 phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá vôi; đá; đá mắc nô chứa vôi; đá phấn dạng 

thô.  
 
 

(210) 4-2015-29014 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Cự  (VN) 
Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xoa bóp; đầu xoa bóp; thuốc bóp phong thấp; thuốc đắp.  

 

 
(210) 4-2015-29015 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Lê Hồng Phương  (VN) 
Số nhà 104 đường Lê Lợi, phường 
Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; hóa chất để cải tạo đất; chế phẩm 
vi lượng dùng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm 
chống ký sinh trùng; chất diệt nấm; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt 
khuẩn cho đất. 

 

 
(210) 4-2015-29016 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Thăng Phát  
(VN) 
Thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe đạp ba bánh; các phụ kiện xe đạp như nan hoa xe đạp, 

xích xe đạp, khung xe đạp, vành xe đạp, lốp xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-29017 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thăng Phát  
(VN) 
Thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện; xe đạp ba bánh; các phụ kiện xe đạp như nan hoa xe đạp, 

xích xe đạp, khung xe đạp, vành xe đạp, lốp xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-29018 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; mô tơ kéo; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đá mài 

[bộ phận của máy móc]; vòng bi cho ổ trục.  
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(210) 4-2015-29019 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Sản xuất Đại Thắng Lợi    (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; mô tơ kéo; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đá mài 

[bộ phận của máy móc]; vòng bi cho ổ trục.  
 

 
(210) 4-2015-29030 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A25.3.3; 26.7.5 

(731) FUSIPIM SDN. BHD.  (MY) 

Lot 9224, Batu 4 1/2, Panchang Bedena, 

45300 Sungai Besar, Selangor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả cá dạng đậu phụ; chả cá; hải sản đã được chế biến; món ăn làm từ hải sản 

có rắc vụn bánh mỳ; món Dim Sum hải sản (là loại thực phẩm được làm từ hải sản và các 

loại rau trong nhóm 29); cá viên. 
 

 
(210) 4-2015-29032 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED  

(HK) 

Rms 05-15, 13A/F South Tower World 

Finance Ctr Harbour City 17 Canton Rd 

Tst Kln Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; pin điện; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ hộp loa; bộ sử dụng 

điện thoại không dùng tay; đầu nối cho dây điện; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; tai nghe; 

màn hình video; máy ảnh [chụp ảnh]. 
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(210) 4-2015-29033 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 25.1.25; A20.1.3; 24.11.5 

(731) Nguyễn Hải Yến  (VN) 
Số nhà 26 tổ 17, phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; găng tay (trang phục). 
 

 
(210) 4-2015-29034 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) PJ Hungary Szolg¸ltatã 
Korl¸tolt FelelossÐgu 
T¸rsas¸g  (HU) 
Szentendrei út 89-95, 4 ép, 1033 

Budapest, Hungary  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ 

xem và mua các hàng hoá, một số hoặc tất cả các hàng hoá sau: quần áo, giày dép, mũ, 

phụ kiện quần áo, đồ trang sức, hành lý, ba lô, túi xách, va li, vali xách tay, cặp, đồ giả da, 

bộ da lông thú và da động vật, đồ da, ô, dù che, ví và túi xách tay, ví cầm tay, phụ kiện du 

lịch, gậy chống, gậy chụp ảnh (phụ kiện), vật dụng tắm rửa, tinh dầu, mỹ phẩm, dầu gội 

và chế phẩm tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc, thuốc đánh răng, chế phẩm mỹ phẩm cho mặt, 

tay và da, nước hoa, đồng hồ, dụng cụ bấm thời gian và dụng cụ đo thời gian, vật dụng 

làm bằng kim loại quý hoặc bọc kim loại quý, khóa thắt lưng, vòng chìa khóa, hộp đựng 

chìa khóa, khăn tắm, khăn, túi đựng chai nước nóng, khăn tay, khăn trải giường, chăn du 

lịch, vải dệt và hàng dệt may, ga trải giường và khăn phủ bàn, hộp đựng và dụng cụ giữ 

thiết bị điện tử và thiết bị liên lạc, kính đeo mắt, kính râm, hộp và khung của kính mắt và 

kính râm, dây xích và dây đeo dùng cho kính mắt và kính râm, khăn lau chùi, vỏ điện 

thoại di động, khung điện thoại di động, nắp điện thoại di động, vỏ máy tính, hộp đựng và 

dụng cụ giữ đĩa CD và DVD, hộp đựng và dụng cụ giữ máy nghe nhạc cầm tay, hàng hóa 

phục vụ cá nhân, hàng kính mắt, ấn phẩm, bức ảnh chụp, văn phòng phẩm, bút mực và 

dụng cụ cắm bút mực, dụng cụ văn phòng, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các mặt hàng 

nêu trên; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh; 

nhượng quyền thương mại; hỗ trợ trong việc quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, 

thương mại hóa sản phẩm và xúc tiến bán hàng trong khuôn khổ của một nhượng quyền 

thương mại, nhượng quyền hoặc li xăng theo thỏa thuận hoặc sắp xếp. 
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(210) 4-2015-29039 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát  (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 
quản). 

 
Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; nước xốt (đồ gia vị); nước 
tương; bột ngũ cốc dưỡng sinh. 

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan. 

 

 
(210) 4-2015-29051 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) WATSON-MARLOW LIMITED    (GB) 

Falmouth, Cornwall, TR11 4RU, United 
Kingdom   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị bơm; máy bơm và đầu bơm; thiết bị điều khiển cho máy bơm; cụm hộp 

số động cơ và bộ điều khiển để sử dụng với máy bơm; máy bơm nhu động; các thành 
phần của máy bơm; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các mặt hàng nói trên.  

 

 
(210) 4-2015-29055 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A2.3.16; 2.3.8; 4.1.5; 4.2.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí V3T  (VN)
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục văn hóa nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-29056 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH LOYALTY PLUS  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Nguyễn Lâm, 133 
Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; 

marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại, đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ so sánh giá cả. 

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  

 

 
(210) 4-2015-29057 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH LOYALTY PLUS  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Nguyễn Lâm, 133 
Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; marketing; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại, đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); 
dịch vụ so sánh giá cả.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng 
dẫn khách du lịch; thông tin về vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch. 

 
Nhóm 41: Thông tin giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ đại lý bán vé giải trí.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ, giữ chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-29070 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; A24.15.7 
(591) Xanh lơ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Green Media  
(VN) 
Lầu 20, tòa nhà A&B, số 76A, đường Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chi Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phim điện ảnh, phim video.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim, cho thuê phim điện ảnh, dịch vụ trường quay, dịch vụ 
phát hành phim điện ảnh, phim video.  

 

 
(210) 4-2015-29071 (220) 21.10.2015 

 (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Hồ Văn Chắc  (VN) 

ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh tráng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 31: Hạt (hạt giống); lúa giống; thóc chưa chế biến, thóc chưa xử lý; bột gạo dùng 
làm thức ăn cho gia súc.  

 

Nhóm 35: Mua bán gạo, lúa (thóc), lúa giống.  
 

 
(210) 4-2015-29073 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; 24.9.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Nhật Trường   (VN) 
317/48 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-29074 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.2.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hồ Nhật Trường  (VN) 
317/48 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1422 

(210) 4-2015-29076 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
Phòng PV28, Công an tỉnh Lạng Sơn, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2015-29077 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 6.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu thương mại 
dịch vụ Minh Thành  (VN) 
21A Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: ấm sắc thuốc dùng điện (siêu thuốc điện).  
 

 
(210) 4-2015-29078 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thăng Phát  
(VN) 
Thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe đạp ba bánh; các phụ kiện xe đạp như nan hoa xe đạp, 

xích xe đạp, khung xe đạp, vành xe đạp, lốp xe đạp. 
 

 
(210) 4-2015-29091 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
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Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29092 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29093 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29094 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị điện G8   (VN) 
Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-29095 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; A2.5.24; A6.19.11; 

6.19.1; 7.15.22 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2015-29096 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 

6.19.1; A6.19.16; 7.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2015-29097 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2015-29098 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

(210) 4-2015-29099 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; 

6.19.1; A6.19.16; 7.1.25; 26.4.3; 26.1.1; 

1.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh da trời, đỏ, 

vàng, hồng, nâu, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2015-29104 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) MINDIAN ELECTRICAL CO., LTD.  

(CN) 

Xiaxiang Village, Beibaixiang Town, 

Yueqing City, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; dụng cụ bảo vệ chống sự tăng vọt điện áp; bộ đổi điện; 

dụng cụ đo điện; tủ phân phối [điện]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 

nối điện] ; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp].  
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(210) 4-2015-29106 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) ZHANJIANG XINMIAO SEED CO. 

LTD.   (CN) 
No.32 Airport Road, Xiashan District, 
Zhanjiang City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; nấm cục tươi; quả tươi; rau tươi; hạt giống thực vật; rễ cây dùng 

làm thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-29107 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.8; A5.3.13 
(591) Cam, ghi 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Phú  (VN) 
Số nhà 37 ngõ 134 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máng để nắn chỉnh răng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ tư vấn, thẩm mỹ 
răng hàm mặt.  

 
 

(210) 4-2015-29108 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; A1.1.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-29109 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng, nâu, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT (Việt Nam)   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2015-29110 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh da trời, đỏ, 

vàng, hồng, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT    (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

 
(210) 4-2015-29111 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.3; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT  .   (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
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(210) 4-2015-29112 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng, nâu, hồng, 

xanh lá, ghi, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT    (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

 
(210) 4-2015-29113 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3; 24.17.5; 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, xanh dương, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Phẩm màu cho đồ uống, sơn, nhựa cây; mực in; chế phẩm màu, nước men bóng 
(chất màu, sơn). 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, xà phòng, tinh dầu; chế phẩm đánh răng; hương liệu (tinh 
dầu, dùng cho đồ ăn và đồ uống).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; tá dược dùng trong ngành y; thuốc mê (gây tê); chế phẩm chống 
ký sinh trùng; chất khử trùng; băng vệ sinh. 

 
Nhóm 06: Biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho xe cộ; nút bịt chai lọ bằng kim loại; 
(cầu nhảy ở bể bơi bằng kim loại; nến nổi bằng kim loại để neo tầu thuyền; vòng tay nhận 
dạng bằng kim loại cho bệnh viện; thanh đo giới hạn chất hàng để chuyên chở bằng kim 
loại cho toa xe đường sắt.  

 

Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có ga; động cơ máy bay; bộ chế hòa khí; máy xay cà 
phê, trừ loại vận hành bằng tay; máy tách kem sữa; máy phát điện.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dao trộn, phết (của họa sỹ); dụng cụ cắt (công cụ 
cầm tay); bộ đồ ăn dao, dĩa và thìa]; dụng cụ xăm hình; đá mài.  

 

Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; phim điện ảnh đã 
phơi sáng; chương trình máy vi tính; phần mềm có thể tải xuống được; điện thoại di động; 
kính thiên văn khúc xạ.  

 

Nhóm 10: Thiết bị phun dùng trong ngành y; máy xoa bóp đặt trên giường, thắt lưng 
chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ nha khoa; bàn mổ; ống đựng thuốc.  
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Nhóm 11: Máy điều hòa; bếp gas; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng, thiết bị và máy làm khô; bộ tiết kiệm nhiên liệu.  

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; chất tự cháy; súng; tín hiệu báo sương mù và báo nổ, tên lửa 
báo hiệu.  

 
Nhóm 14: Nữ trang bằng kim loại quý hoặc đá quý, đồ châu báu; đồng hồ deo tay; kim 
cương; ngọc trai, kim loại quý.  

 
Nhóm 15: Bộ chuông hoà âm, nhạc cụ, trống; dàn; sáo; kèn.  

 
Nhóm 16: Máy và thiết bị đóng sách thiết bị văn phòng; sách; bút vẽ; báo chí, áp phích 
quảng cáo; giấy cho ảnh chụp X quang.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, nhiệt; vải cách điện nhiệt; cao su lỏng; mi ca thô hoặc bán 
thành phẩm; sợi thủy tinh nhân tạo để cách điện, cách nhiệt; ống nhựa mềm nhân tạo.  

 
Nhóm 19: Gỗ lát sàn; khung cửa sổ không bằng kim loại, cửa kính; cột quảng cáo, không 
bằng kim loại; nhựa đường; tác phẩm nghệ thuật từ đá.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (dùng cho gia đình; trường học; văn phòng) bao gồm: bàn; ghế 
giường; tủ; kệ; rèm bằng tre.  

 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình tưới cây; đồ 
đựng dùng cho gia đình, đồ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa.  

 
Nhóm 22: Vải nhựa, lều trại; đai không bằng kim loại dùng để chuyển hàng nặng; cái 
võng; cái che bằng vải bạt.  

 
Nhóm 23: Len đã xe thành sợi, sợi và chỉ len; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và 
chỉ tơ nhân tạo; sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt.  

 

Nhóm 24: Bộ đồ vải dùng cho giường (gồm ga phủ và chăn); vải vóc; rèm cửa bằng sợi 
dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau mặt; khăn tay bỏ túi bằng vải; áo gối bằng vải.  

 
Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; đăng ten trang trí; đồ thêu; ruy băng (đồ may vá).  

 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; giấy dán tường; thảm (trướng) treo tường (không bằng vải); mảng 
đất có cỏ nhân tạo; lớp lót dưới thảm.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để luyện tập thể dục; đồ chơi; đồ câu, đánh cá 
trò chơi trong nhà.  

 

Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; thực phẩn 
làm từ cá; trái cây đông lạnh; rau đã nấu chín; thịt đóng hộp; mứt nhão.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt; kem lạnh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; món sushi của Nhật bản.  

 
Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; động vật sống; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; bã rượu bia.  
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Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; mật hoa quả (không có cồn); nước ép trái cây 
(đồ uống không cồn); tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước uống có gaz.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; rượu tiêu cơm (uống 
sau bữa ăn, không dùng cho mục đích y tế), rượu mùi; đồ uống chưng cất.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dành cho người hút thuốc; hộp diêm; tẩu thuốc lá; xì gà; 
tập giấy cuộn thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý kinh doanh của 
những người hoạt động thể thao; dịch vụ giới, thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; sản xuất phim quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động 
sản; dịch vụ cung cấp thông tin về bất động sản; dịch vụ làm lài chính; hoạt động ngân 
hàng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin - 
liên lạc, nhà ở, khu chung cư, khu đô thị; khai thác khoảng sản; dịch vụ làm sạch toà nhà 
và các thiết bị trong nhà; dịch vụ cho thuê các thiết bị xây dựng, dịch vụ phá các công 
trình để xây dựng.  

 
Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; thông 
tin liên lạc bằng mạng cáp quang, thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; hãng thông 
tÊn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 
khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
hàng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Xử lý phim điện ảnh; tráng rửa phim ảnh; in ốp sét; chế biến dầu mỏ; mạ kim 
loại; thông tin về xử lý vật liệu. 

 

Nhóm 41: Tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ giới thiệu phim, huấn luyện đào tạo; tổ chức các cuộc thi 
giáo dục hoặc giải trí tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ] 
biên tập băng hình; dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ người mẫu 
cho các nghệ sĩ; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ trường quay; dịch vụ sáng tác nhạc; nhà 
hát ca múa nhạc; dịch vụ phóng viên tin tức, tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích 
giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí] sản xuất nhạc, dịch vụ phòng thu âm; giải trí 
trên truyền hình. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm; 
và càc chương trình máy tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào việc 
thiết kế xây dựng và điều hành máy móc cầu đường; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ 
thiết kế tạo mẫu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; cho thuê 
bàn ghế, đồ thủy tinh; cho thuê phòng họp; cho thuê lều.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1431 

Nhóm 44: Nhà điều dưỡng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trồng rừng và chăm sóc vườn 
hoa, cây cảnh; thẩm mỹ viện; bệnh viện; nhà tế bần.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ li xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ trọng tài phân xử; câu 
lạc bộ gặp gỡ; hãng thám tử; dịch vụ cho thuê quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-29114 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.21; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vụ Mùa Việt 
Nam  (VN) 
221D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng gồm: tinh dầu dừa total care, tinh dầu dừa cam total care, 

tinh dầu dừa ngọc lan tây total care, tinh dầu dừa oải hương total care, tinh dầu dừa tràm 
trà total care, tinh dầu dừa gừng total care, xà phòng dầu dừa, xà phòng dầu dừa tràm trà, 
xà phòng dầu dừa yến mạch, xà phòng dầu dừa thảo mộc.  

 

 
(210) 4-2015-29115 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thế Hiên   (VN)
140 ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản cụ thể gồm bún gạo, bánh tráng, nui (mì ống), miến, 

gạo, mì sợi. 
 

 
(210) 4-2015-29116 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, 

LLC   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản, mua lại bất động 

sản, sở hữu chung bất động sản; cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
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chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, phân chia thời gian sử dụng 
bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản nhà đất, bao gồm chung cư và căn hộ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2015-29117 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) JEANNE LANVIN   (FR) 

15, Rue du Faubourg St HonorÐ, 75008 
Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc và vật liệu giả da, da lông súc vật, da động vật, da sống, túi xách tay, 

túi bằng da thuộc (túi xách tay), túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi dùng ở bãi biển, túi đựng 
quần áo dùng khi đi du lịch, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), bộ đồ du lịch 
(đô da), cặp da, ví đựng danh thiếp, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, bao để móc chìa khóa, 
rương/hòm (hành lý) và vali, «, « che nắng và gậy chống, roi da, yên cương.  

 

 
(210) 4-2015-29118 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Thiên Phú 
Hà Nội   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 131 đường Phương Canh, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe nâng, ôtô, máy công trình (cụ thể là: máy ủi, máy khoan nhồi, 

máy cẩu, máy lu, máy xúc).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng: xe nâng, ôtô, máy công trình (cụ thể là: máy ủi, 
máy khoan nhồi, máy cẩu, máy lu, máy xúc).  

 

 
(210) 4-2015-29119 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 24.9.1; 24.9.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SYNOT W Việt 
Nam  (VN) 
Số 260/24 đường Nguyễn Thái Bình, 
phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất 
động sản; mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông.  

 

 
(210) 4-2015-29130 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt  (VN) 
149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-29131 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-29132 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29133 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-29134 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29135 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-29136 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29137 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-29138 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29139 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29140 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.4.18; 6.1.2 
(591) Đen, cam, xanh nhạt, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất, kinh doanh Lợn 
đen huyện Mường Khương, 
tỉnh Lào Cai  (VN) 
Thị trấn Mường Khương, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn đen; thịt lợn đen đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-29150 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Phòng khám chuyên khoa trị 
liệu thần kinh cột sống Hoa 
KỲ  (VN) 
161 - 161 A Hai Bà Trưng, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2015-29152 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Cafe Thảo Điền  

(VN) 
38 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin.  

 

 
(210) 4-2015-29153 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Trà Bạch Mã   (VN) 
12/13 đường HT35, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-29154 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Vũ Văn Tạo  

(VN) 
Thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

 
(210) 4-2015-29158 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Hoàng  (VN) 
89 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1438 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa; dừa đã qua chế biến (cùi dừa sấy 
khô).  

 
Nhóm 31: Dừa xiêm (trái cây tươi).  

 
Nhóm 32: Nước dừa (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-29175 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam  (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29176 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 
 

(210) 4-2015-29177 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
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(210) 4-2015-29178 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29179 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2015-29190 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Đỗ Tất Chiến  (VN) 
525/43 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới 
thiệu sản phẩm; quảng cáo; đại lý thông tin thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-29191 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) NATURAL WATERS OF VITI 

LIMITED  (FJ) 
3 Naikabula Road, Lautoka, Fiji 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống đóng chai; nước mạch phun tự nhiên (đồ uống); nước 
mạch phun tự nhiên đóng chai để uống; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng đóng chai 
để uống; nước suối (đồ uống); nước suối đóng chai để uống. 

 

 
(210) 4-2015-29192 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) NATURAL WATERS OF VITI 

LIMITED   (FJ) 
3 Naikabula Road, Lautoka, Fiji  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống đóng chai; nước mạch phun tự nhiên (đồ uống); nước 

mạch phun tự nhiên đóng chai để uống; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng đóng chai 
để uống; nước suối (đồ uống); nước suối đóng chai để uống. 

 

 
(210) 4-2015-29193 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 19.7.2; 19.7.25; 5.5.19; 5.3.7; 25.7.20; 

5.3.11; 26.15.25 
(731) NATURAL WATERS OF VITI 

LIMITED   (FJ) 
3 Naikabula Road, Lautoka, Fiji  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống đóng chai; nước mạch phun tự nhiên (đồ uống); nước 
mạch phun tự nhiên đóng chai để uống; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng đóng chai 
để uống; nước suối (đồ uống); nước suối đóng chai để uống. 

 

 
(210) 4-2015-29194 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH XNK Khánh Linh  
(VN) 
Số 335 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1441 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-29195 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) KOLON GLOBAL CORPORATION  

(KR) 
Gyeonggi-do, Gwacheon-si, Kolon road 
11 (Byeoryang-dong), Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29196 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) KOLON GLOBAL CORPORATION  

(KR) 
Gyeonggi-do, Gwacheon-si, Kolon road 
11 (Byeoryang-dong), Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-29198 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.4; 26.13.25; 25.5.25; A5.3.13 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Điểm Nhấn Mới  (VN) 
73 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; balô. 

 

 
(210) 4-2015-29199 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Đông  (VN) 
506/19/21 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Chăm sóc và bảo dưỡng xe; dịch vụ tra dầu mỡ cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2015-29209 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.15.1; 26.1.1; 24.5.1; 26.4.3; 26.1.11 

(591) Trắng, đen, đỏ, ghi 

(731) Hiệp hội thể thao BRIDGE và 
POKER Việt Nam  (VN) 
200 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2015-29210 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất công nghiệp 
Thanh Hà   (VN) 
D4, khu Đồng Dưa, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2015-29211 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 

Wim de Kârverstraat 35, 5831 AN 

Boxmeer, The Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho thú y.  
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(210) 4-2015-29212 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 10, Wuquan 2nd Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 
24892, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 

lót thấm mồ hôi, đồng phục.  
 

(210) 4-2015-29213 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SINGTEX INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 10, Wuquan 2nd Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City 
24892, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lông vũ dùng cho bộ đồ giường; sợi các bon [sợi thô] dùng cho ngành dệt; sợi 
dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô; bông dạng thô; vật liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Sợi; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ đã xe; sợi và chỉ bằng 
bông; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 24: Vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; jecxi [vải]; vải dệt 
kim; vải tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo nịt len [trang phục]; áo nịt len thể thao; quần áo 
lót thấm mồ hôi; đồng phục.  

 

 
(210) 4-2015-29215 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.9; 2.9.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và giáo dục Hoàng  (VN) 
32 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; son môi; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); xà 
phòng.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: kem mỹ phẩm, kem làm tràng da, son môi, mỹ 
phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm), xà phòng, quần áo, quần áo lót, trang phục, đồng phục, váy, khăn quàng 
cổ, khăn choàng, mũ, giày, dép, bao bì bằng thiếc, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, 
bao bì amiang, bao bì không thấm nước, túi [bao bì túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói.  

 

 
(210) 4-2015-29216 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ hóa sinh và các 
sản phẩm tự nhiên   (VN) 
Số 68, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-29217 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29218 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29231 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Hòa  
(VN) 
Gian hàng L.5-12, tầng 05, dự án 
Vincom Mega Mall Thảo Điền, số 159, 
đường Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh qui; bánh kếp; bánh nướng; bánh quế. 
 

Nhóm 32: Nước sinh tố; nước ép trái cây. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-29232 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Xanh blu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ NANOICE Việt Nam  (VN) 
17A Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-29234 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 25.1.25 
(591) Đỏ đậm, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Dương Thị Thúy Hồng  (VN) 
263/31 đường Xóm Chiếu, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-29235 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Danh Phong  (VN) 
455 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương hoa quả, không cồn. 

 

 
(210) 4-2015-29236 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Danh Phong  (VN) 
455 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Thạch rau câu (bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-29237 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Danh Phong  (VN) 
455 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Thạch rau câu (bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-29238 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 24.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Diên Khánh  (VN) 
Số 76 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn nuôi trồng thủy sản. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1447 

(210) 4-2015-29251 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.3; 24.1.1; 3.2.7; 3.2.15; 3.4.20 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội   (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 

máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí.  
 

 
(210) 4-2015-29252 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.1 

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội    (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 

máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí.  
 

 
(210) 4-2015-29253 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội    (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, 

máy cưa, máy hàn điện, máy nén khí.  
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(210) 4-2015-29255 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại B.Q  
(VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 

bằng da (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm quần áo, giày dép, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, 

dây thắt lưng bằng da.  
 

 
(210) 4-2015-29258 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12; 3.7.16; A3.7.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại B.Q  
(VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm quần áo, giày dép, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, 

dây thắt lưng bằng da.  
 

 
(210) 4-2015-29259 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại B.Q  (VN) 
246 Ông ích Khiêm, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, giày dép thể thao, đồ đi chân và dồ đội đầu, áo quần, dây thắt lưng 

bằng da (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm quần áo, giày dép, đồ đi chân và đồ đội đầu, áo quần, 

dây thắt lưng bằng da. 
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(210) 4-2015-29271 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home   (VN) 
Thôn 1  xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ dùng để mạng; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong 

ngành dệt; sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ và chỉ 
tơ; sợi. 

 
Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; vải thô hồ cứng; vải in hoa; vải thưa; vải có 
diềm tua; vải; vải dệt sọc nổi; vải dệt từ vật liệu đàn hồi; vải co giãn; vải sử dụng trong 
ngành dệt; vải len; vải tơ nhân tạo; chăn; ga. 

 
Nhóm 25: Quần áo; cà vạt; thắt lưng (trang phục); bít tất; mũ; giày; dép; áo mưa. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm. 

 
 

(210) 4-2015-29272 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A20.1.5 
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITY PAINT 
Việt Nam  (VN) 
Số 262 Thượng Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sản phẩm sơn nhũ tương dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-29273 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 5.7.3; 26.1.1; 5.3.20 
(731) RUSSIAN VODKA ALLIANCE 

COMPANY LTD   (RU) 
House No.2. Street Kondratiuka. 
Moscow, 129515, Russia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2015-29275 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhịp Công Nghệ  (VN) 
100/31 Trần Hưng Đạo, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình giải trí; sắp xếp và tiến hành sự kiện âm nhạc, buổi hòa 

nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ tổ chức biểu diễn của nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2015-29276 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.7.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhịp Công Nghệ   (VN) 
100/31 Trần Hưng Đạo, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình giải trí; sắp xếp và tiến hành sự kiện âm nhạc, buổi hòa 

nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ tổ chức biểu diễn của nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2015-29277 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.1; 24.15.1; 

A24.15.7; 26.7.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhịp Công Nghệ   (VN) 
100/31 Trần Hưng Đạo, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình giải trí; sắp xếp và tiến hành sự kiện âm nhạc, buổi hòa 

nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ tổ chức biểu diễn của nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2015-29279 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Trần Thị Minh Phượng  (VN) 

267 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thủy sản, hải sản, nông sản, thực phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2015-29290 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học - dinh dưỡng cộng đồng 
VHN  (VN) 
Lô H52 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-29291 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 
học - dinh dưỡng cộng đồng 
VHN   (VN) 
Lô H52 khu đấu giá Ngô Thì Nhậm, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-29292 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; 2.3.1 
(591) Vàng, tím, tím nhạt, vàng cam, đen, vàng 

nhạt, nâu, trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Phú Hương  (VN) 
Nhà số 4, ngách 21, ngõ 115, phố Định 
Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29293 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát  (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29294 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm An Phát   (VN) 
Số 02 đường số 5, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1453 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29295 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

thiết bị y tế Việt Long  (VN) 
39/299/48 đường Hoàng Mai, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2015-29296 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29297 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Đinh Quang Trung  (VN) 
Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý môi trường như thiết bị lọc nước, xử lý nước, lò đốt chất thải. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị xử lý môi trường như thiết bị lọc nước, xử lý nước, lò đốt chất 
thải. 
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(210) 4-2015-29298 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Đinh Quang Trung   (VN) 
Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp dùng cho xử lý môi trường. 
 

Nhóm 11: Thiết bị xử lý môi trường như thiết bị lọc nước, xử lý nước, lò đốt chất thải.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp dùng cho xử lý môi trường, thiết bị xử lý môi 
trường như thiết bị lọc nước, xử lý nước, lò đốt chất thải. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý môi trường. 

 

 
(210) 4-2015-29307 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-29308 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 
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(210) 4-2015-29309 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-29310 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 
 

(210) 4-2015-29311 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 
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(210) 4-2015-29312 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-29313 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 

 

 
(210) 4-2015-29314 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; muối natri dùng cho 
mục đích y tế; thuốc an thần. 
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(210) 4-2015-29315 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.4; 26.4.4; 26.4.10 
(591) Cam, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp hệ 
thống Phân tích thị trường  
(VN) 
Phòng 505, lầu 5, tòa nhà Hoa Lâm, số 2 
Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ, đại điện đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế.  

 

 
(210) 4-2015-29316 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ phát 
triển cơ khí Trường Giang  
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt, đá mài, lưỡi khoan, lưỡi cắt gạch, mâm cưa, lưỡi 

khoét, đĩa giấy nhám, đĩa nỉ đánh bóng.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: cờ lê, mỏ lết, kìm, búa, đầu vặn ốc vít hình lục giác, kéo, 
dao, lưỡi dao, đầu súng thổi bụi, tuốc- nơ- vít, kẹp có ba chấu (cảo 3 chấu), thùng chứa đồ 
nghề dụng cụ cầm tay.  

 
Nhóm 09: Dụng cụ đo: thước kẹp, trắc vi kế, thước đo vòng ngoài (pan-me), thước đo lỗ, 
thước thủy; bút thử điện.  

 

 
(210) 4-2015-29317 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH cao su Hóc Môn  

(VN) 
1/4 Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe); phụ tùng xe gắn máy: bố thắng (má phanh), 

bộ gác chân cho xe máy, yếm xe máy, cao su đùm.   
 

 
(210) 4-2015-29318 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH cao su Hóc Môn  
(VN) 
1/4 Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe); phụ tùng xe gắn máy: bố thắng (má phanh), 

bộ gác chân cho xe máy, yếm xe máy, cao su đùm.  
 

 
(210) 4-2015-29331 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí may 
Gia Lâm  (VN) 
Số 104 Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-29332 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí may 
Gia Lâm  (VN) 
Số 104 Vũ Xuân Thiều, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2015-29333 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; 17.1.1 
(731) IP HOLDINGS LLC  (US) 

103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo khoác ngoài không thấm nước; áo khoác đi mưa; 

áo vét; áo gilê; quần đùi; váy; áo váy; áo cộc tay có đính biểu trưng; quần soóc; áo sơ mi; 
áo len dài tay; khăn choàng vai; bít tất ngắn cổ; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; đồ 
đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2015-29335 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Ngô Thanh Long  (VN) 

50L, đường 7L, cư xá Ngân Hàng, 
phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

 
(210) 4-2015-29336 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT 743, KCN Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-29337 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xám, cam. 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT 743, KCN Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-29338 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT 743, KCN Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-29339 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A3.4.2; A3.4.24 
(591) Đỏ, nâu, vàng, xám, cam 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam  (VN) 
16-18-20 đường ĐT 743, KCN Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền. 
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(210) 4-2015-29350 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2015-29351 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.1; A8.1.16; 8.1.19 

(591) Trắng, trắng đục, đỏ, đỏ đậm, vàng, nâu, 

đen 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thức phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-29353 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2015-29354 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng, vàng đồng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Quán Nhất 

Biển  (VN) 
15 đường Pasteur, phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-29355 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Thái Sơn  
(VN) 
2/27B khu phố 6, đường Đồng Khởi, 
phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng kim loại; nhôm dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; kính dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 40: Gia công kính, nhôm. 
 

 
(210) 4-2015-29356 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-29357 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.1.2 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây, vàng nhạt, xanh 

lá cây nhạt, vàng 

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp Long 
Hưng  (VN) 
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam (trái cây tươi).  
 

 

 
(210) 4-2015-29372 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Phía Bắc  (VN) 
Đường Cứu Quốc, tổ 16, phường Sông 

Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: 

máy lọc nước, thiết lọc nước, bộ lọc nước, nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết. 
 

 

 
(210) 4-2015-29373 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Lê Thu Hằng   (VN) 
Số 121, tổ 5, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, dây lưng (trang phục), khẩu trang (khăn trùm, mạng che 

mặt), mũ nón, áo mưa.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; makerting; nhập khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: quần áo, giầy dép, dây lưng, bộ quần áo, mũ nón, găng tay, áo 

mưa, khẩu trang. 
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(210) 4-2015-29374 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư giáo dục 
và phát triển công nghệ 
quốc tế Langmaster   (VN) 
Số 27 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giảng dạy; đào tạo tiếng Anh.  
 

 

 
(210) 4-2015-29375 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH GRENTECH  (VN) 
A6 khu nhà ở thương mại Thuận Việt, số 

319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 

makerting; mua bán thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 

chống sét, thiết bị chống trộm, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị 

viễn thông, thiết bị hội nghị truyền hình, đồ ngũ kim, sơn, kính, thiết bị điện, điện tử, đồ 

điện gia dụng, vật liệu xây dựng, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, máy vi tính, 

thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy văn phòng, quần, áo, giày, dép, kính, túi, ví. 
 

 
(210) 4-2015-29376 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GRENTECH   (VN) 
A6 khu nhà ở thương mại Thuận Việt, số 

319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 

makerting; mua bán thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị 

chống sét, thiết bị chống trộm, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị 

viễn thông, thiết bị hội nghị truyền hình, đồ ngũ kim, sơn, kính, thiết bị điện, điện tử, đồ 

điện gia dụng, vật liệu xây dựng, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn điện, máy vi tính, 

thiết bị ngoại vi và phần mềm, máy văn phòng, quần, áo, giày, dép, kính, túi, ví. 
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(210) 4-2015-29377 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 7.1.6; A1.5.3; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đen, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH trầm hương 

Biện Quốc Dũng  (VN) 
Ngã ba Trong, QL 1A, thị xã Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm; hương trầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương thơm, hương trầm.  
 

 
(210) 4-2015-29378 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.5 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh lá cây, vàng, xanh 

lam, be 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và truyền thông Sao Việt  
(VN) 
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 41: Biên tập chương trình truyền hình; sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất 

chương trình giải trí; xây dựng ý tưởng cho chương trình trò chơi trên truyền thanh và 
truyền hình, bao gồm cả việc xây dựng kịch bản chương trình. 

 
 

(210) 4-2015-29390 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY  (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio USA 
44316-0001 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
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(210) 4-2015-29391 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Ngô Việt Nam  (VN) 
Số 231, phố Nguyễn Thái Học, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây ngô giống; hạt ngô giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: cây giống, các sản phẩm nông sản như cà phê, chè 
(trà), cacao, gạo, ngô, khoai, sắn. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực về giống 
cây nông nghiệp, công nghiệp, biện pháp canh tác cây công nghiệp, cây công nghiệp; dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-29392 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, hồng đậm, trắng 
(731) F&D PARTNER CO., LTD. (Korean 

corporation)  (KR) 
3-4F Wara Building, 38 Banpodae-ro 
Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; căng tin; quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-29393 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.7.3; 5.7.2 
(591) Vàng cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Ngọc Đài  (VN) 

Số 648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 
1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột lúa mạch; bột đậu nành; bột đậu 
tương; bột yến mạch. 
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(210) 4-2015-29395 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần sơn tổng 

hợp Hà Nội  (VN) 
Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn các loại, chổi sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, thuốc 
cắn màu nhựa tự nhiên dạng thô, hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất sơn; dịch vụ 
quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2015-29396 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sơn tổng 

hợp Hà Nội   (VN) 
Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn các loại, chổi sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, thuốc 
cắn màu nhựa tự nhiên dạng thô, hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất sơn; dịch vụ 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-29397 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A1.1.10; 

26.13.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định 
giá bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản các bất động sản 
thương mại và bất động sản để ở; tân trang, xây mới nâng cấp bất động sản để làm tăng 
giá trị của bất động sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-29398 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Ma Thị Dung  (VN) 

Số 24C, ngõ 55, phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chiết xuất của hoa (nước hoa); hương liệu [tinh dầu]; tinh chất bạc hà [tinh 

dầu]; tinh dầu; tinh dầu ete. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: chiết xuất của hoa (nước hoa), 
hương liệu [tinh dầu], tinh chất bạc hà [tinh dầu], tinh dầu, tinh dầu ete. 

 

 
(210) 4-2015-29399 (220) 22.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trung Thi  (VN) 
130-132 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; trung tâm đào tạo Anh ngữ. 

 

 
(210) 4-2015-29408 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Xanh, đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị xây 
dựng Đông Nam  (VN) 
700/3 quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1469 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm 
panen xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng, sàn bằng kim loại, 
ống thép, tấm thép.  

 

 
(210) 4-2015-29409 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Soft Việt Thái  
(VN) 
Liền kề 4, lô 33, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, chất làm mềm vải và các chất khác dùng để tắm, giặt, gội 

đầu (xà phòng giặt, nước giặt, nước tẩy vệ sinh; nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn 
nhà; nước xà vải, dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-29410 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Soft Việt Thái  
(VN) 
Liền kề 4, lô 33 Khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, chất làm mềm vải và các chất khác dùng để tắm, giặt, gội 

đầu (xà phòng giặt; nước giặt; nước tẩy vệ sinh; nước rửa chén; nước rửa tay, nước lau sàn 
nhà; nước xả vải; dầu gội đầu).  

 

 
(210) 4-2015-29411 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Soft Việt Thái  
(VN) 
Liền kề 4, lô 33 Khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, chất làm mềm vải và các chất khác dùng để tắm, giặt, gội 
đầu (xà phòng giặt; nước giặt; nước tẩy vệ sinh; nước rửa chén; nước rửa tay, nước lau sàn 
nhà; nước xả vải; dầu gội đầu).  
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(210) 4-2015-29412 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20; 25.1.25 
(591) Nâu, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giáo Dục 
TREE  (VN) 
Số 52, ngõ 133 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-29413 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
SANFACOM  (VN) 
Số 20A1 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện, đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; đèn trần; 

đèn gắn trên trần nhà.  
 

Nhóm 35: Mua bán khóa bằng kim loại, ổ khóa bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, tay 
nắm cửa (bằng kim loại), bản lề cửa bằng kim loại, thiết bị các loại đèn để chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-29415 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.16; 5.3.20; 5.3.11 (540) 

  

(731) Bùi Huỳnh Phước  (VN) 
336/87/3 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao trà; bánh mì, bánh kem; bánh trung thu.  

 

 
(210) 4-2015-29416 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Tấn Tin  (VN) 
Thôn Hữu Nghị, xã EaĐar, huyện 
EaKar, tỉnh §¨k L¨k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao. 
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(210) 4-2015-29417 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thành Đồng  (VN) 
Số 12, ngách 23, ngõ 5, phố Láng Hạ, 

phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-29418 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện  

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-29431 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A1.13.10; 1.13.1; 26.5.1; A26.11.8; 

24.1.1 

(591) Xanh da trời, lam sẫm, trắng, đen, đỏ, 

vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và công nghệ 
nhựa Hân Phát  (VN) 
162 Hùng Vương, phường 12, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt phụ gia nhựa; hạt nhựa màu cho ngành công 

nghiệp nhựa; hạt nhựa tăng trơn trượt; hạt nhựa tăng trọng PP; hạt nhựa khử tĩnh điện; hạt 

nhựa kháng tia cực tím. 
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(210) 4-2015-29432 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; A11.1.6 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thăng Long 
ASIA FOOD Việt Nam  (VN) 
Số 19, Vệ Hồ, phường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - các dịch vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-29434 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại O2  (VN) 
546 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-29435 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Tím nhạt, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Huy Hòa  (VN) 
Số 121, khối Kim Tân, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 
 
 

(210) 4-2015-29436 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Việt Thị  
(VN) 
30 đường C18, khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; son dưỡng môi; son môi. 
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Nhóm 16: Tranh ảnh; thiếp chúc mừng; tạp chí; túi bằng giấy. 

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi bằng da; túi xách tay; ví bỏ túi; vali. 

 

Nhóm 21: Tách, chén, cốc; chai lọ; đồ thủy tinh, sành, sứ: cốc, chai, lọ, bình, chén; đồ 

gốm. 

 

Nhóm 24: Vải; khăn trải giường; chăn; áo gối; tấm phủ đồ đạc bằng vải.  

 

Nhóm 25: Trang phục; giày; dép; khăn choàng; khăn quàng cổ, quần áo may sẵn. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; cacao; cà phê; trà.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; marketing.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; giảng dạy; đào tạo thực hành; 

sản xuất phim video (trừ phim quảng cáo); nhiếp ảnh. 

 

Nhóm 44: Cắm hoa; làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2015-29437 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ, đỏ sậm, xanh 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã hoa, cây cảnh và 
dịch vụ Hồng Vân  (VN) 
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà, chế phẩm ngũ cốc, gia vị thập cẩm, đồ gia vị. 

 

Nhóm 31: Cây, cây giống, hạt giống thực vật, rau cỏ tươi, hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ, công viên vui chơi giải trí, tổ chức 

triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp. 

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ khách 

sạn, cung cấp nơi thuận lợi cho việc cắm trại. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, 

dịch vụ làm vườn, chăm sóc bãi cỏ, khám chữa bệnh cho cây. 
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(210) 4-2015-29438 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Hợp tác xã hoa, cây cảnh và 
dịch vụ Hồng Vân  (VN) 
Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà, chế phẩm ngũ cốc, gia vị thập cẩm, đồ gia vị. 

 

Nhóm 31: Cây, cây giống, hạt giống thực vật, rau cỏ tươi, hoa tự nhiên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ, công viên vui chơi giải trí, tổ chức 

triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp. 

 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ khách 

sạn, cung cấp nơi thuận lợi cho việc cắm trại. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, 

dịch vụ làm vườn, chăm sóc bãi cỏ, khám chữa bệnh cho cây. 
 

 
(210) 4-2015-29439 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 
174/66 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; loa; vỏ hộp loa. 
 

 
(210) 4-2015-29450 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 1.15.15; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hương 
Trà  (VN) 
143 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; dầu có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Mật ong; bột yến mạch; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-29451 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-29452 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
 

(210) 4-2015-29453 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2015-29454 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29455 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.    
 

 
(210) 4-2015-29456 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-29457 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2015-29458 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-29459 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   
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(210) 4-2015-29470 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 2.9.1; A24.15.7 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch sang 
trọng Việt Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Trường Té, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm; xuất bản phẩm; tạp chí (định kỳ); sổ tay hướng dẫn (tất cả không 

phải là dạng điện tử).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức và tiến hành các chuyến du lịch và thực hiện dịch vụ đi hộ tống 
cho khách du lịch, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đại lý du lịch, tổ chức du 
lịch; dịch vụ vận tải; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ kho bãi.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành hội thảo, hội nghị và các cuộc thảo luận đa lĩnh vực; dịch 
vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời, phòng trọ, và đặt chỗ ở tạm thời và phòng trọ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện; và dịch vụ 
quán bar (quán rượu).  

 

 
(210) 4-2015-29471 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

  

(731) Thi Ngọc Tuấn   (VN) 
223C đường 25, phường 18, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khăn giấy ướt, khăn giấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-29472 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Binoss   (VN) 
19 đường ụ Ghe, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-29473 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A11.3.3; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hằng   (VN) 
42 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); ca cao; hạt trân châu (làm từ ngũ cốc); bánh mì, mỳ (làm từ ngũ cốc); 

chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-29474 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 
Express Highway, Goregaon- East, 
Mumbai-400063, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-29475 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Như Đạt  (VN) 
137 Bắc Hải, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; cho thuê xe chở khách; cho thuê xe cộ; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-29477 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Trần Văn Cảnh  (VN) 
Số 949 đường Hồng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2015-29478 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
CSCMOBI  (VN) 
Số 18 ngõ 9, tổ 14, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin trực 

tuyến trong lĩnh vực giáo dục, tin tức, giải trí thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm, phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và 

phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web 

trực tuyến cho người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 

 
(210) 4-2015-29491 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F Taito - Ku, Tokyo, Japan 

1100016  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-29493 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) WORLD JB CO., LTD   (JP) 

4-27-5 3 F Taito - Ku, Tokyo, Japan 

1100016  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 

& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-29496 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH FIL WORLD JAPAN  
(VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina Park 
Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước.  

 

 
(210) 4-2015-29497 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) FORUS S.A.  (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Giày dùng cho mục đích bảo hộ, găng tay dùng cho mục đích bảo hộ và quần 

áo dùng cho mục đích bảo hộ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2015-29498 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  

 

 
(210) 4-2015-29499 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED   (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  
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(210) 4-2015-29507 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A24.15.7; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Trần Quốc Cường  (VN) 

Số 173, đường Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xi đánh bóng dùng cho ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-29508 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.4.24; 3.7.1; 3.7.19 
(731) Trần Quốc Cường  (VN) 

Số 173, đường Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xi đánh bóng dùng cho ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-29509 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.2; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, tím 
(731) Trần Quốc Cường  (VN) 

Số 173, đường Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo si li con. 

 

 
(210) 4-2015-29510 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.1; 26.1.10 
(591) Trắng đục, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Thép Đặc Biệt 

SHENGLI  (VN) 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, An Bài, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép thanh vằn; thép cuộn; thép hình; thép hợp kim.  
 

 
(210) 4-2015-29511 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu  (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất gạch, ngói, bê tông. 
 

 
(210) 4-2015-29512 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8; 26.13.25; 24.17.25; 20.5.7 (540) 

  

(731) Lục Minh Phương  (VN) 
Số 9, ngõ 11 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua, bán quần áo các loại.  
 
 

(210) 4-2015-29513 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Cường  (VN) 
Số 27 tập thể Trung đoàn 47, phường 

Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu (sử dụng cho mục đích y tế) được chiết xuất từ: oải hương, ngọc lan 

tây, nhài, sả chanh; chất khử mùi cho xe cộ; chất khử mùi (chống say xe); chất khử mùi 

cho sàn nhà.  

 
Nhóm 35: Mua, bán: tinh dầu (sử dụng cho mục đích y tế) được chiết xuất từ (oải hương, 

ngọc lan tây, nhài, sả chanh) chất khử mùi cho xe cộ, chất khử mùi (chống say xe), chất 

khử mùi cho sàn nhà.  
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(210) 4-2015-29515 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.9.1; 10.3.7; 5.7.1; 5.7.3; 26.1.1; 

A11.3.4; 25.12.1 

(591) Nâu, nâu nhạt, xám, cam 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Thị Thời  (VN) 
ấp 5, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-29516 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 3.13.1; A5.5.20; 5.5.19 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng, nâu, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Phước Hải  (VN) 
Số 22 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: phấn trang điểm; sữa rửa mặt; son môi; kem dưỡng da; dầu gội đầu; 

sữa dưỡng thể. 
 

 
(210) 4-2015-29517 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thực 
phẩm sạch 4S  (VN) 
Khu kinh tế mới, thôn Phước Tiến, xã 

Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, 

hến); thủy hải sản đông lạnh (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến); 

thủy hải sản đóng gói (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến); thủy 

hải sản đóng hộp (bao gồm: tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến).  
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(210) 4-2015-29518 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2 
(731) SAMMITR AUTOPART CO., LTD.  

(TH) 
135 Moo 12 Petchkasem Road, Om-Noi 
Sub-district, Kratumban District, 
Samuthsakorn Province 74130, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; động cơ không dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; cơ cấu nối ghép và truyền động không dùng cho phương tiện giao thông 
trên bộ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng.  

 

 
(210) 4-2015-29519 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) SEACRET SPA LTD. (IL)    

Arlozerov 128, Tel Aviv, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cho các tư vấn viên bán hàng, người giới thiệu sản phẩm và dịch 

vụ bán lẻ thông qua hình thức bán hàng tại nhà và giới thiệu riêng đến từng người tiêu 
dùng, đến các bên mua hàng và các nhóm người tiêu dùng cá nhân liên quan đến nhiều 
loại sản phẩm khác nhau, cụ thể là: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết cho 
da mặt, mặt nạ dưỡng da, sữa dưỡng đa, kem trang điểm, kem tẩy da chết, xà phòng, 
kem/nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm dưỡng da làm từ bùn khoáng, các sản 
phẩm chăm sóc tóc như: dầu gội, dầu xả, tinh chất dưỡng tóc và mặt nạ tóc, các sản phẩm 
chăm sóc móng như: kem dưỡng dùng cho tay, dầu dưỡng móng tay (chân), dụng cụ làm 
mềm móng tay (chân) và giũa móng tay (chân).  

 

 
(210) 4-2015-29530 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, số 442 phố 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý quảng cáo; cho thuê 

không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ bán đấu giá trực 
tuyến tên miền và website; tổ chức đấu giá trên internet. 
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(210) 4-2015-29531 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, số 442 phố 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài 

trợ quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 
 

 
(210) 4-2015-29533 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, số 442 phố 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng 
cáo; thúc đẩy mua bán hàng hóa và dịch vụ bằng cách cung cấp website có đăng tải các 
phiếu giảm giá, giảm giá, thông tin so sánh giá cả, đánh giá sản phẩm, liên kết đến các 
trang web bán lẻ khác, và thông tin giảm giá thông qua một trang web và các thiết bị di 
động. 

 

 
(210) 4-2015-29534 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Internet và 
Viễn thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Hanoi Group, số 442 phố 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy 
cập từ xa; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; thiết kế phần mềm máy tính; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo ra một cộng đồng trực tuyến cho người dùng đã đăng ký 
để tham gia thảo luận, lấy ý kiến phản hồi từ đồng nghiệp, hình thành các cộng đồng ảo, 
và tham gia vào các mạng xã hội; dịch vụ chia sẻ hình ảnh, cụ thể là, cung cấp một 
website cho phép người dùng đăng tải, xem và tải về nội dung, hình ảnh, âm thanh, video. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 333 tập a (12.2015) 

 

 
1487 

(210) 4-2015-29535 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-29550 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
năng lượng Việt  (VN) 
18/23 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; máy rung dùng trong 
công nghiệp; máy phát điện.  

 

Nhóm 09: Thiết bị đo; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế; thiết bị kiểm tra, dùng 
điện; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị định lượng, dùng điện; công cụ giám sát 

[chương trình máy tính]; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị thử 

nghiệm không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; biên 

tập số liệu thống kê; tổ chức triển lãm cho mục đích bán hàng và quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo tập huấn; tổ chức và điều khiển hội thảo tập 
huấn; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 

huấn luyện [đào tạo].  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức 

khoa học vào việc thiết  kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 

đường, cầu..., thiết bị điện, hoá chất; nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai [cho người khác]; nghiên cứu kỹ thuật.  
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(210) 4-2015-29551 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.7; 26.7.25; 26.1.2; 

26.1.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Đa Phát  
(VN) 
846 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn), hóa chất dùng trong 

công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-29552 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 26.3.23; 

26.13.25 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến gỗ Mộc 
Xuyên  (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu đồ gỗ các loại gồm giường, tủ, bàn, ghế, 

tủ và bàn trang diềm, khung gương kính.  
 

 
(210) 4-2015-29555 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
vật liệu xây dựng Thành 
Phát  (VN) 
1152 - 1154 đường 3/2, phường12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như gạch ốp lát, gạch xây dựng, gạch trang trí; mua 

bán sản phẩm trang trí nội thất như bàn, ghế, tủ, kệ, giường; đại lý ký gửi hàng hóa như 
gạch ốp lát, gạch xây dựng, gạch trang trí và các sản phẩm trang trí nội thất như bàn, ghế, 
tủ, kệ, giường.  
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(210) 4-2015-29556 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Phù Cát  (VN) 
1054/11 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-29557 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá đậm, trắng, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SQI Việt Nam  
(VN) 
ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất và 

không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán  mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2015-29558 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 24.15.1; 1.15.9; A1.1.2; A1.1.12 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc Hiền  
(VN) 
45/25 Liên Khu 16 - 18, khu phố 18, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rổ bằng kim loại, lồng nuôi thú như lồng chim, lồng cho vật nuôi 

trong nhà, vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng).  
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(210) 4-2015-29570 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH PROLlFE Việt 

Nam   (VN) 
Ngõ 8, Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược pbẩm; thực pbẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-29571 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; A15.7.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dương Vũ Anh  (VN) 
Tầng 2, Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú 
Thọ, đường Hùng Vương, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng nguồn lao động, tư vấn và môi giới lao động; chức năng văn 

phòng; dịch vụ mua bán dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-29573 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tùng  (VN) 
Số 14 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cáp và sợi kim loại (không dùng để dẫn điện).  
 

Nhóm 09: ăng ten thu phát sóng vô tuyến điện; dây cáp điện; dây cáp đồng trục; đầu nối 
cho dây điện; máy vi tính; sợi cáp quang.  

 

 
(210) 4-2015-29574 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tùng  (VN) 
Số 14 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Cáp và sợi kim loại (không dùng để dẫn điện). 
 

Nhóm 09: ăng ten phát sóng vô tuyến điện; dây cáp điện; dây cáp đồng trục; đầu nối cho 
dây điện; máy vi tính; sợi cáp quang 

 

 
(210) 4-2015-29575 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.4.2; 21.1.9 
(591) Nâu, da cam, vàng chanh, hồng, xanh 

lam, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Anh Tuấn  (VN) 
Số 24, ngõ 283, phố Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi đông người; trò chơi chỉ chơi trong nhà; xe cộ đồ 
chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2015-29577 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Ngô Hoàng Triều  (VN) 

63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 36: Cho thuê nhà. 
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; du lịch lữ hành quốc tế; vận chuyển hành khách. 
 

(210) 4-2015-29578 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.7.25; A26.3.5; 

A26.11.9; 26.3.4 
(591) Xanh, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH phần mềm mạng 

Vi Na  (VN) 
468/11 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm bán hàng; 
lập trình máy tính. 
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(210) 4-2015-29579 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty TNHH phần mềm mạng 

Vi Na   (VN) 
468/11 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm bán hàng; phần mềm quản lý nhà hàng khách 

sạn; phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương. 
 
 

(210) 4-2015-29590 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina  (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng Cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 

tắm trắng da (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-29591 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 5.3.20; A5.1.5; 26.13.1; 25.1.5 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quân Nhàn  
(VN) 
28B Nguyễn Văn Tư, khu phố 2, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2015-29592 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
Tổ 20, phường Nam Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-29593 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu   (VN) 
Tổ 20, phường Nam Sơn, thành phố Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-29594 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2015-29595 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 
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(210) 4-2015-29596 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2015-29597 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2015-29598 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 
 

(210) 4-2015-29599 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2015-29600 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-29601 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2015-29823 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.12.2015 

(531) 5.7.10; 6.1.2; A6.19.9; A6.19.13 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Sơn Thuỷ  (VN) 
Xóm Khoang, xã Sơn Thủy, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi (nhãn quả).  

 

Nhóm 35: Mua, bán sản phẩm quả tươi (nhãn quả).  
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
Ngày công bố                    25/12/2015 

Số đơn                                6-2015-00001  

Ngày nộp đơn                    14/02/2015 

Chủ đơn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 

Địa chỉ                               1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai  
Chỉ dẫn địa lý                    Long Khánh 

Sản phẩm                           Quả chôm chôm 

Tóm tắt chất lượng, đặc 

thù   

* Đặc điểm cảm quan: 
- Chôm chôm nhãn: 
   + Hình dạng: quả nhỏ, hơi tròn, gai mềm, dẻo, hơi ngắn. Phần 

cuống quả có gai nhọn, hơi cứng. 
   + Vỏ quả: dày, có rãnh dọc kéo dài từ đỉnh đến đáy quả. Khi 

chín, màu vỏ chuyển từ xanh sang vàng chanh, hồng và đỏ. 
   + Thịt quả; dày, tróc rất tốt, ráo, chắc, giòn, vị ngọt; 
   + Trọng lượng quả (g): 23,15 - 30,32. 
- Chôm chôm Java: 
    + Hình dạng: quả hình bầu dục, bên ngoài quả được bao phủ bởi 

lớp gai dài hơn chôm chôm nhãn; 
    + Vỏ quả: Không có rãnh dọc kéo dài từ đỉnh đến đáy quả. Khi 

chín, màu vỏ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ và đỏ sẫm; 
    + Thịt quả: dày, tróc tốt, hơi ráo, chắc, dẻo, hơi giòn, vị ngọt, hơi 

chua; 
    + Trọng lượng quả (g): 30,17 - 36,26. 
* Chỉ tiêu chất lượng: 
 - Chôm chôm nhãn: 
    + Độ Brix (%): 17,91 - 19,42; 
    + Hàm lượng nước dịch quả (%): 76,71 - 81,24; 
    + Hàm lượng đường tổng số (%): 11,18 - 18,24; 
    + Hàm lượng vitamin C (mg/100ml): 9,74 - 55,25; 
    + Hàm lượng P2O5 tổng số (mg/kg): 267 - 341; 
    + Hàm lượng K2O tổng số (mg/kg): 1.024 - 1.453; 
    + Hàm lượng Ca tổng số (mg/kg): 69 - 104; 
    + Hàm lượng Mg tổng số (mg/kg): 105 - 138; 
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    + Hàm lượng Natri (mg/kg): 18 - 49; 
    + Hàm lượng Fe (mg/kg): 1 - 6. 
- Chôm chôm Java: 
    + Độ Brix (%): 17,74 - 19,45; 
    + Hàm lượng nước dịch quả (%): 76,84 - 80,86; 
    + Hàm lượng đường tổng số (%): 10,57 - 13,68; 
    + Hàm lượng vitamin C (mg/100ml): 14,03 - 52,89; 
    + Hàm lượng P2O5 tổng số (mg/kg): 275 - 341; 
    + Hàm lượng K2O tổng số (mg/kg): 1.185 - 1.487; 
    + Hàm lượng Ca tổng số (mg/kg): 63 - 91; 
    + Hàm lượng Mg tổng số (mg/kg): 89 - 118; 
    + Hàm lượng Natri (mg/kg): 23 - 53; 
    + Hàm lượng Fe (mg/kg): 2 - 5. 

Khu vực địa lý                   Huyện Xuân Lộc, huyện Thống Nhất, huyện Cẩm Mỹ, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 
      
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Công báo sở hữu công nghiệp số 333 Tập A (12.2015) 
 

 1498

Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-02083 35679 25.11.2013 03.11.2015     H03H 9/05 

1-2012-02612 36010 25.12.2013 17.11.2015     F23J 15/00 

1-2013-01282 35733 25.11.2013 16.11.2015     H04B 10/00 

1-2013-01492 35752 25.11.2013 03.11.2015     F01L 13/00 

1-2013-01608 38327 25.07.2014 19.11.2015     B27D 1/04 

1-2013-02313 36449 27.01.2014 06.11.2015     A23L 3/02 

1-2014-00048 40241 25.12.2014 20.11.2015     H04N 7/32 

1-2014-01288 39167 25.09.2014 10.11.2015     H02J 7/00 

1-2014-01938 44447 26.11.2007 27.10.2015     H04N 21/00 

1-2014-02376 42019 25.05.2015 16.11.2015     C07D 211/54 

1-2014-02727 42028 25.05.2015 13.11.2015     B65D 51/16 

1-2014-03151 42039 25.05.2015 29.10.2015     A23L 1/305 

1-2014-03163 41360 25.03.2015 27.10.2015     B01F 3/04 

1-2014-03471 40807 26.01.2015 29.10.2015     H04W 52/02 

1-2014-03547 41718 27.04.2015 30.10.2015     H04H 20/89 

1-2014-03577 41086 25.02.2015 26.10.2015     B05B 13/02 

1-2014-03607 41416 25.03.2015 04.11.2015     C09J 7/02 

1-2014-03614 41417 25.03.2015 10.11.2015     A01N 25/04 

1-2014-03633 41419 25.03.2015 03.11.2015     C21B 13/02 

1-2014-03639 40872 26.01.2015 27.10.2015     H04W 72/04 

1-2014-03653 41095 25.02.2015 09.11.2015     C11B 5/00 

1-2014-03692 41723 27.04.2015 02.11.2015     C11D 1/68 

1-2014-03695 41430 25.03.2015 06.11.2015     G06F 3/023 

1-2014-03723 41438 25.03.2015 05.11.2015     C07K 7/64 

1-2014-03767 41727 27.04.2015 28.10.2015     A01N 63/00 

1-2014-03783 41448 25.03.2015 20.11.2015     C07D 417/12 

1-2014-03792 42786 27.07.2015 26.10.2015     B01D 53/047 

1-2014-03846 42092 25.05.2015 13.11.2015     G06F 9/445 

1-2014-03852 41455 25.03.2015 12.11.2015     A46B 5/02 

1-2014-03859 42473 25.06.2015 11.11.2015     C12M 1/113 

1-2014-03876 41145 25.02.2015 29.10.2015     A61K 31/46 

1-2014-03881 41736 27.04.2015 28.10.2015     C02F 1/46 

1-2014-03883 41460 25.03.2015 10.11.2015     D01H 5/72 

1-2014-03884 42474 25.06.2015 26.10.2015     A61F 2/24 

1-2014-03887 42791 27.07.2015 17.11.2015     C07H 19/10 

1-2014-03901 41466 25.03.2015 13.11.2015     C07D 407/12 

1-2014-03902 41150 25.02.2015 13.11.2015     A61K 8/36 

1-2014-03908 42097 25.05.2015 09.11.2015     C07C 67/29 
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1-2014-03913 41152 25.02.2015 09.11.2015     C07C 255/53 

1-2014-03920 41738 27.04.2015 26.10.2015     B63B 3/02 

1-2014-03926 41739 27.04.2015 19.11.2015     C08F 8/30 

1-2014-03927 42792 27.07.2015 16.11.2015     C07D 471/04 

1-2014-03946 41744 27.04.2015 16.11.2015     C07D 413/04 

1-2014-03950 41480 25.03.2015 26.10.2015     H04N 21/231 

1-2014-03953 41162 25.02.2015 05.11.2015     C07D 413/14 

1-2014-03971 42794 27.07.2015 27.10.2015     C12N 15/10 

1-2014-03975 41169 25.02.2015 29.10.2015     A61K 9/14 

1-2014-03985 43155 25.08.2015 26.10.2015     C12P 19/02 

1-2014-03988 41487 25.03.2015 02.11.2015     C09K 8/52 

1-2014-04010 41751 27.04.2015 28.10.2015     A61K 31/47 

1-2014-04021 41176 25.02.2015 11.11.2015     D21H 27/00 

1-2014-04023 41500 25.03.2015 12.11.2015     A61K 31/7088 

1-2014-04024 41177 25.02.2015 12.11.2015     A61K 47/48 

1-2014-04040 42099 25.05.2015 28.10.2015     C07K 7/08 

1-2014-04041 42100 25.05.2015 13.11.2015     C25C 7/00 

1-2014-04053 42101 25.05.2015 02.11.2015     C07C 215/30 

1-2014-04081 43160 25.08.2015 13.11.2015     C12P 5/02 

1-2014-04083 41187 25.02.2015 30.10.2015     B01D 53/34 

1-2014-04090 41188 25.02.2015 28.10.2015     C07K 7/16 

1-2014-04132 41519 25.03.2015 02.11.2015     A61F 13/496 

1-2014-04137 41522 25.03.2015 04.11.2015     C07K 16/28 

1-2014-04139 41194 25.02.2015 09.11.2015     C07D 401/14 

1-2014-04150 41525 25.03.2015 16.11.2015     C07K 16/28 

1-2014-04151 41766 27.04.2015 26.10.2015     A61F 9/00 

1-2014-04152 41767 27.04.2015 26.10.2015     B01J 2/045 

1-2014-04164 43165 25.08.2015 11.11.2015     E04D 13/04 

1-2014-04165 43166 25.08.2015 27.10.2015     A61K 31/4184 

1-2014-04170 42493 25.06.2015 10.11.2015     C07D 413/14 

1-2014-04173 41199 25.02.2015 09.11.2015     C07D 249/06 

1-2014-04178 41772 27.04.2015 17.11.2015     C07D 403/04 

1-2014-04192 41531 25.03.2015 03.11.2015     C21B 7/00 

1-2014-04207 43167 25.08.2015 11.11.2015     A61K 39/12 

1-2014-04210 41535 25.03.2015 11.11.2015     C07D 239/48 

1-2014-04211 42117 25.05.2015 29.10.2015     H04N 7/26 

1-2014-04220 41780 27.04.2015 20.11.2015     A61K 31/55 

1-2014-04226 43168 25.08.2015 26.10.2015     B29C 35/00 

1-2014-04257 42801 27.07.2015 20.11.2015     H04N 7/26 

1-2014-04322 41550 25.03.2015 03.11.2015     G03G 15/08 

1-2014-04324 44466 26.11.2007 10.11.2015     A61K 9/00 

1-2014-04337 41554 25.03.2015 13.11.2015     C04B 7/36 

1-2014-04349 41813 27.04.2015 11.11.2015     C12N 1/21 

1-2014-04350 42134 25.05.2015 09.11.2015     B60R 16/02 

1-2014-04356 41559 25.03.2015 04.11.2015     C04B 14/36 

1-2014-04376 41564 25.03.2015 04.11.2015     A61B 17/326 

1-2014-04392 41827 27.04.2015 17.11.2015     C07D 471/04 

1-2014-04402 41210 25.02.2015 04.11.2015     C07D 417/14 

1-2014-04404 41211 25.02.2015 10.11.2015     C07C 229/50 

1-2014-04418 41833 27.04.2015 29.10.2015     G05B 19/418 
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1-2014-04421 41834 27.04.2015 04.11.2015     A61B 5/0488 

1-2014-04428 41837 27.04.2015 05.11.2015     A61K 47/34 

1-2014-04429 41838 27.04.2015 05.11.2015     A61K 47/34 

1-2014-04433 41580 25.03.2015 10.11.2015     A61K 47/34 

1-2015-00006 42142 25.05.2015 20.11.2015     A46B 9/04 

1-2015-00022 41588 25.03.2015 05.11.2015     C07D 401/14 

1-2015-00069 41591 25.03.2015 11.11.2015     A61F 13/496 

1-2015-00079 41592 25.03.2015 02.11.2015     A61K 31/405 

1-2015-00095 41594 25.03.2015 17.11.2015     A61F 13/496 

1-2015-00099 42828 27.07.2015 04.11.2015     C07K 16/22 

1-2015-00142 41601 25.03.2015 27.10.2015     B29D 30/48 

1-2015-00143 41602 25.03.2015 03.11.2015     B29D 30/48 

1-2015-00180 41608 25.03.2015 03.11.2015     B29D 30/48 

1-2015-00184 42177 25.05.2015 16.11.2015     C07D 487/04 

1-2015-00215 42187 25.05.2015 28.10.2015     A23K 1/16 

1-2015-00245 41616 25.03.2015 09.11.2015     E04G 21/32 

1-2015-00278 41902 27.04.2015 17.11.2015     F15B 13/04 

1-2015-00348 42216 25.05.2015 02.11.2015     C07D 249/12 

1-2015-00409 42243 25.05.2015 05.11.2015     H04N 7/26 

1-2015-00454 42253 25.05.2015 03.11.2015     C07C 2/08 

1-2015-00502 42270 25.05.2015 18.11.2015     G01H 3/00 

1-2015-00552 43603 25.09.2015 29.10.2015     B62L 3/00 

1-2015-00571 42577 25.06.2015 09.11.2015     A61K 31/437 

1-2015-00584 41960 27.04.2015 20.11.2015     A61L 15/28 

1-2015-00624 42582 25.06.2015 20.11.2015     B23K 35/02 

1-2015-00696 42335 25.05.2015 17.11.2015     B65G 67/60 

1-2015-00697 43614 25.09.2015 09.11.2015     E04G 11/48 

1-2015-00719 42344 25.05.2015 17.11.2015     B65G 67/60 

1-2015-00751 43245 25.08.2015 06.11.2015     A61K 39/395 

1-2015-00768 42362 25.05.2015 18.11.2015     A01K 61/00 

1-2015-00885 42402 25.05.2015 19.11.2015     B01J 29/08 

1-2015-00889 42403 25.05.2015 03.11.2015     C04B 28/14 

1-2015-00897 43258 25.08.2015 18.11.2015     C12Q 1/68 

1-2015-00933 43636 25.09.2015 28.10.2015     C07D 213/24 

1-2015-01080 44076 26.10.2015 03.11.2015     B62J 9/00 

1-2015-01096 42951 27.07.2015 17.11.2015     A61K 31/27 

1-2015-01118 43651 25.09.2015 12.11.2015     E21C 27/12 

1-2015-01119 44079 26.10.2015 12.11.2015     E21C 27/12 

1-2015-01549 43050 27.07.2015 28.10.2015     A43B 5/14 

1-2015-01579 44507 26.11.2007 12.11.2015     A61L 9/12 

1-2015-01724 44124 26.10.2015 16.11.2015     B24B 27/06 

1-2015-02321 44561 25.01.2008 16.11.2015     C07D 498/14 

1-2015-03440 44776 25.02.2008 04.11.2015     C10J 3/56 

2-2013-00279 2486  25.06.2014 26.10.2015     A01F 12/46 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9387/ TB-SHTT, ngày 15/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00432  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp  

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 54, rue la Boetie 75008, Paris, France 

 2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9388/ TB-SHTT, ngày 15/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02488  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2255 Third Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States of America 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9391/ TB-SHTT, ngày 15/10/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-00568 15/08/2005 

1-2011-03141 16/04/2010 

1-2013-01061 29/09/2011 

 

Mục sửa đổi: Địa diện sở hữu công nghiệp 

Địa diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9596/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00306 10/07/2008 

1-2011-02354 05/02/2010 

1-2012-00507 24/02/2010 

1-2012-01247 07/10/2010 

1-2013-00394 12/07/2011 

1-2013-01802 16/11/2011 

1-2013-02022 29/11/2011 

1-2013-02023 29/11/2011 

1-2014-01507 10/10/2012 

1-2014-03634 02/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Địa diện sở hữu công nghiệp 

Địa diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9597/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03942 27/05/2011 

1-2013-01478 12/10/2011 

 

Mục sửa đổi: Địa diện sở hữu công nghiệp 

Địa diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9599/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00294 09/04/2013 
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1-2014-00295 05/04/2013 

1-2014-03198 25/03/2013 

1-2014-03199 25/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên chủ đơn  

 1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 2.  Tên chủ đơn mới là: 

 Tên chính xác của chủ đơn thứ 2 của đơn sáng chế số 1-2014-00295 là:  

 SEA WATER CHEMICAL INSTITUTE, INC. (JP) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9600/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-00312  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

 1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

2. Địa chỉ chính xác của chủ đơn SEA WATER CHEMICAL INSTITUTE, INC. (JP) là: 16-
11, Shimohata-machi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 807-1123, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9601/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02366  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9602/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015 
  

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-01308 20/11/2007 
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1-2012-01558 04/11/2010 

1-2012-01732 18/11/2010 

1-2012-03466 20/04/2011 

1-2013-02766 01/02/2012 

1-2014-04392 30/05/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9603/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01553  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9604/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03157  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Route de Crassier 7 1262 Eysins, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9605/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03178  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 379 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9606/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02952  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
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Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Địa chỉ chủ đơn INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI) (US) được sửa 
thành: 1616 Eastlake Ave. E., Suite 400, Seattle, WA 98102. U.S.A 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9721/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01647 25/11/2009 

1-2012-00133 11/06/2010 

1-2012-02311 15/12/2010 

1-2012-03958 30/05/2011 

1-2013-00399 07/07/2011 

1-2013-01766 10/11/2010 

1-2013-02807 03/02/2012 

1-2013-03907 09/05/2012 

1-2013-03863 30/04/2012 

1-2013-03887 09/05/2012 

1-2014-00618 26/07/2012 

1-2014-00920 23/08/2012 

1-2014-02219 13/12/2012 

1-2014-02629 04/01/2013 

1-2014-04380 25/11/2009 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD. (SG) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9722/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-04163  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (VN) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9724/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-00969  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn BIOGEN IDEC MA INC. (US) được sửa thành: 

BIOGEN MA INC. (US) 

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142 United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9725/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02932 22/02/2013 

1-2014-03201 22/02/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

STEMCENTRX, INC. (US) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9726/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-00689  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, Finland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9727/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

(210)  Số đơn: 1-2015-00544  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Prästavägen 513, 263 65 VIKEN, Sweden 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9960/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00971  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Viễn Tin Hệ (VN) 

Phòng 301, tòa nhà Khang Thái, 710-712 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9961/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02251  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

 1. Tên chủ đơn mới là: 

 BERG LLC (VN) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9962/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2006-01164 28/01/2005 

1-2007-01498 04/04/2006 

1-2008-01437 19/01/2007 

1-2008-02862 22/06/2007 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Tên của chủ đơn Tibotec Pharmaceuticals Ltd. (IE) được sửa thành: 

 JANSSEN R&D IRELAND (IE) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9963/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-00199 10/07/2006 

1-2007-00230 07/04/2006 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 TENOVA S.P.A. (IT) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9964/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-02755  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên tác giả 

 Tên tác giả mới là: 

 Tên của tác giả PAN ZHI YANG (MY) được sửa thành: 

 PAN CHI YANG (MY) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9965/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02180 25/03/2011 

1-2014-03685 04/04/2013 

1-2014-03686 04/04/2013 

1-2014-03687 04/04/2013 

1-2014-03688 04/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên chủ đơn  

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 Tên chủ đơn mới là:  
 CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9966/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-00188 19/05/2011 

1-2013-00230 01/06/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9967/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01355  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9968/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2005-00999 16/12/2002 

1-2005-01014 19/12/2002 

1-2006-01794 29/03/2004 

1-2007-02266 27/03/2006 

1-2012-03033 09/03/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9969/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-03307  (220) Ngày nộp đơn 21/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP.  Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9970/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02946 16/03/2011 
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1-2012-02970 16/03/2011 

1-2012-02972 16/03/2011 

1-2013-02199 15/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9971/ TB-SHTT, ngày 05/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-01729  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9990/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-01751  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9992/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-03186  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

 1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Địa chỉ của chủ đơn OHIO STATE UNIVERSITY (US) được sửa thành: 

1524 North High Street, Columbus, Ohio 43201, United States of America 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9993/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-01713 26/10/2012 

1-2014-02855 26/01/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED (IE) 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9994/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00925 30/09/2010 

1-2013-03553 02/05/2012 

1-2014-01895 30/09/2010 

1-2014-01896 30/09/2010 

1-2014-03342 30/09/2010 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ADARE PHARMACEUTICALS, INC. (US) 
 1200 Lenox Drive, Suite 100, Lawrenceville, NJ 08648, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9995/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-01144  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Địa chỉ của chủ đơn THE KITASATO INSTITUTE (JP) được sửa thành: 

9-1, Shirokane 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8641, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9997/ TB-SHTT, ngày 10/11/2015  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00833 29/03/2011 

1-2012-01008 13/04/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
 Số 5B ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10268/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-03003  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10269/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00992 17/09/2009 

1-2013-02265 19/12/2011 

1-2013-04064 23/05/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10270/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-01298  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10271/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02437 26/05/2005 

1-2011-03402 06/05/2010 

1-2012-00401 08/07/2010 

1-2013-00420 06/09/2007 

1-2014-00454 12/07/2012 

1-2014-02136 27/11/2012 

1-2014-02996 07/03/2013 

1-2014-03171 21/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10273/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-03622 27/02/2013 

1-2014-03623 27/02/2013 

1-2014-04124 10/05/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10274/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-01511  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10277/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-02533  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Life Science Technology Park 1, Room 3310G, 1951 NW 7th Avenue, Miami, Florida 33136, 
USA 

_______________________ 
 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9607/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 2-2015-00071  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ấp Tân Lập, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

_______________________ 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9598/ TB-SHTT, ngày 22/10/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-00602  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Số 3, ngõ 123 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9723/ TB-SHTT, ngày 28/10/2015  

(210)  Số đơn: 3-2015-00838  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (VN) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10272/ TB-SHTT, ngày 19/11/2015  

(210)  Số đơn: 3-2014-01159  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9641/ TB-SHTT, ngày 26/10/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-09899  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
 

_______________________ 
 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9876/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27935  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc 

 Số 188, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9878/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-14092  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần tư vấn S&B 

 Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9880/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-31676  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

 Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi 

241 phố Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9884/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2010-17511  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ Việt (VietIP Co., Ltd.) 

 33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9886/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2015-10031  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9888/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06071  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

MONDETTA CANADA, INC. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9890/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06074  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 MONDETTA CANADA, INC. 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9892/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06073  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 MONDETTA CANADA, INC. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9894/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-06072  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 MONDETTA CANADA, INC. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9896/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-27355  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công nghệ Thủ Đô 

P.1401B, T.14, Toà nhà 8C Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9898/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-12810  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 ZHOUHEIYA FOOD CORP., LTD. 

 No. 8-1 (2), ZouMaLing HuiTong Road, DongXiHu District, Wuhan City, HuBei Province, 
China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9900/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-04015  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9902/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19374  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9904/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08376  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9905/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08376  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9907/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08378  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9908/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08378  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9910/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08377  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9911/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08377  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9913/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08379  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9914/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08379  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9916/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08371  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9917/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08371  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9919/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08372  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9920/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08372  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9922/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08373  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9923/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08373  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9925/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08374  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9926/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08374  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9928/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08375  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9929/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-08375  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9931/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-27221  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Huỷ quyền đại diện sở hữu công nghiệp đối với: 

Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng Sự 

Tổ 4, cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9932/ TB-SHTT, ngày 04/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-27221  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đồng ý yêu cầu rút sửa đổi đại diện đối với: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10010/ TB-SHTT, ngày 11/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2009-27335  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD. 

 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10011/ TB-SHTT, ngày 11/11/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-11159  (220) Ngày nộp đơn 28/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD. 

 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934 

______________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9389/TB-SHTT, ngày 15/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02488  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2010 

Bên chuyển giao:       
 MOASIS GLOBAL INC. (US) 

2255 Third Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

MOASIS GLOBAL CORPORATION (US) 

2255 Third Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, United States of America 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9390/TB-SHTT, ngày 15/10/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2007-00568 15/08/2005 

1-2011-03141 16/04/2010 

1-2013-01061 29/09/2011 

 

Bên chuyển giao:  

 THERAVANCE, INC.  (US) 

901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States of America  

Bên được chuyển giao:  

Theravance Respiratory Company, LLC (US) 
 951 Gateway Boulevard, South San Francisco, California 94080, United States of 
America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9392/TB-SHTT, ngày 15/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02408  (220) Ngày nộp đơn: 13/09/2011 

Bên chuyển giao:       
 Panasonic Corporation (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

Bên được chuyển giao:  
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PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9608/TB-SHTT, ngày 22/10/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2011-00836 10/08/2009 

1-2011-01030 18/09/2009 

1-2011-03226 23/04/2010 

1-2011-03410 01/05/2010 
 

Bên chuyển giao:  

 LOGOMOTION, S.R.O. (SK) 

Winterova 15, 921 01 Piest’any, Slovakia 

Bên được chuyển giao:  

SMK-LOGOMOTION Corporation (JP) 

17-14, Togoshi 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0041, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9609/TB-SHTT, ngày 22/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02074  (220) Ngày nộp đơn: 17/02/2010 

Bên chuyển giao:       
 UCB PHARMA S.A. (BE) 

60 Allee De La Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 

Bên được chuyển giao:  

UCB Biopharma SPRL (BE) 
 60 Allee De La Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9610/TB-SHTT, ngày 22/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02754  (220) Ngày nộp đơn: 18/01/2013 

Bên chuyển giao:       
 SBC VIRBAC BIOTECH CO., LTD. (TW) 

4F., No. 18, Ln. 120, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei 11493, TAIWAN 

Bên được chuyển giao:  

SBC VIRBAC LIMITED (HK) 

 FLAT/RM 2201-2207, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, 
Hong Kong 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9719/TB-SHTT, ngày 28/10/2015 
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2013-00634 03/08/2011 

1-2013-00712 08/08/2011 

 

Bên chuyển giao:  

 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 

Bên được chuyển giao:  

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002 Japan 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JP) trở thành đồng chủ đơn với SUMITOMO 
CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9720/TB-SHTT, ngày 28/10/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-00710  (220) Ngày nộp đơn: 08/08/2011 

Bên chuyển giao:       
 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 

Bên được chuyển giao:  

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002 Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9955/TB-SHTT, ngày 05/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2014-02582  (220) Ngày nộp đơn: 31/07/2014 

Bên chuyển giao:       
 Công ty cổ phần quốc tế Trung Dũng (VN) 
Số 1/476 tổ 1, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Bên được chuyển giao:  

Nhan Thành út (VN) 
272C, KPI, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9956/TB-SHTT, ngày 05/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02251  (220) Ngày nộp đơn: 27/01/2010 

Bên chuyển giao:       
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 BERG BIOSYSTEMS, LLC (US) 

1845 Elm Hill Pike, Nashville, TN 37210, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

BERG PHARMA LLC (US) 

1845 Elm Hill Pike, Nashville, Tennessee 37210, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9986/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-03183  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2007 

Bên chuyển giao:       
 SCHWEITZER CO., LTD. (TW) 

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Technology Park, Taipei City 11493, Taiwan 

Bên được chuyển giao:  

SBC VIRBAC LIMITED (HK) 

Flat/Rm 2201-2207, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9988/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2012-03760 26/05/2011 

1-2015-02700 26/05/2011 

 

Bên chuyển giao:       
 1. KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8782, Japan 

2. IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0008, Japan 

Bên được chuyển giao:  

FMC CORPORATION (US) 

1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, USA 

FMC CORPORATION (US) là chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9989/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2008-01751  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2006 

Bên chuyển giao:       
 SBM SCHIEDAM B.V. (NL) 

Karel Doormanweg 66, NL-3115 JD Schiedam, The Netherlands 
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Bên được chuyển giao:  

GUSTOMSC RESOURCES B.V. (NL) 

Karel Doormanweg 25, 3115 JD Schiedam, the Netherlands 

GustoMSC Resources B.V. (NL) là đồng chủ đơn với SEAWAY HEAVY LIFTING 
ENGINEERING B.V. (NL) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9991/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02952  (220) Ngày nộp đơn: 29/11/2007 

Bên chuyển giao:       
 INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI) (US) 

1616 Eastlake Ave. E., Suite 400, Seattle, WA 98102. U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGIALS S.A. (BE) 

Rue de 1’ Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 

GlaxoSmithKline Biologials S.A. (BE) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9998/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp 

1-2011-00833 29/03/2011 

1-2012-01008 13/04/2012 
 

Bên chuyển giao:       
 TETSUGEN CORPORATION (JP) 
1-4-4, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

Bên được chuyển giao:  

1. TAIHEIYO CEMENT CORPORATION (JP) 
Daiba Garden City Building, 2-3-5, Daiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 

2. Viện Vật liệu xây dựng (VN) 
Số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Taiheiyo Cement Corporation (JP) và Viện Vật liệu xây dựng (VN) là đồng chủ đơn. 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10276/TB-SHTT, ngày 19/11/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-02533  (220) Ngày nộp đơn: 02/02/2011 

Bên chuyển giao:       
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH) 
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Bên được chuyển giao:  

UNIVERSITY OF MIAMI (US) 

1475 N.W. 12th Avenue Room 2012 (M811) Miami, Florida 33136, USA. 

UNIVERSITY OF MIAMI (US) trở thành chủ đơn duy nhất 

____________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9987/TB-SHTT, ngày 10/11/2015 

(210)  Số đơn: 2-2012-00095  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2007 

Bên chuyển giao:       
 SCHWEITZER CO., LTD. (TW) 

4F., No. 501, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Technology Park, Taipei City 11493, Taiwan 

Bên được chuyển giao:  

SBC VIRBAC LIMITED (HK) 

 Flat/Rm 2201-2207, Tower Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong 

_____________________________________________________________________________ 
 

c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9957/TB-SHTT, ngày 05/11/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-00474  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2014 

Bên chuyển giao:       
 LIM, HYEON SEOK (KR) 

(Doosan We’ve Pablrion, Jeongja-dong), A-2508, 393, Seongnam-daero, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-843 Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

SOFTREE INC. (KR) 

 3-16, Bukchon-ro 5na-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9958/TB-SHTT, ngày 05/11/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-00475  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2014 

Bên chuyển giao:       
 LIM, HYEON SEOK (KR) 

(Doosan We’ve Pablrion, Jeongja-dong), A-2508, 393, Seongnam-daero, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-843 Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

SOFTREE INC. (KR) 

 3-16, Bukchon-ro 5na-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9959/TB-SHTT, ngày 05/11/2015 

(210)  Số đơn: 3-2014-00476  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2014 

Bên chuyển giao:       
 LIM, HYEON SEOK (KR) 

(Doosan We’ve Pablrion, Jeongja-dong), A-2508, 393, Seongnam-daero, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-843 Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

SOFTREE INC. (KR) 

 3-16, Bukchon-ro 5na-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

____________________________________________________________________________ 

 

d - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8551/TB-SHTT, ngày 10/09/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05855  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2014 

Bên chuyển giao:       
 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Shide Việt Nam 
Km3, QL23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Vũ Hữu Duẩn 
Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9637/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-01293  (220) Ngày nộp đơn: 17/01/2014 

Bên chuyển giao:       
 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Số 10, hẻm 27/16, ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH SilkStar Holidays Lụa Vàng 
 Số 1B8, TT51 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9638/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01452  (220) Ngày nộp đơn: 19/01/2015 

Bên chuyển giao:       
 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phân phối hàng hoá Thiên 
Bình 
Số 13 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Việt Cường 
 173B ngõ Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9639/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15270  (220) Ngày nộp đơn: 04/07/2014 

Bên chuyển giao:       
 Lê Thị Mỹ Hạnh 
Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH TM DV AQUAFRESH 
 F42, đường D3, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9642/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-18216  (220) Ngày nộp đơn: 13/08/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vings 
Tầng 6, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Tập đoàn VINGROUP-Công ty CP 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9646/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-00798  (220) Ngày nộp đơn: 10/01/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH thời trang Hoàng Hà 
Số 25 lô 9 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Bảo Khánh 
¤ 4, lô 4A, khu đô thị Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9647/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-02974  (220) Ngày nộp đơn: 19/02/2014 
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Bên chuyển giao:       
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

PREFERRED GUEST, INC. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902 USA 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9648/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-32334  (220) Ngày nộp đơn: 25/12/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Mỹ 
Sinh Phó 
Số 465/2/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Huỳnh Yến 
Tổ 18, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9649/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05218  (220) Ngày nộp đơn: 17/03/2014 

Bên chuyển giao:       
DTS, INC. (US) 

5220 Las Virgenes Rd., Calabasas, CA 91302, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

 DTS LICENSING LIMITED 

 Hamilton House, Block 2, National Technology Park, Castletroy, Limerick, Ireland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9651/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04016  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH nhà hàng cơm Ngon Bổ Rẻ (VN) 
302-304 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

 HUY VIETNAM (HONG KONG) LIMITED 

 18 floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong 

 

_______________________ 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 333 Tập A (12.2015) 

 

 
 

1532

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9652/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-17279  (220) Ngày nộp đơn: 02/08/2013 

Bên chuyển giao:       
C & C LUGGAGE MANUFACTURING CO., LTD. (CN)  

The Second Industrial Park, SanXiang, Zhong shan, GuangDong, China 

Bên được chuyển giao:  

 LOJEL MANUFACTURING CO., LTD. 

 No. 70, Lane 22, Sec. 1, Hsin Jen Rd., Taiping Dist., Taichung City, Taiwan 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9653/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16834  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2013 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Soft ViÖt-Th¸i (VN) 
Liền kề 4, lô 33 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Tân Gia Bình 
 P502, B3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9654/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-16833  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2013 

Bên chuyển giao:       
 Công ty TNHH Soft ViÖt-Th¸i (VN) 
Liền kề 4, lô 33 khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH Tân Gia Bình 
 P502, B3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9655/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-05992  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:       
 Công ty cổ phần dược phẩm LAVITCO (VN) 
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương trung, phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Phúc 
Số 8/3 ngõ 72 phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9656/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24213  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2014 

Bên chuyển giao:       
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US) 

345 Park Avenue, New York, New York 10154, U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9657/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04119  (220) Ngày nộp đơn: 05/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH OSAKA á Châu (VN) 
660 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư Quả Táo Vàng 
61/51 đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9658/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11555  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH kỹ thuật viễn thông Liên Hiệp Phát (VN) 
153A Bình Thới, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần kỹ thuật viễn thông Sunrise 
18B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9661/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-24214  (220) Ngày nộp đơn: 09/10/2014 
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Bên chuyển giao:       
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US)  

345 Park Avenue, New York, New York 10154, U.S.A. 

Bên được chuyển giao:  

 BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND  

 Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, Switzerland 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9662/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-21590  (220) Ngày nộp đơn: 27/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Hộ kinh doanh Mạnh Tuấn (VN) 
Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Bùi Thị Thuý Linh 
 9§, A42, khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9663/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19932  (220) Ngày nộp đơn: 25/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Hộ kinh doanh Mạnh Tuấn (VN) 
Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Bùi Thị Thuý Linh 
 9§, A42, khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9664/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19931  (220) Ngày nộp đơn: 25/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Hộ kinh doanh Mạnh Tuấn (VN) 
Y2, KP5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Bùi Thị Thuý Linh 
 9§, A42, khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9668/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-01091  (220) Ngày nộp đơn: 14/01/2015 

Bên chuyển giao:       
Công ty tránh nhiệm hữu hạn IBC PHARMACITE (VN) 
368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(Địa chỉ mới: 14/6/14 đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn Thị Viện  

 138 tổ 3, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9669/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-11256  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty tránh nhiệm hữu hạn IBC PHARMACITE (VN) 
368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(Địa chỉ mới: 14/6/14 đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại Sắc Đẹp Quốc Tế 

 14/6/14 đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9672/TB-SHTT, ngày 26/10/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-15014  (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH quốc tế Lựa Chọn Xanh (VN) 
63/15A, đường số 20, phường 08, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH SUN FOOD 

 Tầng 5, toà nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9877/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-27935  (220) Ngày nộp đơn: 14/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Hộ kinh doanh cá thể Minh Xuân 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
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Bên được chuyển giao:  

Cửa hàng Bách hoá mỹ phẩm Long-Thanh 

 93B/71 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9879/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14092  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển dịch vụ Kim Long 
Số nhà 9, ngõ 1, Nguyễn Công Trứ, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Long Kiệt 

 272 đường số 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  

 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9881/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31676  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2014 

Bên chuyển giao:       
DELTA HOTELS LIMITED PARTNERSHIP (CA) 

77 King Street West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, Ontario M5K 1G8 
Canada 

Bên được chuyển giao:  

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF CANADA, ULC 
Suite 1700, 421 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 4K9, Canada 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9882/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31676  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2014 

Bên chuyển giao:       
LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF CANADA, ULC 
Suite 1700, 421 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 4K9, Canada 

Bên được chuyển giao:  

GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L 
33 rue Puits Romain, Boite 6, L-8070 Bertrange, Luxembourg 

_______________________ 
 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9883/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-31676  (220) Ngày nộp đơn: 19/12/2014 

Bên chuyển giao:       
GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L 
33 rue Puits Romain, Boite 6, L-8070 Bertrange, Luxembourg 
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Bên được chuyển giao:  

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland, 20817, U.S.A 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9885/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2010-17511  (220) Ngày nộp đơn: 18/08/2010 

Bên chuyển giao:       
Công ty cổ phần năng lượng Đất Việt (VN) 
Số 40, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Gas Venus 
Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9887/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2015-10031  (220) Ngày nộp đơn: 23/04/2015 

Bên chuyển giao:       
NGUYỄN THỊ THU HÀ (VN) 
Số 22 ngách 366/36, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Deckers Outdoor Corporation 
250 Coromar Drive Goleta Ca 93117 United States of America 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9889/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06071  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:       
DIMENSIONS 100 INC. (CA) 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

Bên được chuyển giao:  

9250247 CANADA LTD. 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9891/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06074  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:       
DIMENSIONS 100 INC. (CA) 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

Bên được chuyển giao:  
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9250247 CANADA LTD. 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9893/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06073  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Dimensions 100 Inc. (CA) 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

Bên được chuyển giao:  

9250247 Canada Ltd. 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9895/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-06072  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Dimensions 100 Inc. (CA) 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

Bên được chuyển giao:  

9250247 Canada Ltd. 
1109 Winnipeg Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3E 0S2 

_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9897/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-27355  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH giải pháp quản lý Thị Trường (VN) 
Ngõ 14 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn MANCOM 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9899/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-12810  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2014 

Bên chuyển giao:       
ZHOUHEIYA FOOD CORP., LTD. 
No.8-1 (2), ZouMaLing HuiTong Road, DongXiHu District, Wuhan City, HuBei 
Province, China 

Bên được chuyển giao:  
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ZHOU HEI YA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED 
 3806, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9901/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-04015  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế (VN) 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Huy VietNam (HONG KONG) LIMITED 
 18 Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong 
 

_______________________ 

 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 9903/TB-SHTT, ngày 04/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19374  (220) Ngày nộp đơn: 19/08/2014 

Bên chuyển giao:       
Công ty TNHH Nhà Hàng Món Huế (VN) 
7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Huy VietNam (HONG KONG) LIMITED 
 18th  Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10240/TB-SHTT, ngày 17/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-16914  (220) Ngày nộp đơn: 23/07/2014 

Bên chuyển giao:       
Nguyễn Đình thụy 
Số 3 ngõ 139/8 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Braun Electronics Việt Nam 
 Số 15 ngõ 429 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10241/TB-SHTT, ngày 17/11/2015 

(210)  Số đơn: 4-2012-18857  (220) Ngày nộp đơn: 24/08/2012 

Bên chuyển giao:       
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Phạm Tất thành 
F206-A4 Nguyên Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty: inuni co.,  
 Jang-an-dong, chung-ho bldg. 2 floor, 74 Janghan-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea 
 

_____________________________________________________________________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Số đơn: 4-2015-22660               ngày nộp: 21/08/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Đúng là:  

Nhóm 01:  

- Cuối dòng đầu tiên: phân lân phân phosphat phosphat sửa thành phân lân/phân 
phosphat/phosphat 

- Dòng thứ 3 từ trên xuống: {phân bóni; sửa thành [phân bón]; 

- Dòng thứ 4 từ trên xuống: tảo biển rong biển sửa thành tảo biển/rong biển. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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